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Typesetting by Trí Lực Quốc Thế and Minh Hiền Ngọc Nương 

  Kỷ thuật trình bày và đánh máy do Trí Lực Quốc Thế và Minh Hiền Ngọc Nương 

Trí huệ trời ban nước Việt Long 

Lực tâm gìn giữ giống Tiên Rồng 

Quốc hồn muôn thuở còn ghi dấu 

Thế sự vạn đời vẹn ước mong 

Minh chiếu lương tâm hành lý diệu  

Hiền tâm đạo đức đạt huyền không 

Ngọc huyền dù ẩn linh quang rạng 

Nương thế dìu nhân gội phúc hồng. 

    Ngọc Nương 

Quốc Đạo 

    Quốc Đạo nhà Nam giống Lạc Hồng 

    Nhiệm mầu chan rưới khắp Tây Đông 

    Khai Tâm cõi thế qui nguyên cội 

    Mở lối thiên thai hướng Đại Đồng. 

        Ngọc Nương 
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                                     Lời Tựa 

Quốc Đạo Cao Đài là nguồn chân lý vô tận như vầng Dương hiển lộ soi sáng muôn loàiù đáp 

ứng chu kỳ “vạn thù quy nhất bản” của càn khôn vũ trụ, thực hiện Tôn Chỉ Qui Nguyên Tam 

Giáo (Nho, Phật, Lão) Hiệp Nhất Ngũ Chi (Nhân đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật 

đạo) mở rộng chân trời về vũ trụ quan và nhân sinh quan cho nhân loại biết nhìn nhau có 

cùng một đấng Cha chung, không còn phân biệt, đố kỵ hay tranh chấp lẫn nhau, thể hiện Hòa 

Đồng Tôn Giáo, thực thi Bác Ái Công Bình, tạo Đời Thánh Đức – Thế Giới Đại Đồng 

Mỗi người đều có điểm linh quang 

Cũng một tình chung Đấng Ngọc Hoàng 

Tất cả quay về Tâm Chí Thiện 

Thế gian sẽ biến cảnh Thiên Đàng 

        (TGST) 

Trong tập sách này chúng tôi cố gắng tìm hiểu về những nét đại cương cơ bản của Nho giáo, 

Phật giáo, Lão giáo, Thánh giáo, cuối cùng đưa đến Đại Đạo Quy Nguyên, mở rộng bầu trời 

Tâm Linh đáp ứng thời đại “Toàn Cầu Hóa” hay “Càn Khôn Dĩ Tận Thức”, thời đại văn 

minh Tình Thương kết hợp khoa học và đạo học. 
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Người cứ tưởng Cao Đài tôn giáo 

Nào hay đâu Đại Đạo hoằng dương 

Pháp tâm vạch lối thiên đường 

Cứu nhân độ thế miên trường vĩnh sanh 

Biểu tượng Thiên Nhãn của Đại Đạo được Đức Chí Tôn giải thích” Nhãn thị chủ Tâm” hay “ 

Tâm là tòa sen Thượng Đế ngự”, tiềm ẩn Tâm Pháp Thiên Nhân Hiệp Nhất hay Tâm Pháp 

Hiệp Thiên cũng là đường Bí Pháp Đạo Tâm dẫn dắt nhân loại đến Chân Thiện Mỹ. 

        Thế Nương cẩn từ 
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TIỂU SỬ TÁC GIẢ 

 

Trịnh Quốc Thế –Nguyễn Ngọc Nương 

 Chúng tôicó khoảng  thời gian cùng học  ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG, TRUNG HỌC 

LÊ VĂN TRUNG (Tây Ninh) và ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (Saigon), tốt nghiệp được bổ nhiệm 

về TRUNG HỌC CÔNG LẬP TÂY NINH, Trịnh Quốc Thế được BỘ GIÁO DỤC bổ 

nhiệm làm Hiệu Trưởng kiêm Thanh Tra Tư Thục Tỉnh Tây Ninh (1963-1970), thời gian này 

vận động xây cất và thành lập NỮ TRUNG HỌC TÂY NINH. 

 

 Chúng tôi cùng hoạt động Đời Đạo song song: Hiền Tài BAN THẾ ĐẠO (cùng dự 

thảo NỘI LUẬT B.T.Đ) – sáng lập viên ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI – Hội Trưởng và 

Hội Phó HƯỚNG ĐẠO CAO ĐÀI ( sau khi Hồ Thái Bạch lưu vong sang Kiêm Biên)- 

Nhiệm kỳ đầu tiên của B.T.Đ., Trịnh Quốc Thế làm Đệ II Phó Tổng Quản Nhiệm Trung 

Ương. 

 Hoạt động giáo dục trong Đạo: Trịnh Quốc Thế kiêm Hiệu Trưởng Trung Học Bán 

Công LÊ VĂN TRUNG (1963-1964). Nguyễn Ngọc Nương Phụ trách lớp dạy Giáo Lý cho 

Thanh Niên và Hướng Đạo Sinh. Cả hai chúng tôi cộng tác VIỆN ĐẠI HỌC CAO ĐÀI với 

tư cách Giảng Viên. 

 Sau 1975, hiện tượng Đạo bị GIẢI THỂ chuyển Qui Tâm, chúng tôi hoạt động Đạo 

Tâm, do sự dìu dẫn cũa Vô Vi và sự kết hợp Hữu Vi qua bức Tâm Thư của Ngài Hồ Bảo Đạo 

Quyền Chưởng Quản H.T.Đ., phải bị tù từ 1983-1985. 

 Sang Mỹ (1992) chúng tôi tiếp tục hoạt động Đạo Tâm, viết bài đang rải rác trên các 

báo Đạo, Đời và viết sách (thuộc Trung Tâm NCPHĐĐ). 
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Nguyễn Ngọc Nương 

 

 Giáo sư tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, Hiền Tài Ban Thế Đạo.  Thân phụ Tiếp Dẫn Đạo 

Nhơn Nguyễn Văn Hội, thân mẫu Lễ Sanh Đỗ Thị Tâm. 

 

 Thời gian Trung Học theo học các trường Calmette, Michelet, Saint Thérèse và Nữ Trung 

Học Gia Long (Saigon). 

 

 Sau khi tốt ngiệp Đại Học: Dụng văn thơ phục vụ Đạo Pháp làm cứu cánh. Từ tháng 

9/1999 đảm nhiệm Phó Hội Trưởng đặc trách Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Huy Đại Đạo tại 

Houston, Texas, Hoa Kỳ (The Great Way Research & Development Center). 
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Giới thiệu sách Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Huy Đại Đạo 

Sách xuất bản cùng tác giả Trịnh Quốc Thế, Nguyễn Ngọc Nương thuộc Trung 

Tâm Nghiên Cứu Phát Huy Đại Đạo( The Great Way Research & Development 

Center) 

 

- Tập Thơ Khai Tâm         1996 

(Enlightenment Poem) 

- Đôi dòng kỷ Niệm hay Đường lên Thiên Thai     1998 

(Memory or The Way to Fairyland) 

- Diệu Dụng TÂm Pháp        2000 

(Esoterism Exertion) 

- Tìm ngọc Tâm Linh         2002 

(Spiritual Diamond) 

- Bí Pháp Đạo Cao Đài        2003 

(Cao Đài Esoterism) 

- Quốc Đạo hay Nguồn Chân Lý (VietNam National Ethic                                    2004-2010 

or National Ethic CaoDaism is The Truth Source)                                                                                                                                                                                

Gồm 2 tập: 

  Tập I: Tinh thần Quốc Đạo trong ĐĐTKPĐ ( National Ethic CaoDaism)  

  Tập II: Tinh thần Quốc Đạo thể hiện trong cuộc sống( Việt Nam National Ethic) 

 -Tập thơ Hướng Về Nguồn (The Poem of the Origin)                                            2010 
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QUỐC ĐẠO VIỆT NAM THỜI TIỀN SỬ 

TIỂU LUẬN 

 Trước đây các nhà Sử học và xã hội học thường thông qua nhanh giai đoạn Tiền Sử vì Lịch 

Sử thì hoang đường, tài liệu không có hoặc còn quá ít không đủ để xác minh bất cứ điều gì liên quan 

đến đời sống con người. Việt Nam cũng thế, nhưng còn bất hạnh hơn là suốt hàng ngàn năm bị Trung 

Hoa đô hộ họ vơ vét sạch những gì liên quan đến gốc tích, đến lịch sử và văn hóa dân tộc trong ý đồ 

đồng hóa, sáp nhập nước ta vào Trung Hoa. Ngay những tài liệu lịch sử của họ phần lớn cũng bị thiêu 

rụi qua các trận chiến kéo dài trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, qua thời đại nhà Tần nổi tiếng về 

việc “đốt sách, chôn học trò!”. và cũng còn có rất nhiều khoảng trống để người đời sau “chớp” những 

cái hay bên ngoài, đặc biệt là của VN để điền vào làm lịch sử của họ. Thế mà một số nhà sử học 

trước đây cứ lấy sử Tàu làm trung tâm nghiên cứu. Những méo mó, sai lệch trong việc coi Tàu là 

trung tâm không thể kể xiết! 

 May mắn thay cho dân tộc VN, nhờ sự thông minh kỳ diệu của Tổ Tiên, chỉ qua truyền khẩu, 

Huyền Sử VN đã là những thông tin kỳ diệu hiện lên được những nét độc đáo trí tuệ VN. Cái vượt 

trội hơn nữa là bằng vào nền Văn Minh Nông Nghiệp đưa đến nếp sống đặc thù của dân tộc VN làm 

nền tảng cho những biến động sau nầy trong suốt chiều dài lịch sử cho đến ngày nay và mai sau. 

Ngoài ra nhờ môn khảo cổ với phóng xạ C14 và môn ngôn ngữ học, các nhà bác học hiện đại trên thế 

giới đã chứng minh VN là một trong những cái NÔI phát sinh ra loài người sớm nhất, có nền nông 

nghiệp cổ xưa nhất và đặc biệt là nghề luyện kim độc đáo nhất. 

 Tất cả những khám phá ghi trên sẽ lần lượt được trình bày trong chương nầy để kết luận là: 

ĐẠO LÀM NGƯỜI và ĐẠO THỜ CÚNG TỔ TIÊN được coi là NỀN QUỐC ĐẠO Việt Nam có khả 

năng chủ đạo, dung hóa, điều hoà vạn biến giúp cho dân tộc trường tồn, vượt tiến trên đường khai 

sáng TÂM LINH, xứng danh làm ngọn cờ đầu cho nhơn loại tiến vào nền văn hóa ĐẠI ĐỒNG thế 

giới trong tương lai, là mảnh đất lý tưởng đủ điều kiện để THƯỢNG ĐẾ chọn khai nền Đại Đạo Tam 

Kỳ Phổ Độ tại đất nước Thánh Địa này. 
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A- HUYỀN SỬ VIỆT NAM VÀ NHỮNG TRUYỆN THẦN THOẠI 

I- TẦM QUAN TRỌNG CỦA HUYỀN SỬû, TRUYỆN THẦN THOẠI VÀ CADAO, TỤC 

NGỮ. 

Cũng như hầu hết các dân tộc cổ xưa, khi chưa có chữ viết, mọi thông tin, văn học, nghệ thuật 

đều TRUYỀN KHẨU hoặc dùng một ít ký hiệu để diễn đạt. Với thời gian dài và không gian chưa ổn 

định, lịch sử truyền khẩu là những câu chuyện THẦN THOẠI hoang đường. Phần lớn các câu chuyện 

được kể ít liên quan đến lịch sử, thường là những điều nhắn nhủ, khuyên dạy con cháu rút từ kinh 

nghiệm sống của Tổ Tiên, theo tín ngưỡng đa thần  thời tiền sử. Riêng VN những câu chuyện Thần 

Thoại gọi chung là Huyền Sử, tức là câu chuyện có ít nhiều liên quan đến lịch sử đóng một vai trò vô 

cùng quan trọng, quyết định vận mạng của dân tộc. Đó là những THÔNG ĐIỆP hàm chứa những túi 

khôn của Tổ Tiên truyền khẩu lại qua những câu chuyện thần thoại và đặc biệt nhất là những câu ca 

dao tục ngữ đậm đà triết lý sống lấy TÌNH THƯƠNG làm cốt lõi cho vạn sự , vạn biến trong cuộc 

sống vô thường. Đọc HUYỀN SỬ và ca dao tục ngữ là tham niệm ý hơn lời, nội dung hơn hình thức, 

chúng ta sẽ thông đạt được chiều sâu thâm thẩm cái huyền diệu, cái siêu việt, cái thông minh vượt 

trội của Tổ Tiên. Từ đó, chúng ta sẽ không lấy làm lạ là tại sao Tổ Tiên chúng ta DỰNG NƯỚC và 

GIỮ NƯỚC thành công trong giai đoạn cực kỳ gian khổ suốt dọc dài lịch sử và chịu đựng được suốt 

hàng ngàn năm bị Hoa Tộc đô hộ mà không bị đồng hóa dù họ đã dùng trăm phương ngàn kế để thực 

hiện ngụy ý của họ. 

II- SƠ LƯỢC VỀ NGUỒN GỐC DÂN TỘC VN. 

 Theo như sự khám phá mới nhất của các nhà khảo cổ thế giới, dù còn đang trên đà tiến triển 

cũng có thể xác định sơ bộ việc đào tìm được trống đồng ĐÔNG SƠN với những hình tượng được 

điêu khắc trên trống đồng khá tinh vi, bằng vào C14 xác định niên đại ngang tầm thời tiền sử VN tức 

là đã trên dưới 3 ngàn năm trước CN tức cách nay vào khoảng 5000 năm. Sự xác định nầy cho ta biết 

3 việc liên hệ quan trọng: thứ nhất là giòng giống tộc Việt đã xuất hiện từ thời ăn lông ở lỗ tới thời 

họ Hồng Bàng có thể phải trải qua mấy chục ngàn năm trước đó (hiện còn đang truy tìm) vì theo 

dòng tiền sử từ thời hái lượm đến khi  có cái rìu bằng đá, đến tìm được đồ đồng rồi biết khắc hình 

trên đó tức là đã biết luyện KIM cũng đã khế hợp với thời gian ghi trên. Thứ hai là dân tộc VN với 

4000 năm văn hiến, không phải là nói quá so với niên đại trên, có thể còn lâu đời hơn nữa, nhưng vì 

sử viết qua truyền khẩu không chính xác nhất là về niên đại. Thứ ba là qua sự khám phá của các nhà 

khoa học khảo cổ về rìu đá trống đồng đã xác nhận VN là một trong những cái NÔI của loài người 

lâu đời nhất. Nền văn minh Nông Nghiệp và TRỐNG ĐỒNG là cốt lõi ảnh hưởng các vùng chung 

quanh kể cả phương Bắc. Rồi đây qua môn khảo cổ và ngôn ngữ học sẽ còn khám phá ra những bất 

ngờ thật là ngoạn mục, có thể lật ngược những thông tin trước đây dành cho Đông Nam Á, đặc biệt là 

VN ta. 

 

 Nguồn gốc dân tộc VN, theo kết quả nghiên cứu mới đây của các nhà bác học trên thế giới, 

có thể tóm tắt: Việt Nam thuộc chủng Indonesien, sau đó chuyển biến sang chủng Nam Á Bách Việt 

do hợp chủng với các tộc khác cách khoảng 5000 năm về trước, cư trụ rải rác ở miền Nam Trung Hoa 

và Bắc VN hiện nay, từ phía Nam sông Dương Tử đến lưu vực sông Hồng Hà cùng với một số tộc 

người khác. Sau đó vì sức ép của Hoa Tộc miền Bắc Trung Hoa, Việt Nam và một số tộc ít ngưới dần 

dần bị ép xuống phía Nam khắp vùng Đông Nam Á, Việt Nam và khoảng 54 bộ tộc ít người khác định 

cư tại VN ngày nay và tử thủ tại đây. Cuộc di cư của dân tộc VN, từ Nam Trung Hoa xuống VN ngày 

nay không khác gì cuộc di cư từ Bắc vào Nam năm 1954: một số lớn bị kẹt ở lại cố gắng chịu đựng sự 
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hà khắc của Hoa Tộc du mục, một số năng động hơn, vượt bao trở ngại xuống định cư tại Miền Bắc 

VN ngày nay. Như vậy giữa dân tộc ta và dân tộc Nam Trung Hoa bị đồng hóa, có cùng chung một 

chủng Indonesien, Nam Á, nên về văn hóa và phong tục tập quán có nhiều điểm giống nhau. Có thể 

nói giữa Bắc và Nam Trung Hoa không gần gũi với nhau bằng giữa Nam Trung Hoa và Việt Nam, vì 

Bắc Trung Hoa thuộc vùng văn hóa Du Mục, Nam Trung Hoa (Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây) và 

VN cùng chung gốc Nông Nghiệp. 

 

III- HUYỀN SỬ VÀ NHỮNG CHUYỆN THẦN THOẠI 

a/ Sơ lược về tiền sử 

 Như vậy những khám phá mới về nguồn gốc VN cũng có phần phù hợp với Huyền Sử thời 

Đại Hồng Bàng: Theo lược sử Vua Đế Minh cháu 3 đời  Vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam, 

đến núi Ngũ Lĩnh thuộc tỉnh Hồ Quảng (Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây), gặp người đẹp, lấy 

nhau, sinh ra người con tên Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi cho con trưởng là Đế Nghi làm vua 

Phương Bắc và Lộc Tục làm Vua Phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương, Quốc hiệu là Xích Quĩ 

(Xích là đỏ chỉ phương Nam, Quĩ là quĩ thần tức Thần phương Nam) Bờ cõi Xích Quĩ bây giờ Bắc 

giáp Hồ Quảng, Nam giáp Hồ Tôn (Chiêm Thành), Tây giáp Ba Thục (Tứ Xuyên), Đông giáp bể 

Nam Hải. 

Kinh Dương Vương làm vua nước Xích Quĩ lấy con gái Động Đình Quân là Long Nữ sinh ra 

Sùng Lãm, nối ngôi vua xưng là Lạc Long Quân vốn là Rồng và kết hôn với con gái vua Đế Lai là 

Âu Cơ vốn là Tiên. Dân tộc VN dựa vào nguồn gốc Tổ Tiên, nên chọn Rồng Tiên làm biểu tượng cho 

dân tộc. Kể từ đây, dân tộc VN  rất hảnh diện về Tổ Tiên của mình, tự xưng là con Rồng cháu Tiên. 

Suốt 2622 năm theo sử học, họ Hoàng Bàng lãnh đạo VN từ đời vua Đế Minh cho đến 18 đời 

vua Hùng, VN đều nằm trong tình trạng Huyền Thoại. Với chuỗi thời gian dài vằng vặc, sự truyền 

khẩu về lịch sử được gạn lọc, cô động và tồn tại đến ngày nay quả thật quí hiếm và có giá trị rất lớn. 

Muốn tìm hiểu về Huyền Thoại, Huyền Sử cần nặng về ý, cân nhắc, suy tư để nắm bắt cho được ý 

chánh mà Tổ Tiên muốn truyền lại thay vì đắn đo coi chuyện đó có thật hay không! 

Qua Huyền sử, Tổ Tiên chúng ta đã lưu lại BIỂU TƯỢNG RỒNG TIÊN đã nói lên những 

hoài bảo lớn lao, những tư tưởng vĩ đại, những siêu lý làm ngọn đuốc soi đường cho dân tộc trường 

tồn và phát huy càng ngày càng rộng lớn, luôn có tính thời đại cho đến ngày nay và mai sau, nhất là 

về phương diện TÂM LINH, tư tưởng VN sẽ ôm chầm lấy Càn Khôn Vũ Trụ. Để làm sáng tỏ vấn đề 

chúng tôi xin giải mã một số Huyền Sử sau đây để thấy rằng VN có một nền Quốc Đạo rất sớm làm 

cốt lõi cho mọi biến chuyển thăng trầm của đất nước, để biết vì sao dân tộc ta vẫn trường tồn mãi 

mãi: 

  *** Cặp Rồng Tiên 

  *** Gậy Thần và Sách Ước 

  *** Bánh Chưng Bánh Dầy 

  *** Phù Đổng Thiên Vương 
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  *** Trương Chi Mỵ Nương 

  *** Trọng Thủy Mỵ Châu 

b/-Cặp Rồng Tiên với tôn ý đặc sắc của Tổ Tiên 

1/- Sơ lược câu chuyện  

 Vua Lạc Long Quân gốc là Rồng kết duyên cùng công chúa Âu Cơ vốn là Tiên, sinh ra một 

bọc 100 trứng, nở ra 100 con, 50 theo Cha xuống biển làm RỒNG, 50 theo Mẹ lên núi làm TIÊN, sinh 

ra dân tộc VN thuộc giòng giống RỒNG TIÊN. Biểu tượng Rồng Tiên dạy cho chúng ta biết bao triết 

lý nhân sinh có tính bao hàm cả càn khôn vũ trụ. 

2/- Ý nghĩa về DỊCH LÝ 

Câu chuyện  cặp Rồng Tiên  mà Tổ Tiên truyền lại được coi như là BIỂU TƯỢNG của dân 

tộc ta, còn có ý nghĩa quan trọng là nhằm cụ thể hoá môn dịch lý, một môn học nổi tiếng ở Đông 

Phương mà khắp thế giới ngày nay còn đang nghiên cứu học hỏi, bằng hình ảnh sống động Rồng Tiên 

: Một bọc chứa 100 trứng tượng trưng cho THÁI CỰC, 50 Rồng, cơ DƯƠNG theo Cha xuống biển, 50 

Tiên, cơ ÂM theo Mẹ lên non tức là đã phân cực LƯỠNG NGHI. Tác động của Lưỡng nghi, TƯƠNG 

HIỆP thì sinh hoá ra Càn Khôn Vũ Trụ, TƯƠNG KHẮC thì phục vụ cho cơ TIẾN HOÁ của Càn 

Khôn. Hơn nữa, Rồng tượng trưng cơ Dương lại xuống biển thuộc Âm. Tiên tượng trưng cơ Âm lại lên 

núi thuộc Dương. Diễn đạt hiện tượng nầy, rõ ràng Tổ Tiên ta đã am tường dịch lý: “trong dương có 

âm, trong âm có dương”, một nguyên lý quan trọng vào bậc nhất trong môn Dịch học.  

3/-Tư tưởng Bình Đẳng, Quyền Nghi, Linh Hoạt,Trường Tồn… 

 Theo truyền thuyết Rồng là một trong tứ linh, các bậc vua chúa ngày xưa tự ví mình là Rồng 

(long thể, long nhan, long bào….). Đặc tính của Rồng là sống ở đâu thích nghi ở đó, sống trên cạn , 

dưới nước, trên mây, tuỳ lúc tuỳ thời biến lớn nhỏ tuỳ ý và luôn trường sanh bất tử. Rồng hùng dũng, 

đẹp đẽ, tượng trưng cho nam nhân anh hùng quân tử, thuộc cơ DƯƠNG. Tiên đẹp, dịu hiền, tế nhị, 

thanh thoát, biến hoá vô cùng và trường sanh bất tử như Rồng, luôn luôn đem ân phước cho thế nhân. 

Tiên là hình ảnh lý tưởng của người phụ nữ VN, thuộc cơ ÂM. Rồng Tiên là một cặp thư hùng âm 

dương biến hoá vô cùng, trường sanh bất tử, tuỳ theo thời vị mà thích nghi tuyệt vời với cuộc sống vô 

thường. Sự quyền nghi linh hoạt nầy giúp cho dân tộc ta luôn trường tồn dù đã trải qua trăm ngàn sóng 

gió . Cùng trong một bọc sinh ra và cùng là Rồng Tiên nên dân tộc ta, từ vua cho tới dân đều bình 

đẳng. 

4/- Ý nghĩa HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG 

Ngoài ra, 100 con xuất từ trong một bọc, tức cùng trong một BÀO THAI mà phát sinh ra dân 

tộc VN, tự điểm nầy, chúng ta thấy rõ sự sáng suốt kỳ diệu của Tổ Tiên ta, vừa gợi ý quay về nguồn 

gốc phát sinh ra càn khôn vũ trụ, vừa dạy con cháu bài học sâu sắc lớn lao là dân tộc từ trong một bào 

thai mà ra, tức có nghĩa là anh em ruột thịt, là ĐỒNG BÀO với nhau, do đó sự thương yêu và đoàn 

kết là tự nhiên. Từ ý niệm HUYNH ĐỆ ĐỒNG BÀO làm cơ bản đưa đến tư tưởng HUYNH ĐỆ ĐẠI  

ĐỒNG, một nhân sinh quan tiến bộ và hiện đại nhất ngày nay.  Dân tộc VN xuất từ trong một bào 

thai hàm ý mọi người đều BÌNH ĐẲNG, tình ruột thịt. nghĩa đồng bào gắn bó nhau dệt nên Phong 
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Hóa nhà Nam hết sức độc đáo  lấy tình thương làm cốt lõi có khả năng trung hòa mọi nguồn tư tưởng 

khác biệt, tạo nên ý thức HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG. Đây là ý thức mà Tổ Tiên ta thai nghén từ ngàn 

xưa mà thế giới ngày nay mới bắt đầu dấn thân trong cuộc hành trình đầy nhân bản nầy. Phát huy ý 

nghĩa này rộng hơn nữa chúng ta sẽ đi tớiõ chân lý là không riêng gì dân tộc VN, không riêng gì nhơn 

loại mà tất cả càn khôn vạn vật đều có chung nguồn, từ đó lòng từ bi, bác ái, tính bao dung sẽ là ánh 

hào quang sáng chói rộng lớn hơn bao trùm cả vũ trụ trong những thiên niên kỷ tới! 

Huyền thoại của dân tộc chính là ĐẠO SỐNG của dân tộc đó gần chân lý nhất, là gia sản quí báu 

nhất vì tinh thần thiêng liêng và đầy ý nghĩa sống.  Diễn tả tinh thần dân tộc ở mức độ cao nhất và cũng 

là di sản thiên liêng của dân tộc là một mạch mối vô cùng quan trọng vào nguồn quá khứ xa xôi của dân 

tộc gắn liền với tương lai của dân tộc đó.  Như vậy huyền thoại là màn lược gạn lọc tinh hoa của tư 

tưởng dân tộc còn lưu lại, là nền minh triết, là túi khôn, là bản sắc, là tướng diện, là túi khôn của Tổ tiên. 

             5/- Ý nghĩa về con số 18 đời vua HÙNG 

 Riêng con số 18 đời vua Hùng nằm trong ý nghĩa: “Cửu cửu càn khôn dĩ định” tức là bội số 

của số 9, sẽ chống  đỡ càn khôn luôn luôn bền vững. Theo dịch lý, số 9 là số dương lớn nhất, số đại 

thành, nên bội số của số 9 chỉ sự ổn định, vững mạnh, hòa bình,may mắn... Kinh nghiệm lịch sử Thế 

Giới và Việt Nam trong thế kỷ 20 này cho ta thấy rõ: Hòa bình đến sau đệ I thế chiến rơi vào năm 

1918 (18 = 9 x 2), đệ Nhị thế chiến vào năm 1945 (45 = 9 x 5) , chiến tranh Việt Pháp qua Hiệp Định 

Geneve 1954  (54 = 9x6),  thay đổi chế độ Ngô Đình Diệm vào năm 1963 ( 63 = 9 x 7), giải thể chế 

độ CS thế giới năm 1990 (90 = 9 x 10).  

 Rõ ràng 18 vị vua Hùng chống đỡ san hà bền vững nên VN vẫn trường tồn như Rồng , như 

Tiên dù đã trải qua thử thách hơn 1000 năm bị đô hộ và đối phương cố ý dùng mọi thủ đoạn để đồng 

hóa. 

  6/- Tóm tắt: 

   Qua huyền sử Con Rồng Cháu Tiên chúng ta nhận thấy Tổ Tiên ta đã đầu tư tim óc vào việc 

vận trù khai mở con đường thênh thang, đó là ĐẠI ĐẠO để chúng ta quay về nguồn từ vô cực, thái 

cực, lưỡng nghi sinh ra càn khôn vũ trụ, đến nguồn gốc của vạn vật chúng sanh  và của dân tộc, trang 

bị cho chúng ta tư tưởng Huynh Đệ Đại Đồng lấy BÁC ÁI, CÔNG BÌNH làm nền tảng. Thật khó mà 

đo lường được sự thông thái của Tổ Tiên! Ngay biểu tượng Rồng Tiên cũng thật là kỳ diệu! Mỹ lấy 

Chim Ưng làm biểu tượng, Pháp chọn Gà Trồng, Nga chọn Gấu Trắng, Anh chọn  Sư Tử, Úc chọn  

Đại Thử…  Đó là những con vật tượng trưng cho sức mạnh, cho văn minh vật chất nhiều hơn. Chỉ có 

VN chọn biểu tượng bắt nguồn từ hư vô biến hóa vô cùng, thể hiện ra thực tiễn nghiêng hẵn về con 

đường Tâm Linh, sẽ làm rạng rỡ cho dân tộc mai sau. 

 Huyền thoại của dân tộc chính là ĐẠO SỐNG của dân tộc đó gần chân lý nhất, là gia sản quí 

báu nhất vì tính chất thiêng liêng và đầy ý nghĩa sống, diễn tả tinh thần dân tộc ở mức độ cao nhất và 

cũng là di sản thiêng liêng của dân tộc, là mạch nối vô cùng quan trọng vào nguồn quá khứ xa xôi 

của dân tộc, gắn liền với tương lai của dân tộc đó. Như vậy huyền thoại là màn lược gạn lọc tinh hoa 

của tư tưởng dân tộc còn lưu lại, là nền minh triết, là bản sắc, là tướng diện, là túi khôn của Tổ tiên. 

c/- GẬY THẦN VÀ SÁCH ƯỚC  
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1/- Lược truyện 

Thánh Tản Viên tên thật là KỲ MẠNG một ngày kia lên rừng đốn củi nuôi mẹ, Kỳ Mạng cố 

gắng đốn một cây Đại Thọ từ sáng đến tối mà cây chưa ngã, chàng đành trở về định hôm sau đốn 

tiếp. Hôm sau đến nơi, thấy cây liền lạc y nguyên. Tuy lấy làm lạ nhưng chàng vẫn kiên nhẫn bắt 

đầu làm lại. Hôm sau, chàng đến, cây vẫn liền như cũ. Lần thứ ba, sau khi đốn cây tới chiều, còn dở 

dang, chàng núp nơi kín đáo rình xem, thì thấy 1 bà lão có mái tóc bạc phơ cầm cây gậy chỉ vào chỗ 

dấu chặt đi một vòng, cây liền lại như cũ. Chàng rời chỗ nấp, ngạc nhiên hỏi bà lão tại sao lại phá 

công việc của chàng. Bà lão nói “ cây cổ thụ nầy là chỗ nghỉ ngơi của ta. Tại sao ngươi lại chặt nó? 

Ta chính là thần linh tại đây”. Kỳ Mạng rầu rĩ nói:”Nếu không chặt được cây thì lấy gì nuôi mẹ già!” 

Cảm động trước lòng hiếu thảo và tính kiên trì nhẫn nhục hiền lương của chàng, bà lão liền  

tặng cho chàng một cây gậy. Bà dặn: ”Gậy nầy có hai đầu, một đầu sanh và một đầu tử, chỉ đầu tử thì 

sống thành chết, chỉ đầu sanh thì chết thành sống.” 

Nhờ gậy thần, chàng đem báu vật cứu giúp mọi ngưới. Một hôm chàng gặp một con rắn nhỏ 

bị bọn chăn trâu giết chết quăng bên vệ đường, chàng dùng đầu sanh cứu sống con rắn. Không ngờ 

con rắn nầy là con của thủy Long Vương. Để tạ ơn cứu mạng Tiểu Long biến thành người, đưa chàng 

xuống Thủy Cung giới thiệu với Cha. Để đền ơn, Long Vương tặng cho chàng một quyển sách ước, 

các trang sách đều trắng tinh không có chữ, nhưng khi ước muốn điều gì thì chữ hiện ra và đều đạt 

được mục đích. Chàng dùng gậy thần và sách ước giúp Vua trị nước an dân. Khi đất nước được thanh 

bình thì tự chàng lui về sống ẩn dật trên núi Tản Viên với tâm hồn thơ thới,  không màng công danh 

phú quí, không nhận bất cứ ân huệ  nào của Vua Hùng ban cho. Nhớ ơn chàng người dân phong chàng 

làm Thánh Tản Viên để tôn thờ. 

Gậy thần và sách ước là một câu chuyện thần thoại hiếm hoi còn lưu lại chuyên chở biết bao 

triết lý nhân sinh độc đáo mà Tổ tiên truyền lại cho chúng ta. Một câu chuyện hư cấu bình dân mộc 

mạc nhưng hàm chứa cái đạo sinh tồn, đó là một đạo lấy tình thương làm căn bản, lấy trí tuệ để thể 

hiện viên dung tình thương, lấy tri hành hợp nhất vận dụng thường hằng. Thử lược kê về ý nghĩa 

chuyện thần thoại nầy. 

2/ Thần Linh mách bảo 

Các câu chuyện cổ tích hay thần thoại VN như chuyện Phù Đổng Thiên Vương, Bánh Dày 

Bánh Chưng, Gậy Thần Sách Ước, thường giải quyết mọi khó khăn đều có sự hiện diện của thần linh 

giúp đỡ. Cho tới bây giờ đa số người dân Việt vẫn còn tin tưởng và bắt gặp như hiện tượng Đức Mẹ, 

Đức Phật Quan Âm. . . thường hiện thân để hỗ trợ khi chúng ta lâm vào cảnh bước đường cùng. Đây 

là một sự thật chưa thể chứng minh được bằng khoa học và hiện tượng bắt gặp chỉ dành cho những cá 

nhân hay một tập thể TÂM THÀNH, VÔ NGÃ TRONG MỘT PHÚT CHỐC NÀO ĐÓ. Truyền 

thuyết của Tổ Tiên về việc nầy nói lên sự tin tưởng, sự chứng nghiệm mà dân tộc ta đã trải qua nhiều 

ngàn năm và tồn tại đến ngày nay chứng tỏ bên cạnh chúng ta, còn có một thế giới vô hình đang sinh 

hoạt như chúng ta, có khi cùng chúng ta lo chung một công việc. Ý niệm Thần Linh nầy dẫn đến 

ĐẠO THỜ cúng Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ và những người đã khuất trong dòng tộc, những vị có 

công với làng xã, những vị công thần đối với nước như Thánh Tản Viên, Thánh Giống và cao hơn nữa 

là Đức Tổ Hùng Vương, những vị TỔ có công khai cơ lập quốc. Thăng hoa hơn nữa chúng ta sẽ bắt 
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gặp vị thần linh tạo hóa ra càn khôn vũ tru…ï Thông điệp của tổ Tiên cho ta biết là luôn luôn có thần linh 

hỗ trợ cho dân tộc ta đấy chính là mầm Quốc Đạo VN được Tổ Tiên thai nghén từ xa xưa. 

3/- Sự kiên trì và lòng hiếu thảo 

 Kỳ Mạng một tiều phu nhẫn nhục, hiền lành, chất phác, hiếu thảo: Sau 3 lần đốn cây cực khổ 

nhưng cây vẫn liền lại một cách lạ lùng, Kỳ Mạng vẫn kiên trì nhưng nảy sanh ra ý mới là rình xem 

chuyện gì sẽ xảy ra, khi biết bà lão phá công việc làm ăn của mình, chàng chỉ nhẹ nhàng hỏi tại sao 

chứ không hề nỗi giận. Khi bà lão tự giới thiệu và giải bày lý do thì chàng chỉ nói như tự than: “Nếu 

tôi không chặt được cây thì lấy gì nuôi mẹ.” Thử thách nầy bảo đảm cho bà lão biết chắc chắn chàng 

là một người hiền lương, có tánh nhẫn nhục, chơn chất và đặc biệt là có lòng hiếu thảo với Mẹ, có thể 

giao trọng trách cho chàng mà không sợ hại người, hại vật. Đối với tổ tiên VN, ngay thời tiền sử đã 

coi đạo HIẾU đứng đầu rồi. Đó chính là Đạo về nguồn vậy. 

4/Gậy Thần 

  Gậy thường dùng để nương tựa, gậy thần là cây gậy có phép thần thông do Thần Linh trao 

tặng. Gậy có 2 đầu, đầu sanh chỉ vào biến chết thành sống; đầu tử chỉ vào biến sống thành chết. 

Đầu sanh và đầu tử chỉ đầu dương và đầu âm. Như vậy gậy thần chính là tác động của nguồn 

lý âm dương. Một lần nữa Tổ Tiên VN đã truyền ý thêm cho lý Tiên Rồng Âm Dương mà gậy thần là 

cái “dụng” của nguồn lý siêu tuyệt nầy! Đây là lý NHỊ NGUYÊN ÂM DƯƠNG, khi tương hiệp thì 

sinh hoá cái mới, khi kích động làm mầm mống cho cơ tiến hoá. Biến thể của guồng máy âm dương 

là những cặp đối từ: xấu tốt, dở hay, tối sáng, đêm ngày, ác thiện, nữ nam….Điều kỳ diệu nữa là 

“trong cái nầy có cái kia”, trong âm có dương, trong dương có âm, tuy hai mà một, tuy mo ät mà hai. 

Mỗi người chúng ta, Nam hay Nữ ai cũng có Gậy Thần trong người. Đó là cái TÂM CHƠN tức là đầu 

sanh, lúc nào cũng sanh ra những đức tánh tốt. Ngược lại, đầu tử chỉ TÂM GIẢ sanh ra những đức 

tánh xấu. Khi ta dùng đầu sanh tức là những tư tưởng tốt thể hiện ra lời nói, việc làm thì tác dụng cứu 

độ chúng sanh vô cùng vô tận. Ngược lại nếu dùng đầu tử  thì gây tai hoạ cũng không tưởng tượng 

nỗi. Thí dụ một vì vua dùng đầu sanh thì ân phước, hoà bình, an lạc tràn ngập cho dân gian; nếu dùng 

đầu tử  thì gây tai hoạ, chiến tranh, chết chóc, đau khổ biết bao người. 

Chỉ một cây Gậy Thần mà Tổ Tiên ta đã vừa nói lên được triết lý âm dương và dạy cho 

chúng ta bài học về việc xử dụng đầu sanh trong cuộc sống! Xử dụng đầu sanh không có nghĩa là 

không xử dụng đầu tử mà đôi khi cần xử dụng đầu tử nếu là để phục vụ đầu sanh thêm hữu hiệu hơn. 

Đó là trong dương phải có âm hỗ tương mới đạt Đạo Tổ Tiên. 

5/- Sách Ước 

Sách ước có 3 trang giấy trắng tinh, không có chữ, nhưng ước bất cứ điều gì đều được toại 

nguyện. Gậy thần là nương theo thần linh, nương theo luật âm dương của Đất Trời, nương theo tâm ý 

Nguời để cứu độ đặc biệt về sanh tử, nặng về phần vật chất hữu thể, thật sự chưa viên mãn! Vì thế, 

Thần Linh ban thêm cho Sách Ước để bổ túc, hướng về phần TÂM LINH nhiều hơn. Sách Ước không 

có chữ? Không có chữ sao gọi là sách được? Điều nghịch thường nầy trùng hợp với truyện TÂY DU 

KÝ khi thầy trò Tam Tạng đi thỉnh kinh, sau khi đã trải qua 80 tai nạn đầy gian nan khảo đảo, đến 

được Tây phương Phật, được trao kinh, vì không có gì để lo lót nên bị Phật trác, trao cho mấy ngàn bộ 

kinh không có chữ. Sau khi Thầy Trò Đường Tăng khám phá ra, đem loại kinh nầy trả lại, đòi kinh có 
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chữ. Từ Phật Tổ đến các vị Phật khác đều có ý đòi hối lộ mới trao kinh. Sau cùng Đường Tăng phải 

bấm bụng lấy chiếc bình bát bằng vàng quí giá mà vua Đường tặng lúc ra đi thỉnh kinh trao cho Phật. 

Đọc tới đoạn nầy ta cảm thấy quái lạ: thứ nhất là cửa Phật làm gì chứa quá nhiều kinh vô tự như vậy? 

Thứ hai là cửa Phật làm gì có vụ hối lộ? Nếu có thì sao gọi là Phật? Ý nghĩa thâm thuý của 2 sự việc 

nầy được tóm tắt như sau: 

 

Muốn lấy kinh và muốn cho kinh tác dụng hữu hiệu hơn, trước tiên phải buông bỏ về phần vật 

chất mà chiếc bình Bát Vu bằng vàng là vật tượng trưng. Còn vướng víu danh lợi quyền sẽ bị trì kéo 

làm sao tu được! Còn tại sao chùa của Phật Tổ lại chứa nhiều kinh không chữ quá vậy? Đối với Phật, 

loại kinh cao quí nhất là TÂM KINH mà tâm làm gì có chữ? Kinh có chữ chỉ mới là khởi điểm cho 

cuộc hành trình,  tu theo đó không giải thoát được, phải đi vào bí đạo TÂM KINH VÔ TỰ. Đó mới 

chính là mục tiêu của cuộc hành trình. Trình độ nhơn loại thời đó cho tới ngày nay phần lớn chỉ với 

tới kinh hữu tự mà thôi nên thầy trò Tam Tạng mới trả lại kinh vô tự, nhận kinh hữu tự mới phổ độ 

được. 

Sách Ước cũng có ý nghĩa tương tự: Gậy thần như là kinh có chữ, đã giúp cho Kỳ Mạng hoàn 

thành Tam Lập tức là lập Ngôn, lập Đức, lập Công làm tròn thế sự thì “tâm an trí định”, từ đó Phật 

tính mới hiển lộ, nói cách khác là chừng đó có hiện tượng THIÊN NHÂN HIỆP NHẤT, chữ LƯƠNG 

trong LƯƠNG TÂM dẫn dắt mới đưa con người lần lần tiến đến bờ giác trong tiến trình GIẢI 

THOÁT, chừng đó ước gì chẳng được muốn gì chẳng có trong cơ phụng sự. 

Câu chuyện Gậy Thần Sách Ước có từ thời Hùng Vương, trước khi Phật Giáo, Lão Giáo, 

Khổng Giáo hàng ngàn năm mà Tổ Tiên VN đã nắm  bắt được chân lý của Tam Giáo và lưu truyền 

cho con cháu quả thật không thể nào ngờ được! Mầm chân lý nầy đã được gieo từ ngàn xưa, đã có 

sẵn trong dân tộc ta, nên các tôn giáo du nhập đều được hoan nghênh ở nước ta sau nầy.  

6/- TÓM TẮT   

Câu chuyện thần thoại Gậy Thần Sách Ước thật là mộc mạc, bình dân, lại có vẻ hoang đường 

hư cấu. Nhưng khi hiểu được HUYỀN Ý của Tổ Tiên, ta rất hảnh diện nhận thấy Tâm Thức của Tổ 

Tiên ta đã vượt trước thời đại mấy ngàn năm dư.  Điều nầy làm cho chúng ta thực sự ngạc nhiên thích 

thú vô cùng! Với trình độ trí tuệ tâm linh nầy chắc chắn hứa hẹn nhiều sự kỳ diệu chờ đón chúng ta 

suốt dòng thời gian từ ngàn xưa cho tới ngàn sau. “ Tâm kinh vô tự” hay “Sách Ước” chính là chân lý 

: “Chơn không diệu hữu” hay Thiên Nhơn hiệp nhất tại TÂM. Hiệp Thiên thượng để trí huệ được 

sáng rồi đem sự sáng nầy Hiệp Thiên hạ tức là phụng sự vạn linh. Trên đường phụng sự sẽ gặp nhiều 

thử thách cam go, và cũng chính nhờ thế, sẽ được tăng thêm sự sáng hơn nữa và cứ thế mà hỗ tương 

cho nhau để kiện toàn chân lý. Tổ Tiên đã siêu việt, dân tộc ta đã có một nguồn gốc lớn lao vững 

chắc, nếu chúng ta quay về nguồn để học cho nhuần nhuyễn nơi gốc, đem ra phục vụ nhơn sanh với 

tâm vô ngã, thành tín, linh hoạt sẽ càng ngày càng bồi dưỡng gốc thêm vững chắc hơn, thì dân tộc ta 

sẽ càng đi vào con đường sáng của chân lý, chắc chắn một ngày kia sẽ: “Nam phong thử nhựt biến 

nhơn phong”. 

d/- BÁNH DÀY BÁNH CHƯNG 

1/- Lược Truyện 
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Vua Hùng thứ VI có 22 người con trai. Ngài muốn chọn một người con để truyền ngôi bằng 

cách ban lệnh cho các hoàng tử tìm lễ vật xứng đáng và có ý nghĩa nhất để dâng cúng Tổ Tiên thì sẽ 

được truyền ngôi. 

 

Các hoàng tử lập tức cho người rần rộ đi tìm vật quí, sơn hào hải vị, của lạ khắp nơi từ núi 

rừng đến biển cả, từ đồng quê đến chợ búa. Riêng hoàng tử thứ 9 tên Tiết Liêu vì sớm mồ côi mẹ, bị 

cô thế, không có tuỳ tùng giúp đở. Hoàng tử thao thức suy nghĩ đêm ngày nhưng vô kế khả thi. May 

mắn thay, một đêm đang lúc chàng buồn rầu lo lắng không biết làm sao tìm món ngon vật lạ để kính 

hiếu Tổ Tiên, chứ không có ý tranh ngôi đoạt vị, bỗng có một cụ già râu tóc bạc phơ hiện đến  dạy 

Tiết Liêu dùng loại nếp thật tốt làm 2 cái bánh: một cái hình tròn tượng trưng cho TRỜI, gọi là 

BÁNH DÀY; cái kia hình vuông tượng trưng cho ĐẤT, gọi là BÁNH CHƯNG. 

Tiết Liêu theo lời dạy của Thần Linh, tự tay làm bánh. Đến ngày hẹn, các hoàng tử đem dâng 

không thiếu bất kỳ món ngon vật lạ, đắt tiền đắt giá. Riêng Tiết Liêu chỉ có bánh chưng bánh dày. 

Vua cha nếm qua tất cả và quan sát từng món. Món lạ và rẻ tiền nhất đối với nhà vua là Bánh Dày, 

Bánh Chưng. Nhà vua nếm thấy ngon miệng, quan sát hiểu rõ ý nghĩa TRỜI TRÒN ĐẤT VUÔNG 

của loại bánh đặc biệt nầy. Vua cha khen ngợi và tuyên bố truyền ngôi choTiết Liêu. 

Mỗi lần Tết đến, các đời vua Hùng đều dùng Bánh Dày Bánh Chưng để dâng cúng Tổ Tiên, 

và hầu hết dân tộc VN, cho tới ngày nay đều dùng loại bánh nầy để cúng Ông Bà Tổ Tiên. 

2/- Thần linh mách bảo 

Trong lúc Tiết Liêu bí lối, với tấm lòng thành hướng về Tổ Tiên, tha thiết muốn tìm vật quí 

hiến dâng theo khả năng của mình, chắc chắn chàng không cố ý tranh đoạt như các anh em khác của 

chàng. Nhờ tấm lòng thành, nhờ không có ý tranh đoạt nên TÂM AN  và đó là trạng thái thuận lợi 

cho Thần linh hiện ra giúp đở. 

3/- Ý nghĩa về tác động ÂM DƯƠNG 

Cũng giống như chuyện Gậy Thần Sách Ước, đầu tử Âm, đầu sanh Dương; ở đây bánh Chưng 

hình vuông, theo dịch lý, tượng trưng cho ÂM, bánh Dày hình tròn tượng trưng cho DƯƠNG. Tuy 

nhiên ở Gậy Thần Sách Ước tác động của Âm Dương là tạo nên  Quyền Pháp và Tâm Kinh Vô Tự 

còn qua câu chuyện bánh Dày bánh Chưng là hướng về nguồn gốc Tổ Tiên mà gốc cao nhất là Đấng 

sinh hoá ra Càn Khôn Vũ Trụ.  

4/- Ý nghĩa quay về nguồn 

Qua câu chuyện Bánh Dày Bánh Chưng, Tổ Tiên đã chỉ rõ nguồn gốc của vạn vật, của dân 

tộc ta qua tác động của Âm Dương để dạy con cháu quay về nguồn cội từ thời Đức Tổ Hùng Vương. 

Ngài dùng chiếc ngai vàng làm điều kiện trong việc thờ cúng Tổ Tiên là coi sự việc nầy quan trọng 

biết chừng nào!!  Dâng cho Tổ Tiên 2 loại bánh Âm Dương là biểu lộ sự hiểu biết về nguồn cội và 

biết ơn tất cả các Đấng sanh thành: 

Công Cha như núi Thái Sơn 
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Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Một lòng thờ Mẹ kính Cha 

Cho tròn chữ HIẾU mới là ĐẠO con. 

 

Bài ca dao nầy như là KINH NHẬT TỤNG của dân tộc ta, từ trẻ đến già đều thuộc nằm lòng 

và thấm vào tận tim óc của người VN chúng ta. Cha mẹ ở đây là cha mẹ phàm trần và cha mẹ thiêng 

liêng Trời Đất. Đạo con ở đây làø ĐẠO HIẾU đối với Mẹ Cha và Đất Trời. Đối với dân tộc ta ĐẠO 

HIẾU đứng đầu trong ĐẠO LÀM NGƯỜI và ĐẠO THỜ CÚNG TỔ TIÊN chính là Hi‰u đåo thâm 

sâu nhất. Đây chính là bản sắc của dân tộc ta. Đây chính là gốc của nền Quốc Đạo Việt Nam. Vì thế, 

dâng cúng Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ tại tiền không gì có ý nghĩa hơn là Bánh Dày Bánh Chưng, lại 

vừa dễ làm, vừa tiết kiệm. . . Tự điểm này sự Minh Triết của Tổ Tiên đã đạt đến đỉnh cao, đủ soi 

sáng dân tộc ta suốt hành trình theo dọc dài lịch sử. 

            5/ Ý nghĩa khuyến khích ngành Nông 

Gạo nếp do ngành nông sản xuất, nuôi sống dân tộc ta, ai cũng biết và ai cũng phải ăn mới 

sống khỏe, sống mạnh, ăn hoài, ăn suốt cả đời không chán. Bánh Dày Bánh Chưng làm bằng gạo 

nếp, ăn ngon và để lâu không bị thiu nhứt là nếu được ngâm dưới nước, lại thêm có ý nghĩa cao quí 

đối với đấng sanh thành. Về vật chất cũng như tinh thần đều kiêm bị. Có thể nói nghề nông là QUỐC 

SÁCH của dân tộc ta ngay từ thời tiền sử cho đến ngày nay. 

6/ Tóm Tắt:  

Ý nghĩa câu chuyện thần thoại BÁNH DÀY BÁNH CHƯNG là QUỐC SÁCH của dân tộc ta 

về mặt thực tiễn, vừa là QUỐC ĐẠO về mặt tinh thần. Như vậy MINH TRIẾT của Tổ Tiên đặt nền 

tảng trên cả hai mặt hữu vô, hỗ trương đồng nhịp tiến lên theo từng giai đoạn tiến hóa chung của 

nhơn loại. Dân tộc ta có những lúc vô cùng lâm nguy tưởng như không thể nào tồn tại, có những khi 

chiến thắng lẫy lừng kỳ diệu vô cùng “thần thoại” nhưng rồi dân tộc ta dựng nước, giữ nước dù trong 

gian khổ nhưng trường tồn. Và với sự minh triết của Tổ Tiên truyền lại dân tộc ta đã và đang vững 

mạnh và trong tương lai chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ làm rạng rỡ giòng giống Rồng Tiên. 

e/ PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG 

1/Lược truyện: 

         Vào đời vua Hùng Vương thứ VI, giặc Ân từ phương Bắc tràn xuống xăm lấn nước ta. Quân 

giặc quá đông, sức quá mạnh và quá bạo tàn. Vua Hùng cùng triều thần tìm đủ mọi cách ngăn giặc 

nhưng không thành công. Quân giặc tiến như vũ bão, nếu không có cách, chắc phen nầy sẽ bị mất 

nước! 

 Nhà vua lo lắng vô cùng, bỗng một cụ già tóc bạc phơ xuất hiện đang đùa với trẻ con. Thấy 

ông già tiên phong đạo cốt, vua Hùng đến bái kiến và xin cụ giúp ý cứu nước. Cụ bảo: “ Nhà vua hãy 

sai xứ giả đi khắp nơi cầu hiền đánh giặc cứu nước”! 
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 Vua nghe lời và sai nhiều sứ giả cấp tốc đi khắp nơi, mời gọi người tài đức ra giúp nước. Toàn 

dân đều hay biết tình trạng khẩn trương, cũng đều trông chờ vị cứu tin như nhà vua. Trong khi đó tại 

làng Phù Đổng có  em bé đã 3 tuổi rồi mà vẫn chưa biết cười nói đi đứng gì cả. Khi nghe sứ giả rao 

tìm người  tài đánh giặc cứu nước thì bỗng dưng cậu bé làng Phù Đổng ngồi dậy, cất tiếng gọi Mẹ và 

yêu cầu Mẹ mời sứ giả vào gặp. Cậu bé xin nhà vua đúc cho một con ngựa sắt cao 18 thước, một roi 

dài 7 thước, và một bộ giáp sắt để ra trận. Dù hoài nghi, nhưng nhà vua không còn cách nào khác, 

buộc lòng ra lệnh cho đúc ngựa, roi sắt và chiến bào bằng sắt cho cậu bé. Có ngựa và roi trong tay, 

cậu bé liền vươn vai một cái, biến thành một thanh niên cao lớn hùng dũng. Cậu nhảy lên ngựa sắt và 

vung roi ngựa, thét lên một tiếng, ngựa phun lửa và phi như gió bão. Cậu phóng lên trước đám quân 

ta, nhắm ngay quân giặc đóng quân xông thẳng vào, tay vung roi sắt, ngựa sắt phun lửa ào ào, làm 

cho quân giặc hoãng sợ, chạy tứ tán rút lui về nước, bỏ lại vô số binh sĩ chết oan vì tham vọng của kẻ 

xăm lăng. 

  Sau khi chiến thắng người anh hùng làng Phù Đổng phi thẳng lên  Sóc Sơn và biến mất, vua 

Hùng cho lập miếu thờ dưới chân núi và tôn vinh làm Phù Đổng Thiên Vương và người dân Việt 

thường gọi là Ông Thánh Giống. 

 Hàng năm, cứ vào ngày mùng 8 tháng tư, dân làng đều long trọng làm lễ kỷ niệm để nhớ ơn 

người anh hùng trẻ tuổi cứu nước. 

             2/ Thần linh mách bảo:         

 Cũng như các chuyện thần thoại khác, khi gặp thế bí thì dân tộc ta luôn được thần linh giúp 

đỡ. Đây không phải là chuyện hoang đường mà là một huyền nhiệm do hồn thiêng sống núi của đất 

nước linh thiêng nầy ung đúc nên. Nếu ai có chứng nghiệm huyền diệu này, trong đời mình, sẽ cảm 

nhận được ngay. Đây là hiện tượng “Thiên Nhân hiệp nhất” mà Tổ Tiên chúng ta có lẽ đã bắt gặp từ 

ngàn xưa tuy nhiên chuyện hư thực khó luận bàn:  

            Thực hư, hư thực khó lường đo 

   Mâu thuẩn trời xanh khéo diễn trò 

   Trong thực có hư sinh biến hóa 

   Trong hư có thực mấy ai ngờ 

   Cuộc đời ảo mộng cho là thực 

   Cõi sống miên trường thấy tựa hư 

   Nhược thiệt, nhược hư vi diệu lý 

   Nặng lòng phân biệt rối đường tu. 

     Tập Thơ Khai Tâm 

 Như chúng ta đã biết, bất cứ dân tộc nào trên thế giới, trong giai đoạn còn "ăn lông ở lỗ" đều 

khiếp sợ các hiện tượng thiên nhiên vì các hiện tượng này vượt quá khả năng hiểu biết của họ như hiện 

tượng sấm sét, giông bão, lụt lội kể cả thú dữ! Do đó, họ coi sức mạnh đó như là các vị thần, nên thời 
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bấy giờ mới có tín ngưỡng đa thần.  Nếu cho tín ngưỡng là "hư" thì cái "thực" trong hư là giúp cho con 

người giải trừ bớt những sự kinh hoàng, "an tâm" đấu tranh để sinh tồn… rồi theo luật tiến hóa, sau vạn 

triệu năm, cho đến khi con người kể được những chuyện thần thoại thì tín ngưỡng đa thần nầy cũng 

theo dòng tiến hóa và chuyển thành các vị thần linh, các vị Thánh Tiên và hai đấng Phụ Mẫu thiên liêng 

tức là TRỜI ĐẤT.  Suốt dọc dài lịch sử, Tổ Tiên VN, nhờ tín ngưỡng nầy tăng thêm sức mạnh, hướng vào 

con đường chính đạo "uốn nước nhớ nguồn" tâm an huệ trưởng, đủ khả năng bảo tồn giống nòi, dựng 

nước và giữ nước dù trải qua biết bao cuộc thăng trầm bĩ thái.  Vì thế, Tổ Tiên luôn nhắc tới các vị thần 

linh, lúc nào cũng sẵn sàng giao cảm với con người chung lòng chung sức để cùng chung lo phụng sự 

quốc tổ.  Dù hiểu "hư hay thực" qua hiện tượng nầy, thì cái thực trong hư hay cài hư trong thực, đều 

hiện rõ ràng như vừa trình bày.  Đây chính là "túi khôn" của Tổ tiên, để lại nếu ta biết vận dụng sẽ thành 

công. 

  3/Vận dụng toàn dân: 

              Việc cầu hiền đánh giặc cứu nước có ba tác dụng: một là tìm người tài đức lãnh đạo cuộc 

chiến; hai là thông báo cho toàn dân biết tình trạng lâm nguy của đất nước để đoàn kết chống ngoại 

xâm để  vua và dân trên dưới đồng lòng; ba là kích thích tinh thần dân tộc sẵn có để cùng một lòng 

bảo vệ quê hương chấp nhận hy sinh vì nước. Phối hợp ba yếu tố nầy, yếu có thể thắng mạnh, ít thắng 

nhiều huống chi lại thêm một tướng tuổi trẻ tài cao xong pha trận mạc, không màng danh, lợi, quyền. 

Một điều đáng để ý nữa là khi ra trận, Phù Đổng Thiên Vương dùng roi sắt, ngựa sắt, thét ra lửa 

giống như chiến tranh sau nầy, dùng xe bọc sắt, và vũ khí  bằng sắt như súng đạn… phải chăng Tổ 

Tiên ta đã có viễn tưởng, gợi ý cho con cháu nên xử dụng các loại vũ khí nầy trong cuộc chiến chống 

ngoại xăm? Rất tiếc dân tộc ta không khai thác kịp thời tài nguyên trí tuệ nầy! 

4/Áp dụng vào thực tiễn:  

           Trên đường Nam tiến của Hoa tộc phương Bắc, Tổ Tiên ta đã trải qua biết bao chặng đường 

sống gió và dày dặn kinh nghiệm trong việc dựng nước và giữ nước mà truyện Phù Đổng Thiên 

Vương là thành quảthần kỳ để từ đó câu chuyện như là một lời tiên tri lưu lại cho con cháu, nếu biết 

áp dụng chiến lược của Tổ Tiên. 

- Giặc Ân từ phương Bắc tràn xuống: hãy cảnh giác hướng nầy 

- Địch mạnh ta yếu: giặc tràn xuống như vũ bảo. 

- Chiến lược áp dụng: xử dụng thông tin tuyên truyền vua dân cùng một lòng và động viên 

được toàn dân, và quan trọng hơn cả là trọng dụng nhân tài, đặc biệt là tuổi trẻ.  

- Yếu thắng mạnh: VN lúc bấy giờ so với phương Bắc như đứa bé làng Phù Đổng, không biết 

nói, không biết đi đứng, nhưng khi nghe lời rao khẩn thiết của triều đình “quốc gia lâm nguy” 

thì đứa bé vụt ngồi, vụt đi đứng, vụt biết nói và đề nghị với Mẹ mời sứ giả vào rồi xin nhận 

lãnh trách nhiệm và đề nghị đúc ngựa và roi sắt. Khi có ngựa và roi đứa bé vụt vươn vai một 

cái liền trỡ thành một thanh niên hùng dũng như Rồng thiêng và sau đó chiến thắng kẻ thù. 

 

Suốt dọc dài lịch sử VN cho tới ngày nay, câu chuyện Phù Đổng Thiên Vương như là một quyển 

“sách ước”, một tiên tri của tiền nhân dành cho giòng giống Rồng Tiên, một túi khôn biết áp dụng 

nguyên tắc “Rồng và Tiên” vào thực tiễn: khi cần chống ngoại xăm thì mạnh như Rồng, như PĐTV, 

sau khi chiến thắng thì hài hòa, nhẫn nhục, hiền dịu như Tiên, khi bị lệ thuộc thì chấp nhận tư thế của 

Nước: “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” nhưng chất nước vẫn mãi mãi không thay đổi, lại còn rửa sạch 

những bợn nhơ để biến cái tối tăm của hoàn cảnh thành sáng, biến nguy thành an. Mỗi lần bị đô hộ 
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thì biết cách bảo tồn nội lực của dân tộc như “đất nẽ nước luồn” để chờ Rồng vươn  vi.  Chúng ta có 

thể lược kể hiện tượng có tính thần thoại biến thành thực tiễn lịch sử như sau:  

Một ngàn năm bị phương Bắc đô hộ và quyết tâm đồng hóa nhưng đối phương hoàn toàn thất bại. 

Điều nầy gây ngạc nhiên cho tất cả những nhà nghiên cứu, khảo cổ, sử gia Đông Tây trên thế giới 

ngày nay. Người ta cũng không tưởng tượng nỗi, bằng lý trí về sự tồn tại của dân tộc VN. Trong suốt 

ba lần Bắc thuộc cũng như công cuộc chống xăm lăng phương Bắc trước nay và phương Tây sau nầy, 

dân tộc VN đã chiến đấu quyết liệt, nhiều trận chiến thắng oai hùng trong những tình huống vô cùng 

thần thoại như kiểu PĐTV. Những cuộc đối đầu với kẻ thù thường nằm trong trường hợp: “nực cười 

châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”. Có thể liệt kê như cuộc đại thắng quân 

Đông Hán của hai bà Trưng trong lần Bắc thuộc I (111 tr.cn – 39s.cn);  Cuộc chiến đấu oai hùng với 

quân Ngô của bà Triệu trong lần Bắc thuộc II (43-544); Cuộc chiến thắng vẻ vang quân Nam Hán 

của Ngô Quyền đem lại nền tự chủ cho dân tộc  lần Bắc thuộc III ( 603-939); Lê Đại Hành phá quân 

Tống (980-1009), Lý Thường Kiệt đại thắng quân Tống (1076); Trần Hưng Đạo ba lần thắng quân 

Nguyên (1257, 1271 và 1284); Lê Lợi 10 năm kháng chiến đánh tan quân nhà Minh (1418 -1427); 

Nguyễn Huệ đại thắng quân Thanh (1788); Dân tộc VN chiến thắng quân Pháp tại Điện Biên Phủ và 

chiến thắng 500.000 quân Mỹ và Đồng Minh. 

 Trong hàng chục cuộc chiến đấu chống ngoại xăm vẻ vang ghi trên, có những đặïc điểm vô cùng 

kỳ diệu mà chỉ có đất nước Rồng Tiên có mà thôi. Thứ nhất là ba vị Nữ lưu anh hùng Trưng Trắc, 

Trưng Nhị và Triệu Ẫu đã lãnh đạo cuộc chiến giải phóng dân tộc, chứng tỏ “Nam Nữ bình quyền” 

đã thể hiện trong thời đại xa xưa ở tại VN. Ít  có quốc gia nào trên thế giới có những vị nữ lưu lên làm 

vua sau cuộc chiến giải phóng dân tộc, thứ hai là cuộc chiến thắnh lẫy lừng của Hưng Đạo Vương 

Trần Quốc Tuấn và vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Nhà Thanh và Nhà Nguyên đã thôn tính nước 

Tàu trước sau cộng chung hơn 400 năm, khi đụng vào dân tộc nhỏ bé nầy, đều thất bại thảm thương 

nhất là quân Nguyên hùng mạnh đã thôn tính gần nửa thế giới lúc bấy giờ, lại bị ba lần thất bại dưới 

tay Hưng Đạo Vương. Thứ ba là trận Điện Biên Phủ giải phóng dân tộc thoát khỏi ách đô hộ của giặc 

Pháp và cuộc chiến thắng 500.000 quân Mỹ của dân tộc VN, làm rạng rỡ cho dân tộc và cũng nằm 

trong trường hợp “châu chấu đá xe”. Đặc biệt hai cuộc chiến thắng sau cùng nầy đều do lòng yêu 

nước và kinh nghiệm chống ngoại xăm của dân tộc VN, những chiêu bài khác chỉ gán ghép vào để lợi 

dụng mà thôi chứ không phải trọng tâm của cuộc chiến thắng. 

             5/ Hy sinh vì dân vì nước:  

Sau khi đã giúp vua chiến thắng quân giặc, giúp dân an hưởng thái bình, PĐTV không nhận 

bất cứ ân huệ nào của vua, lui về núi Sóc Sơn ẩn tích mai danh. Hành động này diễn đạt được tính 

chất Tiên của dân tộc ta: hy sinh chiến đấu hoàn toàn vì dân vì nước, không màng danh lợi quyền và 

cá nhân. Tâm hy sinh phụng sự nên tâm an, chính tâm soi sáng giúp cho thêm minh mẫn, sáng tạo để 

tìm ra chiến lược, chiến thuật hay. Đó là yếu tố quan trọng đưa đến thành công., Nghĩ sâu hơn, ta 

càng thấy Tổ Tiên ta, thật là thông minh, quyền biến: Đánh giặc hay trong thời chiến, chưa chắc cai 

trị giỏi trong thời bình. Chúng ta tưởng tượng nếu PĐTV không lui về núi, nhận chức quan cao tột 

phẩm trong triều, đó là sở đoản của Ngài liệu còn ánh hào quang rực rỡ của một PĐTV nữa chăng? 

Bài học lớn nầy, Tổ Tiên ta đã giáo huấn qua chuyện thần thoại Thánh Tản Viên, PĐTV… Thế mà 

cho tới ngày nay con người vẫn vấp phải, rõ nhất là Chế Độ CSVN sau khi chiến thắng lẫy lừng tại 

Điện Biên Phủ, sau đó chiến thắng siêu cường quốc thế giới, tự cao tự đại, đưa những người có công 
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trong cuộc chiến lãnh đạo về kinh tế, giáo dục, xử dụng sở đoản vào guồng máy cai trị thì “thắng mà 

bại” đã thấy rõ ràng trước mắt. Tiếc thay hoài bảo của Tổ Tiên, khó khăn lắm mới còn lưu truyền 

đến ngày nay mà con cháu không lưu tâm và áp dụng túi khôn nầy! 

             6/ Uống nước nhớ nguồn 

Hầu hết các truyện thần thoại VN, kết cục được phần thưởng TINH THẦN xứng đáng và 

đồng thời dạy chúng ta uống nước nhớ nguồn. Dân tộc VN tôn thờ vua Hùng trong chuyện con Rồng 

cháu Tiên, tôn vinh Thánh Tản Viên giúp vua an dân trị nước, chuyện Bánh Chưng Bánh Dày biểu 

tượng ghi ân TRỜI ĐẤT và Tổ Tiên, truyện PĐTV thắng quân xăm lăng đều được dân tộc VN tôn 

vinh lên cấp bậc Thần Thánh, lập miếu thờ phượng muôn đời. Đây là bản sắc của dân tộc VN vun bồi 

nền Quốc Đạo càng thêm rạng rỡ. 

f/- TRƯƠNG CHI MỴ NƯƠNG 

             1/  Lược truyện: 

Ngày xưa có một tiểu thư đài các con của một vị quan to, rất xinh đẹp. Ngày ngày thường 

quanh quẩn trên lầu son, bỗng một hôm thấy chiếc thuyền con lờ lững trôi trên dòng sông hòa nhịp 

với tiếng sáo cao vút tận trời mây. Tiếng sáo như có ma lực gợi cảm, gợi tình khiến người nghe bàng 

hoàng, mê mẩn tâm hồn. Hằng ngày Mỵ Nương đều trông chờ nghe tiếng sáo quyến rũ đó nhưng chỉ 

thấy bóng mà không rõ mặt người. Với tuổi đôi tám ngây thơ của nàng nương theo tiếng sáo mặc sức 

mà dệt mộng! Tiếng sáo hay chắc chắn phải từ một chàng trai tuấn tú, hào hoa phong nhã của một 

nghệ sĩ tài ba phổ ra!. . . 

 Thế rồi, con thuyền vắng bóng, tiếng sáo im bặt làm cho nàng ra ngẩn vào ngơ trông chờ, để 

rồi ngã bệnh, cha nàng lo lắng vô cùng vì những danh y nỗi tiếng nhất trong vùng cũng không tìm ra 

nguyên nhân căn bệnh. Bỗng một hôm mọi người đều ngạc nhiên mừng rỡ khi thấy gương mặt của 

Mỵ Nương tươi sáng trở lại và lần lần khỏe hẳn như được uống tiên dược. Thì ra con thuyền nhỏ và 

tiếng sáo vang lại trong gió. Cha nàng lấy làm lạ về bệnh trạng của con nên cố gắng tìm hiểu và 

người duy nhất biết rõ nguyên nhân là cô tì nữ hầu cận nàng đã thố lộ mọi sự tình. Ông liền cho người 

điều tra thì ra tiếng sáo đó do một chàng trai đánh cá tên là Trương Chi, mặt mày rất xấu xí tương 

phản với tiếng sáo làm rung động lòng người. Ông liền cho vời Trương Chi đến cho Mỵ Nương gặp 

mặt. 

 Mỵ Nương hoàn toàn bị vỡ mộng vì dung mạo Trương Chi quá xấu xí và không còn mơ tưởng 

nữa. Tội nghiệp thay cho chàng, khi diện kiến dung nhan kiều diễm của Mỵ Nương, thì chàng lại 

tương tư đau khổ! Muốn cắt cho đứt, muốn chặt cho lìa nhưng tơ tình vẫn mãi vấn vương, vẫn quấn 

chặt hơn tơ nhện quấn mồi, chàng vùng vẫy không ra nên chết dần, chết mòn, nào ai biết ai hay! 

 Mấy năm sau, cha của Mỵ Nương tình cờ thấy khối đá rất đẹp làm vật trang trí trên mũi một 

chiếc thuyền, liền hỏi mua và được chủ thuyền đồng ý bán. Ông đem về cho thợ ngọc làm thành một 

tách trà thật đẹp. Mỗi khi rót trà, đáy tách hiện ra hình ảnh người lái đò nghệ sĩ năm xưa. 

 Mỵ nương, một hôm tình cờ rót trà vào tách, thấy hiện tượng lạ lùng nầy, nàng chợt  nhớ lại 

chuyện ngày xưa, xúc động để rơi giọt nước mắt vào tách trà, chén ngọc tự nhiên tan ra thành nước. 

Thì ra khối ngọc đó chính là khối tình của chàng Trương Chi kết tinh lại sau khi qua đời, mà tình cờ 
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một ngư phủ nhận được. Huyền diệu thay, một giọt nước mắt chân tình hòa nhập khối tình thành một 

chất nước thiêng của tình yêu, dệt nên một câu chuyện tình đẹp, thật đẹp của loài người! 

            2/ Tình yêu là thiên tính:  

Từ nghìn xưa, Tổ Tiên ta đã quan niệm tình yêu là quy luật thiên nhiên phát nguồn từ bản 

năng tự nhiên của loài người qua các truyện thần thoại, ca dao tục ngữ, qua cuộc sống hồn nhiên của 

nhà nông. Gần đây, qua khảo cổ người ta tìm được những trống đồng  rải rác trên đất nước VN và 

ĐNA, những hình tượng được điêu khắc trên thạp đồng, trống đồng diễn đạt tự nhiên sinh hoạt tình 

dục của vạn vật, chứng tỏ Tổ Tiên ý thức được tình yêu nam nữ, trống mái, đực cái, có tính thiêng 

liêng, quyết định sự tồn vong của người và vạn vật. Tình yêu nầy nằm trong uy lực Âm Dương của 

TRỜI ĐẤT sinh ra mà trong câu chuyện con Rồng cháu Tiên là điển hình. Không có tình yêu như quả 

đất không có mặt trời, như cây lúa không có nước, tất cả sinh vật, kể cả TRỜI ĐẤT cũng không tồn 

tại vì không có sự kết hợp của ÂM DƯƠNG thì không có sinh hóa. 

 Tình yêu nam nữ kết hợp sinh con đẻ cái nối dõi tông đường, chung sức chung lòng xây dựng 

gia đình, mới có ông bà, cha mẹ, làng xóm, nước non… Trong thiên nhiên , từ côn trùng thảo mộc, 

cầm thú, đến con người đều có đôi có cặp, khác nhau mà khắn khít hòa hợp, mâu thuẫn nhau mà hài 

hòa. Hiệp nhất để sinh hóa, mâu thuẫn để tiến hóa, vòng luân chuyển qua lại cứ thế đến vô cùng vô 

tận. 

 Tình yêu của Trương Chi Mỵ Nương tuy có trắc trở, nhưng diễn đạt được sức mạnh của tình 

yêu, tình yêu như vũ bão, rắn chắc như khối ngọc mà chỉ có tình yêu mới hóa giải được mà thôi. Kỳ 

diệu thay, chỉ một giọt yêu đương mỏng manh làm tan được khối ngọc do tình yêu kết đọng lại! Nếu 

thiếu giọt nước mắt nầy thì: 

 “ Nợ tình chưa trả cho ai,  

khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.”  

(Nguyễn Du) 

 

            3/Vai trò thẫm mỹ trong tình yêu 

Vạn sự sẽ khá vẹn toàn, nếu có đầy đủ chân, thiện, mỹ. Riêng đối với tình yêu nam nữ, chữ 

mỹ đi trước vì Mỹ thuộc về sắc, ngay cái nhìn đầu tiên đã bắt gặp một cách rõ ràng và thực tế. Chân, 

Thiện thì về lâu về dài mới có thể khám phá ra. Người con trai nhìn đối tượng chú ý về nét đẹp, 

duyên dáng bên ngoài, nếu “hạp nhãn” mới tiến tới những bước kế tiếp. Con gái nhìn  đối tượng cũng 

thế , nhưng ít quan tâm về vẽ đẹp bên ngoài. Tục ngữ: “ Trai tài gái sắc” nói rất rõ quan điểm nầy. Ở 

đây, tiếng sáo ru hồn của Trương Chi không đủ bù đắp khuyết điểm xấu xí của chàng, nên Mỵ Nương 

tỉnh mộng. Ngược lại Trương Chi khi được ngắm dung nhan sắc nước hương trời của Mỵ Nương liền bị 

tơ tình buộc chặt, không thoát ra được, mặc dầu tiền nhân thường đề cao: “Cái nết đánh chết cái đẹp” 

nhưng trên thực tế, cái đẹp vẫn có phần quan trọng quyết định dù đối với trai hay gái cũng thế, nhất 

là trong giai đoạn đầu gặp gỡ. Chân, Thiện, Mỹ là chân lý mẫu mực, là thước đo mà người ta dựa vào 

đó để đánh giá bất cứ vật gì hay bất cứ người nào. Ngọc là phải ngọc thiệt, chủng loại tốt và đẹp thì 
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mới có giá trị cao. Người thì phải chân thật, có lòng tốt, sáng sủa đẹp đẽ duyên dáng, khỏe mạnh mới 

là mẫu người lý tưởng.           

            4/ Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan 

Trái tim của Trương Chi gắn chặt hình bóng của Mỵ nương, không giờ phút nào lìa xa cho đến 

khi chết, trái tim thương yêu đó kết tụ thành ngọc đá. Hình ảnh nầy thật là lãng mạn, thật là thần kỳ, 

thật là chung thủy, nói lên đầy đủ sức mạnh của tình yêu nam nữ! Lãng mạn thần kỳ hơn nữa là khi 

tình yêu đã buộc thì chỉ có tình yêu mới gở nỗi. Với một giọt nước mắt tình yêu mới làm tan được 

khối ngọc kết tinh bởi tình yêu! Trước đó, tiếng sáo du dương của Trương Chi đã làm cho Mỵ Nương 

ngã bệnh tương tư  thì chỉ có tiếng sáo của chàng mới chửa lành bệnh của nàng. Đây là một thực tế, 

một chứng nghiệm trong cuộc sống, một toa thuốc giải trừ bệnh tương tư. 

  

 Trái tim kết thành ngọc đá như trường hợp của Trương Chi có thật hay không, có tương tự với 

ngọc xá lợi của Phật không, điều nầy chưa ai xác định được! Tuy nhiên, nếu cho đây là một hư cấu 

nhằm để diễn đạt sức mạnh và sự kỳ diệu của tình yêu thì quả  là tuyệt diệu, tuyệt bút mà sức tưởng 

tượng của Tổ Tiên ta quả là tuyệt vời! Nghĩ xa hơn nữa, nếu con người chết rồi, hồn xuống tuyền đài 

như truyền thuyết, mang theo mối tình si trên thế gian thì quả thật hậu quả khó lường, Có thể còn ảnh 

hưởng mạnh đến kiếp hậu lai!... 

5/ Tình yêu của người bình dân, thôn dã 

Trong câu chuyện, Mỵ nương là người con gái trẻ, lầu son gác tía, có kẻ hầu người hạ, được 

cha mẹ cưng chìu, sáng tối sống trong “tháp ngà” của quyền quí, hàng ngày không được tiếp cận với 

xã hội bên ngoài, thiếu thử thách rèn luyện nên thiếu kinh nghiệm sống, tâm hồn yếu ớt ủy mỵ. Chỉ  

nghe được một giọng sáo vu vương, gợi tình gợi cảm cũng đủ ngã bệnh tương tư khi vắng nó. Tình 

yêu của nàng xây trên óc tưởng tượng, như lâu đài xây trên bãi cát chứ không phải xây bằng con tim, 

nên khi diện kiến Trương Chi, một người bình dân thôn dã, xấu xí liền vỡ mộng ngay, không còn  

nghĩ đến tiếng sáo, không còn nghĩ thêm về chân, thiện của một nam nhân, trọng tâm của một người 

chồng lý tưởng. Trong lúc đó, Trương Chi tiếp nhận hình ảnh của Mỵ Nương, con tim bùng cháy ngọn 

lửa yêu đương nên không cách nào dập tắt được, dù non có mòn, bể có cạn cũng không  thay đổi. Bản 

sắc tình yêu của Trương Chi chính là tình yêu của người bình dân, thôn dã VN. Chung thủy, vững 

vàng, chân thật, sẵn sàng hy sinh cho tình yêu. Đối với Mỵ nương, rõ ràng nàng yêu giọng sáo du 

dương chứ nào phải yêu con người Trương Chi, nên sự hời hợt đối với chàng cũng không có gì quá 

đáng. Điểm son của nàng ở đây là sau khi biết được sự thật , nàng xúc động tận đáy lòng, và nhỏ 

dòng nước mắt chân tình làm tan khối ngọc tình yêu . 

 Đối với người bình dân VN, đặc biệt là nông dân, tình yêu thật là mộc mạc nhưng sâu sắc và 

thủy chung. Hằng ngày tiếp cận với thiên nhiên, sống hòa nhập với trời trăng mây nước, với bầy gia 

súc hiền lành, trung tín với mọi người trong công việc, đồng áng, đặc biệt là tương quan mật thiết với 

người khác phái qua câu hò, tiếng hát, qua đường cày, luống cấy. Tâm từ của họ rất hồn nhiên và mở 

rộng. Họ có đủ điều kiện, nhiều cơ hội, đủ bình tỉnh, sáng suốt và kinh nghiệm để chọn người yêu lý 

tưởng của mình và đủ nghị lực để tránh những hành vi không phù hợp với đạo làm người. Một khi đã 
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chọn đúng đối tượng rồi thì không để ý đến người khác nữa, một lòng chung thủy đến trọn kiếp giống 

như tình yêu của Trương Chi vậy. 

6/Tóm Tắt 

Những câu chuyện tình trong ca dao, tục ngữ, trong chuyện thần thoại của Tổ Tiên truyền 

khẩu lại, đã luân chuyển lọc lừa qua hàng ngàn năm vẫn mặn mà, tế nhị, thơ mộng, tự nhiên và đặc 

biệt là quan điểm tự do hôn nhân được diễn đạt sinh động qua nhiều tình huống, nhiều khía cạnh khác 

nhau, TỰ DO HÔN NHÂN là một thông điệp quan trọng của tiền nhân, tự do chọn lựa, nhưng khi đã 

chọn rồi thì phải chung thủy, hy sinh cho nhau, yêu thương nhau suốt đời. Chính quan điểm nầy giữ 

cho đạo vợ chồng bền vững, gia đình hạnh phúc tức nhiên xã hội sẽ được tốt lành… Rất tiếc, vì ảnh 

hưởng ngoại lai, một số đồng bào không hướng theo truyền thống của dân tộc, hoặc quá khắt khe 

hoặc quá tự do, gây điêu đứng cho xã hội ta. Cũng may đại đa số dân tộc ta phát nguồn từ nông 

nghiệp, còn giữ vững truyền thống tốt đẹp nầy của Tổ Tiên. 

 

g/ TRỌNG THUỶ MỴ CHÂU 

1/ Lược truyện 

Thục vương ở phía Bắc nước Văn Lang, vì cầu hôn với công chúa Mỵ Nương con của vua 

Hùng không thành nên tức giận dặn con cháu phải diệt Văn Lang để báo thù. Cháu Thục Vương là 

Thục Phán, tài trí hơn người đánh thắng được vua Hùng, sáp nhập hai nước lại, đặt tên là Ân Lạc. 

Thục Phán lên làm  vua tự xưng là An Dương Vương, rồi xây thành Cổ Loa để làm kinh đô nước Âu 

Lạc. Thành xây đến đâu thì bị lở đến đó, xây hoài không được. Nhà vua bèn trai giới, cầu nguyện xin 

thần linh giúp đở. Hôm sau liền có con RÙA VÀNG nổi lên mặt nước sông gần cung điện. Rùa vàng 

chỉ dẫn nhà vua xây xong thành, hình xoắn nhiều vòng như trôn ốc, nên gọi là Cổ Loa thành, hiện 

nay còn vết tích ở Huyện Đông Anh, Tỉnh Phú Yên. 

 Sau khi xây xong Cổ Loa Thành, nhà vua xin thần Kim Quy ban cho phép để giữ nước. Rùa 

vàng liền tháo một móng vuốt trao cho vua và dặn cách thức làm NỎ THẦN, mỗi phát bắn ra hằng 

trăm mũi tên bay, giặc đến thì giặc phải tan. Nhà vua sai tướng Cao Lỗ y lời dặn, chế được nỏ thần. 

 Triệu Đà là một viên quan có tài thao lược kiêm bị của nhà Tần trấn thủ phương Nam, gần 

biên giới nước Âu Lạc, đã cùng một số bộ tộc liên kết phản Tần và nhiều lần đem quân sang đánh 

Âu Lạc, để nhất thống Phương Nam nhưng đều bị thua trận vì nỏ thần và Cổ Loa thành. 

 Triệu Đà liền đổi sách lược, xin giảng hòa với An Dương Vương và xin cầu hôn cho con trai 

là Trọng Thủy với Mỵ Châu là con gái cưng của An Dương Vương để tránh can qua. Triệu Đà gởi 

Trọng Thủy sang ở rễ, An Dương Vương an tâm. Vốn tánh hiếu hòa nhà vua mừng rỡ, nghĩ rằng 

Triệu Đà thật lòng, vì cho con sang ở rễ không khác gì làm con tin. Cả triều thần, nhà vua và Mỵ 

Châu không ai có thể ngờ vai trò gián điệp của Trọng Thủy trong ý đồ của Triệu Đà là lấy cắp chiếc 

nỏ thần! Vì tin yêu chồng, Mỵ Châu cho Trọng Thủy xem nỏ thần và nơi cất giấu. Sau đó, Trọng  

Thủy làm một cái nỏ giả, thay vào nỏ thần và lấy vuốt rùa thiệt đem về trao cho Triệu Đà nhân 

chuyến về viếng thăm gia đình. 
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 Trước khi lên đường, Trọng Thủy hỏi Mỵ Châu là nếu không may có biến cố gì đặc biệt, như 

chiến tranh chẳng hạn, thì làm thế nào liên lạc với nhau?  Mỵ Châu bảo: “ Thiếp có chiếc áo lông 

ngỗng, nếu có chiến tranh, chạy đến đâu thiếp nhổ lông ngỗng bỏ xuống đường, chàng theo dấu đó sẽ 

gặp được thiếp.” 

 Lấy được nỏ thần, dĩ nhiên Triệu Đà cho tiến quân đánh Âu Lạc, giặc đã đến tận thành Cổ 

Loa rồi mà nhà vua và triều thần vẫn còn vui chơi giải trí vì ỷ có thành Cổ Loa kiên cố và nỏ thần vô 

địch. Không ngờ tới chừng xử dụng thì không còn linh nghiệm nữa, và quân Triệu Đà tràn vào chiếm 

lấy thành. 

 An Dương Vương đỡ Mỵ Châu ngồi phía sau, cho ngựa phóng như bay chạy trốn về phương 

Nam. Nhưng chạy đến đâu thì quân của Triệu Đà theo sát nút. Nhà vua chạy tới bờ biển tức là đến 

đường cùng rồi, nhà vua cầu xin thần Kim Qui cứu giúp. Rùa Vàng hiện lên và nói: “ Kẻ ngồi sau 

lưng chính là giặc đó” nhà vua chợt hiểu vì chiếc áo lông ngỗng của Mỵ Châu không còn lông nữa, 

bèn rút gươm định giết Mỵ Châu rồi tự tử. Mỵ Châu van xin vua cha, trước khi chết được khấn vái với 

trời cao: “Nếu thiếp có lòng phản nghịch vua cha thì cho thành cát buôïi sau khi chết, nếu thiếp một 

lòng trung hiếu nhưng bị lừa gạt thì xin cho thành ngọc để tỏ lòng trong sạch.” Chém Mỵ Châu, An 

Dương cầm sừng tê giác nhảy xuống biển được thần Kim Qui đưa về thủy cung, còn Mỵ Châu máu 

chảy xuống biển, loài trai ăn vào, mỗi giọt máu biến thành viên ngọc, gọi là ngọc trai. 

 Trọng Thủy chạy đến nơi chỉ còn xác của Mỵ Châu, đưa về Loa thành chôn cất. Chôn cất 

xong thì trời nổi cơn phong ba, cát bay đá chạy, mưa gió ầm ầm. Khi trời quang mây tạnh mộ của Mỵ 

Châu sụp xuống thành một cái giếng sâu, nước trong vắt. Trọng Thủy ân hận về việc làm gián điệp 

của mình, lừa gạt tình yêu trong sáng của người vợ hiền nên chàng nhảy xuống giếng tự tử. Đó là 

giếng Trọng Thủy còn vết tích cho đến ngày nay. Ai mò được ngọc trai dưới biển, rửa nước giếng 

Trọng Thủy, ngọc trai sẽ trong sáng vô ngần. 

2/ Vài điều minh định khi đọc Huyền Sử 

Tất cả huyền sử đều có những huyền thoại mà người ta cho là hư cấu trong câu chuyện.  Nhận 

định nầy đúng hay sai không ai có thể xác định được. Điều quan trọng là tìm cái thực trong cái mà 

người ta cho là hư đó để học hỏi, để moi tìm những thông điệp mà Tổ Tiên ta lưu lại. Ngoài điều nầy 

còn phải biết là các tác giả sưu tập truyện truyền khẩu viết ra như trong “Lĩnh Nam Trích Quái” đều 

bị thêm bớt nhiều do ảnh hưởng ngoại lai từ phương Bắc đưa tới trong các thời kỳ Bắc thuộc. 

 Vì thế, khi đọc Huyền Sử cần thanh lọc những tư tưởng ngoại lai, và tìm hiểu những điều đặc 

biệt mà Tổ Tiên ta muốn nhắn gửi lại cho con cháu. Đó là trọng tâm của vấn đề mà chúng ta cần 

phải học hỏi và quan tâm. Đã đến lúc huyền sử “của dân tộc ta lần lần biến sang “thực sử” nhờ khoa 

khảo cổ tiến bộ thí dụ như: năm 1959, người ta tìm được một kho tên đồng gồm hàng vạn cây tên 

cách thành Cổ Loa vài trăm thước vàvới C14 đo thời gian phù hợp với thời gian trong câu chuyện 

Trọng Thủy Mỵ Châu. Điều nầy chứng minh rằng tất cả câu chuyện huyền sử, huyền thoại do Tổ 

Tiên ta lưu lại đều có thật nhưng được ngụy trang dưới hình thức huyền thoại để kẻ địch xem thường 

và không bị cấm đoán trong thời Bắc thuộc chăng? 
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 Hiểu được trọng tâm của huyền sử ta rất vui mừng nhận thấy Tổ Tiên ta thật là minh triết, đất 

nước ta linh thiêng, dân tộc ta xuất hiện với nền văn minh nông nghiệp và kỷ thuật sớm nhất thế giới. 

Đó là những lý do khiến cho chúng ta có ý thức về nguồn! Hướng về tương lai rạng rỡ đang chờ đợi. 

 3/ Vài nét liên hệ đến lịch sử 

Các sử gia đã cố tìm tòi sử liệu về thời kỳ nầy, nhưng họ khó mà đồng ý với nhau vì rất hiếm 

tài liệu tham chiếu. Ngay cả nơi xuất thân của Thục Phán, vị anh hùng dựng nước Âu Lạc, cũng rất 

mơ hồ. Sự chuyển quyền hành từ vua Hùng sang nhà Thục bằng cách nào cũng không có sử sách nào 

ghi rõ! Nhờ vào huyền sử và nhờ vào các cuộc khảo cổ gần đây xác nhận được là dân tộc ta đã cómột 

nền văn minh rạng rỡ trong các thời đại vua Hùng, đó là giai đoạn văn hóa Văn Lang: VN phát triển 

ngành canh nông sớm nhất! Ngành luyện kin qua trống đồng độc đáo nhất và từ đó truyền sang các 

nước chung quanh kể cả Hoa Bắc; và VN là một trong những cái nôi lâu đời nhất sinh ra loài người. 

Thừa kế nền văn minh nầy, Thục Phán sau khi chiếm lấy Văn Lang và kết hợp với bộ tộc của mình 

lập thành nước Âu Lạc. Đây là giai đoạn văn hóa cao nhất rạng rỡ nhất của bộ tộc VN thời tiền sử. 

VN lúc bấy giờ đã đủ sức chống lại giặc ngoại xăm phương Bắc, ổn định phương Nam. Kế tiếp là nhà 

Triệu sau khi chiếm được Âu Lạc lập thành nước Nam Việt. Vua Nam Việt là Triệu Đà một viên 

quan nhà Tần trấn thủ  Hoa Nam, có tài thao lược, ngoài mặt hòa hoản với Tần, nhưng lúc nào cũng 

phòng thủ, sẵn sàng chống lại nếu Tần xăm lăng. Đối với miền Nam, Triệu Đà vẫn giữ nguyên hệ 

thống cai trị và các quan viên thời Âu Lạc nhà Thục. Nhờ thế , toàn dân được ổn định, Nam Việt lúc 

bấy giờ hùng cường ngang ngửa với nhà Tần phương Bắc, nên Tần dù biết ý đồ của Triệu Vũ Vương 

nhưng đành làm ngơ không dám đụng tới. Với thái độ khôn ngoan của Triệu Đà đối với Âu Lạc cũ, 

khối dân VN được đối xử bình đẳng, trở thành một khối dân tộc thống nhất nên được coi như là một 

cuộc chuyển quyền từ nhà Thục sang nhà Triệu, chứ không coi nhà Triệu như kẻ xăm lăng, nhất là 

không thể coi như bị Bắc thuộc vì nhà Triệu đã chống lại nhà Tần phương Bắc và cả triều đình của 

nhà Triệu đều là người phương Nam. ( Rất tiếc, nhà cầm quyền CS miền Bắc, sau khi chiến thắng 

miền Nam biết học hỏi và áp dụng chính sách đối xử như Triệu Đà thì VN đâu đến đổi tụt hậu như 

ngày nay!!!) 

 4/ Cổ Loa Thành và Nỏ Thần  

Con người sống trên đời đều phải trải qua những thăng trầm, ấm lạnh, vui khổ… Đó là những 

thử thách phải có, là động cơ của sự tiến hóa vô cùng vô tận. Hạnh phúc đến với con người không 

phải từ giàu sang danh vọng mà là con người có tâm an thường trụ. Người nông dân VN thân tâm 

thường an lạc do đời sống gần gũi với thiên nhiên, hòa đồng với vũ trụ nên tâm của họ dễ cảm nhận 

với thần linh. Mỗi khi có “trái gió trở trời”  họ tha ønh tâm nguyện cầu rồi mọi việc đều thông qua dù 

được đáp ứng hay không. Qui luật “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” , khi an tâm trí định 

vào việc gì thì họ thường được khối linh của càn khôn vũ trụ giúp đở, dẫn dắt. Đây là những chứng 

nghiệm mà Tổ Tiên ta đã trải qua và lưu truyền lại. Vì thế, hầu hết những truyện truyền khẩu trong 

dân gian đều liên hệ ít nhiều đến thần linh mà người sau, thường là trí thức tân học cho là hoang 

đường, mê tín. Điều nầy không có gì lạ là vì họ là những người tâm trí lúc nào cũng bận rộn, vội vã, 

lệ thuộc vào danh lợi quyền thì không thể chứng nghiệm được!. Trở lại câu chuyện, khi Thục Phán 

cho xây thành Cổ Loa, thành xây gần xong thì bị  sập, có lẽ về mặt hữu hình thì do không đúng kỷ 

thuật, về mặt vô vi thì do “tà ma” phá phách nên nhà vua thành tâm cầu xin thần linh giúp đở. Sự 
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hiển linh ứng nghiệm qua Thần Kim Qui, chỉ bảo phương pháp xây thành đúng kỷ thuật và khi có linh 

điển của thần đến thì tà ma quỹ quái phải lui. Về nỏ thần cũng là một nguyên lý như Cổ Loa thành. 

 Điều kỳ diệu là cùng trong thời điểm, Tần Thỉ Hoàng sau khi dùng bạo lực gồm thâu Lục 

Quốc rồi, đối ngoại thì cho xây Vạn Lý Trường Thành để ngăn chặn sự xăm lăng của phương Bắc và 

dòm ngó phương Nam với ý đồ xăm lược để mở rộng bờ cõi! Đối nội thì sợ dân chúng, nhất là những 

người trí thức nỗi loạn vì hành vi bạo lực của mình nên một chính sách tàn ác là: “ đốt sách chôn học 

trò” để diệt trừ mầm móng chống đối. Đó là chính sách ngu dân để dễ cai trị. Chính sách cực kỳ độc 

ác nầy chỉ xảy ra một lần nữa do chế độ CS lãnh đạo trong thời kỳ đầu tại Liên Xô, Trung Quốc, Việt 

Nam và Campuchia dưới thời Bôn Pốt. Trong khi đó tại Âu Lạc, Thục Phán cũng cho xây Cổ Loa 

thành để chống xăm lăng, kết hợp được bộ binh và thủy chiến với vũ khí đặc biệt là nỏ thần, tức cây 

nỏ mỗi lần bắn ra hàng chục mũi tên bịch đồng cùng một lúc, giống như súng liên thanh ngày nay. 

Việc xây Cổ Loa thành của dân quân miền Nam diễn tiến trong êm đềm, trên thuận lòng trời dưới 

thuận lòng người, không hề dùng sắt máu và bạo lực như phương Bắc. Riêng việc xây dựng Vạn Lý 

Trường Thành đã vét cạn tiền của tài sản của dân, quan trọng nhất là hàng vạn sinh linh bị hy sinh vô 

nghĩa. Vạn Lý Trường Thành tuy đồ sộ chỉ đáng là một di tích lịch sử đẫm máu, nào có ngăn chặn 

được gì khi mà lòng dân phẩn uất cực độ! Qua lịch sử Trung Hoa, triều đại hung bạo nhất là triều đại 

nhà Tần, ngắn ngủi nhất cũng là triều đại nầy! Thật là khế hợp với thiên lý vậy. Đồng thời tại nước 

Âu Lạc ta, trên dưới cùng một lòng, lấy nhân nghĩa làm đuốc soi đường nên diệu dụng của Cổ Loa 

thành và Nỏ Thần đã được hữu hiệu trong việc chống 50 vạn quân Tần xăm lăng và nhiều lần đánh 

lui được quân Triệu Đà phương Bắc, tạo nên thời kỳ vàng son cho dân tộc Việt. Cổ Loa thành và Nỏ 

thần cũng là những chứng tích ghi đậm nền văn minh rạng rỡ thời Âu Lạc, và đồng thời cũng là di 

tích lịch sử chứng tỏ sự thông minh kỳ diệu của Tổ Tiên Việt Nam, của giòng giống Rồng Tiên thời 

tiền sử Âu Lạc. Tiếc thay, vì thiếu cảnh giác, vì quá tin người nên bị mắc mưu trong mặt trận gián 

điệp của đối phương, nên nền văn minh Âu Lạc chuyển đổi sang giai đoạn mới. Đây cũng chính là 

nhược điểm chung của miền Nam, đạo đức, tình cảm, chân thật có thừa nhưng tính tình quá dễ dãi, 

tùy tiện, dễ tin người nên trước mắt dễ bị thất bại nhất là trong lĩnh vực chính trị. 

5/ Tình yêu trong thời chiến 

Triệu Đà tấn công Âu Lạc nhiều lần nhưng không tiến chiếm được thành Cổ Loa vì Nỏ thần 

quá lợi hại, sau cùng phải dùng chiến thuật gián điệp mới chiến thắng. Trọng Thủy vì quyền lợi của 

Bộ Tộc và lệnh của vua cha khó cải nên bất đắc dĩ phải phản bội người yêu. Bên trung và hiếu, một 

bên tình dĩ nhiên một Nam Nhi thời đó chọn lựa như Trọng Thủy không có gì quá đáng! Tội nghiệp 

thay cho chàng trai, đau lòng biết mấy! Riêng Mỵ Châu, một công chúa trẻ, khuê các, ngây thơ, tin 

yêu chồng, làm sao có thể biết được mưu mô, thủ đoạn độc ác của những người làm chính trị nhứt là 

trong thời biến loạn? Đến giờ chót, trước khi chết mới biết mình bị người chồng yêu thương lường gạt 

đến nỗi phải mất nước, hại nhà! Còn gì đau đớn và ân hận hơn!? Đối với cha già, còn gì biện bạch? 

Chỉ còn một tấm lòng, nếu có lòng phản bội đất nước và bất hiếu với cha xin tim nàng biến thành hạt 

bụi, nếu ngược lại xin biến thành hạt ngọc trong ngần để chứng minh lòng trong sáng vô tội của nàng. 

Ôi thực hư, tốt xấu, đúng sai … ở cõi thế chỉ có tâm mình mới xác định được mà thôi! Trọng Thủy vì 

quá ân hận và yêu thương người vợ chung tình nhảy xuống giếng sâu mà xác của Mỵ Châu vừa sụp 

xuống để biến thành nước chung tình, hiệp nhất với tâm của Mỵ Châu làm sáng ngọc Mỵ Châu để 

giải mối oan tình của đôi vợ chồng trẻ không may sống trong thời chiến! 
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 Lỗi lầm của Triệu Đà, vì tham danh lợi quyền hay dùng bạo lực đã đánh mất người con trai 

ngoan và sau nầy con cháu dòng họ bất tài để mất nước và dân tộc VN phải chịu lệ thuộc hàng 1000 

năm. Tuy rằng trong gần 1000 năm đó có cuộc vùng vẫy của hai vị Nữ anh hùng Trưng Trắc và Trưng 

Nhị lấy lại chủ quyền được 3 năm (40-43) và 48 năm của nhà Tiều Lý (544-602).  

 Lỗi lầm của Thục Phán và triều thần là quá chủ quan, tựa vào sức mạnh của vũ khí và thành 

lũy mà thiếu đề cao cảnh giác các mặt khác của chính trị nên bị bại vong. Đây là một lỗi lầm thật lớn 

mà dân tộc VN thường vấp phải thời tiền sử: “Trọng tình hơn lý”. Và đây cũng là bài học mà Tổ Tiên 

VN đã dạy qua câu chuyện huyền thoại nầy. 

6/ Tóm Tắt 

Qua chuyện huyền thoại Trọng Thủy Mỵ Châu Tổ Tiên VN dạy chúng ta bài học : 

- Khi đã tận sức và có lòng thành, có tâm trong sáng vì đạo nghĩa thì luôn luôn có thần linh hỗ 

trơ, dẫn đắt. 

- Chứng minh nền văn minh của VN phát triển rất sớm và rất cao, từ nông nghiêp, luyện kim 

cho đến việc xây thành đấp lũy và vũ khí lợi hại để giữ nước. 

- Chứng minh cho ta thấy dù vũ khí mạnh, thành lũy chắc mà thiếu cảnh giác, thiếu sự kết hợp 

với dân, không biết lợi dụng địa hình địa vật của đất nước làm bình phong trong thời chiến thì 

dù mạnh đến đâu cũng là nhất thời rồi cũng đi đến thất bại chua cay. 

- Trong thế giới nhị nguyên, vốn vạn biến, thực hư, tốt xấu, thiện ác … khó mà phân biệt, chỉ có 

lương tâm mới tự đánh giá chính xác mà thôi. Tâm của Mỵ Châu biến thành ngọc quí, tâm 

của Trọng Thủy biến thành nước trong, chứng tỏ sự vô tội của hai người. Hiệp đôi lại ngọc và 

nước tức là chuyển sang nhất nguyên thì không còn phân biệt nữa, cái nầy làm sáng cái kia, 

cái kia làm rạng rỡ cái nầy. Cái nầy cái kia là một! 

 

h/ KẾT LUẬN VỀ HUYỀN SỬ VIỆT NAM 

 Huyền Sử  là Huyền Thoại gắn liền ít nhiều với lịch sử của một dân tộc. Các câu chuyện nầy 

đã xuyên qua biết bao nhiêu màn lược của thời gian và không gian qua truyền khẩu, phải thật là quí 

hiếm và nhiều ý nghĩa mới tồn tại cho tới ngày nay. Có thể nói, huyền thoại của một dân tộc là di sản 

thiêng liêng , là mạch nối của quá khứ xa xôi, gắn liền với tương lai của dân tộc đó. Tìm hiểu các câu 

chuyện thần thoại của một dân tộc có thể biết được bản sắc, tướng diện, túi khôn mức độ thông minh 

sáng tạo và đời sống tâm linh của Tổ Tiên họ.  

 Huyền sử VN còn có tầm quan trọng hơn nữa là quyết định sự tồn vong, là then chốt bảo tồn 

nội lực, là điển hình cho vũ trụ quan, nhân sinh quan và cho huyền linh quan của dân tộc VN. Vũ trụ 

quan, theo Hà Đồ Lạc Thư mà các nhà khảo cứu thế giới ngày nay dự kiến gốc phát xuất tại VN và 

người Hoa chỉ có công hệ thống hóa mà thôi. Biểu tượng của dân tộc VN là cặp đôi Rồng Tiên, đại 

diện cho thuyết âm dương, sinh hóa ra càn khôn vũ trụ, đại diện cho Cha Trời Mẹ Đất, nguồn gốc của 

vạn vật. Về nhân sinh quan có tính Đại Đồng, sinh ra cùng chung một bọc là huynh đệ, là đồng bào 

ruột thịt, nói riêng là dân tộc VN, tư tưởng khơi rộng ra là chung cho nhân loại vạn vật: cùng chung 

gốc, chung nguồn. Đây mới chính là gốc phát xuất tình thương và trách nhiệm lớn đối với gia đình, 

quốc gia xã hội, đối với cộng đồng nhơn loại, vạn vật v…v… Cũng từ nguồn lý nầy sinh ra đạo: “uống 

nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây” nên việc thờ cúng Tổ Tiên, Đất Trời đối với VN là một 

đạo lớn có thể coi là Quốc Đạo VN. Về huyền linh quan cũng từ tâm biết: “ Uống nước nhớ nguồn” 
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nên dân tộc VN quan điểm TRỜI ĐẤT NGƯỜI  là nhất thể từ vô cực sinh ra nên toàn thể chúng sanh 

đại đồng về phương diện linh hồn! 

 Tất cả nguồn lý kể trên, xuất phát từ huyền sử, thần thoại, nhưng thật ra nó liên quan chặt 

chẽ với thực tiễn của nguồn sống NÔNG NGHIỆP mà dân tộc ta có cơ duyên sống trong những vùng 

trời nhiệt đới, nguồn nước mưa nhiều nhất thế giới. Chúng ta thủ tìm hiểu về đời sống nông nghiệp 

của dân tộc và những ảnh hưởng sâu đậm tới nền văn minh sáng chói của Tổ Tiềân thời tiền sử. 

B- VĂN MINH VIỆT NAM THỜI TIỀN SỬ 

I- VĂN MINH NÔNG NGHIỆP 

a/ Lịch sử phát triển 

 Như trên đã trình bày, VN thời Hồng Bàng cùng với các dân tộc khác trong vùng Đông Nam 

Á, sống miền đồng bằng phía Nam sông Dương Tử chạy dài xuống phía Nam,. Tất cả dân tộc thuộc 

vùng  ĐNA đều sống bằng ngành nông nghiệp. Đây là vùng nhiệt đới, mưa nhiều và sông ngòi chằng 

chịt thuận lợi cho nghề nông. Phía Bắc nước Tàu, khí hậu giống như Tây Phương thuộc vùng ôn đới, 

đồi núi, rừng rú nhiều, chuyên sống bằng nghề săn bắn, buôn bán, du mục, nên có nền văn minh khác 

hẳn miền Nam. 

 Dân tộc VN, do sức ép của Hoa Bắc, nên từ từ bồng trống nhau xuống tận đồng bằng sông 

Hồng, sông Mã. Điều đặc biệt là lượng nước mưa vùng này rất cao so với các nơi trên thế giới, nên là 

vùng trồng lúa, chăn nuôi, cây trồng sớm hơn các nơi khác. Gần đây các nhà khảo cổ đã tìm thấy võ 

trấu, gạo cháy, đồ nghiền hạt .v.v. tại VN và với C14 đo thời gian, đã xác định VN là một trong 

những trung tâm trồng lúa cổ xưa nhất thế giới. Điều nầy chứng tỏ Tổ Tiên chúng ta đã chịu ảnh 

hưởng của nghề nông, hằng ngày đêm sống với trời, trăng, mây, nước, với đất đai, với thiên nhiên kỳ 

diệu, với mọi biến chuyển của thời tiết nắng mưa. Tâm hồn người Việt sống gần gũi với thiên nhiên 

đến độ không còn phân biệt giữa mình và thiên nhiên để rồi có nếp sống đặc thù vô cùng kỳ diệu. 

b/ Nước kiến tạo tư duy và đời sống dân tộc VN 

1- Thể trạng của Nước 

 

Trong thiên nhiên, dân tộc ta gắn bó gần gũi liên hệ nhiều nhất với nước, vì nước có nhiều 

nhất tại VN so với các nước khác, NƯỚC là chất có thể nhìn thấy, rờ đụng được nên rất là thực tế, 

NƯỚC ở mọi thể trạng: thể lỏng, thể đặc và thể khí. Ở thể lỏng thì luân lưu khắp mọi nơi, không bao 

giờ ngừng nghỉ, lan tràn khắp sông hồ, biển cả, trong lòng đất, trên mây trong gió, trong thân thể con 

người và vạn vật. Khi thời tiết lạnh tới mức độ nào đó thì nước biến thành thể nước đá, rắn chắc như 

đá, kết thành băng trôi trên biển cả, sông, hồ. Đôi khi nước kết băng trên mây thành Đá rơi xuống đất 

hoặc thành bông tuyết bay trắng xóa cả một vùng trời. Khi thời tiết nóng thì nước Đá tan thành Nước 

ở thể lỏng và từ thể lỏng biến thành hơi nước tràn ngập cả vùng khí quyển của trái đất. Khi gặp gió 

lạnh thì từ thể khí biến thành nước rơi xuống mặt đất v..v… 

 Nước rõ ràng có tính LUÂN HỒI: Qua thể trạng đặc biệt của NƯỚC, so sánh với con người, 

ta nhận biết có những điểm tương đồng về luân hồi. Hay nói khác, nhờ đặc tính kỳ diệu nầy của nước 

giúp ta hiểu ta nhiều hơn. Theo Đạo Cao Đài, con người do 3 thể trạng kết hợp mà thành: Linh hồn, 

chơn thần và thể xác. Thể xác do cha mẹ trần gian sinh ra ví như nước đá; chơn thần do Phật mẫu tức 
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bà MẸ Thiêng Liêng sanh ví như nước lỏng; Linh Hồn Do Chí Tôn tức Cha Thiêng Liêng sanh ví như 

Nước ở thể khí. Khi con người chết tức là thể xác con người bị rã tan chỉ còn có chơn thần luân lưu từ 

kiếp nầy sang kiếp khác giống như nước ở thể lỏng, luân lưu trên trái đất đến khi nào đủ điều kiện thì 

về hòa nhập với Thượng Đế tức là ở thể linh hồn. Khi linh hồn có cơ duyên thì biến thành chơn thần 

giống như thể lỏng của nước, nếu có cơ duyên thì mượn thể xác để hành đạo tại thế gian như nước ở 

thể lỏng biến thành nước đá. ĐÓ LÀ SỰ LUÂN HỒI CỦA MỘT KIẾP NGƯỜI. 

2-  Vai trò của Đất và Nước. 

Như ta đã biết sự luân hồi của nước hết sức đặc biệt: Nước bốc hơi lên bầu khí quyển của trái 

Đất thành mây, gặp gió lạnh thành mưa. Nước mưa rơi xuống khắp nơi trên Đất, Đất chứa hết và 

phân phối cho tất cả vạn vật,  cỏ cây, vi khuẩn, cầm thú, con người, nuôi sống tất cả và luân lưu trong 

cơ thể của vạn vật, chuyển vận trong ao hồ sông rạch, tất cả các loại nước nầy đủ thể loại, đủ màu 

sắc, dơ, sạch, đục, trong. Tùy duyên một số chuyển sang thể hơi bay lên trời thành thể khí, một số 

lắng xuống đất và do đất cát thanh lọc trên đường vận chuyển ra biển, đây là trạng thái nhất bản tán 

vạn thù. Tại nơi đây, Đất có sẵn chất muối, hòa tan vào nước sạch để biến thành một thứ nước biển 

duy nhất cùng một màu xanh xanh, tất cả những khác biệt nêu trên đều biến mất! 

 Như vậy Đất và Nước tương quan thống nhất làm một, không bao giờ chia lìa, trong Đất có 

Nước, trong Nước có Đất, cái nầy chứa đựng, thanh lọc cái kia, cái kia làm tươi mát cái nầy. Sự thống 

nhất nầy tức là VẠN THÙ QUI NHẤT BẢN. Tan rồi hợp, hợp rồi tan. Tổ Tiên chúng ta sớm biết lý 

tự nhiên nầy của Trời Đất, nên tâm hồn rất bình thản trước vạn biến, đủ sáng suốt để ứng xử thích 

hợp với mọi tình huống, nương theo tự nhiên để tạo một cuộc sống văn minh, tiến bộ, nhất là về nông 

nghiệp, chẳng những đủ no cơm áo ấm mà tinh thần được thăng hoa vượt trội, chỉ có Tổ Tiên Việt 

Nam mới gọi không gian mình đang sống là ĐẤT NƯỚC, là TỔ QUỐC (Nước do Tổ Tiên tạo dựng). 

Những từ thân thương nầy khi gọi lên như có tiếng gọi của HỒN THIÊNG SÔNG NÚI vang lên. Quả 

thật vậy, mỗi tấc đâát của dân tộc VN là kết tụ của mồ hôi, nước mắt, máu xương của bao ngàn đời 

trong cuộc sống đầy đấu tranh gian khổ cùng cực. Đây là những thử thách, trui rèn như lửa thử vàng, 

để dân tộc nầy sớm trưởng thành, xứng đáng là con Rồng cháu Tiên. Những câu ca dao hoặc những 

bài thơ đầy xúc cảm về non nước VN của tiền nhân để lại thật là đậm đà tình nước non: 

   Ta về ta tắm ao ta 

   Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn 

Hoặc bài thề non nước của thi sĩ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. 

   Nước non nặng một lời thề, 

   Nước đi đi mãi không về cùng non, 

   Nhớ lời nguyện ước thề non,  

Nước đi chưa lại non còn đứng không, 

Non cao những ngóng cùng trông, 

Suối tuông dòng lệ chờ mong thàng ngày, 
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Xương mai một nắm hao gầy, 

Tóc mây một mái đã gầy tuyết sương, 

Trời Tây ngả bóng tà dương, 

Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha, 

Non cao tuổi vẫn chưa già, 

Non thời nhớ nước nước mà quên non, 

Dù cho sông cạn đá mòn, 

Còn non, còn nước, hãy còn thề xưa, 

Non cao đã biết hay chưa? 

NƯỚC ĐI RA BỂ LẠI MƯA VỀ NGUỒN, 

Nước non hội ngộ còn luôn, 

Bảo cho non chớ có buồn làm chi!  

Nước kia dù hãy còn đi, 

Ngàn dâu xanh tốt, non thì cứ vui, 

Nghìn năm giao ước kết đôi, 

Non non, nước nước, chưa nguôi lời thề. 

Các câu ca dao nêu trên rõ ràng là của dân tộc “định canh định cư” mới tha thiết nồng nàn và 

khẳng định như vậy. Ao ta là ao đầy tình nhân ái, công bằng, nhẫn nhục, hiền hòa … Ai tắm ao nầy thì 

tâm bình lặng, hạnh phúc, nội tâm trong sáng, giản dị, nhà yên, bể lặng. Ao nhà do Tổ Tiên anh minh 

xây đắp đã là thành trì bất khả xâm phạm, bảo vệ trọn vẹn truyền thống, không bị đồng hóa do Hoa 

tộc xưa kia, do các tín ngưỡng, do tư tưởng ngoại lai Tây Phương và Cộng Sản du nhập. Ngược lại “ao 

nhà” nầy chứa đầy tinh hoa ưu việt của Tổ Tiên có khả năng “dung hóa” mọi tín ngưỡng du nhập, 

mọi tư tưởng ngoại lai để làm phong phú cho tiền đồ dân tộc. Nông thôn VN từ ngàn xưa cho tới ngày 

nay không thay đổi  bao nhiêu, vẫn là: 

“Trông trời trông đất, trông mây trông mưa, trông  gió, trông ngày trông đêm, trông cho chân 

cứng đá mềm,  trời yên bể lặng mới yên tấm lòng” hoặc “ Chồng cày, vợ cấy con trâu đi bừa”. Tuy 

nhiên, qua dòng lịch sử, những cuộc chiến thắng vẻ vang chống ngoại xâm, vẫn đặt thành trì trên địa 

bàn nông thôn. Yêu nước chân thành nhất vẫn là nông dân, hy sinh chiến đấu sa trường, không tín 

toán vẫn là nông dân, phòng thủ giữ gìn bờ cõi hữu hiệu nhất, theo kiểu “giặc đến nhà đàn bà cũng 

đánh”, theo gương Bà Trưng Bà Triệu cũng vẫn là nông dân. Đây chính là “ao nhà” tuyệt diệu của 

dân tộc VN. Đây không phải là “bảo thủ, là bế môn tỏa cảng”  như một số người hời hợt chịu ảnh 

hưởng nếp sống văn hóa ngoại lai nghĩ, mà là sự minh triết thấy xa hiểu rộng của Tổ Tiên VN lưu 

truyền. Rồi Đây, trong tương lai dân tộc ta, sau khi đã hòa mình, thanh lọc các nền văn hóa thế giới, 
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sẽ quay về nguồn của nền QUỐC ĐẠO VN, mà Tổ Tiên đã dành sẵn cho con cháu, là tấm gương 

sáng để nhơn loại cùng soi chung. 

Cũng như bài thơ “Thề non nước” của thi sĩ Tản Đà thật là một bức tranh đẹp đẽ, hùng tráng, 

diễn tả cảnh thiên nhiên kỳ diệu, tình cảm đậm đà của NON và NƯỚC, diễn đạt cảnh hợp tan, tan 

hợp tự nhiên, diễn đạt tư tưởng luân hồi: “Nước đi ra bể lại mưa về nguồn” và trọn bài thơ gói ghém 

tình cảm đậm đà của tác giả đối với nước non . 

3/ Tính của Nước. 

 Nhìn dòng nước chảy qua cầu, áng mây trôi, cánh buờm lẻ loi trên biển rộng, nghe giọt mưa 

rơi tí tách trên lá … gợi biết bao cảm hứng êm đềm, tư tưởng độc đáo, tâm đạo hiển lộ cho biết bao thi 

sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ, các nhà tư tưởng, đạo học từ ngàn xưa đến ngàn sau. Sự uyển chuyển, linh động, 

nhu hòa, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, nước chảy đá mòn, đất nẽ nước luồn, nước lấp đầy chỗ trũng để 

cân bằng mặt nước … Tất cả đức tính nầy của nước dạy cho dân tộc ta biết bao triết lý nhân sinh, biết 

bao lối ứng xử thích nghi, trung dung, nhu thắng cương, nhược thắng cường, tổn hữu dự bổ bất túc, 

nhẫn nhục, hiền hòa chịu khó len lỏi sao cho thông suốt, dù ở trạng thể nào, nước vẫn luôn giữ bản 

chất nguyên thủy của mình, không hề dời đổi. 

4/ Áp dụng tính của nước vào đờùi sống thực tiễn 

Tâm hồn người dân Việt như thấm nhuần vào tim óc các đức tính trên của nước, thể hiện ra 

hành động, lời nói nhu hòa, chơn chất, uyển chuyển, hiền lương, đạo đức. Người nông dân xưa kia tuy 

không có học theo trường lớp nào, nhưng lối ứng xử tế nhị khéo léo, khôn ngoan, có khả năng tổ 

chức, phân công hợp tình hợp lý, đa năng, đa dụng, tháo vát, cần cù. 

5/ Nước còn thế giới còn, nước mất cả thế giới mất 

Như chúng ta đã biết, Nước ở ngay trong cơ thể con ngưới và vạn vật, không có Nước, tất cả 

đều chết khô, sông, hồ, biển cả không còn, trời không có mây, đất bị cạo trọc … tóm lại không có 

NƯỚC thì không có gì cả! Nước rửa sạch mọi dơ bẩn, làm tươi mát mọi vật. Đặc biệt tại VN, Nước 

nuôi sống, trưỡng dưỡng CÂY LÚA, mầm sống của dân tộc. 

c/ ĐỜI SỐNG NÔNG DÂN VN 

1/ Người nông dân thuần thành VN 

 Như trên đã trình bày, nếp sống của người nông dân VN từ ngàn xưa đến nay không thay đổi 

bao nhiêu và NƯỚC quyết định mạng sống và đời sống của toàn thể vạn vật. Điều quan trọng đối với 

nông dân là NƯỚC nuôi sống, làm phát triển cây lúa, sản xuất ra loại thực phẩm kỳ diệu, loại gạo bổ 

dưỡng, ăn hoài không biết chán (ai chán cơm là gần đất xa trời rồi!) Đây là thức ăn chánh, không có 

không được của dân tộc ta. NƯỚC lại còn là vị sư phụ lạ đời nhất của dân tộc ta, đi vào thân thể ta 

thông suốt theo đường gân, thớ thịt, đi vào tâm hồn ta để âm thầm dạy ta lẽ sống, lối ứng xử tuyệt vời 

như đã trình bày phần trên. Những bài học căn bản đủ tình đủ lẽ khôn ngoan được Tổ Tiên ta truyền 

lại từ ngàn xưa qua truyền khẩu về các câu chuyện thần thoại, ca dao tục ngữ, khiến người nông dân 

VN học trực tiếp nhiều kinh nghiệm sống, nhiều lối ứng xử thích đáng. 
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Hầu hết gia đình nông dân VN sống chung ba thế hệ trong một mái nhà: Ông bà, cha mẹ và 

con cái. Lý tưởng nhất là ngôi nhà được cất ngay trên đất gò liền phía sau là ruộng của mình. Phần 

lớn nhà nào cũng có giậu tre hoặc một loại cây sống nào đó làm hàng rào, cạnh nhà thường có ao 

nuôi cá, xung quanh nhà là đất gò có thể trồng hoa màu quanh năm, tùy mùa, tuỳ khí hậu. Một 

chuồng bò hoặc trâu, thường chỉ có hai con là chánh để cày bừa hoặc chuyên chở thóc gạo… Đây là 

gia đình một nông dân sau thời kỳ thuần hóa được gia súc, có lưởi cày, xe bò hoặc xe trâu bánh sắt 

cho tới ngày nay. 
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2/ Nghề làm ruộng ngày xưa có rất nhiều công đoạn:  

Lúa có nhiều giống, sau khi gặt hái xong, người nông dân phải quyết định chọn giống lúa 

thích hợp, làm cho thật sạch, phơi thật khô và cho vào bao bố hoặc thùng gổ để chỗ thật khô ráo gọi 

là trử lúa giống. Tới mùa cho lúa giống vào bao ngâm xuống ao nước, cày nhuần nhuyễn thuở ruộng 

định gieo mạ, bừa thật phẳng, rải nền một ít phân tro, tưới nước thấm đều, khi giống vừa nẩy mầm là 

đem ra xạ gieo ngay. Trong lúc đó, thì ruộng đã được cày lần nhất để cho ánh nắng mặt trời chiếu 

vào, tạo vi khuẩn làm xốp đất và tốt cho cây lúa. Khi mạ đã lên đúng tuổi rồi thì phải cày lần thứ hai, 

rải phân tro nền và bừa cho bằng phẳng, nhặt hết cỏ và cho nhổ mạ, bó từng bó vừa tay, xe bò chở ra 

ruộng và để bó mạ từng khúm sao cho vừa đủ cấy đám ruộng đó. Trước khi nhổ mạ, phải hẹn ngày 

với người huy động công cấy gọi là “Trùm Vạn”. Tới ngày cấy, vào 4 giờ khuya, ông trùm vạn ra 

đồng tu “tù và” rền cả xóm đánh thức thanh thiếu niên nam nữ trong làng, túc tù và lần hai là báo 

hiệu phải sẵn sàng ra ruộng, lần thứ ba là tụ hợp tại chỗ ruộng cấy (Tù và là cái sừng trâu hình cong 

được đẽo gọt bóng và đẹp thổi giống như các loại kèn ngày nay) Đến ruộng trùm vạn cho sắp hàng 

ngang, chủ ruộng rải đều các bó mạ theo hàng và canh làm sao khi công cấy, cấy hết bó mạ nầy thì 

phía sau có liền bó kế tiếp để khỏi mất thì giờ đi tìm lấy. Tư thế người công cấy là luôn luôn khum 

xuống, tay trái cầm bó mạ, tay phải khéo léo tách vài ba tép mạ, dùng ngón cái tay mặt ấn gốc mạ 

xâu xuống đất. Mỗi công cấy, cấy năm hàng lúa, ngay hàng thẳng lối, vừa cấy vừa lui tới bờ ruộng 

mới đứng dậy, qua mảnh ruộng khác tiếp tục. Họ cấy rất nhanh và miệng thì họ đối đáp nhau rất vui 

và rất có ý nghĩa. Thường thì họ cấy từ 5 giờ sáng, đến khoảng 9 giờ thì chủ ruộng đem cơm và thức 

ăn xuống đồng, tức là dọn cơm trên những tấm đệm được xếp trên gò cao. Cơm phải thật nhiều, thức 

ăn thường là món gà hoặc thịt heo kho mặn, chấm rau đồng tức là đủ thứ rau trồng quanh nhà hoặc 

rau thiên nhiên như rau hẹ, rau chốc mộc ở đồng ruộng. Họ ăn như rồng như hỗ, ăn ngon lành và thật 

là vui, đôi khi có xôi cơm nếp ăn với đậu phọng. Tổ chức cày, cấy, gặt của nhà nông đều “vần công” 

với nhau, chỉ trừ những công cấy không có ruộng nhà hoặc có so le công giữa hộ nầy với hộ khác mới 

định giá trả bằng lúa, tới mùa mới được nhận. 

Sau khi cấy xong thì chủ ruộng ngày đêm ra đồng, khi thì khai “lỗ trỗ” cho nước đi bớt, lúc thì 

phải đắp trỗ giữ nước, tùy theo thời tiết, miễn sao cho có nước đầy mà không ngập lúa là tốt. Đôi khi 

trời hạn hán, nông dân phải khai mương thông với sông rạch hoặc ao hồ và tát nước bằng thứ gào đặc 

biệt gọi là “gàu giai”, cần phải có 2 người, tát rất nhịp nhàng, uyển chuyển. Nhìn họ tát nước, thi 

nhân cảm hứng, thốt ra những câu thơ đẹp tuyệt vời: 

   Cô kia tát nước bên đường 

   Sau cô múc ánh trăng vàng đổ đi! 

Hoặc khi thi nhân nhìn ruộng nước trong ngần phản chiếu ánh trăng xúc cảm: 

   Vầng trăng ai xẻ làm hai 

   Nửa in đáy nước nửa cày trên không. 

Sau gần bốn tháng chăm sóc bón phân, lúa trổ đòng đòng thơm phức cả đồng ruộng rồi từ từ 

nặng hột, chín vàng tươi, đều như trải thảm. Nếu ai ra ruộng lúc nầy sẽ ngửi được mùa lúa chín phảng 

phất theo gió ban mai và chỉ có ban mai, trước khi mặt trời ló dạng mới ngây ngất được mùi nầy. Rồi 

mùa gặt đến, cũng giống như mùa cấy, cũng vần công… gặt xong, tách hạt lúa ra khỏi vé bằng nhiền 
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cách, xưa nhất là tuốt bằng tay, tiến bộ hơn là đánh trâu bò đạp xoay vòng, cào vé lúa ra, đem vê lúa 

cho sạch, phơi khô, đổ vào bồ, từ từ xay lúa, giả gạo, nấu cơm… Đến công đoạn cuối cùng nầy người 

nông dân mới rảnh rổi. Khoảng thời gian tháng Chạp, chuẩn bị ăn Tết, tháng Giêng, tháng Hai, tháng 

Ba, tháng Tư, tháng Năm thì tùy theo mỗi hộ, có thể nghỉ ngơi, ăn chơi, trồng khoai, trồng cà .v…v… 

Các công đoạn ghi trên được thể hiện tổng quát trong bài ca dao: 

   Tháng giêng là tháng ăn chơi 

   Tháng hai trồng đầu trồng khoai trồng cà… 

   Tháng ba thì đậu đã già 

   Ta đi ta hái về nhà phơi khô … 

   Tháng tư đi tậu trâu bò 

   Để ta sắm sửa làm mùa tháng năm 

   Sáng ngày đem lúa ra ngâm, 

   Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra 

   Gánh đi ta ném ruộng ta, 

   Đến khi lên mạ thì ta nhổ về 

   Sắp tiền mượn kẻ cấy thuê 

   Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi, 

   Cỏ lúa dọn đã sạch rồi 

   Nước ruộng vơi mười còn độ một hai 

   Ruộng thấp đóng một gàu giai 

   Ruộng cao thì phải đóng hai gàu sòng 

   Chờ cho lúa có đòng đòng 

   Bấy giờ ta sẽ trả công cho người 

   Bao giờ cho đến tháng mười 

   Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta 

   Gặt hái ta đem về nhà 

   Phơi khô quạt sạch ấy là xong công. 

 Qua các công đoạn ghi trên, người nông dân VN phải chịu cực khổ trăm bề mới sản xuất ra 

lúa gạo để nuôi sống gia đình, phụng sự xã hội. Các bài ca dao sau đây diễn tả nỗi nhọc nhằn này: 
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   Lao xao gà gáy rạng ngày, 

   Vai vác cái cày, tay dắt con trâu, 

   Bước chân xuống cánh đồng sâu 

   Mắt nhắm mắt mở, đuổi trâu ra đồng. 

  Hoặc: Ai ơi bưng bát cơm đầy, 

   Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng 

   Ai ơi bưng bát cơm đầy  

   Dẻo cơm một hạt đắng cay muôn phần. 

  Hoặc Cày đồng đang buổi ban trưa 

   Mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cày 

  Hoặc  Chú kia nhổ mạ trên cồn 

   Nước nôi không có, miệng mồm lấm lem. 

Ngoài sự cực khổ, nhà nông còn lắm nỗi lo âu về thời tiết, nắng mưa gió bão: 

   Người ta đi cấy lấy công 

   Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề 

   Trông trời, trông đất, trông mây, 

   Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm, 

   Trông cho chân cứng đá mềm, 

   Trời êm bể lặng mới yên tấm lòng. 

3/ Sự phân công trong gia đình và hàng xóm: 

 Qua các công đoạn làm ruộng ghi trên, và để hoàn tất các công đoạn nầy, nông dân VN tự 

nhiên có sự phân công thật là lý tưởng trong gia đình cũng như làng xóm. Như đã trình bày, gia đình 

nông dân thường sống chung ba thế hệ, được phân công điển hình như là một công thức: 

Ông bà già yếu: Coi nhà và giữ cháu nhỏ 

 Cha mẹ:       Lo việc đồng áng 

Con cái:               Lớn phụ việc cha mẹ, nhỏ chăn trâu chăn bò, ngoài giờ học     

                             nếu có trường dạy chữ. 
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 Xóm làng:           Vần công với nhau trong việc đồng áng, giúp nhau trong việc   

                                        giỗ chạp, cưới hỏi, tang ma.v…v… 

 

 Sự phân công hợp tình hợp lý này phát sinh nhiều đức tánh vô cùng quí báu, nhiều trạng 

huống tình cảm thâm sâu, xây dựng phong hóa đặc thù nhà Nam và tinh thần đạo học VN. Trước hết 

ta thấy tất cả mọi thành viên trong gia đình đếu cực lực làm việc: 

Lạy trời mưa xuống     Trâu ơi ta bảo trâu nầy 

Lấy nước tôi uống     Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta 

Lấy ruộng tôi cày     Cấy cày vốn nghiệp nông gia 

Lấy đầy bát cơm    Ta đây trâu đấy ai mà quản công! 

Lấy rơm đun bếp,    Bao giờ cây lúa còn bông 

      Thì còn cộng cỏ ngoài đồng trâu ăn. 

 

Ơn trời mưa nắng phải thì    Rũ nhau đi cấy đi cày 

Nơi thì bừa cạn nơi thì cày sâu  Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu 

Công lênh chẳng quản bao lâu  Trên đồng cạn dưới đồng sâu 

Ngày nay nước bạc ngày sau cơm vàng Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa 

   Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang 

   Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. 

 Tất cả đều cần nhau, kinh tế gia đình không phụ thuộc vào riêng ai nên mọi thành viên trong 

gia đình đều BÌNH ĐẲNG, THƯƠNG YÊU, và ĐOÀN KẾT nhau một cách tự nhiên. Đặc biệt là tinh 

thần NAM NỮ BÌNH QUYỀN tại VN phát triển rất sớm, tức là từ khi có cây lúa. 

 Trên cánh đồng bao la muốn biến thành biển lúa, cần tất cả những bàn tay khối óc của mỗi 

người, không phân biệt già, trẻ, nam, nữ từ trong nhà, trong làng xóm, đồng tâm nhất trí góp phần 

vào, dệt nên phong hóa nhà VN đầy tình người, thương yêu và đoàn kết keo sơn gắn chặt nhau như 

tình ruột thịt, như nghĩa đồng bào, câu ca dao: 

  Bầu ơi thương lấy Bí cùng 

  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn! 

Quả thật là ngọt ngào, tình cảm đậm đà và có nhiều ý nghĩa từ hẹp đến rộng. Bầu Bí xuất từ 

nhà nông, khác giống nhưng cùng một họ nên nhà nông thường trồng lẫn lộn và cho leo chung một 

giàn. Theo qui luật sinh tồn, cây cỏ vẫn tranh sống, lấn lướt với nhau, nên mới có lời kêu gọi thắm 
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thiết nầy. Chung một giàn là cùng chung một hoàn cảnh, cùng chung một gốc, “môi hở răng lạnh” 

nên cần phải thương yêu, đoàn kết nhau, chấp nhận sự dị biệt Bầu Bí nhưng đồng nhau ở hoàn cảnh 

từ đó phát sinh ra tư tưởng lớn:”HÒA NHI BẤT ĐỒNG” mà nhơn loại đã học từ bao nhiêu ngàn năm 

nay vẫn chưa thông! Từ đó người nông dân VN sớm biết tổ chức làng xã tự trị: “Phép vua thua lệ 

làng”, một tổ chức và phát huy tinh thần DÂN CHỦ rất sớm vừa là thành trì độc đáo chống ngoại 

xâm, chống đồng hóa, chống bất công xã hội rất hữu hiệu. 

Trong làng, việc quan hôn tang tế của một gia đình, giàu hay nghèo, đều là việc chung của 

xóm làng. Họ hùng hạp nhau đến chung vui hoặc chia buồn. Họ đem hoa, quả, vịt, gà … hoặc chung 

góp tiền bạc giúp đở, phụ dựng rạp, nấu ăn, bửa củi, xách nước v…v… coi như việc nhà của họ. Quả 

thật đấy là hình ảnh tuyệt đẹp về tinh thần lẫn vật chất hiếm thấy ở xã hội du mục phương Bắc cũng 

như Tây Phương! Tình thương, căn bản cho tất cả các thứ tình của loài người nảy sanh, dệt lên những 

câu ca dao vô cùng thâm thúy: 

  “ Thương người như thể thương thân” 

 Hoặc “ Thương người, người lại thương ta 

  Ghét người, mình lại hóa ra ghét mình” 

 Hoặc “ Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

  Người trong một nước phải thương nhau cùng” 

 Hoặc “ Anh em như thể tay chân 

  Như chim liền cánh như cây liền cành” 

Ruộng vườn của người nông dân là ĐẤT NƯỚC của họ, họ quí nó hơn vàng bạc, hơn mạng 

sống của chính mình: 

  “ Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang  

  Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu” 

Cánh đồng ruộng bao la là ĐẤT, NƯỚC của làng xóm họ và toàn thể ruộng vườn  là ĐẤT 

NƯỚC của dân tộc họ, cho nên người nông dân Việt Nam thật là hiền hòa như dòng nước chảy qua 

cầu, nhẫn nhục, uyển chuyển như nước “ ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, yếu mềm như giọt sương đọng 

trên cành liễu, nhưng bất cứ ai đụng đến ĐẤT NƯỚC  của họ thì sống dậy ba đào, tức nước vỡ bờ có 

thể xô sập cả thành trì của kẻ xăm lăng, giải trừ các tư tưởng đồng hóa, dung hóa những tư tưởng du 

nhập, để  thành tư tưởng có thể dung chứa được trong ĐẤT NƯỚC của dân tộc họ. Qua dòng lịch  sử, 

dân tộc VN bị thăng trầm khủng khiếp, nhưng đó là “lửa thử vàng” trong cơ tiến hoá của dân tộc, 

những cuộc đụng độ nẩy lửa của hàng ngàn năm bị đồng hóa, những cuộc chiến thắng loại: “ nực cười 

châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngả ai dè xe nghiêng”. VN trong các cuộc thử thách nầy như đứa 

bé làng Phù Đổng, nhưng khi ĐẤT NƯỚC họ bị xăm lăng, thì đứa bé VN bỗng dưng lớn lên gấp trăm 

lần, đủ khôn ngoan, đủ sức mạnh dẹp tan kẻ thù mạnh và đông hơn mình gấp nhiều lần. Đó là những 

nghịch lý nhưng rất thực tiễn đối với dân tộc VN: “ Nhu thắng cương, nhược thắng cường”, “Nhỏ nhoi 

mà quyền thế” v…v. 
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Như vậy gia đình, làng xóm, quốc gia của người nông dân là ĐẤT NƯỚC của họ và từ đó họ 

chứng nghiệm được:  Mỗi tấc đất là chồng chất biết bao xương máu của Tổ Tiên từ bao đời thấm 

xuống, họ ghi nhận công ơn và công đức của những người đã khuất, coi họ như vẫn còn sống, nhất là 

những người thân thương trong gia đình. Từ đó việc thờ cúng Tổ Tiên và giỗ chạp hàng năm được 

hình thành, việc lập đình làng, thờ thần linh hoặc những người có công với làng nước, hoặc thờ các vị 

Vua Chúa, công thần có công với ĐẤT NƯỚC như thờ các vị nữ lưu anh hùng BÀ Trưng, Bà Triệu, 

thánh Trần Hưng Đạo …v.v. Trong phạm vi cả nước thì thờ vua Hùng, những vị vua có công lập quốc 

của dân tộc VN. 

Tình cảm cao đẹp, thủy chung “uống nước nhớ nguồn” dệt nên phong hóa VN vô cùng thâm 

thúy, phát sinh ra ĐẠO LÀM NGƯỜI một cách tự nhiên, linh hoạt, không lý thuyết, không tính toán, 

không theo bất cứ một khuôn mẫu nào, một tư duy nào 

II VĂN MINH ĐẠO ĐỨC VỚI CA DAO TỤC NGỮ 

a/ Đạo làm người trong thiên nhiên  

 Với tình cảm hồn nhiên do đất nước linh thiêng tạo nên, gần gũi thân thiết với cỏ cây, sông 

núi, hòa mình vào trời trăng mây nước, tâm hồn trải rộng ra, tất cả đều thân thương, tất cả đều cần 

thiết nhau, kể cả những người đã nằm xuống ngay tại ruộng vườn, đất nước của họ, họ quí trọng tôn 

thờ và cảm nhận được hồn thiêng sông núi, có thể nói đại gia đình của NÔNG DÂN có cả người sống 

lẫn những người đã khuất bóng như Ông Bà, Cha Mẹ .v.v.. Tất cả điều đó dệt nên phong hóa nhà 

Nam phong phú, đẹp đẽ, linh thiêng, đào tạo nên con người thủy chung, uống nước nhớ nguồn, trung 

trinh, tiết nghĩa và coi trọng nhất là tình cảm” Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình”. Từ đó rút ra 

“Đạo Làm Người” mà ca dao tục ngữ và các chuyện thần thoại còn lưu truyền, làm “kim chỉ nam” 

cho con cháu cái Đạo tự nhiên này. 

b/ Đạo làm người trong tình yêu nam nữ 

Con người đến tuổi trưởng thành, trai gái tự nhiên đã sẵn “men yêu đương” trong tâm hồn, 

trong thể xác. Luật thu hút nhau không gì cản nỗi, mạnh như nam châm, nhưng linh hoạt, tế nhị, tình 

cảm. Trong lao động, đồng lao cộng tác, họ yêu thương thân thiết những người cùng với họ chia xẻ 

ngọt bùi, khổ cực trong công việc. Riêng đối với nhà nông, họ sống trong cảnh nên thơ: gió bay bay 

làn tóc, trăng xoay xoảy nằm trên cành liễu, giọt sương trong ngần thoải mái đậu trên cỏ non, đàn cò 

trắng bay theo hình chữ V trên vòm trời … tức cảnh sanh tình nên tình yêu của nông dân càng thắm 

thiết hơn, chân thật hơn nhất là tình yêu Nam Nữ, cho nên những câu ca dao thắm thiết tình như:  

  Tình anh như nước dâng cao 

  Tình em như dải lụa đào tẩm hương 

 Hoặc Ai đi muôn dặm  non sông 

  Để ai chứa chất sầu đông vơi đầy 

 Hoặc  Một đàn cò trắng bay quanh 

  Để em ôm bóng trăng tà năm canh 
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  Nước non một gánh chunh tình 

  Nhớ ai, ai có nhớ mình chăng ai?.. 

 

 Hoặc  Qua cầu ngả nón trông cầu 

  Cầu bao nhiêu nhịp, dạ sầu bấy nhiêu 

  Qua đình ngả nón trông đình 

  Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu 

 Ca dao, tục ngữ, câu hò, văn thơ thuyền khẩu dân gian VN quả là hết sức phong phú, một kho 

tàng văn hóa quí báu của Tổ Tiên để lại, riêng ca dao liên hệ đến tình cảm nam nữ rất dồi dào, đầm 

thấm và đầy thơ mộng, có đôi phần lãng mạn dễ thương, nhưng cũng có ĐẠO NGHĨA của tình yêu. 

Những câu ca dao diễn đạt lòng chung thủy của cặp tình nhân mới yêu nhau:  

   Thương nhau cởi áo cho nhau 

   Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay 

   Đường dài ngựa chạy biệt tăm 

   Người thương có nghĩa trăm năm cũng chờ 

   Đôi ta như cây giữa rừng 

   Gió lung chẳng chuyển gió lay chẳng rời 

   Thương nhau bất luận giàu nghèo 

   Dù cho lên ải xuống đèo  cũng cam 

   Hai tay cầm bốn ống tơ 

  Dù năm bảy mối cũng chờ mối anh 

  Dầu cho đá nát vàng phai 

  Trăm năm duyên nợ chẳng sai chút nào 

  Trăm năm lòng gắn dạ ghi 

  Dù ai đem bạc đổi chì cũng không 

  Trăm năm ý nguyện một lòng 

  Dù ai thuê phượng vẽ rồng mặc ai 

 Đó là những câu ca dao diễn tả tính thơ mộng, đơn giản, đầm thấm, thâm thúy chung thủy của 

tình yêu Nam Nữ nông thôn. 
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c/ Đạo làm người trong tình yêu vợ chồng 

Nếp sống gia đình nông dân tuyệt hảo nhất là ĐẠO VỢ CHỒNG, chung thủy, khắn khít, gắn 

bó nhau, chia xẻ vui buồn, đặc biệt là sự phân công hợp tình hợp lý. Vợ chồng là Âm và Dương, Tiên 

và Rồng hiệp nhất. Có hiệp nhất mới tạo ra con cái nối nghiệp tông đường, mới gầy dựng được một 

ngôi nhà hạnh phúc, mới góp phần vào việc nước, việc làng. Sự hiệp nhất nầy cô động vào tiếng gọi 

MÌNH ƠI, từ gọi thật đơn giản nhưng tiềm tàng biết bao ý nghĩa về triết lý nhân sinh của sự hài hòa, 

thống nhất, thể hiện ra cuộc sống tốt đẹp hàm chứa biết bao tình cảm thanh cao! Hai thể xác, nhưng 

tâm hồn có một. Việc của người này là việc của người kia, một chút khổ đau của người nầy, người kia 

còn khổ đau hơn, nỗi vui mừng của người nầy cũng chính là của người kia. Đối với họ vợ chồng thật 

thiêng liêng do trời định nên họ rất nâng niu, tôn trọng 

   Theo nhau cho trọn ĐẠO TRỜI 

   Dẫu mà không chiếu, trải tơi mà nằm! 

    

   Muối mặn 3 năm muối hãy còn mặn 

   Gừng cay 9 tháng hãy còn cay 

   Đạo vợ chồng đừng có đổi thay 

   Làm nên danh vọng hay rủi ăn mày cũng theo. 

 Họ thương yêu, quấn quít nhau, hai thành một, được diễn đạt bằng những tình cảm khắn khít 

của những con vật chung quanh họ:  

   Đôi ta như rắn liu điu 

   Nước chảy mặt nước ta dìu lấy nhau 

   Đôi ta như thể con tằm 

   Cùng ăn 1 lá cùng nằm 1 mâm 

   Đôi ta như thể con ong 

   Con quấn, con quít, con trong, con ngoài 

Lòng chung thủy của họ được khẳng định: 

   Trăm năm ý quyết một lòng 

   Dù ai thêu phượng vẽ rồng mặt ai 

  Hoặc Trăm năm lòng gắn dạ ghi 

   Dù ai đem bạc đổi chì cũng không 

  Hoặc Đạo vợ chồng đừng có đổi thay 
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   Làm nên danh vọng hay rủi ăn mày cũng theo  

Hoặc  Dù cho đá nát vàng phai 

              Trăm năm duyên nợ chẳng phai chút nào 

 

 Vợ chồng đối xử với nhau: 

  Chữ nhẫn là chữ tượng vàng 

  Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu 

 Hoặc Một câu nhịn chín câu lành 

 Hoặc Chồng giận thì vợ bớt lời 

  Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê 

 Sự phân công tự nhiên quân bình không tính toán, tùy việc, tùy hoàn cảnh, bàn bạc, thỏa 

thuận, sẵn sàng hy sinh cho nhau: 

  Anh đi, em ở lại nhà 

  Một vai gánh vác mẹ già con thơ 

  Lầm than bao quản nắng mưa 

  Anh đi, anh liệu bon chen với đời 

 Hoặc  Một mình lo tảo lo tần 

  Lo phần sưu thế, lo phần chồng con 

 Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình của nông dân VN thật là thực tế, đơn giản mhưng tràn đầy tình 

yêu thương gói ghém trong câu ca dao: 

Mình về em chẳng cho về 

  Em nắm vạt áo em đề câu thơ 

  Câu thơ ba chữ đành rành 

  Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba 

  Chữ trung thì để phần cha 

  Chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình 

d/ Đạo làm người trong tình yêu cha mẹ 
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 Lòng cha mẹ thương con vô cùng tận. Công cha nghĩa mẹ thật không gì sánh bằng. Dân tộc ta 

sớm đã nặng tình nghĩa: “uống nước nhớ nguồn”, “uống nước nhớ người đào giếng”, “ăn trái nhớ kẻ 

trồng cây” nên Tổ Tìên ta lưu truyền lại những câu ca dao tuyệt bút, tràn đầy ý nghĩa mà dân tộc VN, 

từ trẻ đến già đều khắc cốt ghi tâm:           

 Công cha như núi Thái sơn 

  Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

  Một lòng thờ mẹ kính cha  

  Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con. 

 

  Câu thơ ba chữ đành rành 

  Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba 

  Chữ trung thì để phần cha 

  Chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình 

 Làm con, muốn đáp đền ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục cho cha mẹ, không có gì bằng làm 

thế nào cho “nên người” trung, hiếu, tiết, nghĩa vẹn bề, lưu lại danh thơm cho gia đình làng xóm. Nếu 

trả ơn cho cha mẹ bằng vật chất thì chỉ là trong muôn một mà thôi. Thật ra muốn thấu hiểu công lao 

khổ cực cũng như tình thương yêu của cha mẹ nhiều hơn chỉ khi nào ta có con cái và những đêm 

trường thức trắng khi con ốm đau, một tiếng khóc, một cái giật mình, một giọng ú ớ khi con nằm ác 

mộng cũng làm cho cha mẹ tim thót, ruột đau: 

  Lên non mới biết non cao 

  Nuôi con mới biết công lao mẫu từ 

  Gió mùa thu mẹ ru con ngủ 

  Năm canh chầy thức đủ về năm 

 Công ơn cha mẹ không bút mực nào diễn tả hết được, nên dân tộc ta sớm khắc ghi vào tim óc, 

dù lâm vào bất cứ hoàn cảnh nào, dù xa xôi ngàn dặm, con cái luôn nhớ về mẹ cha:   

Ơn cha nặng lắm cha ơi 

  Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang 

  Mai sau cha yếu mẹ già 

  Chén cơm đôi đủa kỷ trà ai dâng 

 Lòng nhớ thương cha mẹ rạt rào hơn, sâu thẫm hơn là lúc cha mẹ khuất núi, hoặc lúc chúng ta 

ở phương trời góc bể, ngậm ngùi nhớ về quê hương : 
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  Chiều chiều chim vịt kêu chiều 

  Bâng khuâng nhớ mẹ chín chìu ruột đau 

  Thương thay chín chữ cù lao  

  Tam niên nhũ bộ biết bao nhiêu tình 

   

  Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa 

  Miệng nhai cơm, bún lưởi lừa cá xương  

 

  Mẹ già ở túp lều tranh 

Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con 

 Kinh nghiệm phong phú của Tổ Tiên lưu truyền về những cái khó khăn, cực nhọc,  buồn 

thảm, thiếu tình thương, thiếu lời giáo huấn của những trẻ con mồ côi cha mẹ hoặc còn cha mất mẹ, 

còn mẹ mất cha. Dân tộc VN vốn trọng tình, trọng nghĩa nên việc vợ chồng ly dị để cho bầy con chích 

bóng mẹ hoặc cha là điều vạn bất đắc dĩ. 

  Chết cha ăn cơm với cá 

  Chết mẹ liếm đá đầu đường 

 

  Bạc bảy đâu sánh vàng mười 

  Mồ côi đâu sánh cùng người có cha 

 

  Còn cha, gót đỏ như son 

  Đến khi cha chết, gót con đen sì! 

 

  Có cha có mẹ thì hơn 

  Không cha không mẹ như đờn đứt dây! 

 

  Mất cha con cũng u ơ  

  Mất mẹ con cũng bơ vơ một mình! 
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 Lỗi lầm thông thường của con cái làm cha mẹ buồn lòng, nhưng tha thứ và khhéo léo trách 

nhẹ để thức tỉnh con: 

   Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng 

  Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày” 

 Biết không làm sao đền đáp công ơn trời biển của cha mẹ và sự cần thiết có cha mẹ sống ở 

bên cạnh, với tấm lòng thành con cái chỉ còn biết: 

 

  Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời 

  Cầu cho cha mẹ sống đời với con 

e/ Đạo làm người trong tình nghĩa anh chị em. 

Anh chị em gốc từ một mẹ sanh ra, một cha tạo hóa, giống như dân tộc ta từ một bọc sanh ra, 

vạn vật từ thái cực phát nguồn, nên thương yêu, đoàn kết, và giúp đỡ lẫn nhau mới tròn đạo nghĩa. 

  Chị ngả, em nâng 

  Máu chảy ruột mềm 

  Cắt giây bầu giây bí, ai nỡ cắt giây chị giây em 

 

Anh em nào phải người xa 

  Cùng chung cha mẹ, một nhà cùng chung, 

  Yêu nhau như thể tay chân 

  Anh em hòa thuận hai thân vui vầy, 

  Khôn ngoan đối đáp người ngoài 

  Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. 

 

  Anh em như thể tay chân 

  Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần 

f/ Đạo làm người đối với Tổ Tiên. 

Thật sự chúng ta không thể xác định được ĐẠO THỜ CÚNG TỔ TIÊN đã bắt đầu từ thời 

nào, chỉ biết trong chuyện bánh chưng bánh dày, đời Hùng Vương thứ sáu, chắc chắn đã có Đạo nầy 

rồi và được nhà vua coi trọng đến độ muốn tuyển Thái tử, Ngài đã mở cuộc thi đua dành cho 22 

Hoàng tử, vị nào tìm được đồ dâng cúng Tổ Tiên  ngon và có ý nghĩa nhất. Như vậy, Đạo Thờ Cúng 
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Tổ Tiên được dân tộc ta tôn thờ trước các đời vua Hùng, có thể đã có từ khi cây lúa được trải thảm 

trên đất nước thân yêu của dân tộc ta.  

Như phần trên đã trình bày, dân tộc ta rất trọng tình, mọi việc được giải quyết bằng tình  

trước, tính hài hòa, thích san sẻ cho bằng phẳng giống như NƯỚC (tỗn hữu dư, bổ bất túc) Như vậy 

Tổ Tiên ta đã ứng xử với tha nhân, với cộng đồng bằng cái TÂM BÁC ÁI và CÔNG BÌNH tuyệt hão, 

nên đối với đại gia đình thì TÌNH THƯƠNG là nền tảng phát sinh ra ĐẠO LÀM NGƯỜI thật là mẫu 

mực. Không những áp dụng đối với những nguời còn sống mà đối với ngững người khuất núi trong gia 

đình cũng được coi như NGƯỜI còn SỐNG. Cho nên hàng năm gia đình VN có rất nhiều lễ giỗ, kỷ 

niệm ngày vĩnh biệt ngàn thu “của những người thân thương”. Ngược lại Tây Phương thì tổ chức lễ 

sinh nhựt mà không làm lễ giỗ như Đông Phương. 

 

Ngày giỗ đối với dân tộc ta rất quan trọng, phát xuất từ tấm lòng nhớ nhung quyến luyến, nên 

rất chân thành, vô vị lợi, là ngày qui tụ lại hầu hết các bà con cô bác gần xa, kể cả những người cùng 

xóm, cùng làng. Bà con đến tham dự thường đem theo đồ cúng như hoa quả để tỏ chút lòng thành. 

Những mâm cơm thịnh soạn hơn ngày thường, thường có bánh dày, bánh chưng theo tục lệ. Sau khi 

cúng xong, dọn cổ từ các bàn thờ xuống, cùng nhau ăn uống, vui vẻ hàn huyên. Đây là cơ hội để quí 

ông bàn nhau về việc nhà, việc nước, mấy bà nói chuyện về việc gia đình, chợ búa, việc mai mối 

trong làng … 

 Ý nghĩa ngày Giỗ thật là lớn lao và sâu sắc. Có nhiều người sau nầy chịu ảnh hưởng ngoại lai 

cho rằng đám giỗ là phát xuất từ “mê tính dị đoan” ! Đối với dân tộc VN, nhất là nông dân, ngày giỗ 

có tính cách thiêng liêng và hữu ích! Về phần vô vi tức là việc giỗ quảy này, Tổ Tiên có về tham dự 

và chứng kiến không? Điều rất khó xác định vì thuộc về vô hình. tuy nhiên chúng ta đều tự biết rằng 

trong thế giới nầy, con người dù có tiến bộ về khoa học như hiện nay, cũng chỉ khám phá trong muôn 

một thế giới hữu hình chứ đừng nói chi việc vô hình. Nhiều triết gia sau khi học hỏi và nghiên cứu 

suốt cả đời còn thú nhận rằngviệc cúng kiến là HƯ mà trong HƯ luôn luôn có THỰC. Vậy THỰC 

trong đạo thờ cúng Tổ Tiên là gì trong đám GIỖ hàng năm? Những câu ca dao thâm thúy mà Tổ Tiên 

VN đã lưu truyền cho con cháu nói lên ý nghĩa cao thượng uống nước nhớ nguồn: 

   Ăn trái nhớ kẻ trồng cây 

   Nào ai vun quén cho mầy được ăn. 

 

    Con người có bố có ông 

   Như cây có cội, như sông có nguồn. 

 

   Công cha nghĩa mẹ chớ quên 

   Ơn vua lộc nước mong đền con ơi. 
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   Công cha như núi Thái sơn 

   Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

   Một lòng thờ mẹ kính cha 

   Cho tròn chữ HIẾU mới là đạo con. 

 Ngày giỗ là cơ hội để cho người chủ gia đình dạy con cái nhớ nguồn gốc gia phả của mình, 

nhớ bổn phận đối với gia đình, xóm làng, ĐẤT NƯỚC, Tổ Tiên, nói chung là dạy làm tròn đạo làm 

người; là cơ hội kết chặt tình thân hơn nữa đối với bà con xóm làng, tục ngữ có câu: “ Nhứt cận lân, 

nhì cận thân”, những khi tối lửa tắt đèn đều nhờ hàng xóm giúp đở lẫn nhau, cấy cày, gặt hái đều vần 

công nhau. Từ đối tượng Ông Bà hoặc Cha Mẹ được cúng kiến, liên tưởng đến những Công Thần đối 

với ĐÌNH LÀNG, đối với ĐẤT NƯỚC. Từ đó mở tâm rộng hơn nữa ta thấy còn phải nhớ ơn nguồn 

cội sinh hóa, dưỡng dục của càn khôn vũ trụ, tức là ĐẤNG TẠO HÓA; Cha Trời Mẹ Đất mà gốc dân 

tộc ta là Rồng và Tiên hình ảnh của Đấng Phụ Mẫu  thiêng liêng  này. 

III- VĂN MINH LUYỆN KIM THỜI TIỀN SỬ. 

 Kể từ thời kỳ ăn lông ở lỗ, hái lượm, tiến dần sang các thời kỳ khác như săn bắt, nấu nướng, 

trồng trọt, chăn nuôi, và song song với cuộc hành trình nầy tức nhiên nhân loại phải cần các dụng cụ 

bén nhọn như cây vạt nhọn, cung tên để săn bắt, mài đá thành dao để xắc thức ăn hoặc dùng làm vũ 

khí để tự vệ rồi lần lần tìm ra các chất kim loại rồi pha chế cho đủ độ cứng để dùng. Các giai đoạn 

nầy con người tiến rất chậm, phải cần nhiều ngàn năm mới tiến tới giai đoạn luyện kim ngày nay. 

Riêng các dân tộc thuộc dùng Đông Nam Á mà VN là cái nôi văn hóa, đã đạt được sớm nhất so với 

các vùng khác trên thế giới. Môn khảo cổ học gần đây càng ngày càng tiến bộ và với phóng xạ C14 

đo thời gian qua những vật tìm được  dưới lòng đất, đã làm kinh ngạc những ai quan tâm tới các nền 

văn hóa trên thế giới vì chính vùng Đông Nam Á và đặc biệt là VN phát triển ngành  luyện kim sớm 

nhất và từ đó chuyển sang các vùng khác. Các nhà khảo cứu thế giới ngạc nhiên là vì từ lâu người ta 

tin rằng nền văn minh nầy phát xuất từ cận Đông ,  họ không ngờ cái nôi nầy lại ở tại tỉnh Hòa Bình 

miền Bắc VN và các nhà khảo cổ đặt một cái tên chung là nền văn hóa Hòa Bình để  chỉ toàn khu 

vực ĐNA. Sự khám phá quan trọng nhất là thời gian ngang tầm với thời đại  Hùng Vương, cách nay 

khoảng 5 ngàn năm là đào được TRỐNG ĐỒNG vùng Đông Sơn Bắc VN. Từ lâu nay người ta cứ 

tưởng nền văn minh trống đồng này đến từ Đông Âu hoặc Trung Đông. 

Từ thời đại Hùng Vương, Văn Lang Âu Lạc đã có kỷ thuật  luyện kim đúc đồ đồng rồi. Tỷ lệ 

80% đồng và 20 % kẽm vừa đủ cứng để đúc được trống đồng và các dụng cụ khác. Ngoài ra trên các 

thạp đồng, trống đồng đào được dưới lòng đất miền Bắc VN được điêu khắc nhiều hình tượng có liên 

quan đến sinh hoạt của con người và thú vật, rất công phu, đặc biệt trống đồng đào được ở Ninh Bình 

và Yên Bái có các hình ngoài vuông trong tròn, ngoài tròn trong vuông, biểu tượng cho “âm dương” 

trong môn DỊCH HỌC.  Điều này chứng tỏ thêm Tổ Tiên ta am tường về dịch lý cách nay 4 hoặc 5 

ngàn năm, phối hợp với lý Tiên Rồng, Bánh Dày Bánh Chưng, khẳng  định môn dịch lý này phát 

triển từ VN và phổ biến ra các nước khác trong vùng kể cả Hoa Bắc. Cùng với sự phổ biến trống 

đồng khắp mọi nơi các nhà khảo cổ thế giới đã tìm gặp loại trống đồng Đông Sơn ở Hoa Bắc cũng 

như các nơi khác có niên đại sau gần cả ngàn năm. Điều này chứng tỏ , Trồng Đồng và nghệ thuật 

luyện kim của Tổ Tiên ta đã phát minh sớm nhất thế giới thời tiền sử. 
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C. TỔNG LUẬN:  QUỐC ĐẠO VIỆT NAM THỜI TIỀN SỬ. 

 Huyền sử là những huyền thoại liên quan đến lịch sử của một dân tộc, nhưng không được rõ 

ràng, chính xác, lại còn mơ hồ, bí hiểm, như ẩn chứa điều gì có tính cách bất biến, vĩnh cữu . . . làm 

căn bản mạch sống của dân tộc đó về phương diện vật chất cũng như tinh thần. Thời gian dài lịch sử 

đã gạn lọc, sàn sảy, chọn lựa những tinh hoa, những độc đáo mà dân tộc đó bền giữ từ đời này sang 

đời khác qua truyền khẩu, nên rất là quí hiếm, có nhiều ý nghĩa nhất, điển hình cho dân tộc tính của 

đất nước đó. 

 

 Riêng dân tộc VN, HUYỀN SỬ đóng một vai trò rất là độc đáo, hàm chứa toàn bộ nếp sống 

luôn vươn lên đỉnh cao của tâm hồn cao thượng, đạo đức, hòa đồng, dung hóa mọi đối tượng, đầy 

nhân nghĩa, thương yêu và đặc biệt là luôn luôn hướng về NGUỒN CỘI. Những đức tính vượt trội 

nầy bàng bạc khắp các câu chuyện huyền thoại mà cấu trúc câu chuyện mới xem qua như là hư vô, 

hư cấu, lạ kỳ ngoài sự hiểu biết của con người như cặp biểu tượng RỒNG TIÊN, một bọc chứa trăm 

trứng nở ra trăm con, câu chuyện gậy thần sách ước, cậu bé làng Phù Đổng, bánh dày bánh 

chưng.v.v.. Nào ai có ngờ đâu các câu chuyện huyền thoại VN nầy lại hàm chứa những siêu lý như 

những tinh hoa của môn DỊCH HỌC, những tư tưởng Đại Đồng, diễn đạt được cái NHỊ NGUYÊN của 

gậy thần, cái NHẤT NGUYÊN của sách ước, sự tiên tri trong truyện Phù Đổng Thiên Vương.v.v… 

Nương theo huyền thoại những bài học về hiếu thảo, yêu người yêu vật trong gậy thần sách ước, đặc 

biệt nhất là Vua Hùng coi phẩm vật thờ cúng Tổ Tiên quí giá bằng cái NGAI VÀNG  trong chuyện 

bánh chưng bánh dày!! Ngoài ra trong hầu hết các câu chuyện huyền thoại, khi gặp khó khăn với tâm 

thành thì luôn có THẦN LINH mách bảo. Điều nầy Tổ Tiên anh minh của chúng ta cho biết là ngoài 

thế giới hữu hình còn có một thế giới VÔ HÌNH luôn gần gũi với chúng ta và tùy duyên giúp đở khi 

chúng ta gặp khó khăn hoặc lâm nạn. 

 Bên cạnh các câu chuyện Huyền Thoại dồi dào siêu lý nhưng thực dụng còn có một kho tàng 

CA DAO, TỤC NGỮ dẫn dắt, dạy dỗ chúng ta ĐẠO LÀM NGƯỜI đối với gia đình, làng xóm, quốc 

gia, xã hội, Tổ Tiên Ông Bà. 

 Dân tộc ta lại có duyên sống tại phương Nam, nơi nghề nông phát triển, sông nước bốn mùa, 

gần gũi với thiên nhiên, hòa mình vào vạn vật. Từ đó, những đức tính ôn hòa, hiền dịu như NƯỚC, 

học hỏi nơi NƯỚC biết bao triết lý nhân sinh vượt trội những điều thực tiễn trong nghề nghiệp dẫn 

dắt con người sống tròn đầy tinh thần dân chủ, tự do, bình đẳng, nam nữ bình quyền … 

 Những di sản tinh thần quí giá do Tổ Tiên anh minh lưu truyền lại là nội lực phi phàm giúp 

cho dân tộc ta thoát khỏi bị đồng hóa sau hằng ngàn năm bị đô hộ, giúp chiến thắng kẻ thù trong 

nhiều trường hợp “ châu chấu đá xe” suốt dọc dài lịch sử dân tộc.  Việc dựng nước và giữ nước đầy 

cam go, thử thách, tuông chảy biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, máu đào của tiền nhân, tô đậm thêm 

những trang sử oai hùng về sau. Vì đây chính là “lửa thử vàng” có diệu dụng trui rèn dân tộc càng 

thêm dũng mảnh. 

 Xuyên qua huyền sử, ta nhận thức Tổ Tiên anh minh của chúng ta đã tham bác được cái ưu 

việt của Khổng qua Đạo làm người; cái bình an tâm hồn của Lão qua cuộc sống gần gũi với thiên 

nhiên; cái luân hồi của Phật qua sự vận chuyển của Nước và cái “nhân quả” qua sự sinh trưởng của 



50 
 

vạn vật; sự tin tưởng tuyệt đối vào Thượng Đế của Ki Tô Giáo và Hồi Giáo do sự cảm nhận đặt biệt 

của người nông dân về huyền năng của Đấng Cha Trời, về sự tương quan của TRỜI, ĐẤT và 

NGƯỜI. Tất cả phối hợp dệt nên bức tranh kỳ diệu đầy tính CHÂN THIỆN MỸ của dân tộc.  

 Vì thế, sau nầy dân tộc ta có cơ hội tiếp xúc với các triết thuyết và các tôn giáo du nhập một 

cách tự nhiên, thông suốt, cảm giác như  “vừa lạ vừa quen”, lại có khả năng dung hóa, sáng tạo biến 

những cái khác nhau qui về một ĐẠO mà thôi. Đó là Đạo quay về NGUỒN, là nền QUỐC ĐẠO kỳ 

diệu đặc sắc của dân tộc ta. Tất cả đều do tiền định, tất cả đều phù hợp với lời tiên tri của Đấng tối 

cao: 

   “ QUỐC ĐẠO KIM TRIÊU THÀNH ĐẠI ĐẠO 

   NAM PHONG THỬ NHỰT BIẾN NHƠN PHONG” 
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Chương Hai 
 

 
QUỐC ĐẠO VIỆT NAM GIAO LƯU VỚI BÀ LA MÔN, HỒI GIÁO VÀ 
PHẬT GIÁO 

TIỂU LUẬN 

Nền Quốc Đạo VN chính là Đạo quay về nguồn mà việc THỜ CÚNG TỔ TIÊN là hình tượng 

thiêng liêng của dân tộc ta từ ngàn xưa. Quốc Đạo không có hệ thống giáo lý, không có sư phụ, 

không có giáo chủ hay nói khác, không có tôn giáo dẫn đường Đây chính là BẢN SẮC TÍN 

NGƯỠNG của toàn dân tộc VN. Đây chính là gốc rễ, là nhựa sống của cây cổ thụ VN, đã đủ khả 

năng đương đầu với bao giông tố phũ phàng, đã đủ sức phát huy cũng như bảo tồn nội lực của 

dân tộc suốt thời kỳ tiền sử và mãi mãi về sau. 

Thật ra, nền Quốc Đạo VN có một đại sư phụ là THIÊN NHIÊN mà thiên nhiên bao gồm cả Càn 

Khôn Vũ Trụ, vì thế mọi triết thuyết, Tôn giáo, khoa học đều nằm trong THIÊN NHIÊN. Từ 

nguồn cội độc đáo nầy mà dân tộc VN sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận và hài hòa tất cả vì 

tất cả đều do thiên nhiên mà ra.  Quốc Đạo VN như một khoảng KHÔNG, nhưng bàng bạc tất cả 

mọi sắc thái hay nói khác mọi trạng thái của cái CÓ đều ở trong đó. 

Triết thuyết Bà La Môn giáo, Hồi giáo và Phật giáo đều đã có mầm tốt trong mảnh đất thiêng 

nầy rồi. Do đó việc du nhập nầy chẳng qua là vun bồi cho cây cổ thụ Quốc Đạo VN thêm lớn 

mạnh và xinh tươi hơn. Giữa Bà La Môn giáo, Hồi giáo và Phật giáo có sự tương quan đặc biệt 

tại gốc từ Ấn Độ xưa kia và khi du nhập vào VN theo các ngã đường khác nhau nhưng cuối cùng 

cũng được dân tộc VN tiếp nhận nồng nhiệt. Riêng Phật giáo được hoan nghênh nhất vì phù hợp 

với nếp sống hiền hoà của nhân dân miền Nam và du nhập bằng con đường hòa bình. Ngoài ra, 

Bà La Môn và Hồi giáo không được phổ biến rộng rãi tại VN nên đươc xếp chung với Phật giáo 

trong chương hai nầy. 

A. BÀ LA MÔN VÀ HỒI GIÁO 

I. Sơ Lược về Lịch Sử 

Người Chàm và nhóm dân tộc Tây Nguyên xưa kia đã sống rải rác từ Đèo Ngang đến Bình 

Thuận, lập quốc vào năm 190-192, sau khi thành công trong cuộc khởi nghĩa dành độc lập từ tay 

Người Hán lập thành nước LÂM ẤP, Dân Số hiện nay còn trên dưới 100 ngàn người. Vị vua đầu 

tiên là Xơri Mara, quốc hiệu là Champa (tên gọi một loài hoa sứ), thủ đô sau cùng là Đồ Bàn (ở 

An Nhơn Bình Định). Vương Quốc Champa tồn tại cho đến thế kỷ 17 thì được sáp nhập vào Việt 

Nam dưới thời Chúa Nguyễn. Vị vua Chiêm cuối cùng là Kế Bà Tử được làm Tả Đô Đốc Thuận 

Thành Trấn, các quan lại của Hoàng Gia Chiêm trở thành các quan sai thời Chúa Nguyễn. 

 Từ khi Chiêm Thành lập quốc, nguồn văn hóa Ấn Độ đã xâm nhập mạnh mẽ vào Chiêm Thành 

qua Bà La Môn, Hồi giáo và Phật giáo. Bà La Môn đóng vai trò quan trọng nhất. Phật giáo mãi 

đến thế kỷ thứ 9 và Hồi giáo thế kỷ 11 mới du nhập vào Chiêm Thành và ảnh hưởng rất nhỏ so 

với Bà La Môn. Như vậy, khi đề cập đến sự giao lưu văn hóa phát xuất từ Ấn Độ ảnh hưởng vào 

VN, thì trước hềt phải nói về sự ảnh hưởng nầy đối với Chiêm Thành cho đến khi nước nầy 

không còn tồn tại vào năm 1697 và ảnh hưởng ghi đậm nét nhất là Bà La Môn. 

II. Giáo Lý căn bản của Bà La Môn (Brahmanism) 
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Đạo Bà La Môn căn cứ trên cơ sở bộ kinh VEDA, thờ BRAMA (Đại hồn vũ trụ), là Thượng Đế, 

chúa tể các vị THẦN, là nguồn cội của càn khôn vũ trụ, toàn năng, toàn giác, toàn tri. Ngài hiện 

ra ở 3 ngôi gồm 3 vị cổ Phật: Brahma (thần sáng tạo), Christna (thần bảo tồn) và Civa (thần hủy 

diệt). Từ khi Phật giáo mất dần ảnh hưởng tại Ấn Độ thì Bà La Môn giáo được cải biến thành Ấn 

Độ giáo hay Ấn giáo (Hinduism). Hiện nay, ở tại miền Trung Việt Nam thuộc Chiêm Quốc ngày 

xưa nơi nơi đều có các tháp chàm cặp 3 để thờ 3 vị Cổ Phật. Đây là biểu tượng đặc trưng của nền 

văn hóa VN phát nguồn từ Ấn Độ. 

Tuy nhiên, như phần trên đã trình bày, mọi nguồn văn hóa phát xuất từ ngoại lai đều bị nền văn 

hóa bản địa dung hóa. Nhìn bề ngoài thì ảnh hưởng các Tôn Giáo du nhập vào VN có vẽ nổi bật, 

nhưng thực tế thì nguồn văn hóa, tín ngưởng bản địa mới thực sự quan trọng, Bà La Môn Giáo 

cũng thế. Phát nguồn từ Ấn Độ, nhưng chỉ có tu sĩ là hiểu và tuân theo truyền thống Kinh 

VEDA, coi Thần Brahma là Đấng sáng tạo, các tháp bộ 3 thì Brama ở vị trí được tôn trọng nhất 

so với Christna và Civa. Khi sang Chiêm Quốc, với ảnh hưởng của nguồn văn hóa nông nghiệp 

phương Nam, Brahma là vị Thần cao trọng, nhưng xa lạ với người dân Chiêm, vì thế, do cảm 

ứng bản địa, người nghệ sĩ tạc tượng, vẽ hình theo khuôn mẫu truyền thống của dân tộc mình. 

Nên các tháp Chàm đặt vị trí của Civa lên hàng đầu, thay thế vị trí của Brahma. 

Như ta biết Civa là vị thần hủy diệt, có bản chất cực dương, ảnh hưởng từ dảy Trường Sơn nên 

phù hợp với truyền thống hiếu chiến, kiêu dũng, cang cường của dân Chiêm. Mặt khác, do ảnh 

hưởng của nền văn hóa Nông Nghiệp Phương Nam, của bể rộng ngàn khơi nên có tính Cực Âm, 

đưa đến chế độ Mẫu hệ trải dài suốt lịch sử dân tôc Chiêm Thành và Bà La Môn Giáo xa lạ biến 

thế ra ĐẠO BÀ CHĂM.  Xuyên qua những hình điêu khác, những ngọn tháp Chàm biến cải sau 

nầy, tượng thần của người dân Chàm là tôn sùng cả hai cơ Âm Dương với các hình tượng khác 

nhau, nhưng cùng diễn đạt sự tín ngưởng có tính cách gần gũi thực tế của người dân. 

Kịp đến khi Chiêm Thành hòa nhập vào VN một lần nữa Bà La Môn Giáo được biến cải phù hợp 

với nền Quốc Đạo VN. Những tháp chàm với các hình tượng điêu khắc chỉ còn là kỷ niệm lịch 

sử dễ thương của một thời.Tuy nhiên, người Dân Chàm vẫn giữ bản sắc phong tục tập quán của 

mình trong sự hòa nhập vào nền văn minh nông nghiệp VN. 
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III. Giáo Lý Căn Bản Của Hồi Giáo 

Ngoài Bà La Môn Giáo biến thể ra ĐẠO BÀ CHĂM, dân tộc Chiêm còn giao lưu với HỒI 

GIÁO phát xuất từ Trung Đông, xăm nhập vào các nước Đông Nam Á vào khoảng thế kỷ thứ 15. 

HỒI GIÁO (Islam) ra đời vào khoảng 576 - 632 giáo chủ là Đức Mohomet, tôn sùng Thượng Đế 

duy nhất gọi là Alah. Qui luật của Hồi Giáo rất khắt khe, chiếu theo quyển kinh Coran, có 5 giáo 

điều: 

 

1. Tin tưởng tuyệt đối vào đấng Thượng Đế Alah duy nhất, vào sứ mạng giáo chủ Mahomet và 

vào việc phán xét cuối cùng 

2. Cầu nguyện mỗi ngày 5 lần 

3. Ăn chay và nhịn ăn uống vào ban ngày trong mùa lễ Ramada trong tháng 9 

4. Hành hương tới Thánh Địa Mecca 

 

Tuy nhiên, cũng như Ba La Môn Giáo, Đạo Hồi du nhập vào Chiêm Thành biến cải thành Đạo 

BÀ NI, được phổ biến ở vùng người Chiêm Miền Trung, các xóm Chàm ở Sài Gòn, Châu Đốc 

và Tây Ninh . Sự biến cải nầy rất linh động tuỳ theo từng xóm Chàm đại cương có thể ghi nhận 

như sau: 

- Vẫn thờ đấng Alah như là Thượng Đế nhưng không duy nhất vì bên cạnh còn thờ các vị thần 

khác như Thần Mưa, Thần Núi, Thần Biển, Thần Mẹ quê hương (Rijả Nigar) v..v.. 

 

- Người Chàm Ba Ni chỉ cầu nguyện khi nào tâm họ thấy cần chứ không cần 5 lần mỗi ngày, họ 

cũng không ăn chay và nhịn ăn, không hành hương tới Thánh Địa Mecca như luật định. Ngay cả 

các chức sắc Hồi Giáo cũng chỉ nhịn ăn 3 ngày đầu tháng trong mùa lễ mà thôi. 

 

Tóm lại: Từ khi dân tộc Chiêm hòa nhập vào dân tộc VN sự khắt khe của giáo điều Bà La Môn 

Giáo cũng như Hồi Giáo đều linh động giảm thiểu để thích nghi với hoàn cảnh mới, càng ngày 

càng gần gũi với đại chúng hơn . Đối với dân tộc VN, mọi giao lưu văn hóa tín ngưỡng bất cứ từ 

đâu đến vẫn được hoan nghinh trong sự hài hòa, bình đẳng. 

B. PHẬT GIÁO 

I. Sơ lược về nội dung căn bản của Phật Giáo 

 

a. Lược Sử: Như trên đã trình bày, Bà La Môn Giáo ngự trị nước Ấn Độ từ xa xưa, nồng cốt tựa 

trên Kinh VEDA, đại cương có 2 đặc điểm quan trọng một là thuyết NHÂN QUẢ LUÂN HỒI, 

hai là Tu Sĩ Bà La Môn do Brahma sinh ra nên là giai cấp tối cao về tinh thần dân tộc Ấn. Từ đó 

xã hội Ấn Độ được phân ra làm 4 đẳng cấp gọi là tập cấp, một loại cha truyền con nối. 

1. Thứ nhất là tu sĩ Bà La Môn Giáo, vốn thuộc giống dân Aryan da trắng. 

2. Thứ hai là Vương Tướng (Kchatriyas) lãnh đạo xã hội về vật chất, trị an. 

3. Thứ ba là Nghiệp Vụ (Vaishyas): Thương gia, Nông gia, Ngân hàng v.v... nói chung là những 

người giàu có tạo ra của cải vật chất. 

4. Thứ tư là lao động (Shudras): Người lao động chân tay như nông dân làm mướn. 

5. Sau cùng là cùng đinh (Parias), dân bản xứ bị người da trắng Aryans chinh phục, làm nô lệ 

suốt đời, không được xếp vào cấp nào cả. 

Vào thế kỷ thứ V trước CN Thái Tử Sĩ Đạt Ta (Sidharita), họ Cồ Đàm (Gotama), con vua Tịnh 

Phạn (Suddhodana), và hoàng hậu Maya, rất bất bình trước sự bất công xã hội nầy và xúc động 

trước nỗi đau khổ Sinh Lão Bịnh Tử của con người, nhất là những người cùng đinh. Sau khi vợ 

ngài hạ sinh được 1 đứa con trai tên là La Hầu La (Rahula) nối dõi cho vua cha. Ngài liền quyết 
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chí ra đi, dấn thân vào đường tu hành. Lúc bấy giờ ngài mới có 29 tuổi. Ngài đã đi khắp nơi tìm 

gặp những tu sĩ đức cao trọng vọng trong thời Bà La Môn Giáo để học hỏi, nhưng tất cả đều 

không giải được nan đề của Ngài là "Giải khổ cho chúng sanh". Ngài đổi chiến lược tìm rũ được 

5 người bạn, đến vùng gần thị trấn Gaya, tự tu theo lối khổ hạnh, mỗi ngày ăn một hạt kê, một 

hạt mè, uống một ngụm nước cầm hơi trong suốt sáu năm ròng mà không đạt được nguyện ước. 

 Lúc bấy giờ Ngài chỉ còn da bọc xương, hơi thở thoi thóp, Ngài biết mình tu sai đường nên một 

lần nữa Ngài đổi phương pháp và bắt đầu ăn uống bình thường. Trước hết Ngài thọ dụng bát sửa 

của Sujata, sau nầy dùng bửa bằng cách đi khất thực. Vì vậy năm người bạn sống với Ngài thấy 

Ngài nhận phẩm vật cúng dường của Sujata, họ rất thất vọng và rời bỏ Ngài. Sức khoẻ phục hồi 

dần dần, Ngài tìm đến một gốc cây Pipal (bồ đề) lớn làm nhà, lấy cỏ rơm làm chiếu, nhập định 

suốt 49 ngày đêm. Trong khi thiền định, tâm trí của Ngài yên lặng và êm dịu. Sự tập trung của 

Ngài càng sâu thêm và tâm trí càng sáng hơn. Cuối cùng, Ngài đã Đắt Đạo. Sau khi Đắt Đạo, 

Ngài trở lại tìm độ 5 người bạn cùng tu khổ hạnh với Ngài trước kia và cùng đi truyền bá tư 

tưởng mới của Ngài khắp vùng lưu vực Sông Hằng suốt 45 năm. 

 Khi bắt đầu đi tu, người ta gọi Ngài là Thích Ca Mâu Ni (Sakya Muni) có nghĩa là người hiền 

dòng họ Thích Ca, Khi đắt đạo người ta gọi Ngài là Đức Phật hay Ông Bụt (Budha). Có nghĩa là 

bậc đại giác, và cây Pipal, nơi Ngài ngồi thiền định gọi là cây Bồ Đề (Boddhi), biểu tượng cho sự 

giác ngộ. Đức Phật qua đời vào năm 483 trước CN, hưởng thọ 80 tuổi. (563 - 483 trước CN). 

b. Nội Dung cơ bản 

Đức Phật Thích Ca sau khi đại giác ngộ (Great enlightenment), bắt đầu đi thuyết pháp và lần 

thuyết pháp đầu tiên của Ngài tại Deer Park gần Benares dành cho 5 người tu khổ hạnh với Ngài 

trước kia. Nội dung bài thuyết đạo này là căn bản của Phật Giáo. Đó là TỨ DIỆU ĐẾ (bốn điều 

chân lý kỳ diệu): Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế. Tứ diệu đề chính là học thuyết đối diện với 

cái KHỔ và biện pháp để GIẢI KHỔ. Tu theo học thuyết nầy là TU GIẢI THOÁT. 

1. Tứ Diệu Đề 

* KHỔ ĐẾ (Dukkha): Đối diện với nỗi khổ để xác định khổ là gì ? Khổ là trạng thái buồn 

phiền, đau đớn trong tận cõi lòng, phát sinh do SINH, LÃO, BỊNH TỬ gây ra hoặc do tham vọng 

không được thoả mãn. Đây là trạng thái, một căn bệnh của nhân thế trong cuộc sống của kiếp 

người, luôn luôn quấn quít trói buộc chui sâu vào tâm não chúng ta. 

* TẬP ĐẾ (Samidaya): Chân lý về nguyên nhân của nỗi khổ là vì đâu ? Đó là do TÂM MA 

thúc đẩy. TÂM MA gồm có thất tình lục dục, trong đó THAM, SÂN và SI nung đốt mãnh liệt. 

Con người hành động theo TÂM MA tức là gây NGHIỆP xấu tức nhiên phải lảnh quả báo theo 

luật NHÂN QUẢ, và cứ chìm đấm trong vòng lẩn quẩn vai trả của LUÂN HỒI, khó mà thoát 

khỏi ra được. 

* DIỆT ĐẾ (Nirodha): Là chân lý giải trừ sự đau khổ ra khỏi lòng người tức là biến PHÀM 

TÂM thành CHƠN TÂM. Khi con người thoát khỏi bức màn VÔ MINH do phàm tâm gây ra, 

CHƠN TÂM sẻ hiện lên rực rỡ, sáng suốt trong ngần, TÂM KINH VÔ TỰ thể hiện, chẳng 

những giải được khổ mà còn hoát ngộ cả càn khôn vũ trụ. Đây là hiện tượng Đức Phật đã chứng 

nghiệm sau 49 ngày tham thiền dưới cội Bồ Đề. Đây là hiện tượng NIẾT BÀN tại TÂM 

(Virvana, dập tắt ngọn lửa phiền não sinh bồ đề).Vậy Phật là gì ? Phật là con người thực hiện 

được NIẾT BÀN toàn phần trong Tâm. 

* ĐẠO ĐẾ (Magga): Chân lý chỉ con đường diệt khổ. Phương pháp diệt khổ là rèn luyện theo 3 

con đường GIỚI, ĐỊNH, HUỆ: 
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* GIỚI: Là rèn luyện về ĐẠO ĐỨC tức là lời nói chân thật hoà ái gọi là CHÍNH NGỮ. thực 

hiện ngũ giới cấm, làm việc thiện gọi là CHÍNH NGHIỆP và sống thanh đạm điều hoà lương 

thiện gọi là CHÍNH MẠNG. 

 

* ĐỊNH: Là rèn luyện TƯ TƯỞNG sao cho luôn ghi nhớ điều thiện lành tức là CHÍNH NIỆM 

và tâm hồn luôn được an tịnh, tịch lặng trong tư thế THIỀN TÂM gọi là CHÍNH ĐỊNH. 

 

* HUỆ: Là nhìn thấy điều gì, việc gì cho thật chính xác, hiểu biết rỏ ràng gọi là CHÍNH KIẾN, 

suy nghĩ thật chính chắn gọi là CHÍNH TƯ DUY. Là rèn luyện để khai sáng trí tuệ, hiển lộ tâm 

linh và nổ lực kiên trì thể hiện chân lý sao cho càng ngày càng tiến bộ đến tột đỉnh gọi là CHÍNH 

TINH TẤN.  

Tóm lại thực hiện GIỚI, ĐỊNH, HUỆ là thực hành đúng theo BÁT CHÍNH ĐẠO gồm Chính 

ngữ, Chính nghiệp, Chính mang, Chính niệm, Chính định, Chính kiến, Chính tư duy, và Chính 

tinh tấn. Hành trình này gọi là ĐẠO ĐẾ. 

2. Tạng Kinh 

Cốt lõi này của Phật Giáo được khai triển cô động trong 3 tạng kinh là KINH, LUẬT và LUẬN. 

TẠNG KINH là sưu tập các bài thuyết pháp của Đức Phật. TẠNG LUẬT là sưu tập các lời Phật 

dạy về các giới luật và cách thức sinh hoạt tương quan giữa tăng lữ và Phật tử. TẠNG LUẬN là 

các bài tranh luận, bàn thảo của các môn đồ Đức Phật căn cứ vào các điểm then chốt lời giảng 

dạy của Đức Phật. Ngoài ra Phật Giáo rất coi trọng TAM BẢO, tức là 3 phương vị lớn gồm 

PHẬT, PHÁP và TĂNG. PHẬT chính là Đức Phật Thích Ca được quí báu nhất vì đã sáng lập ra 

Phật Giáo. PHÁP là hệ thống giáo lý cốt lõi của Phật Giáo. TĂNG là tăng lữ, nhờ tăng lữ mà 

Phật Pháp được truyền bá phổ độ chúng sanh. Trong suốt 45 năm hoằng pháp, Ngài đã dạy cho 4 

hàng tăng lữ là: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Nô, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Đối với chúng sanh Ngài tuyệt 

đối không phân giàu nghèo, sang hèn hay màu da sắc tộc. 

 

3. Các loại kinh 

 

* Kinh Hoa Nghiêm: Được giảng trong 21 ngày. Nội dung chỉ rõ lý cao sâu mầu nhiệm của Đạo 

Phật, kinh nầy dạy cho hàng Bồ Tát tiến lên địa vị Đẳng Giác và Diệu Giác. 

 

* Kinh A Hàm: Được giảng suốt 12 năm. Nội dung nêu lên những thực tế trong đời sống xã hội, 

gần gũi với thế gian để phật tử căn cứ vào đó tự tu tự tiến. 

* Kinh Phương Đẳng: Được giảng trong 8 năm, chỉ phương pháp về tự giác ngộ và giác tha. 

 

* Kinh Bát Nhã: Được giảng trong 22 năm, chỉ về đạo lý chân không của vũ trụ, thuyết minh 

cái thật tướng và vô tướng của các pháp. 

 

* Kinh Pháp Hoa và Niết Bàn: Được giảng trong 8 năm cuối cùng của Đức Phật, chỉ về "khai 

thị chúng sanh ngộ nhập Phật Tri Kiến" tức là chứng nghiệm, thấy rõ được hành trình thành Phật 

của Ngài để làm gương chỉ cho chúng sanh tu theo để thành Phật. 

 

Tóm Lại: THÔNG ĐIỆP của Đức Phật để lại cho chúng sanh 2 vấn đề quan trọng nhất và đặc 

thù nhất của Đạo Phật là: 

"Hãy tự mình làm ngọn đuốc cho chính mình, tựa vào chính mình, không tựa vào ai khác hoặc 
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cái gì khác, lấy CHÁNH PHÁP làm ngọn đèn, làm chỗ nương tựa" và "Ta là Phật đã thành, 

Chúng Sanh là Phật chưa thành." 

4. Tiêu Thừa Và Đại Thừa 

 

 Sau khi Phật tịch diệt hàng ngủ Phật Giáo chia làm 2 phái: Tiểu Thừa Hinayana và Đại 

Thừa Mahayana. Tiểu Thừa là cổ xe nhỏ, ngụ ý chở ít người, do các nhà sư bảo thủ, bám sát 

truyền thống hành đạo và truyền đạo của Đức Phật khi còn tại thế, từ hình thức lẫn nội dung. Đặc 

biệt hơn nữa là Đạo Phật chỉ thờ 1 vị Phật duy nhất là Đức Phật Thích Ca mà thôi và người tu 

Phật chỉ cầu chứng quả A La Hán tức là thoát khỏi cảnh sinh tử luân hồi, không bị tái kiếp nữa. 

Phái Tiểu Thừa thường được gọi là phái Theravada (Thượng Toạ). Sau nầy đổi thành Phật Giáo 

NGUYÊN THUỶ, truyền bá xuống Phương Nam, nên chi phái nầy có tên là NAM TÔNG, xuất 

phát từ trung tâm Phật Giáo Tích Lan truyền sang các nước Đông Nam Á.  Đại Thừa là cổ xe 

lớn, ngụ ý chở được nhiều người, chủ trương mở rộng, không chấp vào kinh điển, thực hiện giáo 

luật dễ dãi hơn, thu nạp rộng rãi tăng lữ và Phật tử. Đặc biệt Đại Thừa ngoài việc thờ Đức Phật 

Thích Ca còn có thể thờ nhiều vị Phật, Bồ Tát khác, linh động truyền đạo tuỳ theo căn cơ chúng 

sanh và tuỳ theo phong tục tập quán nơi truyền đạo. Đại Thừa được truyền bá sang hướng Bắc, 

như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên và các nước Đông Nam Á nên phái nầy được gọi là BẮC 

TÔNG. 

Kinh sách Tiểu Thừa được viết bằng tiếng Pali, thổ ngữ bình dân phổ thông trong giới nghèo 

cùng đinh ít học mà hồi sinh tiền Đức Phật rất quan tâm. Kinh Nam Tông chỉ còn có 1 bộ Kinh 

A Hàm. Kinh sách Đại Thừa sau nầy được viết bằng tiếng Sanscrit tức là tiếng Phạn. Hầu hết các 

kinh này đều được dịch sang tiếng Trung Hoa. Cũng may, khi Phật giáo bị triệt phá tại Ấn Độ do 

Hồi Giáo tấn công, thì kinh sách Bắc Tông tiếng Hán còn giữ nguyên. Bắc Tông có rất nhiều bộ 

kinh, ngoài Kinh A Hàm còn có Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Phương Đẳng, Bát Nhã, Diệu Pháp 

Liên Hoa v.v.. 

II. Quá Trình Phát Triễn Phật Giáo tại VIET NAM 
 

a. Lộ trình xăm nhập của Phật Giáo vào VIET NAM 

1. Đường Thuỷ: 

Phật Giáo truyền sang VN bằng 2 con đường thủy và bộ. Đường thủy từ Trung Tâm Sri-Lanca 

trực tiếp sang VN vào đầu CN, đã thành lập Trung Tâm Phật Giáo đầu tiên tại Luy Lâu quận 

Giao Chỉ thuộc phái Nam Tông khai mở. Cũng từ Trung Tâm Luy Lâu có những nhà sư đầu tiên 

rất nổi tiếng truyền bá Đạo Phật điển hình như Mâu Bác (khoảng 165 - 170) và Khương Tăng 

Hội (khoảng 200 -280). 

 

* MÂU BẮC: Là người Trung Hoa, chạy sang Giao Châu lánh nạn thời Tam Quốc. Ông là 

người trí thức am tường Nho và Lão Giáo nhưng khi đến Giao Châu, Ông để tâm nghiên cứu 

Phật Lý, trở thành một Phật Tử tiêu biểu cho thế hệ Phật Tử VN thời ấy. Ông đã viết một tác 

phẩm Phật Giáo đầu tiên tại Giao Châu, rất nổi tiếng tên là "LÝ và LUẬN" bằng tiếng Trung 

Hoa, làm sáng tỏ chân lý Đạo Phật, giải trừ những mối nghi hoặc về Phật Giáo của giới trí thức 

Trung Hoa, môn đồ của Khổng và Lão. Cuốn sách viết dưới dạng vấn đáp gồm 37 câu, nội dung 

cho thấy, Phật Giáo VN du nhập trực tiếp từ Ấn Độ chớ không qua ngả Trung Hoa. 

 

* KHƯƠNG TĂNG HỘI: Sau khi xuất gia tu hành theo Phật Giáo, tu học và đắc pháp từ Trung 

Tâm Luy Lâu Giao Chỉ. Ông tham ngộ được Pháp NHƯ LAI THIỀN, Pháp môn theo môn thiền 

căn bản chính thống, thuở Đức Phật tham thiền nhập định dưới Cội Bồ Đề. Từ đó Ông đã truyền 

sang Trung Hoa, Phật hoá triều đại Nhà Ngô thời Tam Quốc và người được truyền thụ là Ngô 
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Tôn Quyền và người mẹ là Ngô Quốc Thái. Sau nầy có dẫn vua Tùy Văn Đế (589 - 617), hỏi về 

tình hình Phật Giáo xứ Giao Châu (Đang trong vòng Bắc Thuộc lần thứ 3), nhà sư Trung Hoa 

ĐÀM THIÊN đã tâu "Xứ Giáo Châu có đường thủy sang Thiên Trúc, trong lúc Phật Giáo truyền 

vào Trung Hoa chưa phổ biến đến Giang Đông (Ngô Quyền) thì Phật Giáo ở tại Luy Lâu quận 

Giao Chỉ đã xây được hơn 20 bảo tháp, đào tạo được 500 vị tăng và dịch 15 bộ kinh rồi. Thế là 

xứ ấy theo đạo Phật trước nước ta khá lâu. Qua sự việc này chứng tỏ đạo Phật được phổ truyền 

tại VN trực tiếp từ Ấn Độ và từ đó cũng đã ảnh hưởng ngược sang Trung Hoa. Khương Tăng 

Hội là một dịch giả biên soạn và trước tác nhiều kinh điển Phật Giáo thời bấy giờ. Đặc biệt là 

quyển An Bang Thủ Ý Kinh đề cập rõ ràng đến pháp Như Lai Thiền. 

 

2. Đường Bộ 

Đến thế kỷ thứ tư và thứ năm, Phật Giáo Đại Thừa Bắc Tông từ Trung Hoa truyền sang VN phổ 

biến rất rộng rãi và được người VN tiếp nhận nồng nhiệt. Luồng ảnh hưởng này gồm 3 tông phái: 

Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. 

 

* THIỀN TÔNG: Pháp Thiền Định gốc từ Đức Phật Thích Ca mà người thừa kế chính thức của 

Ngài là đại đệ tử Ca Diếp Tông Giả, được coi là vị TỔ thứ nhất của Pháp Thiền này tại Ấn Độ. 

Pháp Thiền nầy có tên là Như Lai Thiền được truyền tới vị tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma Tôn Giả. 

Vào đầu thế kỷ thứ 6, Đạt Ma Tổ Sư sang Trung Hoa truyền Đạo được coi như là vị tổ thứ nhất 

của Như Lai Thiền tại Trung Hoa. Sau đó Tổ Sư truyền y bát cho Tổ thứ hai là Huệ Khả Đại Sư, 

Huệ Khả truyền cho tổ thứ ba là Tăng Xán Đại Sư, thứ tư là Đạo Tín Đại Sư, thứ năm là Hoằng 

Nhẫn Đại Sư, cuối cùng là Lục Tổ Huệ Năng. 

 

Thiền định là do Tâm, ngoài thì lìa các Tướng gọi là THIỀN, trong không loạn động ấy là 

ĐỊNH. Khi Định thì tự nhiên sinh ra Huệ. Định là điều kiện ắt có, Huệ là điều kiện đủ hay nói 

khác Định là thể, Huệ là dụng. Pháp Như Lai Thiền đặt trên nền tảng GIỚI, ĐỊNH và HUỆ. 

 

GIỚI: Là không tạo các nghiệp ác, phải tịnh thân, tịnh khẩu và tịnh ý. 

 

ĐỊNH: Là ngoài không nhiểm trần do lục căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý đưa tới, trong không 

tán loạn, tất cả đều vắng lặng. 

 

HUỆ: Là tâm trống không, vắng lặng như mặt nước hồ thu không gợn sóng, soi thấu muôn pháp, 

kiến tánh thành Phật. 

 

Điều quan trọng trong Pháp Thiền Định là TÂM luôn năng tịnh, năng động chứ không chết ở chổ 

Tịnh hay cuồng loạn theo Động. Khi tịnh thì thu nhập năng lực thiêng liêng của vủ trụ, lúc động 

thì ứng hóa năng lực khắp cả Càn Khôn để phụng sự. 

Thiền Tông là công phu cao cấp, "Kiến Tánh thành Phật" nên thường phù hợp với cấp giới có 

Công đức lớn, có Huệ căn cao . Bắt đầu vào khoảng cuối thế kỷ thứ sáu, Thiền Tông từ Trung 

Hoa tràn sang VN và rất được các giới tu hành, trí thức, vua quan VN tham ngộ. Có khoảng bốn 

phái thiền tại VN lúc bấy giờ: 

 

Phái Tì Ni Đa Lưu Chi (Vinitaruci): Ngài gốc người Nam Thiên Trúc, vân du sang Trung Hoa 

được Tổ thứ ba Tăng Xán, khuyên nên về phương Nam hành đạo. Ngài đến VN vào năm 580 và 

tu tại chùa Pháp Vân, truyền cho Tổ thứ hai là Sư Pháp Hiền. Tất cả gồm 19 đời, đã tạo ra được 

nhiều Thiền Sư VN lỗi lạc: Pháp Hiền, Huệ Nghiêm, Thanh Biên, Long Tuyền, Định Không, 

Thông Thiên, La Quý An, Pháp Thuận, Thiền Ông, Sùng Phạm, Vạn Hạnh, Minh Không, v.v... 

Pháp Thiền Tì Ni Đa Lưu Chi chưa ảnh hưởng nhiều ở Ấn Độ hơn là Trung Hoa, có khuynh 

hướng nhập thế tích cực, có khả năng huyền bí giống như phái Mật Tông, được áp dụng vào việc 



58 
 

giúp dân cứu nước từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 13. Những vị Thiền Sư đã được lịch sử VN ghi 

công lớn là Sư Vạn Hạnh và Minh Không . 

 

Phái Vô Ngôn Thông: Người Trung Hoa, đến VN vào năm 820, tu ở chùa Kiến Sơ, người kế 

nghiệp là nhà sư Cảm Thanh, tất cả gồm 17 đời từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 13 . Dòng thiền 

thứ 2 nầy chịu ảnh hưởng Trung Hoa nhiều hơn dòng thứ nhứt, nghiêng về Tịnh Độ Tông, rất 

gần gũi với đời sống xã hội, chủ trương nhập thế, khai tâm linh theo pháp đốn ngộ. 

 

Phái Thảo Đường: Thảo Đường là người Trung Hoa, vốn là tù binh tình cờ bị bắt tại Chiêm 

Thành với vua tôi Chế Củ năm 1069, được vua Lý Thánh Tông biết được là 1 vị thiền sư lỗi lạc 

nên cho mở Đạo Trường tại chùa Khai Quốc và được phong làm Quốc Sư . Đệ tử của ngài rất 

đông, trong đó có 10 vị xuất gia và 6 vị làm Cư Sĩ. Trong các vị đệ tử Cư Sĩ có vua Lý Thánh 

Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông v.v... Phái Thảo Đường truyền được 6 đời, có chìu hướng độ 

giới trí thức hơn là giới bình dân, ảnh hưởng lớn giới nho gia VN. Đây là dòng thiền thứ 3. 

 

Phái Trúc Lâm Yên Tử: Do Vua Trần Nhân Tông sáng lập. Sau khi được sự hướng dẫn của vị 

thiền sư lỗi lạc là Tuệ Trung Thương Sĩ, một thiền sư Cư Sĩ có một thiền phong rất là phóng 

khoáng, siêu thoát tự nhiên, sống an nhàn tự tại trong nội tâm, không chấp ngoại cảnh và sau khi 

nhà vua xuất gia vào năm 1299, lên núi Yên Tử tu lập ra phái Trúc Lâm, có khuynh hướng thống 

nhất các thiền phái trước đó về một mối . Trúc Lâm thiền phái đã đưa Phật Giáo VN vào thời kỳ 

rạng rỡ nhất, tinh thần dân tộc được vươn cao tích cực nhập thế phụng sự Tổ Quốc . Thiền Sư 

Pháp Loa là tổ thứ hai (1284 - 1330) và tổ thứ ba là thiền sư Huyền Quang (1254 - 1334). Ngoài 

4 phái kể trên, tại VN sau này còn có thêm 4 phái thiền nữa, gồm phái Tào Động thời Trịnh 

Nguyễn, phái Liên Tôn ở chùa Bà Đá và chùa Liên Phái (Hà Nội); phái Liêu Quan miền Trung 

(thế Kỷ 18) và phái LÂM TẾ vào thời nhà Nguyễn rất phổ biến tại miền Nam VN sau nầy. 

 

Thiền Tông VN tuy có nhiều tông phái và chi nhánh nhưng căn bản vẫn là chơn Tâm và bổn 

Tánh, có thể mượn 2 câu thi của vua Trần Nhân Tông để kết luận: 

" Nơi mình có ngọc tìm đâu nữa " (Tánh) 

"Trước cảnh vô tâm, ấy đạo THIỆN " (Tâm) 

 

Tịnh Độ Tông: Tịnh Độ Tông là môn phái thường dùng tha lực để cho TÂM trong sạch tỉnh 

lặng hầu có thể về cõi Niết Bàn Cực Lạc nơi Đức Phật A Di Đà thường ngự, nhứt là sau khi qua 

đời. Khác với Thiền Tông, Tịnh Độ Tông phù hợp với giai cấp bình dân, ít học, nên cần sự hỗ trợ 

từ bên ngoài như cần có sư phụ hướng dẫn, cần có lễ bái thường xuyên để tâm đạo khởi, cần 

niệm Đức A Di Đà để được nhắc nhở về cõi siêu thăng tịnh độ, cần nguyện cầu để được Chư 

Phật hộ trì, tu đơn giản và bình dân nầy được đa số quần chúng VN hưởng ứng nên được phổ 

biến rộng rãi khắp đất nước VN. Ở chùa chiền nào mà tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật cùng 

khắp và tượng Phật A Di Đà được tôn thờ là nơi đó Tịnh Độ Tông được hoằng khai. 

 

Mật Tông: Mật Tông là một pháp môn tu tinh tế, vi diệu do Đức Phật Đại Nhật 

(Mahavairocana) chủ xướng, lấy Kinh Đại Nhật và Kim Cang làm nền tảng, chuyên trì mật chú 

ĐARANI (Daranis) để tiêu trừ tà niệm, diệt sạch tội chướng. Trì niệm thế nào cho Thân Mật, 

Khẩu Mật, Ý Mật hiệp nhất. Khi trì chú, tay bắt ấn là thân mật, miệng đọc thần chú là khẩu mật, 

Ý chuyển chú quán tưởng những biểu tượng liên hệ là ý mật. Mật Tông được phổ biến rộng rãi 

tại Tây Tạng cực thịnh ở Đảo Vàng Nam Dương, được đánh dấu bằng ngôi chùa vĩ đại nhất thế 

giới với gần 1 triệu square feet, và khá hưng thịnh tại VN. 

 

b. Sự Phát Triển Phật Giáo Tại VN: Như phần trên đã trình bày, Phật Giáo đến với dân tộc VN 

bằng 2 con đường, thuỷ và bộ. Đường Thuỷ từ Ấn Độ, Tích Lan trực tiếp truyền sang VN từ thế 

kỷ thứ nhất, thuộc Nam Tông Phái. Đường bộ từ Ấn Độ sang Trung Hoa rồi từ Trung Hoa truyền 

sang VN, thuộc Bắc Tông Phái. Giữa VN và Trung Hoa, nền Phật Giáo được ảnh hưởng 2 dân 
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tộc qua lại với nhau, làm Phật Giáo thêm khởi sắc, vượt trội và tồn tại lâu dài hơn nhiều so với 

Phật Giáo tại Ấn Độ, nơi gốc phát xuất, đã coi như bị tiêu diệt do Hồi Giáo và Ấn Giáo từ 

khoảng thế kỷ 12.  

Phật Giáo du nhập vào VN bằng con đường hoà bình, phù hợp dân tộc tính VN nên đã được phổ 

biến rộng rãi ngay từ thế kỷ thứ nhất đến hết thời Bắc Thuộc khoảng niên đại 939. Ngay từ thời 

Lý Nam Đế (544), sau khi đánh đuổi quân xâm lăng nhà Lương đã cho xây cất chùa Khai Quốc, 

tiền thân của Chùa Trấn Quốc Hà Nội ngày nay. 

Những tài liệu sách vở Trung Hoa đời nhà Tống và nhà Đường, đã từng ca ngợi các cao tăng 

Giao Châu, thường mời các vị nầy sang thuyết pháp, thuyết đạo cho các vua Đường và rất được 

vua Đường trọng vọng. Đến đời Lý Trần, Phật Giáo VN phát triển cực thịnh, nhiều chùa tháp có 

kiến trúc qui mô lớn được xây dựng rất là độc đáo như Chùa Phật Tích (Tiêu Sơn Bắc Ninh) 

được xây cất vào năm 1059; Chùa Dạm do Nguyên Phi Ỷ Lan cho xây vào năm 1086 (Huyện 

Quế Võ, Bắc Ninh) v.v.. 

 

Có nhiều công trình lớn của thời Lý Trần làm cho các triều đại Nhà Minh Trung Hoa khâm phục 

và truyền tụng là "An Nam Tứ Đại Khí " : Tượng Phật Di Lạc tại Chùa Quỳnh Lâm (Quảng 

Ninh) đúc bằng đồng cao 24m đặc trong 1 điện thờ cao 30m vào thề kỷ 11; Tháp Bảo Thiên do 

vua Lý Thánh Tông cho xây dựng ở Thăng Long vào năm 1057, có 30 tầng cao 70m làm toàn 

bằng đá, các tầng trên chóp tháp được đúc bằng đồng; Chuông Qui Điền tại Chùa Diên Hựu. Sau 

khi đúc chuông xong không làm sao treo vào tháp chuông xây sẵn vì nặng tới 2 vạn cân, chuông 

có đường kính 6m, cao 12m, bởi vậy phải để Chuông ngoài ruộng, mùa nước ngập Rùa bò ra vào 

nên gọi là Chuông Quy Điền và Vạc Phổ Minh đúc bằng đồng vào đời Trần Nhân Tông tại sân 

Chùa Phổ Minh, bề sâu 1,6m, rộng 4m, nặng 7 tấn. 

 

Rất tiến An Nam Tứ Đại khí tới đời Lý Trần không còn tồn tại với thời gian do chiến tranh và 

những kẻ xăm lăng tàn phá . Sang thời Lê, coi Nho Giáo là Quốc Giáo nên Phật Giáo đi vào suy 

thoái cho hết thế kỷ 19. Sang đầu Thế Kỷ 20 đến nay Phật Giáo tương đối phục hưng trở lại, 

nhưng không thể nào sánh với thời kỳ rực rỡ trong các triều đại Lý Trần trước kia. 

 

III. Quốc Đạo VN Ảnh Hưởng vào Phật Giáo 
 

Như chương một đã trình bày, VN từ ngàn xưa đã là mảnh đất thiêng có thể dung chứa vạn giáo, 

vạn triết thuyết, vạn nguồn tâm linh, bất cứ từ đâu du nhập vào Tâm dân tộc VN sánh như biển 

cả, vạn nguồn tâm linh du nhập như các nguồn nước ra biển, không phân biệt trong đục, sắc màu. 

Nhưng các nguồn nước này đến biển cả lập tức hoà nhập và biến thành một thứ nước đặc thù, 

khác với gốc phát xuất . Cũng như các tôn giáo khác, Phật Giáo đến VN được đón nhận nồng 

nhiệt vì sự xuất hiện nầy như khơi dậy, làm sáng thêm, hệ thống hoá những gì đã hàm chứa sẵn 

trong đất nước, trong tinh thần dân tộc nầy từ ngàn xưa, trước khi Phật Giáo ra đời.  

 

Ngược lại dân tộc VN cũng đã bổ túc, làm phong phú thêm, sáng tỏ thêm qua những chứng 

nghiệm bàng bạc trong cuộc sống tự nhiên, giúp Phật Giáo hoà nhập vào mọi dòng định mệnh 

của dân tộc trong tình huống : Có thể nói dân tộc VN tiếp nhận Đạo Phật như tiếp nhận một 

"người thân quen" từ xa về, để rồi Phật Pháp nẩy mầm, mọc rễ, đơm bông, kết trái hoàng dương 

lâu dài, tự nhiên trên mảnh đất thiêng liêng nầy. Sự tác động qua lại giữa KHÁCH, Phật Giáo và 

CHỦ, Quốc Đạo VN tạo nên nền Phật Giáo VN đặc thù, viên mãn, góp phần vào sự tương đắc 

Đạo Đời rất vi diệu. 

a. Mầm Gốc Phật Giáo: Đạo Phật lấy từ bi và sự Bình Đẳng làm gốc, lấy Minh Tâm Kiến Tánh 

làm pháp và nhìn nhận luật nhân quả luân hồi của Bà La Môn Giáo làm Luật. Tóm tắt Phật lý 

như sau: 
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1. Đạo Từ Bi: Đức Phật rời hoàng cung tầm đạo, khởi từ lúc Đức Ngài động tâm bi thương trước 

nỗi khổ của con người do SINH, LÃO, BỊNH TỬ gây ra và Ngài quyết tâm tìm phương giải khổ. 

Từ mầm gốc nầy, về sau Đức Ngài thiền định và hoát ngộ chẳng những giải được mầm khổ nầy 

của con người mà còn bắt gặp thêm những nguyên nhân khác thuộc nội tâm con người như thất 

tình lục dục, tham sân si v.v... gây đau khổ cho con người. Từ đó nới rộng thêm Đức Từ Bi đối 

với cả chúng sanh. Vì thế, bài giải khổ đầu tiên được Đức Phật giảng là Tứ Diệu Đế. 

 

2. Đức Bình Đẳng: Xã hội Ấn Độ thời đó chia làm 4 giai cấp và một loại người không giai cấp 

thuộc giới cùng đinh, bị đối xử tệ hơn loài vật, lại là thành phần đại đa số, sống kiếp đời nô lệ, 

bửa đói bửa no. Xúc động trước sự bất công nầy, Đức Phật quyết tâm san bằng giai cấp nên sau 

khi thiền định Ngài hoát ngộ chúng sanh đều bình đẳng, Phật Tánh là cội nguồn chân lý, mọi 

người giống y nhau, không phân biệt giai cấp, chủng loại, từ đó giữa con người với nhau phải đối 

xử bình đẳng tuyệt đối. Có thể mượn lời của Lục Tổ Huệ Năng đối đáp với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 

để làm sáng tỏ thêm giáo lý quan trọng nầy. Ngũ Tổ hỏi Huệ Năng: " Ngươi là người xứ Lĩnh 

Nam, lại là giống dân dã man, thế nào thành Phật được ?" Lục Tổ liền trả lời " Con người tuy có 

phân Nam Bắc, chớ Phật Tánh không có phân Nam Bắc, cái thân hoang dã nầy đối với Hoà 

Thượng không giống nhau chớ cái Tánh Phật nào có khác!" 

 

3. Pháp Kiến Tánh Thành Phập: Đức Phật dạy: "Người là Phật chưa thành, Phật là Người đã 

thành". Tu là làm thế nào thấy được Bổn Tánh trong Bổn Tâm, tức là đã thành Phật. Pháp tu nầy 

cò thể tóm tắt: Bổn Tánh vốn trong ngần, thấy được Bổn Tánh tức là thấy và hiểu được Càn 

Khôn Vũ Trụ, toàn năng, toàn giác và toàn tri. Từ muôn kiếp, Bổn Tánh bị thất tình lục dục, 

tham sân si che phủ như án mây đen dày đặc che khuất ánh mặt trời, ánh sáng Bổn tánh không lộ 

diện được, nên Phật dạy phải vẹt đám mây đen nầy bằng cách dụng Pháp Giới, Định, Huệ như 

phần trên đã trình bày. 

 

4. Luật Nhân Quả Luân Hồi: Từ Đạo Bà La Môn, luật nầy đã được sáng tỏ: "Chưởng đậu đắc 

đậu, chưởng qua đắc qua " . Gieo cái gì gặt cái đó.  Đây là luật Công Bình mà Đức Phật rất tôn 

trọng và cổ xuý để giáo dục Phật Tử sống cho hợp Đạo. 

 

b. Quốc Đạo VN tác động vào Phật Pháp 
 

1. Thiên Nhiên và Phật Pháp: Như chương 1 đã trình bày, đạo đức Nhà Nam đã tuông chảy, 

thấm nhuần theo dòng sống của dân tộc từ thời xa xưa lúc Phật Giáo chưa ra đời và ảnh hưởng 

tới VN. Chính giai đoạn tiền sử nầy ươn mầm, nẩy lộc, xây dựng 1 nền Quốc Đạo ưu Việt, có 

khả năng bảo tồn dân tộc, dung hoá mọi tư tưởng du nhập tự nhiên phải có trong cộng đồng nhân 

loại để xây dựng một ĐẠO SỐNG linh hoạt, tiến bộ vượt mức về tâm linh. Đại sư phụ của nền 

Đạo nầy là hư vô, là sự vận hành của thiên nhiên: Trời, trăng, mây nước, vạn vật, đất đai, núi 

sông, biển cả của một đất nước giàu Nước nhất thế giới, lấy Nông Nghiệp làm nghề chánh trong 

cuộc sống. 

 

Sống hòa mình vào thiên nhiên, học ở thiên nhiên những bài học và đức tánh vô giá mà đời sống 

tâm linh của dân tộc vươn lên tột đỉnh bao trùm mọi triết thuyết ưu việt du nhập, có khả năng hấp 

thụ, tiêu hoá, đồng hoá mọi thứ ấy để vun bồi cho nền Quốc Đạo thêm rạng rỡ, thêm khởi sắc. 

 

2. Ca Dao, Tuc Ngữ, Thần thoại và Phật Pháp: Những câu ca dao, tuc ngữ, những câu chuyện 

thần thoại VN chuyên chở biết bao nhiêu triết lý nhân sinh xây dựng sự tương đắc Đạo Đời: Học 

cái Đạo từ thiên nhiên, áp dụng vào cuộc sống thực tế của đời, rút kinh nghiệm trong cơ phụng 

sự đời để bồi dưỡng cho đời sống Tâm Linh đạo đức và cứ như thế tuần tự tiến lên mãi. Thí dụ 

câu ca dao truyền khẩu VN ý nghĩa mỗi câu ca dao, tục ngữ hoặc truyện thần thoại VN qua gạn 

lọc của thời gian và chỉ bằng phương tiện truyền khẩu mà còn tồn tại cho đến ngày nay đều điển 

hình cho cả dân tôc.Thí dụ câu ca dao truyền khẩu VN gói trọn biết bao đạo lý liên hệ Đạo Đời: 
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"Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" 

 

Bầu bí xuất từ nghề nông, sự thật là khác nhau, nhưng ở chung một giàn, tức cùng chung một số 

phận, chung một chủng loại, gốc do thiên nhiên sinh ra và do người tác động để được ở chung 

một giàn. Chữ thương ở đây là một tiếng gọi thấm thiết của Tâm Linh, hãy thương nhau dù khác 

nhau, có nghĩa lớn hơn chữ thương thông thường, tượng trưng lòng bác ái, từ bi. 

 

Tổ tiên ta chỉ mượn 2 loại thảo mộc mà tất cả nông dân VN đều biết và thường trồng chung nhau 

một giàn nói lên đạo lý vô cùng quan trọng là sự khác nhau của vạn vật là chân lý, là tự nhiên 

nhưng bổn tánh giống nhau (chung một giàn) cũng là chân lý, từ đó tình yêu thương ruột thịt 

chan hoà giữa người với người, giữa vạn vật với nhau " Thương người như thể thương thân" như 

là nguyên tắc của lòng từ bi phát động. 

Một con rắn chết bên vệ đường được Kỳ Mạng trong truyện "Gậy Thần Sách Ước" thời Vua 

Hùng đã dùng gậy thần đầu sanh đầu tử cứu sống phản ảnh lên lòng từ bi giữa người và loài vật. 

Dù loài vật này đã thường hay cắn chết người . Hành động này nói lên lòng từ bi chẳng những 

giải trừ lòng hận thù mà còn cứu giúp kẻ hại mình khi bị sa cơ. 

 

Đối với nông dân VN, xưa cũng như nay, nếp sống hàng ngày của họ như hoà mình, như thấm 

vào lòng họ sự ứng xử bình đẳng, bình quyền với tha nhân trước hết là nam nữ, già trẻ đều bình 

quyền bàng bạc góp ý trước khi làm việc gì một cách thoải mái, tự nhiên. Hằng ngày họ sống với 

cây lúa và các loại cây trồng khác thì luật nhân quả, bất thành văn, nhưng họ am tường một cách 

sâu sắc. 

 

Tóm lại: Đức từ bi, sự bình đẳng, luật nhân quả, những trọng điểm của nhà Phật đều có sẵn mầm 

mống ăn sâu vào tim óc, vào đạo sống của người VN một cách tự nhiên, âm thầm, sâu sắc nên 

khi Phật Đạo du nhập vào VN không khác nào khơi thêm ngọn đuốc thiêng sẵn có bùng lên ánh 

lửa từ bi, bác ái, công bình làm phong phú, sáng tỏ ngọn đuốc tâm linh của toàn dân tộc. 

 

Hơn nữa, nền Quốc Đạo VN còn dung hóa, biến đổi, ảnh hưởng, xoay chìu nền triết lý Phật Giáo 

nguyên thuỷ sao cho hữu hiệu, gần gũi hơn đối với nhân loại, không riêng gì VN. Những đức 

tính tổng hợp linh hoạt kỳ diệu của dân tộc và sự am tường nguyên lý âm dương của VN tác 

động mạnh vào Phật Giáo, trang bị thêm để Phật Đạo càng sáng giá hơn trong vòm trời đất nước 

kỳ diệu nầy. 

 

3. Tính Tổng Hợp và Linh Hoạt: Như đã trình bài, Phật Giáo đến VN bằng 2 con đường Nam 

Bắc. Nam theo phái Tiểu Thừa tức Phật Giáo nguyên thuỷ, từ Ấn Độ, Tích Lan truyền sang bằng 

đường thuỷ; Bắc Tông theo phái Đại Thừa tức gồm 3 chi Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông 

từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa và đến VN bằng đường bộ. 

 

* Tam Phái: Tại VN, Phật Giáo không còn phân biệt một cách cứng nhắc Nam Tông Bắc Tông 

cũng như các Pháp Thiền Tịnh Độ, Mật Tông mà là một sự pha trộn kỳ diệu, trong cái nầy có cái 

kia, thí dụ các Thiền Sư VN nổi tiếng như Van Hanh, Minh Không, ngoài thiền định còn pha 

Mật Tông (rất giỏi pháp thuật), cũng không tuyệt đối tự lực như nguyên tắc thiền gia mà còn 

chịu ảnh hưởng tha lực trong hữu vi kể cả vô vi. 

 

* Tam Giáo: Hơn thế nữa, Phật Giáo VN còn kết hợp với Lão Giáo, Nho Giáo tạo thành "Tam 

Giáo đồng nguyên", mà đời Lý Trần đặc biệt nâng lên hàng quốc sách, được áp dụng vào các 

khoá thi Quan trọng hơn là tinh thần Tam Giáo đồng nguyên ăn sâu vào tim óc của dân tộc VN 

trong tư tưởng, lời nói, hành động. Có thể nói mỗi con người VN, đều có sự hoà đồng Tam Giáo 

trong lòng, từ giới bình dân cho đến người trí thức, thi sĩ như Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu 
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v.v... 

 

* Đạo Đời tương đắc: Do thấm nhuần triết lý âm dương, con Rồng Cháu Tiên, Phật Giáo VN 

gắn liền Đạo và Đời khác nhau với Phật Giáo nguyên thủy có vẽ Đạo không nhúng tay vào đời, 

chỉ tu "Minh Tâm Kiến Tánh" nhiều hơn. Đến VN, "Phật Pháp không bao giờ xa lìa Thế Gian 

Pháp". Đạo Đời tương đắc mà điền hình là các nhà sư đời Ly Trần và gần nhất sau nấy là Hoà 

Thượng Thích Tịnh Khiết tự thiêu để chống chế độ độc tài. Ngoài ra còn rất nhiều Nhà Sư VN vì 

nước hy sinh suốt dọc dài lich sử ! 

 

* Thờ Nhiều Phật: Ngoài ra, Phật Giáo nguyên Thuỷ chỉ thờ một Phật Thích Ca mà thôi, sang 

đến Đông Nam Á và đặc biệt là VN, thờ hằng hà sa số Phật, có nhiều Phật Ông cũng như Phật 

Bà, và nhiều khi Phật Bà còn linh thiêng, gần gũi, là hình ảnh của tình thương cao đẹp của 1 dân 

tộc vốn trọng tình. Đối với người nông dân VN, Phật và các vị Thần cũng như Tổ Tiên quá vãng 

được thờ cúng, được tôn sùng gần giống nhau. Nhà nghèo thờ Phật, Thần Linh và Ông Bà chung 

1 bàn thờ. Khá giả 1 chút, có bàn thờ riêng, thường thờ những Vị Phật nào mình yêu thích, 2 bàn 

thờ 2 bên thờ Cửu Huyền Thất Tổ nam nữ v.v...  

Đối với họ Trời và Phật cũng như Ông Bà coi như không có gì phân biệt. Với óc thực tế, đơn 

giản và không kém phần chính xác trong quan niệm tu hành, coi việc Tu Tâm là bản chất, có 

những câu tục ngữ hoặc ca dao VN đã diễn đạt thật tài tình "Phật trong nhà không thờ đi thờ 

Thích Ca ngoài đường", hoặc "Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu", hoặc 

"thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa". Rõ ràng Phật Giáo đã được VN hoá một 

cách vi diệu. Chỉ cần qua 3 câu tục ngữ ca dao ghi trên cũng đủ thể hiện pháp tu hết sức tiến bộ, 

chính xác. 

 

Câu tục ngữ: "Phật trong nhà không thờ đi thờ Phật Thích Ca ngoài đường" thật là bình dân, 

đơn giản, nhưng tìm hiểu sâu hơn ta thấy một thái độ tu hành đi thẳng vào cốt lõi Phật Pháp. Phật 

trong nhà chính là Tổ Tiên Ông Bà, Cha Mẹ. Thờ Tổ Tiên là quay về nguồn, biểu hiện lòng hiếu 

đạo, một đạo lớn của dân tộc VN. Nếu bỏ hiếu đạo mà chạy theo cái khác, chẳng qua là hời hợt 

cầu vui mà thôi vì đã mất gốc. Nói thế không phải chống việc thờ Đức Phật tại chùa chiền mà 

muốn chỉ Rõ là nếu không thờ Phật trong nhà làm căn bản để từ đó mở rộng tâm hồn đón nhận 

Phật ở ngoài thì quả là vô ích. Nghĩa sâu xa hơn, "Phật trong nhà" còn có nghĩa là Phật Tánh có 

sẵn trong lòng chúng sanh, không tôn thờ chăm sóc Ông Phật nầy, lại cứ đi cúng lạy Phật ở ngoài 

dù có lại dập đầu, vở trán cũng chỉ là hoài công mà thôi ! Câu ca dao: "Tu đâu cho bằng tu nhà, 

Thờ cha kính mẹ mới là chân tu" cũng nói lên một phần ý nghĩa câu tục ngữ trên. 

 

Riêng câu ca dao: 
 

"Thứ nhất là tu tại gia 

Thứ nhì tu chợ 

Thứ ba tu chùa". 

 

Là một pháp tu độc đáo, chính pháp, chính lý, một hành trình, một thái độ tu chân chính của dân 

tộc VN. Trước hết ta tìm hiểu tu là gì và tại sao phải tu theo trình tự đó. Nếu ta hiểu tu là hành 

trình đi vào bên trong để gội rửa, để làm tan áng mây mù tham sân si bao quanh lấy chơn tánh 

đúng theo Phật Pháp, để làm sáng cái tâm, thấy được cái tánh rồi từ đó phụng sự chúng sanh. 

Trong quá trình tu tiến và phụng sự, quan trọng bậc nhất là tại nhà. Như ta đã biết đại gia đình 

VN thường gồm 3 thế hệ, Ông Bà, Cha Mẹ, Con cháu, sống gần gũi chung đụng với nhau hằng 

ngày, sự mâu thuẩn về danh lợi quyền, tình v.v.. rất lớn và thường xuyên ! Nếu hằng ngày tự 

thắng mình, lấy “nhẫn hoà thương” ứng xử để cho gia đình êm ấm, trên dưới thuận hoà là đã tiến 

một bước dài trong hành trình đi vào nội tâm rồi. Từ đó tình thương phát triển lớn, thể hiện tốt 

đạo làm người củng cố đơn vị gia đình vững chắc. Tu được như vậy tại gia đã là một công đức 
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lớn và đạo cao đức trọng mới làm được. Đối với nhơn quần xã hội tu dễ hơn một chút là giữa con 

người với con người gần gũi và đụng chạm ít hơn, nên trình độ tự chế và sự thi hành nhiệm vụ 

đở khó khăn hơn nên tu chợ được xếp vào hạng nhì . 

 

Riêng tu chùa thì dễ dàng hơn nhiều vì hằng ngày gần gũi với các Tượng Phật hoặc các Phật Tử 

đến chùa với khung cảnh nơi đây họ đã tự chế nhiều, nên ít gây phiền não. Thường những người 

tu chùa hoặc tu núi tự cảm thấy tiến nhanh và tiến cao trên bực thang chế ngự thất tình lục dục, 

tham sân si, lý do là các đối tượng gần gũi với mình ít đụng chạm hơn là tu gia và tu chợ. Coi 

chừng sự tiến bộ này không thật, có thể là ảo tưởng, người tu cần cảnh giác điều nầy! Chỉ có 

phiền não mới sanh Bồ Đề. Thử thách càng gian nan về tinh thần cũng như vật chất, khi vượt qua 

được kết quả sẽ càng cao bấy nhiêu. 

 

Tóm lại: tính tổng hợp và linh hoạt do hồn thiêng sông núi ảnh hưởng, dân tộc VN có đủ khả 

năng diệu kỳ đồng hoá tư tưởng du nhập để càng ngày tô bồi cho nền Quốc Đạo VN thêm rạng 

rỡ, đủ khả năng tự bảo vệ, tự sinh tồn dù đã trải qua bao cơn thử thách dầu sôi lửa bổng. 

Ngoài sự tương quan, ảnh hưởng qua lại giữa nền Quốc Đạo VN và Phật Giáo du nhập như phần 

trên đã trình bày, mảnh đất thiêng liêng nầy còn chuyển Phật Giáo vào cuộc cách mạng Tâm 

Linh lớn lao hơn do các vị Bồ Tát tùng thiên mạng tiên phong dẫn đạo như Đức Lục tổ Huệ 

Năng và Đức Huỳnh Phú Sổ mà chúng tôi sẽ lần lược trình bày một cách khái quát chú ý những 

đặc điểm liên quan đến cuộc cách mạng Phật Giáo khi Đạo Phật du nhập vào VN. 

IV. Lục Tổ Huệ Năng 
 

a. Sơ lược về tiểu sử của Lục Tổ Huệ Năng 
 

Lục Tổ Huệ Năng ra đời vào khoảng năm 638 nhằm vào giai đoạn VN bị Bắc Thuộc lần thứ ba 

(603 - 939), đời nhà Đường bên tàu. Với thời gian Bắc Thuộc lần ba quá dài 336 năm chưa kể 

Bắc Thuộc lần thứ nhất 150 năm và lần thứ hai 504 năm và với ý đồ đồng hoá triệt để của người 

Trung Hoa như thế thì tất cả những gì huy hoàng nhất của VN về tinh thần cũng như vật chất 

được coi như của Người Tàu. Ngoài ra, Lục Tổ Huệ Năng còn xuất thân từ Pháp Thiền Đông 

Sơn Pháp Môn, thuộc dòng thiền độc đáo truyền từ Đạt Ma Tổ Sư, nhứt Tổ, cho tới Huệ Năng là 

Tổ thứ sáu của dòng thiền nầy. Vì thế, những người nghiên cứu về Phật Giáo từ xưa tới nay, kể 

cả người VN cũng đinh ninh Huệ Năng là Người Trung Hoa. Như chương I đã trình bày, vùng 

đất phía Nam dòng sông Dương Tử, như Quảng Đông, Quảng Tây là phần đất của Bắc Việt, bị 

Trung Hoa cưởng chiếm, một số lớn dân tộc nầy bồng trống tiến về Phương Nam và lập ra nước 

VN ngày nay. Tại các Tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây chắc chắn còn một số Người VN bị đồng 

hoá thành Người Tàu (Gốc Việt). 

Do đó sự xác nhận nguồn gốc thực sự người dân sống trong vùng nầy quả thật không phải dễ 

dàng. "Pháp Bảo Đàn Kinh", quyển kinh duy nhất của Lục Tổ Huệ Năng còn lưu truyền cho hậu 

thế là những bài thuyết pháp của Ngài được môn đồ của Ngài ghi chép lại phổ biến làm rạng rỡ 

Đạo Lý Đốn Ngộ, Maha Bát Nhã Ba La Mật một sáng tạo độc đáo, một cuộc cách mạng lớn 

trong Phật Pháp, đã có một tầm ảnh hưởng lớn lao, đào tạo vô số thiền sư tài ba lỗi lạc khắp 

Đông Nam Á và hiện nay tại Mỹ đã bừng lên phong trào nghiên cứu học hỏi Pháp Môn nầy. Và 

chính cũng nhờ thế, vai trò và ảnh hưởng của Lục Tổ càng lớn hơn để rồi người ta chú ý và khám 

phá ra Ngài là một người VN. 

 

Trong nhiều bản PBĐK khác nhau, chúng ta bắt gặp nhiều phần thêm bớt, nhiều đoạn có tính 

hoang đường, nhưng một số điểm chính yếu, trọng tâm đều giống nhau và chính là ở phần giống 

nhau nầy cộng thêm bản PBĐK cũ xưa nhất từ trước tới nay nhờ môn Khảo Cổ tìm gặp tại động 

Đôn Hoàng, miền Trung Á, trong thời gian gần đây giúp ta xác định Lục Tổ Huệ Năng thực sự là 
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người VN. Trong các bản PBĐK đều giống nhau ở đoạn Lục Tổ nói một chút về thân thế của 

mình như sau: 

 

Nghiêm phụ của Huệ Năng vốn ở xứ Phạm Dương, làm quan bị giáng chức, lưu đày về Lĩnh 

Nam tại Huyện Tân Châu. Thân nầy bất hạnh, cha lại mất sớm, còn 1 mẹ già cô độc, phải dời 

qua huyện Nam Hải. Nhà nghèo cay đắng trăm bề, đến phải đem củi ra chợ bán. Lúc ấy có một 

người khách mua củi bảo Huệ Năng gánh củi theo ông ta đem về nhà. Khách nhận củi trả tiền, 

Huệ Năng ra ngoài, bỗng thấy một người đang tụng Kinh, Huệ Năng nghe qua, tâm liền mở 

mang sáng tỏ, mới hỏi khách tung Kinh gì ? Khách đáp Kinh "KIM CANG" , Huệ Năng lại hỏi: 

"Ở đâu đến mà trì Kinh ấy ?" Khách đáp: "Tôi ở chùa Đông Thiền, huyện Huỳnh Mai, xứ Kỳ 

Châu lại đây . Chùa ấy do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư Chủ trì giáo hoá tại đó ...." 

 

Sau đó, may mắn có người giúp đở tiền bạc giúp mẹ già ổn định, Huệ Năng đến Huỳnh Mai, vào 

làm lễ Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi: "Ngươi là người ở phương nào, muốn cầu việc chi ?" Huệ Năng đáp: 

"Đệ tử là dân huyện Tân Châu, xứ Lãnh Nam, ở phương xa đến đây lạy Tổ Sư, chỉ cầu thành 

Phật chớ chẳng cầu chi khác". Tổ Sư nói: "Ngươi là người xứ Lĩnh Nam, lại là giống dân dã 

man, thế nào thành Phật được !" Huệ Năng đáp: "Con người tuy thân có Nam Bắc, chứ Phật 

Tánh vốn không có Nam Bắc. Cái thân dã man nầy đối với Hoà Thượng tuy chẳng giống nhau, 

chớ tánh Phật đâu có khác !" v.v... 

 

Một đoạn khác Huệ Năng tự thuật: "Kính bạch Hoà Thượng, tự tâm đệ tử thường sanh trí huệ, 

chẳng lìa tự tánh, tức là phước điền, chẳng hay Hoà Thượng còn dạy làm việc gì nữa ?", Tổ Sư 

rằng: "Cái căn tánh của người dã man nầy thiệt là sáng suốt. Người chớ nói nữa, hãy đi ra nhà 

sau v.v..." 

 

Lục Tổ Huệ Năng ở chùa suốt 8 tháng bửa củi, giã gạo, nấu cơm, làm những chuyện lặt vặt giúp 

hàng ngàn môn đồ đang theo học với Ngũ Tổ. 

 

Ngũ Tổ đã rõ chỗ tri kiến độc đáo của Huệ Năng nhưng không dám tuyên bố, sợ Huệ Năng bị 

hại do lòng ganh tị của kẻ ác gian, và Huệ Năng cũng hiểu ý Ngũ Tổ nên không dám lộ liễu. Một 

ngày kia, Ngũ Tổ thông báo cho các đệ tử mỗi người làm một bài kệ đề tài là mỗi người nhìn vào 

chính mình lấy trí Bát nhã làm bổn tâm nếu ai ngộ được Phật Pháp này sẽ được truyền Y bát làm 

Tổ thứ sáu. Các môn nhân, sau khi bàn bạc đều đồng ý để một mình Thượng Toạ Thần Tú vốn 

đang làm giáo thọ của trường làm bài kệ cũng đủ rồi, vì họ tin rằng không có ai tranh nổi với 

Thần Tú. Sau đó, Sư Thần Tú làm 1 bài kệ bí mật viết lên vách tường ở chính giữa khu hành 

lang như sau: 

 

"Thân thị Bồ Ðề thọ,  

Tâm như minh cảnh đài,  

Thời thời cần phất thức,  

Vật sử nhạ trần ai."  

 

(Dịch: "Thân là cây bồ đề, Tâm như đài gương sáng, Luôn siêng năng lau chùi, Đừng để cho bụi 

bám.")  

 

Ngũ Tổ khen ngợi bài kệ và nói với các môn đồ : " Các ông ai cũng nên đọc bài kệ nầy thì mới 

có thể kiến tánh được, y theo đó mà tu hành thì sẽ không bị đoạ lạc" 

 

Huệ Năng cũng đến trước bài kệ lễ bái và nói với vị quan nhơn: " Huệ Năng này không biết chữ, 

xin thượng nhơn đọc giùm: Vị quan Biệt Giá Trương Nhựt Dụng cất tiếng đọc lớn . Nghe xong 

Huệ Năng nói: "Tôi cũng có bài kệ . Xin quan Biệt Giá viết lên vách giùm" . Bài kệ như sau: 
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"Bồ đề bổn vô thọ,  

Minh cảnh diệc phi đài.  

Bản lai vô nhất vật,  

Hà xứ nhạ trần ai."  

 

(Dịch: "Bồ đề vốn chẳng cây, Gương sáng cũng chẳng đài, Xưa nay không một vật, Nơi nào 

dính bụi trần.")  

 

Ngũ Tổ sau khi đọc bài kệ nầy, biết được Huệ Năng đã đốn ngộ Phật Pháp làm bộ nói với đệ tử 

là: "Bài kệ vẫn chưa đạt". Đến nửa đêm, Ngũ Tổ gọi Huệ Năng vào phòng của Ngài, giảng Kinh 

Kim Cang, lấy áo Ca Sa đắp cho Huệ Năng và nói: "Bây giờ Ông là Tổ đời thứ sáu, Y nầy là 

bằng cớ, Pháp nầy chỉ truyền từ tâm qua tâm và mọi người phải tự mình giác ngộ lấy". Sau đó 

Ngũ Tổ truyền Lục Tổ Huệ Năng mau trốn đi, vì sợ Lục Tổ bị ám hại. Vào nửa đêm hôm đó Ngũ 

Tổ đưa Lục Tổ ra đi về Phương Nam .v.v... 

 

Qua phần tự thuật của Huệ Năng, có thể ghi nhận các trọng điểm sau đây: 
 

Huệ Năng chỉ nghe đọc Kinh Kim Cang liền đã KHAI TÂM, Ngộ Pháp ngay từ đó, sau nầy khi 

đến đạo trường của Ngũ Tổ chỉ bửa củi, giã gạo....trong 8 tháng mà thôi. Huệ Năng chưa hề được 

Ngũ Tổ dạy trước khi làm được bài kệ nổi tiếng nầy. 

Huệ Năng không biết đọc và viết chữ Hán, Ngũ Tổ còn coi Huệ Năng là thứ dân man rợ ở 

phương Nam, dân nô lệ thời kỳ Bắc Thuộc. 

 

Huệ Năng quê ở Lĩnh Nam, sau dời về quận Nam Hải. Từ những nhận định trên đây ta có thể kết 

luận Huệ Năng là người VN vì Lĩnh Nam là vùng đất biên giới giữa Bắc VN và Quảng Đông, 

Quảng Tây mà thời đó 2 tỉnh nầy lại thuộc VN. Hơn nữa quyển sách “Lĩnh Nam Trích Quái " mô 

tả nhiều kỳ tích VN tại xứ Lĩnh Nam đã xác nhận điều nầy. Ngoài ra, qua lời nói của Ngũ Tổ, 

Huệ Năng là dân mọi rợ phương Nam tức là dân VN thời Bắc Thuộc. Thêm vào đó Huệ Năng 

không biết đọc, biết viết chữ Tàu và chỉ nghe người ta đọc Kinh Kim Cang đã ngộ Phật Pháp. 

Như vậy Huệ Năng thật sự đã ngộ tự tánh của mình từ Sư Hư Vô thiên nhiên trên vùng đất 

thiêng nầy tự thuở nào rồi. Đây là bản sắc độc đáo của VN. Sở dĩ chúng tôi phải dài dòng về 

nguồn gốc của Huệ Năng một là để điều chỉnh cho đúng sự thực, hai là để chứng nghiệm thêm 

sự kỳ diệu của đất nước và dân tộc nầy, đã sản xuất ra một người VN rất trẻ, vô danh, bổn tâm 

sáng như Nhật Nguyệt, được lảnh y bát từ 1 Đại Tôn Sư người Trung Hoa của một tôn phái thiền 

vô cùng quan trọng mà sau nầy đã có khả năng làm lu mờ các Tông Phái khác tại đất nước Trung 

Hoa, đào tạo nhiều thiền sư nổi tiếng khắp nơi trên thế giới và hiện nay là phái thiền được người 

Âu Mỹ nghiên cứu và thực hành. 

 

Chúng tôi rất tâm đắc lời phát biểu của Ngài Huệ Năng "Con người tuy phân có Nam Bắc, chứ 

Phật Tánh vốn không có Nam Bắc, cái thân dã man nầy đối với Hoà Thượng tuy chẳng giống 

nhau chớ cái Tánh Phật nào có khác !" Đây là một nguồn chân lý, xoá bỏ biên giới, chủng tộc, 

màu da sắc tộc, là tư tưởng đại đồng huynh đệ" của thời đại mới. 

 

Huệ Năng là người VN hay người Tàu hoặc người của bất cứ chủng tộc nào cũng không quan 

trọng bằng pháp đốn ngộ của Ngài, đã và đang phổ biến khắp thế giới. 

 

b. Cách Mạng Về Phật Pháp Của Lục Tổ Huệ Năng 
 

1. Pháp ăn rau bên thịt 
 

Nhắc lại sau khi Huệ Năng từ giả Ngũ Tổ xuôi về Phương Nam, bị kẻ xấu rượt theo với ý đố 
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đoạt "Y Bát" nên khi tới Tào Khê, Huệ Năng phải lánh nạn trong rừng núi suốt 15 năm trường ở 

chung với bọn thợ săn coi như đã có duyên với chúng nên Huệ Năng tìm cách thuyết pháp để độ 

chúng, tháng ngày được phân công giữ lưới rập thú. Mỗi khi thấy các loài sanh mạnh lọt vào lưới 

đều thả ra hết. Mỗi khi tới bửa ăn, Ngài lấy rau gửi luột trong nồi thịt của chúng và chỉ "ăn rau 

bên thịt mà thôi. 

 

"Ăn rau bên thịt" là ăn chay không ra ăn chay, ăn mặn không ra ăn mặn nhưng vì Huệ Năng 

muốn độ những người thợ săn nên phải HOÀ để gần gủi chúng. Nếu chấp vào việc ăn chay trong 

tình huống đó thì quá xa cách, khó mà độ được chúng; nếu ăn thịt y như chúng thì có gì khác với 

chúng đâu, nên cũng khó độ được, chỉ còn cách áp dụng phương pháp: "HOÀ mà KHÔNG 

HOÀ". Hoà là ăn rau bên thịt, Không Hoà là không ăn thịt như chúng. Kết quả là chúng vừa gần 

gũi vừa kính nể nên chịu nghe lời thuyết pháp và cuối cùng Ngài độ được chúng. 

 

Pháp "ăn rau bên thịt" của Huệ Năng là "Pháp chẳng hai" của Phật Pháp Đốn Ngộ: "được thể 

hiện bằng hành động: "Hoà mà Không Hoà", Không Hoà mà Hoà" đó là lối tìm cách hoà để hiệp 

không hoà” để độ chúng sanh tiến thêm một bước cao hơn, chớ không phải hoà theo kiểu ba 

phải, rốt cuộc bị người đó kéo mình xuống như họ. Đây cũng là pháp TRUNG DUNG của các vị 

Tổ Sư thường dùng để phổ độ chúng sanh. 

 

2. Pháp Thiền Đi Đứng Nằm Ngồi 

 

Mục tiêu của Phật Đạo có thể tóm tắt là làm thế nào để NGƯỜI trở thành PHẬT. Muốn đạt được 

mục tiêu nầy NGƯỜI phải tu thế nào để "MINH TÂM KIẾN TÁNH". TÁNH là bổn lai diện 

mục của Người, ai cũng có sẵn trong tâm, mọi người ai cũng như ai, chỉ cần tu cho Tâm được 

hoàn toàn sáng thì thấy được bổn TÁNH tức thành PHẬT. 

 

Phương pháp làm cho "Minh Tâm" sinh ra Vạn Pháp. Trong Phật Đạo Pháp Thiền là tích cực 

nhất. Nhưng trong Pháp Thiền có vạn pháp về thiền nhầm thực hiện cho bằng được mục đích 

nầy. 

 

Riêng Huệ Năng đã minh bạch sự kỳ diệu của TÁNH qua bốn câu kệ ghi trên, Ngài càng nhận 

biết tỏ tường hơn sau khi nghe Ngũ Tổ giảng thêm về kinh KIM CANG, nên Lục Tổ bạch với 

Ngủ Tổ: 

 

"Nào dè TÁNH mình vốn tự nhiên trong sạch 

Nào dè TÁNH mình chứa đầy đủ (muôn pháp) 

Nào dè TÁNH mình vốn không lai động 

Nào dè TÁNH mình có thề sanh ra muôn pháp" 

 

Vậy TÁNH của con người đều giống nhau, luôn luôn trong ngần, tỉnh lặng, chứa đựng cả càn 

khôn vũ trụ, nên toàn tri, toàn giác, toàn năng. Hiệp được với TÁNH liền có TÂM KINH VÔ 

TỰ, muốn hiểu biết điều gì TÂM tự động ứng hiện điều đó nên gọi là KIẾN TÁNH. (TÁNH ở 

đây chính là LINH HỒN, là TIỂU THƯỢNG ĐẾ). Hễ MINH TÂM tức nhiên KIẾN TÁNH và 

đạt đến Phật Vị. Vạn Pháp đều nhầm đạt mục tiêu duy nhất nầy. Lục Tổ Huệ Năng nhận thấy các 

Pháp có từ ngàn xưa đến thời Ngài đều đi lòng vòng không trực chỉ vào Tâm, thí dụ như Pháp 

của Đại Sư Thần Tú, kiên trì quét sạch bụi bặm Thất Tình Lục Dục v.v.. để lộ diện TÁNH ra, 

nhưng càng quét bụi nầy lại sanh ra cái khác, quét mãi cũng không thấy TÁNH. Như các Pháp 

Thiền, ngồi yên lặng theo giờ giấc nhứt định để tìm cái KHÔNG, chấp cái KHÔNG quán tưởng 

để rồi chấp cái tướng, chấp cảnh, và có thể đi vào huyển cảnh hay huyển tưởng để rồi không đạt 

được ý nguyện. Pháp đi đứng nằm ngồi của Lục Tổ tức là Pháp luôn luôn KIẾN TÁNH (24/24) 

bất cứ trong cương vị nào, tình huống nào, dù trước cảnh trời long đất lỡ cũng vậy, và như thế 

mới đạt được Phật Vị. Sở dĩ Ngài phá chấp pháp "tướng thiền", tức thiền theo công thức, vì pháp 
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nầy có thể đi đến chấp không, hoặc vọng tưởng, hoặc không liên tục biết Bổn Tâm thì không thể 

thành Phật được. 

 

3. Pháp Chẳng Hai Của Lục Tổ 

Người tu Phật, Tâm không bao giờ rời Tánh, luôn luôn gắn liền với Tánh, hiệp với Tánh dù trong 

bất cứ tình huống nào, trạng thái nào, động tác đi, đứng, nằm, ngồi thời gian, không gian nào 

điều phải QUI NHẤT, qui về một TÁNH mà thôi. Đó là vạn thù qui nhất bản. Do sự chi phối của 

Âm Dương, do sự xoay tròn của Bát Quái, nên trước mắt ta đều thấy có HAI cái đối đãi với nhau 

như lành dữ, tốt xấu, cao thấp, lớn nhỏ v..v.. cái nầy làm nền cho cái kia, không có cái nầy thì 

không có cái kia. Đây gọi là Cơ Nhị Nguyên tương đối. Tâm thanh tịnh tức là Tâm hướng nội, 

hiệp với tánh thì nhờ lực của tánh hướng thượng nên nghĩ điều lành, nói điều lành, làm điều lành 

v..v.. Tâm động loạn tức hướng ngoại, xa lìa tánh liền bị hướng hạ, nghĩ nói, làm điều dữ. Biết rõ 

sở hành của Tâm nên thấy được Tánh, mà Tánh thì thoát ra mọi điều lành dữ, là Nhất Nguyên, 

nên người tu cũng thoát ra ngoài sự chi phối, ngoài sự tác động của Âm Dương tức là sống 

NGOẠI CÀN KHÔN hay là đạt được Phật Vị. 

Hai mặt Âm Dương ví như 2 mặt khác nhau của đồng tiền là tánh, là chẳng hai, một mặt hình 

cũng không có tên là đồng tiền; Một mặt chữ cũng không có tên là đồng tiền. Đồng tiền cần có 

hai mặt nhưng không có tên là "hình" hay "chữ" nên là chẳng hai. Tâm cần biết thật rõ hai mặt 

âm dương của vạn vật nhưng Tâm vô nhiểm mọi tác động của âm dương, không bị điều lành dữ, 

tốt xấu ... ảnh hưởng thì Tâm mới thanh tịnh, mới hòa nhập với tánh làm một, như thế mới hành 

xử đúng theo Đạo nên gọi là "ĐẠO TÂM". Hành được pháp chẳng hai của Lục Tổ là đắc đạo tức 

là thành Phật vậy. 

 

4. Pháp Đốn Ngộ Của Lục Tổ 
 

Rõ được pháp chẳng hai đó là rõ được Lý, lý trực chỉ vào TÂM và TÁNH, lý "MINH TÂM 

KIẾN TÁNH". Ngộ được cái Lý trực chỉ nầy và từ đó hành cái Sự của LÝ rốt ráo, đó là Pháp 

đốn ngộ của Lục Tổ. Tánh như mặt trời, thể sáng vô cùng vô tận, Tâm như bầu không gian ôm 

chầm lấy càn khôn vũ trụ. Không gian trong liền thấy ánh sáng chói chan, sưởi ấm muôn loại, 

Không gian nhiều mây nhiều sương mù, thì không thấy ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên dù sương 

mù có dầy đặc, mây đen có đầy trời thì mặt trời muôn thuở vẫn y nguyên, vẫn còn đó, vẫn toả ra 

ánh sáng, vẫn ban rải đồng đều cho chúng sanh. Đối với con người, mây đen, sương mù đó là 

Tâm động loạn do lục căn hướng ngoại, nhiễm trần. Muốn dẹp tan mây mù nầy chỉ cần đưa lục 

căn hướng nội, Tâm thanh tịnh, hiệp một với tánh, ánh sáng sẽ tràn ngập, giống y như ta mở 

công tắc điện, ánh sáng sẽ tràn ngập, dẹp tan bóng tối ngay tức khắc. 

 

Tóm lại, chỉ cần KHAI TÂM thì ánh sáng sẽ tràn ngập, vì ánh sáng nầy luôn luôn có sẵn từ 

muôn thuở và sẵn sàng rọi sáng nếu được khai thông. Pháp đốn ngộ của Lục Tổ đi từ Lý sang Sự 

để rồi cuối cùng đi đến mục tiêu là thành Phật. Khác với các pháp đi từ Sự tới Lý rồi lần dò đến 

mục tiêu tức là Pháp "Lễ bái thường hành tâm đạo khởi" tức là phải đi chùa, phải cúng dường, 

tụng kinh, bái lạy Phật rồi từ từ dẫn tới hiểu lý đạo, từ từ khai được Tâm, Kiến Tánh thành Phật. 

Tóm lại: Tu theo hai phương pháp nầy nếu kiên trì cuối cùng cũng đạt được mục tiêu. Tuy nhiên 

sự nhanh chậm có khác nhau. Pháp đốn ngộ của Lục Tổ chỉ dành cho các đại nguyên căn mới có 

thể thực hành được, Minh Tâm Kiến Tánh thành Phật tức khắc. Các pháp khác dành cho người 

thường, có lẽ tu phải nhiều kiếp mới đạt được. 

 

c. Tịnh và Động 
 

Để kết luận về pháp đốn ngộ của Lục Tổ Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàng Kinh Người viết xin 

dâng trình bày kệ TỊNH VÀ ĐỘNG như sau: 



68 
 

 

Tịnh là động vô cùng ! 
Vầng trăng vẹt mây mù 

Soi sáng cả bầu trời 

Muôn vật điều tỏ tường 

Muôn pháp điều hiện rõ 

Chiếu xuất điểm linh quang 

Gội nhuần cả thiên hạ 

Tịnh là động vô cùng ! 
Mặt nhựt lộ ánh quang 

Soi thấu cả muôn việc 

Thông suốt cả mọi lẽ 

Vô vi như hữu hình 

Dựng xây nền chánh pháp 

Đại Đạo được hoằng khai 

Tịnh là động vô cùng ! 
Cánh quạt càng động nhanh 

Càng không thấy bóng hình 

Đất nẻ nước tự luồn 

Trong ngoài đều vô ngại 

Chuyển luân đều tự tại 

Tự nhiên thành chánh Pháp 

Tịnh là động vô cùng ! 
Tịnh đi, đứng, nằm, ngồi 

Tịnh phổ độ chúng sanh 

Tịnh từ bi, hỹ xã 

Tịnh ý, khẩu, thân giải 

Tịnh muôn vật hưởng nhờ 

Từ điển lan cùng khắp. 

 

V. Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ 

 

a. Sơ lược về Tiều Sử của Giáo Chủ 

Huỳnh Phú Sổ sinh năm 1919 tại làng Hoà Hão, tỉnh Châu Đốc, bị Việt Minh thanh toán tại Đốc 

Vàng ngày 16-4-1947. Ngài là trưởng nam của Ông Huỳnh Công Bộ và Bà Lê thị Nhậm. Thuở 

nhỏ Ngài rất thông minh, nhưng vì đau ốm liên miên nên chỉ học hết cấp tiểu học.  

 

Ngày 18-5-1939 chính thức khai đạo gọi là Phật Giáo Hoà Hão hay Đạo Hoà Hão. Từ đó Ngài 

chẳng những không còn bịnh hoạn như thời thơ ấu, trái lại còn đi chửa bịnh, tiên tri, thuyết đạo, 

sáng tác thơ văn, sấm giảng. Văn chương của Ngài thật bình dân đơn giản, nội dung hàm xúc, 

hấp dẫn, thiết thực phù hợp với dân trí, dân sinh miền Nam, nhất là trong giai đoạn lịch sử cực 

kỳ phức tạp đang diễn tiến suốt thời gian đệ II thế chiến và thời hậu chiến. Khai đạo chẳng bao 

lâu, dân miền Tây VN hưởng ứng rất đông, đến thập niên 70 số tín đồ PGHH lên hơn 2 triệu 

người. 

b. Căn Bản Giáo Lý PGHH 
 

1. Các thời kỳ khai lập củng cố và phát triển 

Vùng trời Miền Nam VN với sông nước mênh mông, ruộng đồng bát ngát, con người chất phát 

hiền lương, đạo đức đã chuyển hoá Phật Giáo đi vào lòng người cũng như lòng người đi vào Phật 
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Giáo một cách êm đềm, lặng lẽ như nước chảy qua cầu, nhưng triền miên mãnh liệt, có khả năng 

biến cải Phật Giáo đi vào quỹ đạo của nền Quốc Đạo VN mà Phật Giáo Hoà Hão, dưới sự sáng 

lập của Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ, đã ra đời và được dân Miền Tây hưởng ứng nhiệt tình, như hạt 

giống tốt gieo được trên mảnh đất phì nhiêu, phát triển thật là nhanh và mạnh, chuẩn bị cho thời 

kỳ rạng rỡ của nền văn minh tinh thần của nhơn loại thời đại mới, sắp khai diễn sau thiên niên kỷ 

2000 ! 

 

Phật Giáo Hoà Hão thực sự đã thừa kế, nối tiếp truyền thống Phật Đạo BỬU SƠN KỲ HƯƠNG 

do Đức Phật Thầy Tây An (Nhũ danh là Đoàn Minh Huyên) sáng lập năm 1849 tại vùng Thất 

Sơn thuộc hai huyện Tịnh Biên và Từ Tôn Tỉnh An Giang. Bữu Sơn Kỳ Hương hàm ý là từ núi 

báu, mùi thơm kỳ lạ bay khắp bốn phương trời. 

 

Thật vậy, Quốc Đạo VN biến Phật Giáo trở thành sự hoà điệu, hợp xướng của Khổng, Lão, Phật 

lấy Tứ Ân tức lấy Đạo làm người của dân tộc VN làm phương châm hành đạo. Sự biến hoá kỳ 

diệu nầy như kỳ hương bay khắp vùng sông nước Cửu Long, giúp cho những nông dân hiền 

lành, ít học có con đường Chánh Đạo đi mà không sợ lọt vào mê đồ trận của mê tín, dị đoan, tà 

quái. Từ Bửu Sơn Kỳ Hương đến Phật Giáo có thề chia làm 3 kỳ: 

 

Thời Kỳ Thứ Nhứt là thời kỳ KHAI LẬP: Bắt đầu từ năm 1849 - 1856, do Đức Phật Thầy Tây 

An khai sáng gọi là BỬU SƠN KỲ HƯƠNG, sau đó từ 1856 - 1868 các tín đồ tự tu tự tiến, 

không có người lãnh đạo . 

 

Thời Kỳ Thứ Hai là Thời Kỳ Củng Cố: Từ 1868 - 1939, trong thời kỳ nầy có vị Phật Trùm và 

Sư vải Bán Khoai kế truyền Đức Phật Thầy Tây An, phổ biến Sấm Giảng theo tinh thần của 

BSKH .  

 

Thời Kỳ Thứ Ba là Thời kỳ PHÁT TRIỂN: Từ năm 1939 trở đi Đức Huỳnh Phú Sổ chuyển 

BSKH sang Phật Giáo Hoà Hão, và phát triển mạnh mẽ cho tới ngày nay . 

 

Trong các thời kỳ khai lập và củng cố, VN còn đang oằn oại trong tăm tối của thời Pháp thuộc, 

mối Đạo chỉ mới ươn mầm, hạt giống Đạo mới gieo và giữ gìn tại một vài địa phương hạn hẹp . 

Lạ lùng thay, đến năm 1939, tức là năm khởi đầu đệ II thế chiến (1939 - 1945), nhưng tại VN, là 

thời kỳ khuấy động nhất khi thực dân Pháp quay trở lại VN và Việt Minh CS dùng du kích chiến 

chống pháp, người dân VN nằm giữa 2 lằn đạn, giữa sự lừa mị của tâm lý chiến, giữa sự nghi 

ngờ của cả 2 phía. Lúc bấy giờ người nông dân VN bị Việt Minh cắt cổ, chặt đầu bằng mả tấu 

hoặc bị Tây bắn, cầm tù, tra tấn, phụ nữ bị hiếp dâm, nỗi khổ đau tràn ngập cả trời Nam thì miền 

Tây VN Đạo Hoà Hão, dưới sự lãnh đạo của Đức Huỳnh Phú Sổ, một mặt chan rưới huyền vi 

của Đạo Mầu, như dòng nước cam lồ của Đức Phật an ủi, vỗ về, khai mở tâm linh, giáo dục cái 

Tâm của quần sinh đi vào đường ngay lẽ chánh, một mặt với lòng yêu nước, yêu dân của người 

lãnh đạo, đã hy sinh tận tụy, đứng ra lãnh đạo tổ chức chính trị và quân đội để bảo vệ dân lành 

trong hoàn cảnh vô chánh phủ, không thể nào để cho các lực lượng ngoại bang hoặc các lực 

lượng bị ngoại bang giựt dây mặc tình chém giết, hành hạ dân lành . Trong hoàn cành đó, một 

nhà tu chơn chính, có khả năng, có quả tim tràn đầy yêu thương, không thể mắt lấp tai ngơ tránh 

né, cũng không thể lấy mỏ chuông bảo vệ dân hiền trong hoàn cảnh cực kỳ khủng khiếp nầy. 

Ngay bản thân Đức Huỳnh Giáo Chủ lúc thì bị nhà cầm quyền Pháp giam cầm tại nhà thương 

điên Chợ Quán lấy lý do hết sức khôi hài là Đức Ngài bị bệnh điên, lúc thì bi Việt Minh Cộng 

Sản thúc ép để cuối cùng giết hại Ngài . Tuy Ngài trực tiếp lãnh đạo PGHH không bao lâu (1939 

- 1947), nhưng lòng yêu nước thương dân của Ngài như nhật nguyệt soi sáng khắp trời Nam: 

 

"Nhìn thấy non sông suối lệ trào 

Lòng nguyền giữ vững chí thanh cao" 
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Hay: 
 

"Ta có tình yêu rất đượm nồng 

Yêu đời yêu lẫn cả non sông 

Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ 

Không thể yêu riêng khách má hồng" 

 

2. Nghi Thức Thờ Phượng Cúng Kiến 

Phật Giáo Hoà Hão dưới sự lãnh đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ, tránh mọi nghi thức rườm rà, 

không xây dựng chùa mới, chủ trương tu tại gia . Mỗi gia đình có 3 nơi thờ cúng: Thờ Phật 

tượng trưng bằng một tấm vải màu dà, gọi là tấm "Trần Điều", là di tích của Phật Thầy Tây An 

BSKH lưu lại . Dưới bàn thờ Phật là bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ . Trước nhà có trang thờ gọi là 

bàn vọng thiên hoặc thông thiên thờ Trời. Ngoài ra Ngài còn dạy nếu trong nhà chật chội, nơi 

bàn Thông Thiên với một lư hương không cũng được, bởi vì sự tu hành cốt ở chỗ "CHAU TÂM 

TRỈA TÁNH" hơn là do sự lễ bái ở ngoài . Kẻ nào ở chung đậu với người khác không cùng đạo 

với mình hoặc nhà cửa nhỏ hẹp quá không có chỗ Phượng Thờ, thì đến giờ cúng kiến chỉ vái 

thầm và niệm Phật trong Tâm cũng dặng" . Việc cúng kiến lại càng đơn giản hơn, chỉ cần 1 ly 

nước lạnh tượng trưng cho sự trong sạch, hoa tượng trưng cho sự tinh khiết và hương tượng 

trưng cho sự thanh cao, không cần dâng cúng các loại thực phẩm, chết không cần đốt giấy tiền 

vàng mả. 

 

Như trên đã trình bày, trong giai đoạn lịch sử đó, người dân VN bị đầu trộm đuôi cướp, ba phía 

quấy nhiễu nghèo khổ vô cùng, nhiều gia đình phải ở đậu bạc người khác, có nhiều khi hai ba gia 

đình sống chung dưới một mái nhà, thì việc thờ Phật tại Tâm là tiện lợi nhất .Qua Sấm Giảng, 

Đức Ngài đã phá chấp về hình tướng tối đa để tín đồ quay về tu sửa nội Tâm, nên thờ Phật trong 

lòng hơn là thờ Phật bên ngoài vì bên ngoài không bao giờ có Phật nếu trong lòng không Phật . 

Vì thế Ngài dùng từ phá chấp rất mãnh liệt để thức tỉnh người đời chỉ có tu về hình tướng hoặc 

hình thức mê tín dị đoan: 

 

"Theo Thần Tú tạo nhiều CHUÔNG MỎ 

Từ xưa nay có mấy ai thành ?" 

 

Hoặc: 
 

"Phật tại Tâm chớ đâu xa 

Mà tìm kiếm ở trên non núi 

Chúng đụt đẽo những cây với củi 

Đấp xi măng sơn phết đặt tên 

Ngục A-tỳ đưa kế một bên 

Chờ những kẻ tu hành giả dối 

Khuyên tu sải mau mau cải hối". 

 

Hoặc: 
 

"Tu vô vi chẳng cúng chè xôi 

Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót " 

 

Hoặc: 
 

"Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng 

Không cầu siêu, Phật bỏ hay sao 
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Lập trai đàn chạy chọt lao xao 

Bôi lem mặt, làm tuồng hát Phật" 

 

Hoặc: 
 

"Phật nào ham tượng cốt phết vàng 

Mà tăng tạo hao tiền bá tánh" 

 

Hoặc: 
 

"Đồng dẹp bỏ âm thanh sắc tướng 

Lo chấn hưng Phật Pháp mới là 

Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca 

Lòng tự giác, xã thân tầm đạo" . 

Qua Sấm giảng dạy Đạo, Ngài đã triệt để phá chấp, không nhân nhượng vì lúc bấy giờ người dân thì 

nghèo nàn, chất phát, ít học còn thầy tăng thì dẫn dắt chúng sanh đi vào con đường âm thanh sắc 

tướng, mê tín dị đoan, bày ra đủ tướng diện ngoài Phật Pháp nhầm thu hút tín đồ thơ ngây cho đông để 

thoả mãn tham vọng cá nhân, để có được danh lợi quyền, tham lam ích kỷ . Đây không phải là chơn tu 

mà là con đường lường gạt mượn danh Đạo tạo danh Đời. 

 

Ngài đã cố gắng đưa con người đương thời đi đúng vào con đường chánh đẳng chánh giác, cố gắng 

giảng dạy Phật Pháp sao cho dễ hiểu, bình dân nhưng theo đúng chiều hướng của Phật Thích Ca, nhất là 

về phần hành như về TAM NGHIỆP: Ý Nghiệp, Khẩu Nghiệp và Thân Nghiệp, như về BÁT CHÁNH ĐẠO là 

Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Niệm, Chánh Định, Chánh Mạng, Chánh Nghiệp, Chánh 

Tinh Tấn . Giải trừ Tam Nghiệp và tận hành Bát Chánh Đạo là con đường tu giải thoát của Phật Pháp . 

Điểm sáng tạo độc đáo của PGHH dưới sự lãnh đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ là tận hành ý chỉ của Phật 

Thích Ca và BSKH, xác định phương pháp "học Phật tu Nhơn" tức đưa Phật Đạo trực tiếp vào tinh thần 

Quốc Đạo VN đã có từ ngàn xưa. Đó là PHÁP TỨ ÂN. 

 

 

3. Pháp Tứ ân 

 

Pháp Tứ Ân được khai giảng từ thời BỬU SƠN KỲ HƯƠNG, Đức Huỳnh Phú Sổ hệ thống hoá diễn giảng 

rõ ràng và cho ứng dụng vào thực tế thời bấy giờ . Pháp Tứ Ân gồm có: 

 

* Ân Tổ Tiên, Cha Mẹ 

* Ân Đất Nước 

* Ân Tam Bảo 

* Ân Đồng Bào và Nhơn Loại 

 

Đây là bốn cái Ân lớn mà mỗi con người đều thọ nhận một cách tự nhiên. Cần phải BIẾT rõ để rồi đền ơn 

đáp nghĩa trọn vẹn. Đó là con đường TU THÂN HỌC PHÂT.  

 

Trong 4 Ân, Ân Tổ Tiên Cha Mẹ đi đầu, vì nếu không có Cha Mẹ, Ông Bà Tổ Tiên, Đất Trời thì không có 

TA. Đây là đạo lý làm người của dân tộc VN, là đạo quay về NGUỒN CỘI "Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống 

nước nhớ người đào giếng ". 
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Ân thứ hai là ơn ĐẤT NƯỚC tức là đồng bào và Tổ Quốc. Vốn cùng chung một bọc sinh ra trên một 

mảnh đất hình thành bởi xương trắng, máu đào của Tổ Tiên từ ngàn xưa, nên mỗi người đều có bổn 

phận bảo vệ đất nước, chống mọi hình thức xăm lăng của ngoại tộc, tô điểm non sông càng thêm tươi 

đẹp . Ngài dạy: "Bờ cõi lặng, thân ta mới yên; Quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm" . 

 

Ân thứ ba là Ơn Tam Bảo tức là ơn đối với Phật, Pháp, Tăng. Đó là Pháp Tu Chánh Đẳng, Chánh Giác 

theo Đức Phật để đưa con người đắc pháp, đắc đạo, mục tiêu rốt ráo của người tu . Nếu không đáp ơn 

nầy tức là không tu Phật thì chỉ là Tu Hiền, Tu Phước nếu hoàn tất 3 ân đối với Tổ Tiên Cha Mẹ, Đất 

Nước và Nhơn Loại. 

 

Ân thứ tư là ơn Đồng Bào và Nhơn Loại, Ngài dạy: "Ngoài đồng bào ta còn có thế giới người đang cặm 

cụi cần lao ... họ là nhân loại, là những người đang sống với chúng ta trên quả địa cầu. Nếu không có 

nhân loại, thử hỏi dân tộc ta ra thế nào? ... Thế nên dân tộc ta phải nhờ đến nhân loại nghĩa là phải nhờ 

đến dân tộc khác và phải biết ơn họ ... "Hãy đặt vào họ một tư tưởng NHÂN HOÀ, một tinh thần HỶ XÃ 

và hãy tự xem mình có bổn phận giúp đở họ trong cơn hoạn nạn ... " Tư tưởng nhân hoà, khoan dung, từ 

bi hỷ xã đối với con người, không phân biệt màu da sắc tộc là tư tưởng tiến bộ của thế giới ngày mai, đó 

là tư tưởng đại đồng huynh đệ, căn bản cho nền văn minh thực sự của thế giới trong thời đại mới . Phật 

Giáo Hoà Hảo qua lời thuyết giảng của Huỳnh Giáo Chủ quả thật đã tiến một bước dài đi vào tương lai . 

 

4. Linh Điển 

 

Đến năm 1985, Ngài lại đến với trần gian, không bằng xác thân mà bằng LINH ĐIỂN, lời giảng Đạo tuy ý 

pháp có cao sâu và mở rộng hơn, nhưng luôn luôn toát lên lòng yêu dân mến nước . Nội dung sát với 

PHÁP TỨ ÂN, đưa Phật Giáo hoà nhập vào tinh thần Quốc Đạo VN. Điều đặc biệt cũng là lời tiên tri, nội 

dung là dân tộc VN sẽ có một nền ĐẠO MỚI mà Ngài gọi là "ÁNH ĐẠO VÀNG" sẽ làm rạng rỡ cho đất 

nước và dân tộc thân yêu của Ngài và VN sẽ trở thành thánh địa của thế giới .  

Trong tập Sấm Giảng hay Sấm Kinh Ngài dạy: 

 

"Việt Nam là Đạo sáng loà 

Việt Nam mở Đạo nước nhà sẽ yên 

 

Điều đặc biệt là Linh Điển của Ngài giảng dạy rất phù hợp với quan điểm của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ: 

 

"Nay Phật điển truyền đưa xuống thế 

Nhắc chúng sanh đừng trễ kỳ ba 

Thương dòng thờ Chúa mến Cha 

Hãy nghe lời Phật đậm đà từ bi 

 

Thiểm thiêng cõi, CHÍ TÔN phán lệnh 

Hạ ngươn kỳ cương lĩnh đổi đời 

Biến đi khắp cả bầu trời 

Ngày tàn tận thế ! bên bờ giác mê ". 

 

Cũng qua Sấm Giảng 1985, ngoài việc tiên tri VN sẽ là THÁNH ĐỊA mà "ÁNH ĐẠO VÀNG" khởi nguồn làm 
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sáng rực cả Càn Khôn, Ngài còn dạy nhiều điều mới lạ, khá ngộ nghĩnh và rất xác thực về đạo lý: 

 

"Thới xưa lũ quỉ chỉ hiện hình, hiện bóng nhát đồng bào, cản trở đường lối tu hiền đạo đức, bởi thế mới 

có Phật Thích Ca ra đời dạy phương pháp tu thiền, từ bi, hỷ xã, diệt bỏ những tham dục ái ố, sân si, để 

đạt thành đạo quả . 

 

Còn hiện giờ, vì Quỉ Vương đã hiện thành người bằng xương, bằng thịt, biết ăn biết nói mà thể trí và tâm 

hồn chất chứa toàn là dã thú ác độc, tham tàn, gian xảo, lừa bịp muôn dân .. " 

 

Từ đó Ngài liên kết trách nhiệm của người tu thời nay chẳng những đối với Đạo mà còn phải xã thân vì 

ĐỜI. Lấy tinh thần BI, TRÍ, DŨNG của Đạo thể hiện vào ĐỜI mới làm tròn Đạo NGHĨA TỨ ÂN . Trong 

pham vi bài viết nầy, không thể trình bày hết được những cái MỚI, những điều TIÊN TRI, những sáng 

kiến, sáng tạo, những TÌNH TỨ Nồng Nàn của Đức Ngài đối với chúng sanh và đất nước để Kết Luận: 

"NGÀI LÀ MỘT CÔNG DÂN THƯỢNG ĐẲNG của dân tộc VN thân yêu nhiều đau thương, nhiều khảo đảo 

để rồi VN sẽ trở thành một THÁNH ĐỊA mà ÁNH ĐẠO VÀNG rực rỡ cả trời NAM. 
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Chương Ba 

       QUỐC ĐẠO VN GIAO LƯU VỚI TIÊN GIÁO 

 TIỂU LUẬN 

 

TIỂU SỬ VÀ HỌC THUYẾT CỦA LÃO TỬ 

I- Tiểu Sử 

II- Học thuyết của Lão Tử 

a/ Nguyên lý căn bản 

1- Chữ ĐẠO 

 Chiết tự 

 Ý nghĩa Đạo theo Lão Tử 

 Ý nghĩa Đạo theo Cao Đài 

2- Chữ ĐỨC 

3- Đặc điểm của Đạo và Đức theo Lão Tử 

 Tổn hữu dư, bổ bất túc 

 Hoạ là chỗ dựa của Phúc, Phúc là chỗ núp của Hoạ 

 Mềm thắng Cứng, Yếu thắng Mạnh 

 Tự thắng giả Cường 

 Trời Đất không có lòng nhân,coi vạn vật như chó rơm 

                         b/ Kết Luận 

A- ĐẠO GIÁO – SỰ BIẾN DẠNG HỌC THUYẾT CỦA LÃO TỬ 

I- Lão Tử và Đạo Giáo 

a/ Cuộc đời ảo diệu của Lão Tử và Trang Tử 

b/ Ảnh hưởng của Đạo Đức Kinh 

II- Đạo Giáo 

a/ Phái Phù Thuỷ 

b/ Phái Thần Tiên 

B- Đạo Giáo và nền văn hoá dân tộc VN 

I- Đạo Giáo và nền văn hoá Nông Nghiệp 

a/ Lão Tử và dân tộc VN 

b/ Đạo Giáo và dân tộc VN 

II- Đạo Giáo và vấn đề thông công 

a/ Thông công do sự Bảo Nhất của Hồn Phách 

b/ Thông công qua Cơ Bút 

C- Quốc Đạo VN giao lưu với Đạo Giáo 

I- Sự tương đồng 

a/ Đạo Vô Vi của Lão Tử và Đạo Tự Nhiên của Quốc Đạo VN 
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b/ Đạo quay về nguồn 

c/ Nhận thức có sự huyền bí 

d/ Đạo Đức của Lão và Ngũ Thường của Khổng với nền QĐVN  

II- Bước tiến của Lão Giáo khi giao lưu với VN 

a/ Vấn đề Vô Danh 

b/ Vấn đề quay về nguồn 

D- Tóm Lược Đại Ý 81 Chương trong Đạo Đức Kinh 
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Chương Ba 

 

     QUỐC ĐẠO VN GIAO LƯU VỚI TIÊN GIÁO 

           TIỂU LUẬN 

Khổng Tử đến Châu, hỏi Lễ. Đức Lão Tử khuyên: “ Lời nói của ông là lời nói của 

những kẻ xương tàn cốt rụi. Vả, người quân tử đắc thời thì đi xe, không đắc thời thì tay vịn nón 

lá mà đi chơn. Ta nghe rằng: kẻ buôn giỏi khéo giữ của quý như không có gì; người quân tử 

đức thạnh, dung mạo dường như kẻ ngu. Họ khác với cái kiêu khí và đa dục của Ông, thái sắc 

và dâm chi ấy không giúp gì cho thân Ông cả. Tôi sở dĩ bảo cho Ông biết có bấy nhiêu thôi”. 

Khổng Tử ra về, bảo với đệ tử: “ Chim, ta biết nó bay như thế nào; cá; ta biết nó lội làm sao; 

thú, ta biết nó chạy cách nào. Thú chạy thì ta có lưới bắt nó; cá lội, thì ta có dây câu ví nó; chim bay, 

thì ta có bẫy gài nó. Chí như con RỒNG thì ta không biết nó theo mây theo gió mà bay liệng như thế 

nào. NAY TA THẤY LÃO TỬ NHƯ CON RỒNG!” 

Câu chuyện trên dù thực hư thế nào cũng đã diễn đạt được hai lập trường VÔ VI và HỮU 

HÌNH của hai nhà đại tư tưởng đã ngự trị vùng trời Phương Đông suốt hơn 2500 năm qua và vẫn còn 

ảnh hưởng lâu dài đối với nhân loại sau nầy! 

Thật vậy, TƯ TƯỞNG của Lão Tử như con Rồng, ai bắt gặp nó trên mây thì cho rằng Rồng 

bay, ai bắt gặp nó dưới nước thì cho rằng Rồng lội, ai bắt gặp nó trên đất liền thì cho rằng Rồng chạy 

… và tất cả sự bắt gặp này cũng là vô vi vì Rồng là Linh vật Vô Vi. Do đó, đọc sách của Lão Tử, mỗi 

người hiểu một cách khác nhau, và cùng thấy cái VÔ VI nầy lại bao trùm tất cả, là cái TÚI KHÔN  

của loài người như René Bertrand đã nói : “ Vài dòng chữ hợp thành quyển sách ấy (Đạo Đức Kinh) 

chứa đựng tất cả sự khôn ngoan trên quả đất này.” Danh từ ĐẠO của Ngài thật là huyền diệu, là 

nguyên lý tuyệt đối đã có từ trước khi khai thiên lập địa, không sinh, không diệt, không tăng, không 

giảm, “mắt nhìn không thấy, tai lắng không nghe, tay nắm bắt không được”. Đạo đã sẵn có trong TỰ 

NHIÊN, nguồn gốc của VẠN VẬT : “Người theo Đất, Đất theo Trời, Trời theo Đạo, Đạo theo Tự 

Nhiên”. Ngài giải thích:   “Có một vật hỗn độn mà thành, nó sinh ra trước trời đất, vừa trống không, 

vừa yên lặng, đứng yên một mình mà không biến cải, trôi đi khắp mọi nơi mà không dừng, có thể 

làm MẸ của thiên hạ. Ta không biết tên nó là gì, tạm đặt tên nó là ĐẠO và gượng gọi nó là LỚN”. 
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(Đạo lớn tức là ĐẠI ĐẠO). ĐẠO là cái TỈNH vô hình, Đức là cái ĐỘNG hữu hình của Đạo, Đạo là 

Thể, Đức là Dụng của Đạo. (Pháp là sự vận chuyển của Đạo để tạo ra Đức). Vì Đạo là Tỉnh, là vô 

hình nên người ta cho Đạo của Lão Tử là Đạo VÔ VI. Đối với Ngài, VÔ VI không có nghĩa là không 

làm gì mà là việc làm HÒA NHẬP  VỚI THIÊN NHIÊN, tự nhiên đến đổi như không thấy làm gì cả! 

 

 Rồi từ cái Đạo Vô Vi, từ sự hòa nhập với tự nhiên, từ kiểu sống đơn giản quân bình, thanh 

tịnh, bất ngờ đưa đến các hiện tượng lạ kỳ, huyền diệu phổ biến trong đời sống từ xưa đến nay như 

đồng bóng, bùa chú, trị bịnh không dùng thuốc men, cầu cơ v…v… Những hậu quả nầy, Đức Lão Tử và 

Trang Tử không hề đề cập tới trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử cũng như Nam Hoa Kinh của Trang 

Tử. Điều này khiến các nhà nghiên cứu học thuyết của Lão tử cũng như các hệ lụy ghi trên lấy làm lạ 

vì có sự mâu thuẫn, bất ngờ, và cũng huyền diệu không thể chối cải được! 

Riêng chúng tôi, nghĩ rằng đây là hiện tượng rất tự nhiên, thông thường khi tâm thanh tịnh thì trí 

được nâng cấp, sáng suốt hơn bình thường, đủ khả năng đáp ứng SỰ CẦN của con người. Thí dụ khi 

cần hiểu một điều gì nếu tâm thanh tịnh vắng lặng thì sáng hơn thường, khi bệnh hoạn thì có cách trị 

liệu, khi chiến đấu thì có sáng kiến giúp chiến thắng v…v… khi con người thanh tịnh tiến đến TÂM 

KHÔNG thì sẽ bắt gặp được huyền diệu, ngoài sự hiểu biết của mình như hiện tượng cầu cơ … Đối với 

Cao Đài thì đây là hiện tượng THIÊN NHÂN HIỆP NHẤT theo qui luật “Đồng thanh tương ứng, 

đồng khí tương cầu”. Đạo Cao Đài tin có một thế giới vô hình trong đó có những chơn linh thuộc cấp 

cao, có nhiều quyền lực, có sự hiểu biết hơn con người như Thượng Đế và các cấp Thần, Thánh, Tiên, 

Phật lúc nào cũng sẵn sàng hiệp tác với chúng ta để giúp đỡ, để nâng cao sự tiến hóa nếu có đủ điều 

kiện như Tâm không, Tâm thiện lành, thanh cao, có đức tin mạnh mẽ … Để làm sáng tỏ nền ĐẠI 

ĐẠO của Lão Tử, trong chương ba nầy, chúng ta sẽ lần lượt trình bày về tiểu sử và học thuyết của 

Lão Tử, sự biến dạng của Lão Giáo, sự phát triển của Đạo Giáo tại VN và sự giao lưu nền Quốc Đạo 

VN đối với Lão Giáo, Tiên Giáo. 

A. TIỂU SỬ VÀ HỌC THUYẾT CỦA LÃO TỬ. 

I- TIỂU SỬ CỦA LÃO TỬ. 

Tiểu sử của Đức Lão tử rất là thần bí như Đạo Vô Vi của Ngài; Thật sự 

không ai rõ ngày sanh, năm sanh, cũng như ngày qua đời của Ngài, các nhà nghiên cứu chỉ phỏng 

đoán mà thôi và cũng vì như thế nên có nhiều truyền thuyết, giả thuyết chung quanh tiểu sử của 

Ngài. Chúng ta có thể liệt kê như sau: 

a/ Lão Tử là người nước Sở, huyện Khổ, làng Lệ, xóm Khúc Nhân, tỉnh Hồ Nam bây giờ. 

Ngài họ Lý, tên Nhĩ, tự Bá Đương, thụy là Đam, Ngài làm quan giữ Tàng Thất nhà Châu. 

b/ Có nơi ghi thêm Ngài sống vào thế kỷ thứ 6 và thứ 5 trước công nguyên, sớm hơn Khổng 

Tử chút ít, từng làm quan coi thư viện nhà Chu, sau đó lui về ở ẩn và cuối cùng cởi con trâu xanh đi 

về phía Tây, gặp quan giữ ải là Doãn Hỹ long trọng đón  rước Ngài và Ngài dừng lại viết quyển Đạo 

Đức Kinh lưu truyền hậu thế, rồi đi vào núi biến mất, không biết chết năm nào!… 

c/ Về mặt truyền thuyết lại thêm giả thuyết Ngài là con của bà Ngọc Nữ, lúc bà 8 tuổi, ra sau 

vườn thấy có một trái lý to chín đỏ, sau khi ăn liền có thai. Nàng mang thai đến 80 tuổi mới sinh ra 

một đứa con, ngang qua nách, đầu đã bạc trắng, do đó mới đặt tên là Lão Tử, lúc đó đã 72 tuổi. Ngài 
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sanh ra vào đời vua Vũ Định (1324 trước Tây Lịch), Lấy họ Lý vì mẹ Ngài ăn trái lý, xưng hiệu là 

Lão Đam, tự Bá Đương. Mỗi tai Ngài có 3 lỗ nhĩ bên trong nên gọi là Lý Nhĩ. Miệng Ngài rộng, răng 

thưa, thiên đình cao, râu tốt, mắt vắn, tay dài, mũi cao, trán có nếp nhăn giống như chữ Thiên. (   ) 

Thuyết Lão Tử sanh năm 1324 trước Tây lịch bị bác bỏ vì nếu sanh năm đó thì làm sao gặp 

được Khổng Tử (1324 -551 =773 năm), không lẽ Ngài sống trên 800 tuổi? Điều nầy vô cùng bí 

nhiệm, nếu chuyện nầy tương đối với sự thật, thì cũng theo truyền thuyết, Ngài nhờ tu Pháp trường 

sanh đắc quả nên sống rất lâu, cho tới chừng nào muốn bỏ xác thân tùy ý hoặc giả Ngài giáng thế 

nhiều lần?… 

d/ Kinh Đạo Cao Đài cho biết Ngài sanh vào ngày 15/02 âl, nhưng không cho biết năm sanh! 

(Nhị Ngoạt Thập Ngũ phân tánh giáng sinh) 

II- HỌC THUYẾT CỦA LÃO TỬ 

Đức Lão Tử lưu lại cho đời chỉ có một quyển sách duy nhất là ĐẠO ĐỨC KINH, gồm 81 

chương trong đó có 2 thiên: Thiên Thượng thì bàn về Đạo, Thiên Hạ bàn về Đức. 

Đọc Đạo Đức Kinh, ta thấy như đi vào đám sương mù nhưng sao lại đầy ánh sáng! Trong cái 

Vô Vi dường như ôm chầm cái Hữu Vi! như sâu xa huyềt bí, nhưng dường như rất thực tế, như tràn 

đầy mâu thuẫn nhưng lại tự nhiên, thống nhất! Về chính trị xã hội như xa vời cổ hủ nhưng lại rất 

HIỆN ĐẠI ! Điều nầy không có gì là lạ vì chính Lão Tử cố ý dùng phương pháp nghịch lý để làm 

sáng tỏ cái thuần lý… Muốn hiểu Ngài phải dụng tâm mà thấm nhuần ý của ngài, phải sửa lòng trong 

sạch mới tương đối  nắm bắt được cái Ngài gợi ý, đặc biệt là ứng dụng vào cuộc đời cái TÚI KHÔN 

mà Ngài ban cho ta. Để tìm hiểu HỌC THUYẾT CỦA NGÀI, ta lần lượt tìm hiểu các phần sau đây: 

a/ Nguyên lý căn bản. 

1/ Chữ ĐẠO  

*Ý nghĩa ĐẠO theo chiết tự: Toàn bộ quyển Đạo Đức Kinh do Chữ ĐẠO   (     ) mà ra cả. 

Chiết tự chữ Đạo   : phần 2 dấu ở trên (   ) tượng trưng âm dương; Chữ Nhứt gạch dưới (    ) tượng 

trưng âm dương hiệp nhất biến sanh Càn Khôn Vũ Trụ; kế dưới chữ Tự (   ) có ý là chính mình tự trị, 

tự giác, tự tu, tự giải thoát chứ không ai tu dùm mình được!; trên dưới ráp thành chữ Thủ (   ) là đầu, 

có ý nghĩa là đứng đầu, nguồn gốc của vạn vật; bên mặt có chữ Tẩu (   ) là chạy, là vận chuyển, biến 

hóa. Vậy nguyên nghĩa của chữ ĐẠO là cái nguyên lý đứng đầu, hiệp nhất âm dương động tịnh, 

TỊNH THÌ VÔ VI, ĐỘNG thành HỮU VI; tịnh thì tích tụ nội lực không ai nghe thấy, Động thì phát 

nội lực ra biến tạo càn khôn vũ trụ, vạn vật muôn loài. 

 *Ý Nghĩa ĐẠO của Lão Tử: Đối với Ngài, Đạo là nguyên lý tuyệt đối, có trước TRỜI, ĐẤT; 

hoàn toàn yên lặng, trống không, không thấy, không nghe, không nắm bắt được, không sinh, không 

diệt, không tăng, không giảm, Tất cả đều KHÔNG KHÔNG hết, là VÔ VI, nhưng lại là nguồn sinh 

hóa ra Hữu Vi. Ngài nói: “ có thể là MẸ của THIÊN HẠ. Ta không biết tên nó là gì, cưỡng đạt cho Nó 

là ĐẠO và gượng gọi là LỚN” (Tức là ĐẠI ĐẠO). Đạo vô cùng huyền diệu, bất khả tư nghì, không 

thể dùng một danh từ nhị nguyên nào diễn đạt nỗi ý nghĩa của Nó: Bốn câu đầu của quyển sách 

ÑÑK: 
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  “ Đạo khả Đạo phi thường Đạo 

  Danh khả Danh phi thường Danh 

  Vô Danh thiên địa chi thỉ 

  Hữu Danh thiên địa chi mẫu” 

 

Có nghĩa là: Đạo (mà ta dùng từ Nhị Nguyên) có thể gọi tên được thì không phải Đạo thường- Danh 

mà ta có thể gọi được (đặt tên được) thì không còn là Danh thường nữa. Không tên, là gốc của Trời, 

Đất; có tên, là Mẹ của vạn vật. Tiếp nối các câu sau ở Chương 1 đại ý có tâm không (vô dục) thì bắt 

gặp  cái NHẤT NGUYÊN huyền diệu của Đạo (Vô Vi); Có tâm động (Tư dục) thì thấy có phân biệt 

do Nhị Nguyên tạo ra.  

Hơn nữa, đối với Ngài thì “Thử giả lưỡng đồng”, vô danh và hữu danh, vô dục và hữu dục 

vốn là MỘT, là bề mặt và bề trái của MỘT đồng tiền. Như thế tất cả đều bình đẳng, đều quân bình. 

Hiểu như thế thì không còn tâm phân biệt, tức nhiên tiến đến TÂM THANH TỊNH, TỈNH LẶNG, 

nền tảng của Đạo học Phương Đông và từ đó mới “DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN”. 

* Ý nghĩa ĐẠO theo Cao Đài: Đạo là hư vô Chi Khí, hóa sanh ra Đức Chí Tôn, và Đức Chí 

Tôn vận dụng 2 khí Âm Dương (tự nhiên có trong hư vô chi khí), hóa sanh ra Càn Khôn Vũ Trụ. Như 

vậy, giữa Lão tử và Đạo Cao Đài giống nhau về nguồn gốc tạo dựng ra càn khôn vũ trụ, chỉ khác một 

chút là Đạo Cao Đài nhân cách hóa cái nguồn sinh hóa nầy để chúng ta dễ nắm bắt hơn và sát với 

thực tại CHA TRỜI, MẸ ĐẤT của vạn vật, mà con người, nhất là các dân tộc Đông Phương đã nhận 

thức sâu, sát nguyên lý nầy trong  truyền thống văn hóa NÔNG NGHIỆP Phương Nam như đã trình 

bày ở chương một. 

2/ Chữ ĐỨC 

 Như trên đã trình bày, Đạo là Vô Vi , là Nhất Nguyên, là tự nhiên, Đạo sanh ra vạn vật muôn 

loài, tạo ra hình tướng hữu vi. ĐẠO nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che, giúp cho muôn loài đi vào cuộc 

sống tự nhiên, đi trọn đường trần của một kiếp người, kiếp vật theo chu trình “Dinh Hư Tiêu Trưởng’ 

gọi là ĐỨC . ĐẠO sanh mà không chiếm làm của riêng, làm mà không cậy công, là bậc trên mà 

không làm chủ gọi là HUYỀN ĐỨC. 

Đạo như ánh thái dương, chan rưới nuôi dưỡng, sưởi ấm cho muôn loài, không phân biệt lành 

dữ, nhỏ lớn… mà không dè mình sanh dưỡng… vạn vật thọ hưởng cũng không hay mình đã thọ ân. Hơn 

nữa vạn vật hoàn toàn tự do, sinh ra, lớn lên, già chết, thế hệ sau nối tiếp bảo vệ giống giồng của 

mình, đậu ra đậu, mè ra mè một cách tự nhiên, Đạo không hề can thiệp vào. 

Đức như nước, rửa sạch mọi bợn nhơ của thế gian, hòa mình vào vạn vật, nuôi dưỡng, tắm 

mát, ở cùng khắp từ trong mỗi tế bào đến không gian vô tận… đi khắp rồi cũng quay về nguồn, như 

nước trong mây, trong gió, trong sông rạch hào, rồi cũng về biển cả… để rồi từ biển cả luân lưu ma õi 

mãi… 

3/ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẠO ĐỨC THEO LÃO TỬ 
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*- Tổn hữu dư bỗ bất túc (Lấy thừa bù cho thiếu) 

Cũng như NƯỚC, luôn luôn từ chỗ cao lấp vào mấy chỗ thấp để tạo QUÂN BÌNH cho thiên 

địa. Đức Lão Tử trách người đời, nhứt là các vị Vua Chúa, quan viên cứ lấy chỗ thiếu bù chỗ thừa như 

sưu cao nặng thuế, làm mất quân bình xã hội, từ đó đi vào loạn lạc, chiến tranh. 

             *- Hoạ là chỗ dựa của Phúc, Phúc là chỗ núp của Hoạ 

Họa Phúc, Tốt Xấu … chẳng qua là hai mặt của một thực tại, trong cái nầy tiềm ẩn cái kia, 

như dịch lý chỉ dẫn : “ Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm”. Biết thế nên người biết sống theo 

Đạo luôn luôn tiêu diêu tự tại, sống ngoại càn khôn, không lệ thuộc vào vô thường, nên TÂM AN 

TỊNH tự nhiên, sống an nhàn hạnh phúc. Theo chứng nghiệm, khi Tâm vô Tâm rồi, tự nhiên sẽ có 

nhiều huyền diệu chưa chứng minh bằng khoa học được, vì thế từ Đạo Vô Vi của Lão tử biến thể 

thành Đạo Thần Tiên và Phù Thủy (sẽ bàn sau). 

*- Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh –  

Như bản chất của  Nước, mềm nhưng nước chảy đá mòn, yếu nhưng khi nỗi sóng ba đào thì 

thành quách, đê điều cũng đỗ. Áp dụng chiêu nầy người ta chế ra nhiều loại võ thuật như Judo chẳng 

hạn… 

*- Tự thắng giả cường..  

Đối với Lão Tử, thắng ngoài chiến trường hay bất cứ hình thức nào theo lối NHỊ NGUYÊN 

đều là bại hết. Tự thắng là thắng lòng tham dục của mình, biết tri túc … Đó mới là chiến thắng thật sự. 

*- Trời Đất không có lòng nhân, coi vạn vật như chó rơm. 

Ý muốn nói Đạo rất vô tư, bỏ ra ngoài thân sơ, giữ CÔNG BÌNH tuyệt đối: “thiên vỏng khôi 

khôi, sơ nhi bất lậu”, qui luật sống và sinh ra, lớn lên, già chết theo mỗi loài, không tư vị ai cả. 

b/ kết Luận:  

Học thuyết của Lão Tử là xoay quanh ý nghĩa của ĐẠO và ĐỨC, áp dụng trong cuộc sống 

đời thường cũng như việc TRỊ NƯỚC. Đạo là GỐC LỚN , Đức như sự hình thành, sinh hóa của Đạo 

và đưa vạn vật quay về nguồn. Đức lớn như Xích Tử chi tâm không gì hại nó được. Thánh Ngôn Cao 

Đài dạy: “Thầy đã thả 1 lũ hỗ lang ở lộn cùng các con; nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song 

trước Thầy đã cho các con mặc1 BỘ THIẾT GIÁP chúng nó chẳng hề thấy đặng là ĐẠO ĐỨC của các 

con. Thầy lại khuyên các con gìn giữ Bộ Thiết Giáp ấy cho đến ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy vậy ĐẠO 

là vật rất hữu ích như GIÁP hữu ích cho THÂN các con, nếu như các con bỏ Giáp thì Thân các con ra 

trần lỗ, còn bỏ ĐẠO thì các con ở dưới phép TÀ THẦN.” 

         B- ĐẠO GIÁO – SỰ BIẾN DẠNG HỌC THUYẾT CỦA LÃO TỬ- 

I- LÃO TỬ VÀ ĐẠO GIÁO 

Các nhà nghiên cứu về Đạo Giáo phát xuất từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử trên thế giới đều 

ngạc nhiên, hoặc cho là mâu thuẫn lớn. Theo Lão Tư,û Đạo là Vô Vi, là TỰ NHIÊN NHƯ NHIÊN, 

vạn vật sinh ra, trưởng thành, già chết …, trong khi đó Đạo Giáo tu luyện, chế biến bùa chú, đồng 
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bóng trị bệnh hoặc dùng vào mọi sinh hoạt liên quan đến cuộc sống Nhị Nguyên; luyện linh đơn, 

luyện đạo trường sanh bất tử, trái với luật tự nhiên của Đạo Vô Vi. Để tìm hiểu, chúng ta thử tìm 

nguồn gốc của Đạo Giáo qua Đạo Đức Kinh và ảnh hưởng của Đạo Đức Kinh tạo nên Đạo Giáo.  

 a/ Cuộc đời ảo diệu của Lão Tử và Trang Tử 

1/ Lão Tử:  

Qua tiểu sử, sự xuất hiện của Ngài rất là mơ hồ, sanh tử không ai biết thời gian, không gian, 

những dấu vết cuộc đời Ngài lưu lại cũng không rõ ràng, tất cả đều mờ mờ mịt mịt. Quyển Đạo Đức 

Kinh độc nhất của Ngài lưu lại hậu thế, một quyển sách thôi, mà cả thế giới, xưa cũng như nay, ngày 

mai cũng thế, đều coi như là một TÚI KHÔN của loài người. Ngay trong quyển sách Đạo Đức Kinh, 

ĐẠO là nguồn gốc sinh ra vạn vật, vạn loại, sinh ra Càn Khôn Vũ Tru ï nhưng lại “XEM chẳng THẤY, 

LÓNG chẳng NGHE, BẮT mà KHÔNG NẮM ĐƯỢC”; sanh ra Hữu Vi cũng không ai biết rõ sanh 

bằng cách nào! Tất cả đều cho là ảo diệu, và trong cái ảo diệu đó hàm chứa cái thực dụng cái khôn 

khéo không chối cải được! 

2/ Trang Tử:  

Người thừa kế lỗi lạc của Ngài là Trang Tư û(369_ 286 trước CN) tên là Trang Chu, người 

nước Tống, từ chối làm quan, ẩn cư tại núi Nam Hoa và viết quyển NAM HOA KINH, từ tư tưởng của 

Lão Tử, đẩy thêm tới thành thuyết TƯƠNG ĐỐI LUẬN, xóa mọi ranh giới giữa con người và thiên 

nhiên, giữa thực tại và hư vô…Câu chuyện thú vị điển hình là TRANG CHU HOÁ BƯỚM: “Một hôm 

Trang Chu nằm mơ thấy MÌNH là BƯỚM, bay lượn nhởn nhơ, vui đùa với cỏ cây hoa lá , nhẹ nhàng, 

thanh thoát. Chợt tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Trang Chu, rồi hoang mang chẳng biết mình là 

Chu chiêm bao thấy Bướm hay Bướm chiêm bao thấy Chu! Thật là ảo diệu, mơ hồ, thần bí và cũng 

rất hợp lý!! 

b/ Ảnh hưởng của Đạo Đức Kinh. 

Trong chương 10 Ngài viết:  

Tải doanh phách bảo nhất, 

    Năng vô ly hồ? 

    Chuyên khí trí nhu, 

    Năng anh như hồ? 

    Địch trừ huyền lãm 

    Năng vô tỳ hồ? 

  Dịch là: Làm cho hồn phách hiệp một, 

    Không thể chia lìa, được không? 

    Làm cho hơi thở tụ lại, 
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    Như trẻ sơ sinh, được không? 

    Gột rửa lòng tham huyền diệu 

    Để lòng trống không, được không? 

Đoạn văn nầy của Lão Tử tuy không đi sâu vào phép luyện Đạo của các Đạo gia sau nầy, 

nhưng trên căn bản, đã diễn đạt rõ ràng: Muốn làm cho hồn phách hiệp nhau, tâm tuyệt đối thanh 

tịnh, thân giữ được bảo nhất (huyền đồng) như đứa trẻ sơ sinh, điều hòa hơi thở và tụ khí tại “đan 

điền”, lòng trống rỗng, không vọng động bất cứ điều gì kể cả lòng mơ mộng huyền diệu. Rõ ràng đây 

là phép luyện Tinh, Khí, Thần mà sau nầy các Đạo Sĩ thực hành để luyện Pháp. Vì thế, họ mới suy 

tôn Lão Tử làm giáo chủ của Đạo Giáo gọi là Thái Thượng Lão Quân. 

Ngoài ra, trong chương 11, Ngài giảng về cái diệu dụng của cái KHÔNG bằng những ví dụ 

rất cụ thể như bánh xe nhờ chỗ trống không ở tâm để các trục quay được và các căm xe tụ vào đó 

mới hình thành cái Dụng của cái xe; nhồi đất làm chén, chỗ không của cái chén mới dùng được; cái 

buồng cũng nhờ chỗ không mới có cái dụng của buồng the. Không có chỗ trống không, ba thứ kia đều 

vô dụng! Nhưng nếu không có đất hoặc cây lá thì cũng không tạo được cái không để dùng. Đây rõ 

ràng là có sự hiệp nhất giữa TRỜI và NGƯỜI mới viên mãn được. Ba món thuộc vật chất do TRỜI 

ĐẤT sinh ra không khác vì thân xác (tinh), 3 cái không đó được con người dùng trí não (khí) tạo ra để 

có cái không để xử dụng (thần). Như vậy , qua những thí dụ nầy, đã giảng rõ hơn đoạn văn của 

chương 10 ghi trên. Ngược lại, khi có tâm không rồi thì trí sáng lòa, THẦN thanh tịnh, tự nhiên huyền 

diệu hiện đến tùy theo trình độ mỗi người mỗi khác. (Nếu tâm vọng động huyền diệu thì cũng không 

có huyền diệu!!) 

Tiếp theo chương 12, Ngài kết luận: “Thánh nhơn vì bụng mà không vì mắt (Vị phúc bất vị 

mục). Phúc là Tâm, Mục là Mắt, Thánh nhơn hướng nội (tu sửa bên trong) chứ không hướng ngoại 

(nhìn ra ngoài dễ bị vọng động). Đây cũng là pháp tu của các vị Đạo Sĩ. 

Ở nhiều chương khác trong Đạo Đức Kinh, Ngài cũng thường nhắc nhở, Tu Đạo sẽ sống lâu 

(trường sanh)… 

Tóm lại: Qua Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã truyền cho hậu thế pháp tu căn bản theo Đạo Vô Vi 

của Ngài. Những “huyền diệu” người đời sau bắt gặp tùy theo căn cơ, trình độ mà có cái dụng khác 

nhau, để đưa đến việc thành lập Đạo Giáo. 

II- ĐẠO GIÁO 

 Như trên đã trình bày, người đời sau những ai thấm nhuần Đạo Đức Kinh, thực hành theo Đạo 

Đức Kinh, đặc biệt làm theo các chương 10, 11 và 12, bắt gặp được nhiều điều huyền diệu mà chính 

họ cũng không ngờ! Từ đó Đạo Giáo ra đời, suy tôn Lão Tử làm giáo chủ, gọi là Thái thượng Lão 

Quân. Có thể chia Đạo Giáo ra làm hai phái: Phái Phù Thủy và Phái Thần Tiên. 

a/ Phái Phù Thuỷ 

  Dùng các pháp thuật như : đồng bóng, trừ tà ma, bùa chú, bói toán để trị bệnh chủ yếu giúp 

cho người bình dân nghèo khó, thiếu thuốc men. Đôi khi cũng dùng năng lực nầy để đáp ứng những 

nhu cầu cần thiết cho cuộc sống trong các ngành nghề, kể cả trong chiến tranh và chính trị… Tuy 
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nhiên quyền pháp nầy rất phức tạp, mơ hồ nên dễ bị lợi dụng từ hữu vi đến vô vi (hữu vi là con người 

giả mạo lường gạt; vô vi là bọn tà ma nhập vào tự xưng là chơn linh cao, giả danh Thần, Thánh… để 

lường gạt). 

b/ Phái Thần Tiên  

Dạy phép tu Tiên, luyện đơn, luyện Tinh, Khí, Thầân. Khi đạt pháp sẽ sống lâu, thông hiểu 

thiên văn địa lý, phát triển tình thương giúp Đạo Đời… Họ cũnglưu lại rất nhiều sách gọi là ĐẠO 

TẠNG hướng dẫn về phép xử thế tiếp vật, phép dưỡng sinh, dùng thuốc men, coi bói toán, tướng số, 

thiên văn địa lý … 

Tóm lại: Đạo giáo thực sự đã hòa nhập vào xã hội thật sâu xa, tác động lòng người, góp phần 

quan trọng vào cuộc sống, vào nền văn hóa của các dân tộc Phương Đông. 

C- ĐẠO GIÁO VÀ NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC VN. 

I- ĐẠO GIÁO VÀ VĂN HÓA NÔNG NGHIỆP. 

a/ Lão Tử và dân tộc VN. 

 Như phần tiểu sử đã trình bày Lão Tử sinh ra tại nước Sở thời Đông Chu Liệt Quốc. Nước Sở 

nằm về Phương Nam của Trung Hoa thời bấy giờ, vì thế Ngài đã thực sự hòa nhập vào nền văn hóa 

Nông nghiệp phương Đông. Biểu tượng Ngài thanh nhàn cỡi con TRÂU XANH từ Phương Đông đi về 

Phương Tây, dừng lại biên ải, viết xong quyển Đạo Đức Kinh, rồi biến mất trong cõi Trời Phương 

Tây. Rõ ràng, con Trâu tượng trưng cho ngành nông nghiệp, màu xanh thuộc mộc, tượng trưng màu 

Phương Đông; cỡi trâu xanh tượng trưng cho cảnh thái bình trong tâm hồn vô vi, nồng cốt triết thuyết 

được xây dựng trong quyển sách duy nhứt nầy. Viết xong quyển Đạo Đức Kinh, rồi cỡi trâu bay về 

hướng Tây rồi biến mất. Có phải chăng Đạo của Ngài truyền bá từ Đông sang Tây Phương Cực Lạc,  

đi vào Đạo Vô Vi, Vô Sắc, Vô Tướng, Vô Danh … “không thấy, không nghe, không nắm bắt được”, 

coi như đã biến mất ( nhưng ĐẠO vẫn  vĩnh viễn tồn tại !).  Hiện nay nhiều nhà trí thức Tây Phương, 

khi nghiên cứu văn hóa Đông Phương, rất tâm đắc với quyển Đạo Đức Kinh của Ngài. Những thí dụ 

dùng lý giải trong quyển Đạo Đức Kinh đều lấy tánh của NƯỚC làm căn bản để diễn đạt, lấy những 

vật dụng như cái chén đất, căm xe, vách căn phòng bằng cây lá … để cụ thể hóa cái Vô Vi bí ẩn của 

Thiên Địa… 

Vì thế Đạo của Ngài, khi truyền bá sang VN, dân tộc VN, nhứt là những nhà trí thức và quân 

sự rất tâm đắc, kể cả những nhà sư bên Phật Giáo, nhà Nho bên Nho Giáo. Những chiêu thức “NHU 

THẮNG CƯƠNG nhược thắng cường”… đã được Tổ Tiên VN áp dụng từ ngàn xưa trong việc chống 

ngoại xăm: sự tích Phù Đổng Thiên Vương, những trận thủy chiến lẫy lừng… đều lấy yếu thắng mạnh, 

lúc nào VN cũng ở trong tình huống CHÂU CHẤU ĐÁ XE khi chiến đấu chống ngoại xăm. 

b/ ĐẠO GIÁO VÀ DÂN TỘC VN. 

 Cũng như Đạo Đức Kinh, toàn bộ kho tàng Đạo Giáo Trung Hoa từ phái Phù Thuỷ đến phái 

Thần Tiên đều được dân tộc VN đón nhận nồng nhiệt, vì từ nguyên thuỷ và trong quá trình lịch sử, 

VN đã phát huy tinh thần tương tự Đạo Giáo nầy và đã áp dụng vào thực tiễn, tuy không hề đặt cho 

một cái tên, một danh hiệu nào, có lẽ vì VN trước đây chưa có chữ viết kịp đến vào khoảng thế kỷ 
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thứ hai thì Đạo Giáo đã được phổ biến tại VN rồi và được dân tộc VN hưởng ứng một cách hết sức tự 

nhiên. 

 So sánh Khổng Giáo và Đạo Giáo khi du nhập vào VN thì Đạo Giáo được phổ biến , len sâu 

vào lòng dân rất sớm từ thế kỷ thứ hai trong khi đó, Khổng giáo mãi đến thế kỷ thứ 13 mới hoà nhập 

được vào dân tộc VN mà phần lớn chỉ giới trí thức và giới cai trị mới tâm đắc mà thôi. Đó là vì học 

thuyết của Khổng, như ta đã biết dùng để cai trị, đặc biệt từ thời nhà Hán trở về sau, giới nầy lợi 

dụng Khổng giáo để bảo vệ ngai vàng, bảo vệ bè đảng quí tộc nên không được giới bình dân VN 

hoan nghênh bằng Đạo giáo. Hơn nữa, qua Đạo Đức Kinh, Lão Tử luôn luôn chống đối chiến tranh 

bất cứ dưới hình thức nào, chống kẻ mạnh hiếp yếu. Ngài khuyên các nhà cầm quyền dùng   “ vô vi 

nhi trị”.  Tư tưởng nầy rất phù hợp với tâm nguyện của dân tộc VN, luôn luôn muốn “an cư lạc 

nghiệp”. Như thế, chúng ta không lạ gì khi thấy Đạo giáo hoa ø nhập vào VN một cách hài hoà tuyệt 

đỉnh vì Lão Tử giống như ông già VN vậy.  

II- ĐẠO GIÁO VÀ VẤN ĐỀ THÔNG CÔNG 

   a/ Thông công qua sự bảo nhất Hồn phách 

Như phần trên đã trình bày, từ triết thuyết HUYỀN ĐỨC của Lão Tử, khi con người vô dục, vô 

cầu và hiểu rõ sự tương quan giữa Nhất Nguyên và Nhị Nguyên thì TÂM trống không, theo qui 

luật “ tổn hữu dư bổ bất túc”, HỒN và PHÁCH hiệp một, con người tự nhiên sẽ có một sự sáng 

huyền dịêu đến với mình, giống như bên Phật giáo xác nhận: “ chơn không diệu hữu” tức trong 

cái KHÔNG có cái CÓ rất huyền diệu. Cái sáng của TÂM KHÔNG giúp giải quyết tốt rất nhiều 

nhu cầu cho con người về vật chất cũng như tinh thần. Bùa chú, đồng bóng, linh đơn, diệu dược, 

các phép tu tiên …v..v… đã rất hữu ích cho con người từ ngàn xưa, khi mà nhơn loại còn chưa văn 

minh tiến bộ. Ánh sáng tâm linh đó đã từng giúp cho những nhân vật khả kính Trạng Trình 

Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nổi tiếng qua tập sấm ký, đoán trúng những việc tương lai lâu dài cả 500 

năm sau. Đó là hình thức thông công với Thần Linh khi con người đạt được Tâm không, nói khác 

đó cũng là sự bảo nhất của Hồn Phách mà Hồn chính là thần linh của thể xác. 

 b/ Thông công qua cơ bút 

Đối với các dân tộc Đông Phương, sự tương quan giữa vô vi và hữu hình biểu lộ rất tự nhiên 

qua đạo THỜ CÚNG TỔ TIÊN đã có từ ngàn xưa. Những sự linh hiển được dân gian truyền tụng 

nhiều vô số kể qua các câu chuyện thần thoại. Sự hiển linh của đức Phật Bà Quan Âm, đức Mẹ 

Maria ở khắp mọi nơi trên thế giới được dân chúng tin tưởng trọn vẹn.  

Mãi đến đầu thế kỷ 19 sang thế kỷ 20, Tây Phương đã bắt đầu thông công bằng phương tiện 

XÂY BÀN CẦU CƠ, tiếp xúc với thế giới vô hình và được học hỏi rất nhiều điều huyền 

diệu…Đến năm 1925 qua huyền diệu Cơ Bút, Thượng Đế giáng trần dạy Đạo, lập nên một nền 

Tân Tôn Giáo tại miền Nam VN là Đạo Cao Đài hay ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. 

D- QUỐC ĐẠO VN GIAO LƯU VỚI ĐẠO GIÁO 

Một sự cảm nhận rất lạ lùng nhưng rất tự nhiên là nền Quốc Đạo VN như là một biển cả mà 

Phật, Khổng, Lão là những dòng sông lớn đổ về, rồi qui lại thành MỘT thứ NƯỚC BIỂN duy 

nhất, mùi vị khác nhưng bản chất NƯỚC in nhau. Riêng Đạo giáo, cảm nhận nầy càng rõ rệt hơn. 
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I- SỰ TUÔNG ĐỒNG 

a/ Đạo Vô Vi của Lão và Đạo Tự Nhiên của nền QĐVN   

Suốt quyển Đạo Đức Kinh, Lão Tử đưa ra từ ngữ VÔ VI và Ngài biện minh cho triết thuyết 

nầy. Vô Vi là không làm mà không cái gì là KHÔNG LÀM hay nói rõ hơn là LÀM một cách TỰ 

NHIÊN như ánh sáng mặt trời chan hoà tất cả, không phân biệt thiện ác, tốt xấu…vạn vật hưởng 

nhờ mà không biết ai cho và người cho cũng không cần biết cho ai, mỗi vật TỰ NHIÊN tiến hoá, 

độc lập giữ bản sắc riêng của mình, giống nào ra giống nấy, không ai can thiệp, không ai chiếm 

hữu làm của riêng …..Tổ Tiên dân tộc VN vốn sống ngành nông, suốt cuộc đời gần gũi với Trời, 

Trăng, Mây, Nước…..sống hoà mình vào thiên nhiên, sống nhờ thiên nhiên và học hỏi ở thiên 

nhiên, khám phá sự huyền diệu của thiên nhiên để rồi sống và hành xử một cách tự nhiên không 

tính toán thiệt hơn, an nhàn tự tại trong tâm hồn, thái bình trong xã hội….Cũng như triết thuyết của 

Lão Tử, Tổ Tiên VN, qua đời sống nông nghiệp, học nhiều với TÁNH của NƯỚC, nên tuy không 

dùng từ: “tổn hữu dư bổ bất túc” nhưng nằm lòng điều đó khi khai mươn, mở đường nước từ đám 

ruộng nầy qua đám ruộng khác…sự thâm nhập nầy TỰ NHIÊN đến đổi “LÀM như KHÔNG 

LÀM”, có nghĩa là không suy nghĩ, không tính toán gì cả…Tất cả các vấn đề khác trong Đạo Đức 

Kinh đề cập về mọi phương diện đều bàng bạc trong đời sống của Tổ Tiên ta trước cũng như sau 

đời Xuân Thu Chiến Quốc Trung Hoa.  

b/ ĐẠO QUAY VỀ NGUỒN  

Dân tộc VN trực tiếp quan sát sự sống của vạn vật, biến chuyển theo từng chu kỳ, nhìn thấy 

rõ sự quay về nguồn theo biện chứng pháp. Thí dụ từ hạt lúa, nẩy mầm thành cây mạ, đem mạ 

cấy thành cây lúa, trổ bông kết hạt thành nhiều bông lúa tức nhiều hạt lúa giống y như hạt lúa 

đầu tiên và cứ thế mà luân chuyển…Vạn vật từ Đạo sinh ra, xuyên qua một chuổi biến hoá rồi 

cũng quay về với Đạo. Xem thế, rõ ràng dân tộc VN tiếp nhận Lão giáo tự nhiên như đón nhận 

người đồng hội đồng thuyền với mình. 

c/ NHẬN THỨC CÓ SỰ HUYỀN BÍ  

Qua cuộc sống thực tiễn, Tổ Tiên chúng ta lưu truyền những câu chuyện thần thoại đầy ẩn ý, 

câu chuyện nào cũng có các vị Thần Linh đến mách bảo khi gặp những vấn đề nan giải, nhiều 

người cho đó là sản phẩm của tưởng tượng nhằm đáp ứng những ước mơ thầm kín. Những ai đã 

từng chứng nghiệm huyền diệu tâm linh, đã từng bắt gặp những hiện tượng lạ ngoài sự hiểu biết 

thông thường, đều nhận thức có một thế giới vô hình liên hệ và ảnh hưởng đến toàn bộ sự sống 

của vạn linh. Những huyền nhiệm của Đạo giáo như bùa phép, bói toán, đồng bóng…đến việc 

ngoại tu, nội tu đều hiện diện trong xã hội VN từ ngàn xưa và như trên đã trình bày, khi đạt được 

TÂM KHÔNG sẽ có nhiều huyền diệu bất ngờ đến với con người, giúp con người kể cả vạn vật 

tiến hoá nhanh hơn. Đạo giáo từ Trung Hoa du nhập vào VN, hoà nhập với nhau, bổ túc cho nhau 

trong chu trình tiến hoá. Hành trình của đôi bên tương hợp với nhau vì cùng nội tâm phát xuất ra 

ngoài, tức cùng một gốc ĐẠO mà ra.  

d/ Đạo Đức của Lão và Ngũ Thường của Khổng với nền Quốc Đạo VN 

Một số lớn các nhà nghiên cứu Đông Tây đều nhận định giữa học thuyết Đạo Đức của Lão và 

Ngũ Thường của Khổng giáo có sự mâu thuẫn rất lớn. Tại chương 18 ĐĐK, Ngài viết: “ Đạo Lớn 
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mất mới có Nhân Nghĩa, Trí Huệ sanh mới có Dối Trá, lục thân chẳng HOÀ mới có HIẾU TỬ, 

nước Loạn mới có tôi TRUNG”. Chương 19 ĐĐK, Ngài viết: “Dứt Thánh bỏ Trí dân Lợi muôn 

phần - Dứt Nhân bỏ Nghĩa, DÂN lại thảo lành – Dứt Xảo bỏ Lợi, trộm cướp không có…” 

Những lập luận nầy của Lão Tử có vẻ bài bác những yếu quyết của Đạo Khổng như Nhân , 

Nghĩa, Hiếu, Trung…Thật ra, đối với Lão Tử, sống theo Đạo Đức thật sự tức Đạo Vô Vi của Ngài, 

đem tinh thần Đạo Vô Vi áp dụng vào cuộc sống nhất là việc TRỊ NƯỚC là đã gồm cả Nhân, 

Nghĩa, Lễ,Trí, Tín, Trung, Hiếu … của Đạo Khổng nhưng rất tự nhiên, thông suốt, phát xuất từ 

TÂM KHẢM. Ngài chỉ trích NGŨ THƯỜNG chẳng qua là chỉ trích cái TƯỚNG của nó, cái 

KHÁCH SÁO , cái BÓ BUỘC, cái của người đời nhất là Vua Chúa và đám Quí Tộc, nói khác là 

cái CÔNG THỨC trói buộc, thiếu tự nhiên, cứng nhắc, chưa nói là những sự LẠM  DỤNG vì ích 

lợi riêng về tinh thần cũng như vật chất. Ngược lại, nếu người ta áp dụng Ngũ Thường phát xuất 

từ TÂM thì đã thực hiện Đại Đạo của Ngài rồi! 

Do đó, khi Đạo Lão và Khổng du nhập vào VN thì nhờ sự mềm mại, uyển chuyển, tự nhiên 

như tánh NƯỚC của dân tộc VN, làm cho Đạo Khổng bớt cứng nhắc, có thể hoà nhập vào Đại 

Đạo của Lão sẽ không có gì khác biệt. Trong việc TU THÂN, KHỔNG lấy hình tướng dẫn dắt 

vào NỘI TÂM, ngược lại LÃO xuất phát từ nội tâm thể hiện ra hình tướng như ĐẠO thể hiện ra 

ĐỨC vậy.  

Trong chương 38 ĐĐK, Lão Tử viết: “ Thiên đắc nhất dĩ thanh, Địa đắc nhất dĩ ninh, Thần đắc 

nhất dĩ linh, cốc đắc nhất dĩ doanh, Vạn Vật đắc nhất dĩ sinh.” (Trời được một thì trong, Đất được 

một thì yên, Thần được một thì linh, Hang được một thì đầy, Vạn Vật được một thì sống ). MỘT ở 

đây là ĐẠO, có được một là có đầy đủ Ngũ Thường. Đối với dân tộc ta, đi vào tự nhiên, như là 

hoà nhập cả hai vào triết thuyết của Khổng và Lão vào TÂM THỨC, ứng dụng một cách linh 

hoạt, lấy Đạo Tâm làm bất biến ứng với vạn biến, như nước “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” nhưng 

không hề mất BẢN CHẤT.   

II- BƯỚC ĐẦU CỦA LÃO KHI GIAO LƯU VỚI NỀN QUỐC ĐẠO VN   

a/ Vấn đề VÔ DANH 

    Vào đầu ĐĐK, Lão Tử giáng xuống 2 câu: 

              “ Đạo khả Đạo phi thường Đạo 

   Danh khả Danh phi thường Danh” 

 Làm đầu đề cho quyêûn sách của Ngài. Quả thật, suốt 81 chương ĐĐK, Lão Tử đã 

bám sát đề tài nầy: Đạo không thể hiểu hết được, không thể diễn tả hết được, không lấy gì có thể 

so sánh được…vì Đạo vô cùng vô tận, sanh ra tất cả, bao gồm tất cả, lan tràn tất cả, nuôi dưỡng tất 

cả…Nếu nói lên hết được thì không phải cái Đạo mà Ngài muốn nói, và cũng vì thế mà không thể 

đặt tên được, nên Ngài guợng đặt là ĐẠi ĐẠO… Đi vào thực hành thì Đạo của Ngài: làm như 

không làm, không làm mà không có cái gì là không làm… nhu thì thắng cương, nhược thắng 

cường…đứng sau mà lên trước, thành công thì lui về ( công thành, thân thoái); thắng mà bại…Tất 

cả hành xử của Ngài, mới nghe qua, tất cả đều ngược với thế tình, thậm chí có vẻ vô lý nữa…Tuy 

nhiên, những thành, bại, thắng, thua, trước, sau…của Ngài, có ý nghĩa thật là thâm sâu, thật là 

chơn thật, nếu ta hiểu bằng TÂM LINH, nếu ta nhận chân được cái, nếu chúng ta nhận chân được 
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cái gì mất, cái gì còn, cái gì là hạnh phúc vĩnh cửu của một CHƠN LINH, ta mới tương đối hiểu 

được triết thuyết của Ngài và mới cảm nhận được ĐĐK là TÚI KHÔN của loài người. Đối với 

Ngài, con người rất vĩ đại trong bốn cái lớn là: ĐẠO, TRỜI ĐẤT và NGƯỜI. Xem thế, NGƯỜI 

mà Ngài muốn nói không phải làø “thể xác” tạm bợ của một kiếp sanh! 

Riêng đối với VN, Phật Lão Khổng, từ phương trời xa đưa tới, đều khế hợp với nền văn hoá 

VN một cách tự nhiên, hay nói khác: VN đã ẩn tàng, đã qui  nguyên các triết thuyết nầy vào cuộc 

sống thường hằng, đó là QUỐC ĐẠO VN. Ngoài ra, Tổ Tiên VN từ ngàn xưa đã thấm nhuần sự 

tương quan thấm thiết giữa THIÊN, ĐỊA, NHƠN, gọi là TAM TÀI, phù hợp với 4 cái lớn của Lão 

Tử là ĐẠO, TRỜI, ĐẤT và NGƯỜI. Trong Tam Giáo, có thể nói,  Lão Giáo gần gũi, phù hợp với 

nền văn hoá VN nhiều nhất. Triết thuyết của nền Quốc Đạo VN vô danh cho đến thế kỷ XX mới 

có tên chính thức là ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ do Thượng Đế thành lập qua huyền diệu cơ 

bút.  

b/ CƠ QUI CỦA LÃO GIÁO     

Đạo Lão chính là Đạo quay về nguồn: “ Thệ viết viễn, viễn viết phản”, cùng ý nghĩa với câu 

: “ Nhất bản tán vạn thù, vạn thù qui nhất bản”. VN còn tiến thêm một bước cụ thể hơn nữa là 

THỜ CÚNG TỔ TIÊN, biết công ơn tiền nhân có công dựng nước và giữ nước…và sâu xa nhất là 

biết công ơn đấng sanh hoá, dưỡng dục cả Càn Khôn Vạn Vật tức là Đấng Thượng Đế, nhân cách 

hoá vai trò của Thiên Địa. 

E-TÓM LƯỢC ĐẠI Ý CÁC CHƯƠNG TRONG ĐẠO ĐỨC KINH   

  Chương 1-        

Đạo là nhất nguyên, là tuyệt đối nên không dùng từ nhị nguyên mà diễn đạt được. Danh cũng 

thế. Vô danh của Lão ngược lại với thuyết chính danh của Khổng. Không tên là GỐC của Trời 

Đất, có tên là MẸ của vạn vật. Gốc thuộc Nhất Nguyên, sinh hoá vạn vật là Nhị Nguyên. Đối với 

Lão tất cả đều tương đối. Vô là Thể, Hữu là Tướng; vô là Tiên Thiên, Thể là Hậu Thiên. Cả hai 

thật sự không phải là hai mà là MỘT như 2 mặt của đồng tiền, nên đồng nghau, dính vào nhau 

thành một khối một cách huyền diệu, thâm sâu, không thể phân cách ra được. Có thiện thì có ác, 

có cao thì có thấp, có trắng thì có đen…gắn liền nhau. Tất cả gọi là HUYỀN ĐỒNG. Vì thế, 

Huyền rồi lại Huyền nữa, là cửa ra vào, biến hoá thâm sâu của vạn vật trong vũ trụ. Đó là Đạo, 

là Thể. Biến hoá thành tướng, thành vạn vật là DỤNG của Đạo. 

Đối với Lão thật sự là không thanh không trược, không cao không thấp, không sáng không 

tối…tất cả thật sự là tương đối. Thí dụ: nước là thanh, bùn là trược; bùn lỏng là thanh của bùn đặc; 

nước là thanh của bùn lỏng, hơi nước là thanh của nước. Ngược lại bùn đặc là trược của bùn lỏng; 

bùn lỏng là trược của nước …Vậy cái nào THANH, cái nào TRƯỢC?? Đã là như vậy, tại sao phải 

tranh cải, phải phân phân biệt biệt??...Vì vậy khi đứng trước vạn biến, giữ yên lặng, giữ thanh 

tịnh và TỊNH chính là nắm vững ý nghĩa của chữ ĐẠO để “Dĩ BẤT BIẾN (Đạo)ứng VẠN BIẾN 

(Pháp). 

Chương 2 
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Hiểu được Đạo thì biết rõ cặp đối từ cùng có, cùng sanh, cùng tha ønh…và biết thế nên không thiên 

về bên nào, lấy vô vi mà xử sự, lấy bất ngôn mà giáo hoá…không can thiệp vào, không chiếm đoạt, 

không cậy công, không ở lại sau khi thành công nên không bị bỏ đi. Hiểu được Đạo mới mở rộng lòng 

tha thứ, khoan dung, thương yêu (từ bi, hỷ, xả). 

Chương 3    

Dùng vô vi trị là không gợi lòng ham muốn, tham lam của dân, thì dân không tranh đoạt, không 

chiến tranh, không vướng mắc thị phi, thiện ác, tốt xấu…thì lòng thanh tịnh, Tâm không không. Dân 

được no bụng thì không cướp đoạt. Ý chí tranh đoạt càng mạnh thì sinh ra bạo động, nên làm cho nó 

yếu đi để phát huy cái mạnh của tâm hồn. Làm cho dân khoẻ mạnh (thí dụ: khuyến khích tập thể dục, 

y tế tốt, tập thiền định…) thì dân vui tươi, lạc quan hướng về tâm hồn cao thượng. 

Tóm tắt: dùng VÔ VI TRỊ thì không có gì là không trị. 

Chương 4  

Chương nầy đề cập đến THỂ và DỤNG của Đạo: không biết Đạo từ đâu ra (vô vi) nhưng cái 

dụng của nó thật là kỳ diệu, nó làm cho quân bình vạn sự, giải trừ thị phi, thiện ác…, điều hoà vạn vật 

về tinh thần kể cả vật chất. 

Chương 5 

Cần giữ chữ TRUNG tức là giữ quân bình, điều hoà, thanh tịnh, tự nhiên; không thái quá, không 

bất cập (tổn hữu dư bổ bất túc). Trời Đất rất CÔNG BÌNH, VÔ TƯ (lưới trời lồng lộng mảy lông 

không lọt) coi con người và vạn vật đồng nhau và cùng chịu chung một qui luật. 

Chương 6  

Cái hư không của Đạo vô cùng vô tận bất tiêu bất diệt, ví như CỐC THẦN, ví như HUYỀN TẨN. 

Cốc Thần là cái hang núi linh thiêng, Huyền Tẩn là cái lạch nước huyền diệu. Ca dao VN diễn đạt tài 

tình ý nghĩa Cốc Thần và Huyền Tẩn: 

 “Công Cha như núi Thái Sơn 

 Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

 Một lòng thờ Mẹ kính Cha 

 Cho tròn chữ HIẾU mới là Đạo con” 

Chương 7  

Vì luật “Vật cùn tắt biến” nên cần đi ngược lại thế tình mới bền lâu, mới hợp thiên lý. Không 

riêng tư, không sống riêng cho mình mới trường sanh, mới thanh tịnh, thoải mái, hạnh phúc. Đó mới 

là được việc riêng tư. 

Chương 8 
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Đạo sánh như nước, luân lưu triền miên, vô cùng vô tận, không tranh chấp, luôn luôn làm lợi cho 

vạn vật, luôn luôn giữ thăng bằng, lấy dư bồi cho thiếu…Bất tranh thì không ai tranh nổi với mình, 

không bao giờ lầm lỗi. 

Chương 9 

Công thành thân thoái. 

Chương 10 

HUYỀN ĐỨC: Hiệp nhất hồn phách…Hơi thở tụ lại như trẻ sơ sanh, đừng mơ vọng huyền diệu, 

sửa lòng trong sạch… Làm như không làm…Làm không cậy công…Đây là thuật dưỡng sinh và xử thế! 

Chương 11 

Trời Người hiệp một: cái có sẵn là cái Trời sanh, con người lấy cái có sẵn nầy làm nên cái 

“không” để xử dụng. Thí dụ như cái chén: con người lấy đất sét của Trời, nắn thành cái chén, chỗ 

dụng là phần trống không của chén. Trời cho đất, người bỏ công tạo nên, như vậy Trời Người hiệp 

một mới thành!... 

Chương 12 

Vì bên trong hơn ngoài; Vì tâm hơn vì nhãn. 

Chương 13 

Vinh, nhục đều đáng sợ hãi; Vô thân tức vô tiểu ngã mới Huyền Đồng cùng vũ trụ, mới dẹp được 

cái LO lớn. Biết quên mình lo cho thiên hạ, nên giao trọng trách cho người đó. 

Chương 14 

Giềng mối của Đạo là DI, HI, VI tức là vô sắc (Di là không thấy), vô thinh (Hi là không nghe), vô 

hình (Vi là không nắm bắt được). DI, HI, VI chỉ cái vô cùng, cái huyền diệu, cái vi tế của Đạo. 

Chương 15 

Chương nầy nói về: Trạng thái của Đạo đối với Đời và phương cách xử thế: không nhập thế cũng 

không xuất thế vì Đời với Đạo là MỘT. 

Chương 16  

Tịnh là hiểu rõ được sự cùng cực của hư không. Vạn vật trùng trùng đều trở về gốc của nó ( lá 

rụng về cội). Trở về cội rễ là Tịnh, là PHỤC MẠNG, là THƯỜNG tức là vĩnh  cửu, là sự sáng. Biết 

được Đạo THƯỜNG tức biết được cội rễ thì không phân biệt thị phi, tốt xấu mới bao dung, mới công 

bình, mới bao khắp; bao khắp là TRỜI, Trời là Đạo, là lâu dài, là vĩnh cửu, là trường tồn. 

Chương 17  

Mình làm và làm thế nào cho người dân cứ tưởng tự nhiên tự họ làm. Đó là ĐẠO TRỊ NƯỚC 

bằng VÔ VI. 
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Chương 18 

Khi đề cao cái gì là vì cái đó thiếu. Đại Đạo gồm có đủ nhân nghĩa, huệ trí, hiếu tử, trung 

thần…khi nào Đại Đạo mất mới cần nhân nghĩa, huệ trí, hiếu trung… 

Chương 19 

       Đi vào con đường Đạo, dứt bỏ TÂM PHÂN BIỆT, ít riêng tây, ít tham dục, sống giản dị mới qui 

THIÊN CHÂN được. Đạo là Nhất Nguyên, kông còn chấp thiện, chấp ác, chấp lợi hại…vì tất cả là 

MỘT, là HUYỀN ĐỒNG. 

       Chương 20   

       Đời chạy theo thế giới NHỊ NGUYÊN, nên có phân biệt, Đạo quay về GỐC nên vạn sự vạn biến 

đều qui nhất. Đạo là theo GỐC quên NGỌN. 

        Chương 21 

         ĐẠO và ĐỨC vốn là MỘT. Đạo là VÔ, Đức là HỮU. “Đó là chân không diệu hữu”  

        Chương 22 

        Đạo là bất tranh, vì không tranh nên không ai tranh nổi với mình. Theo qui luật tự nhiên: đầy thì 

sẽ vơi, vơi thì sẽ đầy. Nên giữ cái vơi… 

        Chương 23 

         Đạo là vô cùng, tự nhiên, yên lặng; có làm gì thì như không làm, như mặt trời giúp cho hoa nở 

mà hoa không hay được giúp. Cái gì mình làm nên, không phải mình làm nên mà là Đạo trong lòng 

mình làm nên… 

        Chương 24 

        Giữ quân bình, không thái quá. Cái gì mình làm và tự cho là sáng, là có công, là kiêu căn… đều 

có kết quả ngược lại! 

        Chương 25 

        Bổ túc thêm ý nghĩa của Đạo: Đạo sinh ra Trời Đất, yên lặng, trống không, sinh hoá vạn vật. Vì 

Đạo lan tràn khắp mọi nơi, tràn đầy cả càn khôn vũ trụ, đi rồi lại trở về, luân lưu mãi mãi nên gọi là 

Đại Đạo. Có 4 cái lớn: Đạo lớn, Trời lớn, Đất lớn và Người lớn. Thuận theo tự nhiên, là Người bắt 

chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước Tự Nhiên. Gốc triết học của Lão ở 

2 chữ TỰ NHIÊN. 

         Chương 26 

          Dạy Đạo Trị Nước: Nặng là gốc của Nhẹ, Tịnh là chủ của Động. Dân chính là gốc của vua, 

xem nhẹ là mất nước! (Dân vi trọng, quân vi khinh). Đạo trị nước là phải bình tịnh, tâm loạn động là 

mất nước! 

         Chương 27  
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         Hành vô vi là yêu quí  tất cả, san sẻ cho tất cả, không phân thiện ác, tốt xấu…Ví  như ánh sáng 

mặt trời chan rưới cho tất cả muôn loài, không phân lớn nhỏ, tốt xấu, thiện ác… 

          Chương 28   

         Biết dương giữ âm, biết trắng giữ đen; biết vinh giữ nhục; lấy cái nặng làm nền cho cái nhẹ, tất 

cả đều hữu ích, tất cả đều quay về gốc. Do đó, không nên phân biệt. Phép trị nước là tìm giúp con 

người quay về thiên chân, quay về mộc mạc, không tâm phân biệt. Phép chia để trị, lý một nơi tình 

một ngả, nói một đàng làm một nẻo dành cho phường bá đạo trị nước, sẽ mất nước. 

 Chương 29  

 Thánh nhân trị nước: khứ thậm, khứ xa, khứ thái. Cái gì thái quá là không có hậu. 

 Chương 30 

 Dùng cường lực để THẮNG là THUA! Sau cuộc chiến, người chết, tài sản đất nước tiêu tan, 

dân chúng đói rét, lầm than, mùa màng thất bác…Hậu quả là như thế, nên thắng mà thua! 

  Chương 31  

            Lên án chiến tranh: Thà có một HOÀ BÌNH không có lợi còn hơn một chiến công rực rỡ! 

            Chương 32  

              Cách trị nước theo Đạo: Đạo tuy thuần phác, tế vi nhưng sai khiến, hàm chứa tất cả. Giữ Đạo 

thì muôn vật theo về. Thiên hạ như suối khe, Đạo như biển cả; khe suối rồi cũng phải đỗ về sông 

biển vậy. 

            Chương 33 

              Tự tri, tự thắng, biết tri túc là hợp Đạo, là trường tồn. 

            Chương 34 

              Đại Đạo là nguồn Đạo tràn lan khắp nơi, che chở, dưỡng dục muôn vật, muôn loài mà không 

làm CHỦ, không cho mình là LỚN mới thành việc LỚN. 

            Chương 35 

        Nắm được Đạo thì được AN, được BÌNH, được THÁI. Nói Đạo thì khô khan, nhạt nhẽo, khó hiểu 

nhưng rất là hữu ích, công dụng vô cùng về lâu về dài. 

 Chương 36 

 Luật quân bình của Đạo làm cho cập đối từ thiện ác, thanh trược… bớt đi khoảng cách lại còn 

bổ túc cho nhau, cái nầy làm nền cho cái kia, đó là 2 mặt của đồng tiền, vốn là Một đưa đến lý Đạo 

là: Nhu thắng cương, nhược thắng cường…cá không nên thoát khỏi vực sâu (ĐẠO), vì làm như thế dễ 

bị bắt. Trị nước cũng thế, của báu nên giữ kín… 

 Chương 37 
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 Không làm nhưng không gì là không làm (vô vi nhi vô bất vi). Không làm  là không can thiệp 

vào tự nhiên…Vô vi tiến đến vô tâm, đi đến TỊNH. 

 Chương 38 

 Đối với Lão Tử, chỉ có Đạo và cái dụng của Đạo là Đức được đề cao hơn hết, còn Nhân, 

nghĩa, Lễ…bị xem nhẹ. Lão Tử phân tách: Nhân là làm mà coi như không làm, không cậy công tức vô 

công nên gần với Đạo vô vi của Ngài hơn; Nghĩa làm mà còn cậy công…nên xa Đạo; Lễ là làm nhưng 

muốn được đền đáp lại, nếu không, thì xăn tay áo, trợn mắt, bất bình. Đó là hình thức dục lợi, ích kỷ 

nên Lão cho là trái Đạo. Lễ chỉ là lớp che mỏng của lòng trung tín và là đầu mối của loạn ly. Đạo 

Đức là sâu dầy, Nhân, Nghĩa, Lễ chỉ là bức màn mỏng của Đạo Đức mà thôi, thế nên chọn trái chớ 

không chọn hoa! (Xử kỳ thực, bất cư kỳ hoa). 

 Chương 39 

 Đắc nhất là đắc Đạo. Quý lấy Tiện làm gốc, tinh thần lấy vật chất làm nền, Vua lấy dân làm 

gốc. Đó là Đạo Trị Nước của Thánh nhân. Một ở đây là Đạo. 

 Chương 40  

 Đi rồi quay về gốc là cái động của Đạo, yếu mềm là cái dụng của Đạo (như nước). Không 

sinh có, có hoàn không. 

 Chương 41 

 Thái độ người nghe nói Đạo: Thượng sĩ nghe Đạo làm theo; Trung sĩ nghe Đạo thoạt nhớ 

thoạt quên; Hạ sĩ nghe Đạo cả cười bỏ đi, nếu không cười bỏ đi sao gọi là Đạo được! Chương nầy 

cũng nhấn mạnh về cái phi thường của Đạo, là giữ chỗ yếu, chỗ thấp, chỗ tối, chỗ đứng sau… 

 Chương 42 

 Đạo sinh Âm Dương, Âm Dương tương hiệp sinh vạn vật…Chương 42 nhấn  mạnh về luật quân 

bình của Đạo: vật cùng tắt phản; tổn hữu dư, bổ bất túc; nên giữ chỗ thấp, đứng phía sau…sẽ được đưa 

lên chỗ cao, sẽ được đưa về phía truớc… 

 Chương 43 

 Bất ngôn chi giáo tức không dạy bằng lời mà nên bằng tâm truyền tâm, để tự nhiên mà thiên 

hạ tự hoá, không dùng lời để khuyến dụ, cưỡng ép. 

 Chương 44 

  Tri bỉ, tri chỉ (biết đủ, biết dừng lại) 

 Chương 45 

 Thánh nhân luôn giữ luật quân bình: hoàn toàn thì làm như vụng về dang dở; hùng biện thì 

làm như nói chẳng ra lời…Động thì sanh nhiệt, tịnh thì sinh hàn. Bởi vậy, khi lạnh thì dùng nóng mà 

thắng lạnh, khi nóng thì dùng tịnh mà thắng nóng. Thiên hạ náo loạn thì nên dùng thanh tịnh mà trị, 

sẽ được ổn định …Thanh tịnh tức là vô vi. 
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 Chương 46 

 Lên án chiến tranh: Biết Đạo thiên hạ thái bình; vô Đạo thì chiến tranh tàn phá; biết đủ thì 

thái bình; không biết đủ thì chiến tranh. Biết đủ trong cái mình đang có là luôn luôn đủ. 

 Chương 47 

 Hành trình về bên trong tức đi vào TÂM thì hiểu mình, hiểu người, hiểu Đạo Trời, hiểu cả 

càn khôn vũ trụ. (vì con người là tiểu vũ trụ, là chiết linh của Thượng Đế). 

 Chương 48 

 Hướng ngoại để học tức học theo nhị nguyên thì càng thêm rườm rà. Hướng nội để học tức 

học theo nhất nguyên thì càng giản đơn vì đi về gốc tức về MỘT; càng học càng bớt, bớt mãi đến 

cuối cùng là tới cái không tức vô vi, tức Đạo. 

 Trở về cái không là không có gì là không làm vì cái không là nguồn sinh ra cái có. Trị nước 

cũng phải dùng vô vi trị mới bền lâu. 

 Chương 49 

 Tâm Đại Đồng: đối xử, thương yêu như nhau đối với kẻ ác cũng như người thiện, lấy cái lòng 

của thiên hạ làm lòng mình, đối với kẻ lành hay chẳng lành cũng lấy LÀNH mà ở. 

 Chương 50 

 Xuất sanh nhập tử: sống là cái cửa đi vào sự chết; chết là cái cửa đi vào sự sống. Sống và 

chết vốn là MỘT. “ Đạo trường sanh bất tử” của Lão tức là trường sanh bất tử của linh hồn. Sống 

chết là tự nhiên như nhiên.  

 Chương 51 

 Đạo sanh dưỡng muôn loài, muôn vật nhưng không chiếm làm của riêng, không cậy công, 

không làm chủ. Đó gọi là HUYỀN ĐỨC tức là vô vi nhi vô bất vi.Tôn Đạo quý Đức là chiều hướng 

tự nhiên, không có gì bắt buộc phải như thế! 

 Chương 52 

 Vô danh là Đạo, Hữu danh là MẸ của vạn vật. Vô danh là THỂ, hữu danh là TƯỚNG của 

vạn vật; biết được cái nầy là biết được cái kia ( muốn biết được vô vi thì nên tìm hiểu hữu hình rồi 

suy ra hiểu vô vi).Sau khi biết rõ thế giới nhị nguyên đương nhiên hiểu rõ nguồn gốc sinh ra vạn vật, 

từ đó cần quay về nguồn mới trường sanh. 

 Chương 53 

 Tổn hữu dư bổ bất túc là cai trị theo Đạo; Tổn bất tức bổ hữu dư là cai trị theo Đời. 

 Chương 54 

 Lấy Đạo mà tu, tề, trị, bình thì Đức mới sáng; Lấy Đạo mà xét mình thì hiểu được thiên hạ; 

LấyĐạo mà trị nước thì thành công 
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 Chương 55 

 Đức dày nếu TÂM được giống như hài nhi (xích tử), an nhiên tự tại, tinh, khí, thần tự nhiên, 

bình hoà thì đạt Đạo. Đó là đạo dưỡng sinh về vật chất cũng như tinh thần. 

 Chương 56 

 HUYỀN ĐỒNG: Biết không nói, nói là không biết. Bịt miệng, bịt tai, bịt mắt, che bớt sự sắc 

sảo bén nhọn, trừ bỏ sự phân biệt, hoà mình vào ánh sáng của mọi người, hoà mình cùng thiên hạ, 

đồng lao cộng khổ, không phân quí tiện, lợi hại, thân sơ… 

 Chương 57 

 Lấy Đạo Vô Vi trị nước là mình phải làm gương mẫu và tôn trọng sự tự do, tự nhiên của mỗi 

người. 

 Chương 58 

 Hoạ là chỗ dựa của phúc; phúc là chỗ núp của hoạ. 

 Chương 59 

 Đạo trị nước: Tiết kiệm tài sản, sinh lực làTÍCH ĐỨC, tích đức là quay về Đạo, là vĩnh cửu, 

là rễ sâu gốc bền, là trường sinh muôn thuở. 

 Chương 60 

 Đạo trị nước: Hoạ phúc tự con người làm ra, không phải do ở ngoài, không phải do quỹ thần. 

Trị nước đúng theo Đạo, không ai dấy động được kể cả quỹ thần. 

 Chương 61 

 Nước lớn và nước nhỏ: Nước lớn ở chỗ thấp sẽ là nơi hiệp của thiên hạ. Lấy TỊNH làm chỗ 

thấp là căn bản để tạo hoà khí tạo an bình, tạo sự tùng phục và tin cẩn của nước nhỏ. 

 Chương 62  

 Đạo đem lợi ích cho mọi người không phân biệt thiện ác; là châu báu của người lành; là chỗ 

dựa của kẻ không lành. Cần lấy Đạo trị dân. 

 Chương 63 

 VI VÔ VI là làm cái Đạo Vô Vi: Làm mà như không làm, làm hết sức tự nhiên, không vướng 

mắc vào kết quả ra sao, không tư tâm tư lợi, thoát ra khỏi bảng giá trị của thành công hay thất bại, vì 

tất cả đều tương đối, trong thành có bại, trong bại có thành. Lo làm nhưng không lo lắng; Nếm như 

không nếm, đây là mùi vị Đạo; Lớn cũng vô cùng mà nhỏ cũng vô cùng. Đối với Đạo vô vi lớn nhỏ 

cũng như nhau. Dĩ đức báo oán. Việc nhỏ và việc dễ là đầu mối của việc lớn và việc khó. Thực sự dễ 

khó, lớn nhỏ đều tương đối. Bất cứ việc gì, hãy bắt đầu từ chỗ dễ, chỗ nhỏ. Không bao giờ nên xem 

thường việc dễ việc nhỏ đối với mình, ngược lại phải đặc biệt quan tâm. 

 Chương 64 
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 Thực hành Đạo Vô Vi: phòng ngừa, thấy trước những việc chưa xảy ra để d5p tan trước khi 

phát khởi. Tất cả mọi việc đều bắt đầu bằng cái nhỏ. Không làm, không giữ theo kiểu Nhị Nguyên. 

Nghĩ kỹ trước khi làm. Học mà không học: Học cái Đạo vô vi; không học theo kiểu nhị nguyên. Học  

Đạo Vô Vi là giúp tha nhân quay về NGUỒN, đi vào TỰ NHIÊN. 

 Chương 65 

 Dùng TÂM, không dùng TRÍ trị nước là HUYỀN ĐỨC. Dùng TRÍ trị nước là cái vạ cho nước. 

 Chương 66  

 Bất tranh thì không ai tranh nổi với mình. Nên ở vị trí thấp, phía sau…Thiên hạ sẽ đẩy lên cao, 

sẽ đưa về phía trước (bất tranh nhi thiện thắng). 

 Chương 67  

 Đại Đạo không giống vật chi cả, nếu nó giông vật gì thì đã NHỎ lâu rồi!.Ba báu vật của Đạo 

là: Từ, Kiệm, không dám đứng trước. 

 Chương 68 

 Cái đức của bất tranh là Nhu Nhược thắng Cương Cường. Khéo dùng người là hạ mình: không 

tranh. 

 Chương 69 

 Binh thư: Bất tranh nhi thiện thắng, giống như võ Nhu Đạo dùng yếu thắng mạnh. 

 Chương 70 

 Đại Đạo ít kẻ hiểu nên mới quí. Chùa rách mới có Phật vàng. Thánh nhơn mặc áo vải nhưng 

lòng đầy châu ngọc. 

 Chương 71 

             Biết mà cho là không biết mới thực sự cao; không biết mà cho là biết rõ ràng là bệnh; Nếu 

biết bệnh sẽ không còn bệnh! 

 Chương 72 

 Con người không biết sợ những điều đáng sợ, thì cái đáng sợ lớn sẽ đến; Bệnh hoạn, tai ách, 

tham sân si tràn đầy…nếu không biết giải trừ, không biết phòng ngừa thì cái chết, cái đau, cái khổ…từ 

từ đến. Biết đủ là đủ; biết mình sáng đừng tự xem là gương mẫu. 

 Chương 73 

 Đạo của Trời là: không tranh mà thắng, không nói mà nghe, không gọi mà đến, thông thả mà 

xong việc. Lưới Trời lồng lộng, thưa mà không lọt. 

 Chương 74 
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 Ham sống sợ chết là thiên tính. Nếu dùng độc tài, hà khắc, lạm sát…dồn dân vào thế không sợ 

chết nữa thì lấy gì mà trị? Dân sống trong an ninh hạnh phúc thì họ ham sống sợ chết mới dễ trị. 

Không được thay Trời mà giết người, vì ta không bằng Trời, làm sao làm đúng việc nầy! Như thế là 

lạm sát. Lão Tử chống án tử hình, chống hình phạt khắc khe thời đó. 

 Chương 75  

 Sưu cao thuế nặng, dân đói rét lầm than là loạn (tổn bất túc bổ hữu dư). Cần lấy Đạo vô vi trị 

nước, nước mới an. 

 Chương 76  

 Nhu nhược thắng cương cường. Cứng là bạn của sự chết; Mềm là bạn của sự sống. 

 Chương 77 

 Đạo Trời là bớt chỗ dư bù vào chỗ thiếu (tổn hữu dư bổ bất túc). Đạo người thường lấy chỗ 

thiếu bù vào chỗ dư (tổn bất túc bổ hữu dư). Tha ùnh nhơn làm không cậy công…Công thành thân thoái. 

 Chương 78 

 Đạo như nước: nhu thắng cương, nhược thắng cường. Cái Đức của Thánh nhơn ví như NƯỚC. 

 Chương 79 

 Hữu ĐỨC thấy người và mình là MỘT nên không thù oán; Vô ĐỨC ngược lại thấy người và 

mình là HAI nên phân chia trái phải, tranh chấp giựt giành. 

 Chương 80 

 Lão Tử chủ trương dân ít, nước nhỏ càng tốt: bất tranh, không dùng bạo lực, an cư lạc nghiệp, 

sống vui, hạnh phúc. 

 Chương 81  

 Lời thành thực không đẹp; lời đẹp không thành thực. Người thiện không tranh biện; người 

tranh biện không thiện. Người hay dùng TRÍ không học rộng; người học rộng không dùng TRÍ. Cho 

nhiều thì nhận được nhiều./. 
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CHƯƠNG TƯ 

QUỐC ĐẠO VIỆT NAM GIAO LƯU VỚI NHO GIÁO 
TIỂU LUẬN 

 

A. SỰ HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NHO GIÁO 

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CỦA KHỔNG TỬ 

II. HAI BỘ KINH ĐIỂN CĂN BẢN CỦA NHO GIÁO 

a. NGŨ KINH 

b. TỨ THƯ 

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NHO GIÁO 

a. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ 

b. NGƯỜI QUÂN TỬ 

c. VỊ THẦY GIÁO GƯƠNG MẪU 

B. QUỐC ĐẠO VIỆT NAM GIAO LƯU VỚI NHO GIÁO 

I. ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO ĐỐI VỚI CÁC TRIỀU ĐẠI TRUNG HOA 

a. TỪ KHỔNG TỬ ĐẾN ĐỜI NHÀ TẦN 

b. TỪ NHÀ HÁN VỀ SAU 

II. QUÁ TRÌNH XĂM NHẬP VÀO VIỆT NAM 

a. ẢNH HƯỞNG NHO GIÁO ĐỐI VỚI CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM  

b. ẢNH HƯỞNG NHO GIÁO ĐỐI VỚI BÌNH DÂN VIỆT NAM 

c. SỰ DUNG HÓA CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM ĐỐI VỚI NHO GIÁO 

C. KẾT LUẬN 
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CHƯƠNG TƯ 

QUỐC ĐẠO VIỆT NAM GIAO LƯU VỚI NHO GIÁO 

TIỂU LUẬN 

 

 Nho giáo là hệ thống giáo lý dạy ĐẠO LÀM NGƯỜI và thuật TRỊ NƯỚC, đã phát nguồn từ thời 

xa xưa khi có con người xuất hiện trên quả địa cầu nầy mà Đức Khổng Tử có công hệ thống hóa chặt chẽ 

hơn, qui mô hơn và phát huy thêm sao cho phù hợp với trình độ tiến hóa của dân tộc Ông, phù hợp với 

tình trạng chính trị, xã hội của đất nước Trung Hoa thời bấy giờ. 

 "Nho" chỉ người có kiến thức, biết lễ nghĩa, có đủ trình độ giáo dục quần sinh và tổ chức xã hội 

ổn định. Từ đó, hệ thống giáo lý của Đức Khổng Tử nhằm đào tạo lớp người "QUÂN TỬ" đúng nghĩa 

chữ "NHO", mạnh mẽ dấn thân vào con đường chính trị, kinh tế, xã hội, làm thế nào để đất nước có nền 

trật tự mới, để thiên hạ được thái bình, thịnh trị. 

 Tuy nhiên, trước thần tượng Khổng Tử, các môn sinh của Ngài cũng như các NHÀ NHO sau nầy 

vì quá khâm phục nên đưa tư tưởng của Ngài vào khuôn mẫu và áp dụng một cách cứng nhắc, khô khan, 

gần như tuyệt đối. Hình ảnh của những gia đình "NHO GIA" làm cho người ta vừa kính nể, vừa kinh sợ, 

cảm thấy như có cái gì gò bó, trói buộc trong đời sống hằng ngày. Ngay như thuyết TRUNG DUNG xuất 

sắc của NHO GIÁO cũng bị chấp tại chổ TRUNG ĐIỂM làm cho lý thuyết tương đối trở thành cứng 

nhắc, làm giảm đi giá trị của tư tưởng tuyệt vời nầy. 

 Đến khi Nho Giáo du nhập vào Việt Nam bằng con đường xăm lăng và thôn tính trong các thời 

Bắc Thuộc, giai đoạn đầu người dân Việt cũng bị áp đặt, cưỡng bách đi vào khuôn mẫu bởi các quan cai 

trị phương Bắc. Tuy nhiên, có lẽ nhờ SÔNG NƯỚC VIỆT NAM tắm gội làm tươi mát những lý thuyết 

khô khan, giải trừ bớt các khuôn mẫu tiền chế để rồi dân tộc Việt Nam với nền QUỐC ĐẠO làm nền, 

nhìn nhận Nho Giáo như những người rất thân quen và từ đó Việt hóa Nho Giáo, hòa đồng với Phật và 

Lão, tạo nên mẫu người trí thức Việt Nam đồng nguyên Tam Giáo, tô bồi cho nền Quốc Đạo Việt Nam 

càng thêm rạng rỡ. 

 Để làm sáng tỏ nhận định trên, trong chương tư, chúng ta sẽ tìm hiểu căn bản giáo lý của NHO 

GIÁO và sự giao lưu giữa Nho Giáo với nền Quốc Đạo Việt Nam. 

A. SỰ THÀNH HÌNH VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NHO GIÁO 

I. SƠ LƯỢC VỀ TIỂU SỬ CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ 

 Đức Khổng Tử tên là KHÂU (có nghĩa là cái GÒ) tự TRỌNG NI, sinh ngày 27/8 năm 

551 trước Công Nguyên tại ấp TRÂU nước LỖ đời vua Chu Linh Vương và Lỗ Tương Công. 

Ngài sinh trong một gia đình mà Tổ Tiên vốn dòng quí tộc nước Tống, sau vì bị sa sút nên phải di 

cư sang nước Lỗ.  Cha của Ngài là Thúc Lương Ngột, làm một chức quan võ ở Ấp Trâu, ngoài 70 

tuổi lấy thêm người vợ thứ ba, sinh ra Ngài.  Năm vừa lên 3 thì mồ côi cha, lớn lên làm lụng rất là 

vất vả để giúp mẹ, nhưng rất ham hoc.  Ngài tự học suốt cả đời, đi đâu cũng học, gặp bất cứ cái gì 

không hiểu là học và hỏi, học với tất cả mọi người.  Ông rất tự hào về điều nầy: "Trong 10 nhà ắt 

có một người trung tín như Khâu nầy, nhưng chẳng có ai ham học bằng Khâu."  Nhờ vậy mà từ 

một trẻ mồ côi nghèo sau trở thành một "vạn thế sư biểu." 

 Năm 19 tuổi, Ngài làm một chức quan nhỏ coi kho và lấy vợ.  Đến 20 tuổi sinh được một 

đứa con trai đặt tên là Khổng Lý tự Bá Ngư. 
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 Năm 22 tuổi, Ngài mở trường tư dạy học, học trò gọi Ngài là KHỔNG PHU TỬ, hay gọn 

hơn là KHỔNG TỬ.  Trong khoảng tuổi từ 30 đến 50, Ngài vừa nổi danh là một THẦY GIÁO 

giỏi, có nhiều học trò xuất sắc đi theo Ngài, vừa cùng với các đệ tử đi chu du qua nhiều nước để 

truyền bá "ĐẠO LÀM NGƯỜI" tức Đạo làm vua, Đạo làm quan, làm dân, làm chồng, làm vợ, 

làm cha mẹ, làm con, làm bạn bè.  Thí dụ như: Một hôm vua Tề Cảnh Công hỏi Ngài về phép trị 

nước, Ngài đáp: ”Vua phài ra vua, tôi phài ra tôi, cha phải ra cha, con phài ra con…” 

 Điều Ngài quan tâm nhất là Đạo Trị Nước thế nào để cho xã hôi được ổn định và Ngài 

cùng với các đệ tử sẵn sàng dấn thân vào quan trường nếu được các Vua trong thời đó trọng dụng.  

Ngài luôn tự tin: "Nếu có Ông vua nào dùng ta trong việc cai trị, thì trong một năm cương kỷ đã 

khá, 3 năm sẽ thành công."  Quả thật vậy, khi Ngài ở tuổi khoảng 51, được vua Lỗ Đinh Công 

mời Ngài làm TRUNG ĐÔ TẾ, như là Đô Trưởng, cai trị kinh đô, sau thăng đến chức Tư Không 

(thượng thư bộ Công), rồi chức Đại Tư Khấu (thượng thư bộ Hình) và cuối cùng là chức Tể 

Tướng thứ nhì.  Khi lảnh chức Trung Đô, chỉ vỏn vẹn 3 tháng, kinh đô đã có trật tự, cương kỷ 

vững vàng, trở thành một kinh đô gương mẫu.  Người buôn bán không nói thách, trên đường đàn 

ông đi một bên, đàn bà đi một bên, đường không ai lượm của rơi...  Vua Tề thấy Lỗ càng ngày 

càng thịnh trị, sợ Lỗ sẽ làm bá chủ phía Đông, uy hiếp Tề, nên Đại Phu của Tề bày mưu, đưa 80 

mỹ nhân cùng đàn ngựa quí sang Lỗ biểu diễn, cố ý dụ Lỗ Đình Công đến xem.  Quả thật, vua Lỗ 

xem mê mẩn tâm thần bỏ việc triều chánh, Ngài can gián không được, nên thầy trò rời chánh 

quyền. 

 Suốt 20 năm dài, Ngài và một số đệ tử đi lang thang khắp các nước thời Xuân Thu Chiến 

Quốc, hết Tề về Lỗ sang Vệ, qua Tào, Tống rồi phiêu bạt sang Trịnh, Trần có lúc bị vây và tuyệt 

lương ở Trần, Thái được Sở Chiêu Vương cứu thoát vào năm 489 trước Công Nguyên.  Sau đó 

Ngài trở về nước Vệ, rồi cuối cùng được Quí Khang Tử mời về Lỗ, nhưng Ngài không tham 

chính, tiếp tục dạy học, soạn nhạc và hoàn tất bộ sách XUÂN THU.  Tóm lại Ông đã bôn ba khắp 

các nước chư hầu, năm lần ở Vệ, 2 lần qua Trần, 1 lần qua Sở…  Ông mất tại Lỗ, thọ 73 tuổi tức 

vào năm 479 trước Công Nguyên thuộc triều đại Chu Linh Vương và Lỗ Ai Công.  Trong đời 

Ngài điều bi thương đáng kể của Ngài là vợ Ngài chết năm 485, Bá Ngư con Ngài chết năm 483 

và học trò cưng của Ngài là Nhan Hồi mất năm 482.  Liên tiếp trong một thời gian ngắn, 3 người 

thân yêu nhất qua đời, Ngài quá đau lòng. 

 Trong suốt 20 năm chu du, hầu hết các vua chúa lúc bấy giờ đều nhìn nhận tài năng và 

đức độ của Ngài, nhưng không dùng Ngài trong việc trị nước, phần lớn là do các quan cận thần 

của các vì Vua đó ganh hiền, ghét ngỏ, dèm pha.  Một số vua khác không đủ trình độ để ứng dụng 

lý thuyết chính trị của Ngài lấy NHÂN TRỊ làm gốc, nhứt là trong thời buổi loạn ly thời chiến 

quốc. 

II. HAI BỘ KINH ĐIỂN CỦA NHO GIÁO 

a. BỘ NGŨ KINH 

 Ngũ Kinh gồm 5 bộ sách do Đức Khổng Tử đã gia công san định, hiệu đính, giải thích và 

phát huy những sách đã có từ trước.  Những cuốn đó là: 

1. KINH THI (Classic of Poetry): Bộ sách này gồm có 305 thiên được chọn lọc, sưu tập 

các thi ca dân gian đã có từ trước, trong đó thơ ca liên hệ đến tình yêu nam nữ chiếm một 

số lượng lớn trong kinh nầy.  Ngài lọc lừa, sắp xếp, diễn đạt tư tưởng, tình cảm trong 

sáng, tươi đẹp, khúc chiết nhằm mục đích giáo dục: "TƯ TƯỞNG TRONG SÁNG".  

Theo Ngài: "Không học KINH THI thì không biết nói năng ra sao." 
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2. KINH THƯ (Classic of History): Sách ghi lại những truyền thuyết, những câu 

chuyện có tính thần thoại về các đời vua cổ xưa để làm gương cho hậu thế.  Những vì vua 

gương mẫu như vua Nghiêu (2356-2255), vua Thuấn (2255-2205), vua Hạ Vũ (2205-

2197) được Đức Khổng Tử ca ngợi như những vị vua lý tưởng, thần tượng, anh minh, 

không màng danh lợi quyền, truyền hiền chứ không truyền tôn tử, sống rất bình dân, ở 

nhà lá, ăn uống đạm bạc, giản dị như người dân thường, yêu thương dân như con và giỏi 

trị nước: dân sống hạnh phúc, ấm no, lương thiện, tối ngủ không cần phải đóng cửa, 

ngoài đường không ai lượm của rơi, không có giặc giả, trong nhà thì phụ từ tử hiếu, 

chồng vợ thủy chung.  Hạ Vũ cũng như Nghiêu Thuấn, còn có công trị thủy, đào 9 con 

sông, vét 4 con sông có sẳn để giúp dân khỏi bị lụt lội, chết chóc, nhà tan cửa nát vì bão 

lụt.  Đức Khổng Tử dùng gương các vị vua nầy để khuyên dạy các vì vua đương thời.  

Ngài cũng nêu ra trong KINH THƯ các vị vua tàn bạo, ích kỷ, hại dân, hại nước như vua 

KIỆT, vua TRỤ để làm gương cho đời sau.  Tóm lại qua kinh thư: Ngu Hạ thư, Thượng 

thư, Chu Thư đã bảo tồn những tư liệu quan trọng về chính trị, quân sự, kinh tế và văn 

hóa từ Nghiêu Thuấn đến Thương Chu. 

3. KINH LỄ (Classic of Rites): Sách ghi chép những nghi lễ thời trước được KHỔNG 

TỬ hiệu đính lại mục đích duy trì trật tự và ổn định xã hội, "vua cho ra vua, tôi cho ra tôi, 

cha con, chồng vợ, bạn bè đâu ra đó."  Mọi người từ vua tới dân đều phải sống theo kỷ 

cương, hài hòa trên dưới mới đem lại an bình xã hội.  Theo ý Ngài: "Không học KINH 

LỂ thì không biết cách đi đứng ở đời."  Kinh Lễ còn gồm một thiên về NHẠC, vì Kinh 

Nhạc do KHỔNG TỬ hiệu đính bị thất lạc, chỉ còn một ít nên dồn chung vào Kinh Lễ. 

Do đó chỉ còn có Ngũ Kinh, nếu Kinh Nhạc không bị mất, sẽ có đủ LỤC KINH. 

4. KINH DỊCH (Classic of Changes): Tiên Thiên Bát Quái do vua Phục Hy thời xa xưa 

lập ra, diễn đạt sự vận hành của Càn Khôn Vũ Trụ do sự dịch biến của Âm Dương tạo 

nên.  Sau nầy Chu Văn Vương, lúc bị Trụ Vương giam 7 năm trong Dũ Lý, nghiên cứu 

và lập ra Hậu Thiên Bát Quái với các QUẺ DỊCH gọi là THOÁN TỪ.  Con thứ của Chu 

Văn Vương là Chu Công Đán giải thích sâu thêm thành từng HÀO trong Quẻ Dịch gọi là 

HÀO TỪ. Từ bộ sách DỊCH LÝ nầy, Đức Khổng Tử giảng dạy, sâu thêm nữa, phát huy 

rộng Thoán Từ và Hào Từ thành THOÁN TRUYỆN và HÀO TRUYỆN, trình bày rõ 

ràng dễ hiểu hơn thành ra KINH DỊCH. 

5. KINH XUÂN THU (The Spring and Autumn Anuals): Bộ Kinh nầy chép sử nước 

LỖ từ đời Lổ Ấn Công (722 trước Công Nguyên) tới năm 479 Đức Khổng Tử mất nhằm 

đời Lỗ Ai Công, gồm 242 năm.  Ngài có dụng tâm dựa vào những biến cố, những sự kiện 

diễn biến trong thời gian trên, xãy ra tại quê hương Ngài mà mục tiêu là giáo dục các vua 

quan trong vấn đề trị nước, an ninh xã hội.  Ngài rất tâm đắc bộ kinh nầy: "Thiên hạ biết 

đến ta bởi Kinh XUÂN THU, thiên hạ trách ta cũng tai kinh XUÂN THU nầy."  Kinh 

XUÂN THU trở thành biểu tượng của KHỔNG GIÁO, loại sách gối đầu giường của tất 

cả NHO GIA trong nhiều ngàn năm sau. 

 

b. BỘ TỨ THƯ 

 Sau khi Đức Khổng Tử qua đời, các thế hệ học trò của Ngài, dựa vào tư tưởng của Ngài, 

viết thêm bốn cuốn sách, gọi là TỨ THƯ: 

1. LUẬN NGỮ (Analects): Các đệ tử của Ngài tập hợp những lời dạy của Thầy soạn ra 

cuốn Luận Ngữ.  Quyển sách nầy ghi lại hầu hết những lời dạy, lời bình luận, những câu 

trả lời khi được hỏi, trên mọi lĩnh vực, chính trị, xã hội, luân lý, cách xử thế tiếp vật v..v.  
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Chính quyển Luận Ngữ mới phản ảnh được cái "THIÊN TÀI" của Ngài. 

2. ĐẠI HỌC (The Great Learning): Thầy Tăng Tử tức TĂNG SÂM, một môn sinh 

được trực truyền, đã dựa vào lời giảng dạy của Thầy, soạn sách Đại Học.  Quyển sách 

nầy đã lý luận ngược xuôi về 8 điều mà người QUÂN TỬ phải quán triệt là: Cách vật, trí 

tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. 

3. TRUNG DUNG (The Doctrine of The Mean): Khổng Cấp thường được gọi là TỬ 

TƯ, cháu nội của Đức Khổng Tử, phát huy tư tưởng của Ngài nhằm dạy phép XỬ THẾ 

TIẾP VẬT thế nào cho hài hòa, không thái hóa, không bất cập hầu đạt được thành quả tốt 

nhất, hay nhất (chỉ ư chí thiện).  Đây là quyển sách kỳ diệu, trình độ, càng cao, cảm nhận 

"cái hay" càng rộng lớn, việc càng có tính cách đại sự, càng linh hoạt vô cùng, nếu đi vào 

đường tâm linh thì sách Trung Dung đạt cơ "QUI NHẤT". 

4. MẠNH TỬ (The book of Mencius): Mạnh Kha thường được gọi là Thầy MẠNH TỬ 

(390-305 trước Công Nguyên), học trò dòng TỬ TƯ. Thầy Mạnh Tử là người kế tục xuất 

sắc nhất, phát huy tư tưởng của Khổng Tử thêm rạng rỡ trong quyển sách Mạnh Tử nầy. 

Đây có thể nói là sách NHÂN NGHĨA, khinh thường Danh Lợi, Quyền vị cá nhân. Tư 

tưởng: "Dân vi quí, xả tắc thư chi, Quân vi khinh" (Dân quí nhất kế đến là đất nước, 

người trị nước (vua) thì xem nhẹ) đượm tình thần Cách Mạng thời loạn ly, chiến quốc lúc 

bấy giờ.  Về triết lý, Thầy Mạnh Tử xác nhận: "Nhân chi sơ, tánh bản thiện" nên mọi 

người đều có thể trở thành NGHIÊU THUẤN được cả.   Mạnh Tử thường nói: Thiên hạ 

đều tôn trọng 3 thứ: tước vị, tuổi tác và đạo đức.  Tại triều đình tước vị được quí nhất, ở 

hàng xóm tuổi tác dược trọng nhất, còn việc giáo dân thì đạo đức là được kính nể nhất.  

Thầy được các triết gia Đông Tây trên thế giới tôn vinh là một "đại hiền triết" xưa cũng 

như ngày nay. 

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NHO GIÁO 

 Qua Ngũ Kinh và Tứ Thư, chúng ta thấy rõ NHO GIÁO nhất là Nho Giáo nguyên thuỷ 

qua Đức Khổng Tử nhầm mục đích hướng dẩn, giáo dục, đào tạo các vua quan thời bấy giờ làm 

thế nào để đủ TÀI ĐỨC cai trị hiệu quả nhất, đem lại an bình xã hội.  Ngài quan niệm: "Làm 

chính trị mà dùng Đức thì như SAO BẮC ĐẨU ở một nơi, mà các NGÔI SAO khác hướng về 

cả."  Điều khá lạ lùng là trên đường hướng phụng sự đó Ngài đã tạo dựng được nền tảng của 

ĐẠO LÀM NGƯỜI và nhờ đó Ngài đã được vang danh trong thiên hạ từ xưa đến nay hơn là về 

phương diện Chính Trị. Ngoài ra Ngài còn làm một cuộc Cách Mạng quan trọng là lập loại 

TRƯỜNG TƯ để đào tạo số người trí thức, có tài đức từ lớp BÌNH DÂN, đưa lên ngang hàng với 

giai cấp VUA QUAN thời bấy giờ.  Trước Ngài, giai cấp nầy đã độc quyền lảnh đạo, dân thường 

muôn đời chỉ là những kẻ TIỂU NHÂN bị giai cấp vua quan cai trị.  Trong 3000 đệ tử của Ngài, 

có biết bao nhiêu chính trị gia lỗi lạc như Nhiễm Hữu, Tử Lộ, một số được khuyến khích kinh 

doanh và một số lớn theo nghề dạy học của Ngài tạo ra biết bao nhiêu nhân tài hữu dụng cho đất 

nước hằng ngàn năm sau.    

 Để làm sáng tỏ NỘI DUNG CƠ BẢN của NHO GIÁO, chúng ta cần tìm hiểu những điều 

sau đây: 

a. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ: 

1. TÙNG THEO CHẾ ĐỘ NHÀ CHÂU: Đức Khổng Tử sống vào cuối thời Xuân Thu, 

chế độ PHONG KIẾN của nhà Chu sắp suy tàn, xã hội Trung Hoa đang đứng trên bờ vực 

thẩm của chiến tranh loạn lạc. Đức Khổng Tử luôn mơ tưởng thời đại vua Nghiêu vua 

Thuấn, nhưng tự biết không còn thực hiện được, chỉ còn chế độ Phong Kiến của nhà Chu 
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do Ông Chu Công Đán, em của Ông Chu Võ Vương, lập ra.  Hoàn cảnh nước Tàu lúc 

bấy giờ đất rộng người thưa, dân số chỉ khoảng vài chục triệu, canh nông chưa phát triển 

vì còn thời đại ĐỒ ĐỒNG, đến cuối đời Khổng Tử mới qua thời đại đồ sắt và mãi đến 

đời Mạnh Tử (390-305 trước Công Nguyên) mới có lưởi cày, rìu, búa... rừng được khai 

phá thành ruộng, canh nông mới bắt đầu phát triển.  Vì thế đối với Khổng Tử, chế độ 

PHONG KIẾN THỜI CHU là lý tưởng nhất. Theo chế độ Phong Kiến nhà Chu, Trung 

Ương Vương quyền là vua nhà Chu, dưới có 800 chư hầu, tùng lệnh Trung Ương. Các 

chư hầu được chia thành 5 cấp: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. 

     - Đất của Thiên Tử vuông 1000 dặm 

     - Đất của Công và Hầu 100 dặm 

     - Đất của Bá 70 dặm 

     - Đất của Tử và Nam 50 dặm. 

 Về các phương diện khác, quyền lợi của các chư hầu đều phân chia theo cấp 

bực...  Ngoài ra, còn có nhiều qui định tương quan giữa Thiên Tử và Chư Hầu và giữa 

các Chư Hầu với nhau.  Chư Hầu có bổn phận tùng phục, trung thành với nhà vua.  Khi 

Chư Hầu gặp khó khăn về kinh tế hoặc xích mích với nhau thì Vua phải giúp đở hoặc xét 

đoán công bằng (Chế độ Phong Kiến nầy hơi giống tổ chức Liên Hiệp Quốc đối với các 

quốc gia trên thế giới ngày nay…). 

 Chế độ Phong Kiến do Chu Công lập ra đã củng cố vương quyền nhà Chu hàng 

Ngàn năm (1222 - 221 trước Công Nguyên) và góp phần xây dựng một đất nước Trung 

Hoa hùng cường, có nền văn minh rực rỡ nhất trước Công Nguyên.  Ngoài ra, Chu Công 

chẳng những giúp Võ Vương vững vàng ngôi vị còn giúp Thành Vương, thay cha lên 

ngôi lúc còn nhỏ, khi Võ Vương qua đời.  Chu Công đã tận lực phụ chính cho cháu, dẹp 

yên bọn phản động muốn cướp ngôi Thành Vương. Đức trung nghĩa nầy của Chu Công 

càng làm cho Khổng Tử thêm kính yêu và cảm phục Chu Công.  Ngài thường kể với 

chúng đệ tử là hay "nằm mộng thấy Chu Công."  Như vậy về phương diện chính trị, Ngài 

một lòng muốn tiếp tục chế độ Phong Kiến.  Vì thế nhiều người cho rằng Ngài thủ cựu, 

không có tinh thần Cách Mạng.  Điều nầy, hơn ai hết Ngài đã hiểu rõ khuyết điểm của 

chế độ vì chính Ngài là người trong cuộc, là chứng nhân trực tiếp trong sự bất lực của 

vua nhà Chu trước các Chư Hầu.  Tuy nhiên đối với Ngài chế độ Phong Kiến vẩn còn 

hợp thời trong hoàn cành đất nước lúc bấy giờ: đất rộng, người thưa, phương tiện giao 

thông ấu trỉ, nông nghiệp chưa phát triển... thì sự phân công cho các Chư Hầu cai trị 

những vùng xa xôi là lý tưởng, chỉ cần tìm cách bổ túc bằng cách đào tạo lớp người cai 

trị có đủ tài đức, có khả năng giữ vững chế độ lâu dài và góp phần tích cực vào nền văn 

minh tiến bộ của đất nước.  Riêngviệc nầy, Ngài đã khá thành công trong sứ mạng. 

2. PHÁP TRUNG DUNG TRONG THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ: Đức Khổng Tử xuất thân 

từ giai cấp quí tộc, sau bị sa sút, và mồ côi cha rất sớm nên Ngài sống gần gũi với giới 

bình dân. Vì thế một mặt Ngài có tư tưởng bảo vệ nền xã hội cũ, giữ lại chế độ Phong 

Kiến, nhưng điều chỉnh lại quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của Vua và dân.  "Quân 

quân, thần thần, phu phu, tử tử" để xã hội được an bình.  Mặt khác, Ngài có tư tưởng tiến 

bộ, đúng hơn là tư tưởng Cách Mạng, đào tạo một giai cấp mới, xuất thân từ giới bình 

dân để thay thế giai cấp quí tộc thiếu tài kém đức mà việc khai mở tư thục là một sáng 

kiến độc đáo của Ngài thời đó.  Như vậy Ngài đã dung hòa  được hai giai cấp quí tộc và 

bình dân, góp phần tích cực vào nền văn minh tiến bộ của đất nước mình.  Nói đúng hơn 

Ngài đã nghiêng về giai cấp bình dân nhiều hơn, nâng giai cấp bị trị nầy từ từ lên ngang 
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hàng hoặc vượt hơn giai cấp thống trị.  Tư tưởng nầy của Ngài được phát huy rõ nét hơn 

khi Manh Tử tuyên bố thẳng thừng: "DÂN VI QUÍ, XÃ TẮC THƯ CHI, QUÂN VI 

KHINH" hay nói khác "Dân quí nhất, kế đến là đất nước, người cai trị xem nhẹ hơn".  

Như thế thái độ chính trị của Ngài thật là TRUNG DUNG, không hề có sự MÂU 

THUẨN giữa 2 giai cấp quí tộc và bình dân. 

 Ngoài ra, như ta đã biết, thời nhà Chu, hầu hết các nước Chư hầu như Tề, Lổ, 

Tào, Triệu, Tấn, Tần, Trịnh, Trần, Thái, Sở đều nằm về phía sông Dương Tử mà Lỗ nơi 

sinh của Đức Khổng Tử ở vùng Cực Bắc nước Tàu.  Đây thuộc vùng DU MỤC, họ có đủ 

đức tính: mạnh, bạo, bành trướng, lưu động, độc tài, xâm chiếm, trọng nam khinh nữ 

v...v... như đã trình bày ở chương 1.  Tuy nhiên, Ngài quá ham học, nên sự hiểu biết của 

Ngài thật là uyên bác, am tường những đức tính đặc thù của các dân tộc thuộc phía Nam 

sông Dương Tử, vùng văn hóa NÔNG NGHIỆP, mà tinh hoa của nền văn hóa nầy là 

trọng tình, dân chủ, bình đẳng, lấy tình thương làm nền, mong được hòa bình, an cư lạc 

nghiệp...  Nhờ vậy trong tư tưởng, Ngài đã dung hòa được ưu thế của 2 vùng văn hóa, 

nhưng Ngài thích văn hóa Phương Nam hơn, nên về phương diện chính trị Ngài khuyên 

các nhà cai trị Phương Bắc lấy NHÂN TRỊ làm gốc, và vì thế mà Ngài đã bị các nước 

Chư Hầu thời đó xa lánh Ngài mặc dù rất coi trọng Ngài.  Giữa 2 nền văn hóa du mục và 

nông nghiệp, Ngài gần gũi Phương Nam hơn mặc dù sinh ở Bắc, điều nầy được chứng 

minh rỏ rệt khi thầy Tử Lộ hỏi Ngài về sức manh của 2 miền, Ngài khẳng định: "Khoan 

hòa mềm mại để dạy người, không hay báo thù kẻ vô đạo, ấy là cái mạnh của Phương 

Nam, người QUÂN TỬ ở phía ấy - xông pha gươm giáo, dầu chết không màn, ấy là cái 

mạnh của Phương Bắc, kẻ mạnh ở vào phía ấy."  (Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo: 

Nam Phương chì cường dã, Quân Tử cư chi, Nhẫn Kim cách, tử nhì bất yếm, Bắc 

Phương chi cường dã, nhi cường giả cư chi).  Tuy nhiên vào thời đại Khổng Tử, dân 

chúng chưa được đi học, nhất là giới phụ nữ, nên đôi khi Ngài phát biểu thật lòng và thực 

tế như: "Dân chúng có thể khiến họ theo chứ không thể giảng cho họ hiểu được" hoặc 

"Sở dĩ người Quân Tử không muốn ở chung với đám hạ lưu vì bao tội ác trong thiên hạ 

dồn cả về đó" hoặc "Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy.  Gần thì họ lờn, xa thì họ 

oán".  Điều nầy khiến người ta hiểu lầm là Ngài khinh miệt dân chúng và phụ nữ, vì lý do 

Ngài thuộc hàng quí tộc và gốc du mục.  Sự thật lời phát biểu nầy chỉ có ý nói về khía 

cạnh TÂM LÝ và thực tế thời đó mà thôi. 

 Quan điểm nghiêng về Phương Nam nầy rất quan trọng trong sự nghiệp chính trị 

của Ngài, có thể nói: " NGÀI THẤT BẠI TRONG THÀNH CÔNG VÀ THÀNH CÔNG 

TRONG THẤT BẠI".  Thất bại là không được các vua chúa thời đó trọng dụng như ước 

mong, nhưng cũng nhờ đó làm sáng tỏ đạo lý của Ngài mà chính điều nầy mới trường lưu 

vĩnh cửu và mới được tôn vinh là "Vạn Thể Sư Biểu".  Tóm lại Ngài đã xử dụng chiêu 

thức "TRUNG DUNG chỉ ư chi thiện" rất tài tình trong sự nghiệp rạng rỡ của Ngài!  

Ngài đã từng nói: "TRUNG DUNG là đức tuyệt hảo, ít người giữ nổi đức nầy lâu bền" 

(TRUNG DUNG chi vi ĐỨC dả, Kỹ chí dỉ hề)  

b. NGƯỜI QUÂN TỬ 

 Đối với Đức Khổng Tử, mục tiêu hàng đầu trong học thuyết của Ngài là tổ chức một xã 

hội ổn định, trật tự, an bình, thịnh vượng.  Muốn thế, điều cốt yếu là phải đào tạo lớp người 

cai trị kiểu mẫu, gọi là người QUÂN TỬ.  Đây là mẫu người thật sự, có đạo đức, tài trí và 

nhân cách hơn người.  Trước Khổng Tử, người Quân Tử chỉ vua chúa và nhóm quí tộc vì thời 

đó chỉ loại người nầy mới có quyền đi học và làm vua, quan,  nhóm bình dân bị trị đều dốt 

nát, không được học gọi là TIỂU NHÂN.  Đến đời Khổng Tử trở về sau, lần lần thay đổi, 

nhóm quí tộc ngu dốt, kém nhân cách, gian manh, thủ đoạn đê hèn…đều được liệt vào hạng 
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Tiểu Nhân, ngược lại, nhóm bình dân có đủ tài đức và nhân cách đều được tôn vinh là quân 

tử.  Tóm lại, dù là quí tộc hay dân thường, dù là người cai trị như vua quan hay dân giả, nếu 

có  đức, là người quân tử, thiếu đức là kẻ tiểu nhân.  Ngài nhấn mạnh: “tự thiên tử dĩ chí ư 

thứ nhân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bản”.  Quan điểm Thiên Tử và thứ dân đều phải lấy tu 

thân làm gốc đã xác định tư tưởng BÌNH ĐẲNG về ĐẠO ĐỨC của Khổng Tử.  Tư tưởng 

Cách Mạng nầy đã ảnh hưởng đến Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử sau này khi viết Bộ Tứ Thư.  

Phương châm hành đạo của người quân tử trong nho giáo được thể hiện như sau: 

1. ĐẠO CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ: Gồm 5 mối Đạo là Đạo vua tôi, Đạo cha con, Đạo 

vợ chồng, Đạo anh em và Đạo bạn bè gọi chung là ĐẠO NGŨ LUÂN, trong đó Đạo 

Hiếu với Cha Mẹ là quan trọng nhất căn bản nhất.  Nếu HIẾU ĐẠO mà không thực hiện 

được thì đừng mong có các Đạo kia.  Một người dân thường mà giữ được 5 giềng mối 

Đạo ghi trên, đối với Khổng Tử là đã giúp nước rồi, nhà cầm quyền mà giữ được Đạo 

cũng là trị dân tốt rồi, vì như vậy là làm gương tốt cho dân, dân tốt thì xã hội mới được an 

bình.  Như vậy việc TU THÂN của mỗi cá nhân đóng vai trò tối quan trọng đối với gia 

đình và tổ quốc.  Dựa vào đoạn sách Đại Học, ngay phần đầu đã nêu lên 8 chánh lý, kết 

thành một chuổi lý luận chặt chẽ, tuyệt vời là: CÁCH VẬT, TRÍ TRI, THÀNH Ý, 

CHÍNH TÂM, TU THÂN, TỀ GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ.  Tạm gọi đây là 

BÁT CHÁNH Ý cuả người QUÂN TỬ: “Muốn làm sáng Đức trong thiên hạ thì trước hết 

phải trị nước mình, muốn trị nước mình thì trước hết phải ổn định nhà mình muốn ổn 

định nhà mình thì trước hết phải sửa thân mình, muốn sửa thân mình thì trước hết phải 

chính cái Tâm của mình, muốn chính cái tâm của mình thì trước hết phải thành cái ý của 

mình, muốn thành cái ý của mình thì trước hết phải biết thật rõ, muốn biết thật rõ thì phải 

phân tích tỉ mỉ mọi vật.” 

 “Mọi vật được phân tích kỹ thì sau mới biết thật rõ, đã biết thật rõ thì sau đó cái ý 

mới chân thành, ý đã chân thành thì tâm mới chính, tâm đã chính thì mới sửa được thân, 

sửa được bản thân rồi thì sau nhà mới tề (yên ổn trật tự), nhà đã tề thì sau nước mới trị, 

nước đã trị thì sau đó thiên hạ mới bình…  Từ thiên tử cho tới thứ dân đều phải lấy Tu 

Thân làm gốc…” 

 Bát chánh ý nầy của Nho Giáo quả thật là một triết lý, một nhân sinh quan vô 

cùng sâu sắc, chính xác, cụ thể và độc đáo, có thể áp dụng hiệu quả bất chấp không thời 

gian trong việc kiến tạo một thế giới đại đồng, một xã hội mà nhân loại sống hòa bình, an 

lạc, hạnh phúc. 

2. ĐỨC ĐỘ CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ: Đức Khổng Tử đã nhấn mạnh 3 đức tính quan 

trọng của người Quân Tử là: NHÂN, TRÍ, DŨNG.  Ngài nói: “Đạo của người Quân Tử 

có 3 mà ta chưa làm được: người Nhân không lo buồn, người Trí không nghi hoặc, người 

Dũng không sợ hãi” (Nhân giả bất ưu, trí giả bất hoặc, dũng già bất cụ).  Về sau Mạnh Tử 

thay Dũng bằng Lễ và Nghĩa và sau đó các nhà Nho lại thêm Tín vào thành ra 5 đức là: 

NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN gọi là NGŨ THƯỜNG. 

 Trong 5 đức nầy NHÂN là THỂ, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN là DỤNG, không có đức 

NHÂN làm nền thì các đức kia chỉ là hời hợt, là mặt ngoài mà thôi chứ không thật lòng.  

Ngài thường nhấn mạnh: “Nhân nhi bất NHÂN, như LỄ hà?  Nhân nhi bất NHÂN như 

NHẠC hà?” (Người không có NHÂN thì lễ mà làm gì? Người không có NHÂN thì 

NHẠC mà làm gì?)  Như vậy, NHÂN là trung tâm của ĐẠO NHO, từ đó phát xuất ra các 

Đức khác.  NHÂN là YÊU NGƯỜI coi người như chính bản thân mình, là “Điều gì mình 

không muốn thì đừng làm cho người khác” (Kỷ Sở bất dục, vật thi ư nhân), là “mình 

muốn tự lập thì cũng nên lập cho người, mình muốn thành công thì nên giúp người thành 
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công như mình” (Kỷ dục lập nhi lập nhân, Kỷ dục đạt nhi đạt nhân).  Tóm lại NHÂN gốc 

ở TÂM phát ra.  Nghĩa: tức là thấy việc gì nên làm thì làm, không mưu tính lợi riêng, bất 

chấp hậu quả.  LỄ tức là tỏ lộ sự tôn kính của mình đối với Ông Bà Cha Mẹ và những 

thân nhân trong gia đình, đó là HIẾU ĐỂ, phải có nền nếp, tôn ti trật tự, quân quân, thần 

thần, phụ phụ, tử tử…, đó là CHIÍNH DANH và đó mới là TRUNG; TRÍ là sự sáng suốt, 

biết rỏ những điều nên làm và làm thế nào để thành công cho người, cho mình, lợi cho 

người cho mình, biết công bình chính trực, ngay thẳng, nghiêm trang, lễ độ đúng mức 

mới đi đến thành đạt; TÍN là tin nhau từ trong lòng, nhân vô tín bất lập, tín tạo sự hài hòa 

giữa mọi người, tạo sự an tâm trong xử thế tiếp vật, về chính trị thiếu đức TÍN đối với 

dân, không triều đại nào đứng vững được.  Theo Khổng Tử: 3 điều quan trọng bậc nhất 

trong phép trị dân là lương thực đủ, binh bị đủ, dân tin chính quyền.  Nếu phải chọn một 

trong 3 thì nên chọn dân TIN.  Muốn giữ chữ TÍN, người quân tử cần: “chậm chạp về lời 

nói, mau mắn về việc làm,” hay nói khác: “làm trước, nói sau” là tốt nhất. 

 Tóm lại: NHÂN là ĐẠO, là THỂ, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN là ĐỨC, là DỤNG.  

Thể hiện cái ĐẠO ra ngoài chính là ĐỨC vậy. 

3. TRÌNH ĐỘ HỌC THỨC CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ: Ngoài việc TU THÂN để ĐẠT 

ĐẠO, ĐẠT ĐỨC, người Quân Tử cần phải học rộng biết nhiều.  Ngài nói: “Đệ tử nhập 

tắc HIẾU, xuất tắc ĐỂ, cẩn nhi TÍN, Phiếm Ái chúng nhi thân nhân, hành hữu dư lực, tắc 

dĩ học VĂN” (Người đệ tử trong nhà thì Hiếu thảo ngoài thì Kính nhường, thận trọng mà 

tin cậy, yêu mọi người mà gần gũi người nhân đức, nếu còn dư sức thì cần học VĂN). 

 Học Văn có nghĩa là học thi, thư, lễ, nhạc, dịch Xuân Thu. 

 Học Kinh thi để tư tưởng trong sáng thuần chính, hiểu biết rộng rãi về cuộc sống, 

nói năng hoạt bát, có lý có tình. 

 Học Kinh thư để biết lịch sử, noi gương những người tốt như Nghiêu, Thuấn; 

tránh lỗi của những kẻ xấu, ác ôn như vua Kiệt, Trụ. 

 Học Kinh Lễ để biết xử thế sao cho hài hòa trên dưới, sống nền nếp, có kỷ 

cương, biết cách đi đứng ở đời. 

 Học Kinh Nhạc để hàm dưỡng tính tình, đặc biệt có công dụng là HÒA, trước hết 

là hài hòa tình cảm của chính mình, vui cùng vui buồn cùng buồn nhưng không làm 

thương tổn đến sức khoẻ, đức hạnh của mình.  Vì ảnh hưởng của Nhạc khá quan trọng 

nên nhạc phải diễn đạt tình cảm hoặc cảnh sắc thiên nhiên hướng đến chân, thiện, mỹ.  

Đối với Khổng Tử, cần phải học rồi mới tham chính, tham chính rồi phải vừa làm vừa 

học để rút kinh nghiệm, để càng ngày càng tiến bộ hơn.  Tuyệt đối không được coi dân 

như vật thí nghiệm! 

 Tóm lại người Quân Tử là người có ĐẠO, có ĐỨC và uyên bác về Văn học tức 

Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thu.  Từ Vua, quan cho đến thứ dân, ai đạt đạo, đạt đức 

và giỏi về văn học đều là QUÂN TỬ, ngược lại là kẻ TIỂU NHÂN, dù là Vua, Quan 

cũng vậy.  Người đã đủ điều kiện ghi trên có tham chính hay không đều là người QUÂN 

TƯ  . 

c. VỊ THẦY GƯƠNG MẪU 

 Như ta đã biết, Khổng Tử sống đúng vào thời kỳ chuyển biến từ chế độ Bộ Lạc Nông Nô 

sang chế độ Phong Kiến.  Buổi giao thời nầy xã hội loạn lạc, các chư hầu tranh nhau Bá 
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quyền, không còn tùng phục nhà Chu thối nát, yếu hèn nữa.  Trật tự xã hội đão lộn, Khổng 

Tử bị cuốn hút vào cơn lốc chính trị nầy, Ngài muốn vãn hồi lại sự ổn định nên chủ trương 

lấy NHÂN làm gốc, PHỤC LỄ làm dụng, ra sức phổ biến tư tưởng nầy, cố gắng đào tạo mẫu 

người QUÂN TỬ như đã trình bày, và chính Ngài cũng tha thiết dấn thân vào sự thực hành lý 

thuyết Ngài đã đặt ra.  Nhưng lúc bây giờ các chư hầu dùng bá đạo tranh nhau sống chết để 

đoạt lấy Danh Lợi, Quyền thì làm sao chấp hành chủ trương của Ngài được, vì thế không ai 

dùng Ngài cũng như coi trọng chủ trương của Ngài.  Dù vậy, Ngài vẫn không chán nản, sáng 

lập Tư Thục, đào tạo nhân tài.  Ngay cả trong thời gian 6 năm làm quan nước Lỗ cũng không 

hề ngưng việc dạy học. 

 Suốt 40 năm dạy học, vui với nghề nghiệp, hăng say dạy và học, không hề biết mệt mõi.  

Trong thời đại Phong Kiến, giai cấp là thứ Kỷ Cương của xã hội, cứng như đất đá, giới qúi 

tộc và bình dân phân cách như nước với lửa, thế mà Khổng Tử đã dám khai mở trường tư, 

nhằm xóa dần sự ngăn cách đó qủa thật là một cuộc đại Cách Mạng, một cống hiến to lớn cho 

ngàn đời sau.  Ta thử xét đường hướng, phương diện chuyên môn về ngành giáo dục của 

Ngài: 

1. LẬP TRƯỜNG GIÁO DỤC: Bất kể quí tộc hay bình dân, giàu nghèo, dân tộc, 

màu da sắc tóc đều có thể nhập học.  Phương châm của Ngài là: “hữa giáo vô loại” tức, là 

được giáo dục bất kể hạng người gì.  Đây là tư tưởng hết sức mới mẻ, nhằm xáo bỏ giai 

cấp, tạo dựng sự bình đẳng xã hội, nhất là vào thời đại của Ngài. 

2. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐỐI VỚI THẦY GIÁO LÀ DẠY VÀ HỌC 

BẰNG NHAU: Ngài kinh nghiệm: “ba người cùng đi với mình ắt có một người thầy ta” 

(tam nhơn đồng hành, tất hữu ngã sư).  Muốn làm thầy cần phải “ôn cố tri tân” tức là phải 

kiêm biết cả cũ và mới để có đủ trình độ học vấn phong phú.  Về mặt nầy Ngài là tấm 

gương sáng cho hậu thế, Ngài đã khắc khổ học tập: “gắng sức quên ăn, vui mà quên lo.”  

Cho đến lúc già bệnh cũng vậy. 

 Đối với đệ tử Ngài chủ trương “tùy người mà dạy”, cần tìm hiểu chí hướng của 

họ để nương theo mà bồi dưỡng từ kiến thức đến tánh tình, từ lời nói đến việc làm.  Ngài 

khuyên đệ tử đọc sách phải nghĩ suy: “đọc mà không suy nghĩ có thể bị lừa, suy nghĩ mà 

không đọc sách nhiều sẽ có thể thiếu lòng tin.” 

3. NỘI DUNG GIÁO DỤC: giáo án của Ngài chủ yếu là giảng dạy lục kinh: thi, 

thư, lễ, nhạc, dịch và Xuân Thu.  Ngoài ra Ngài còn dạy thêm LỤC NGHỆ: Lễ, Nhạc, 

Xạ, Ngự, Thư và Sớ Lễ, Nhạc để ổn định lòng người, ổn, định trật tự xã hội, thể hiện 

được lòng NHÂN vào cuộc sống; Xạ, ngự thuộc về quân sự tức là bắn cung và kỷ thuật 

đánh xe; thư là viết chữ và số là toán thuật…  Tóm lại nội dung giáo dục của Ngài là 

hướng đến toàn diện, đào tạo người chí sĩ gương mẫu, hữu dụng cho xã hội. 

 Trong 40 năm dạy học, học trò của Ngài lên đến 3000, trong đó đại đa số là bình 

dân, một số rất ít trong giới quí tộc như Nam Cung Quát và Tư Mã Canh.  Số môn sinh 

đắc ý nhất của Ngài gồm có: Nhan Hồi, Mẫn Tử Khiên, Nhiển Bá Ngưu và Trọng Cung 

được nổi tiếng ĐỨC HẠNH.  Tề Ngã và Tử Cống có tài biện thuyết; Nhiểm Hữu, Tử Lộ 

giỏi về chính trị.  Tử Du, Tử Hạ giỏi về văn chương; v…v…  Có 4 môn hạ của Ngài 

được người đời sau thờ phụng với Ngài trong Khổng Thánh Miếu là: Nhan Uyên, Tăng 

Sâm, Khổng Cấp (Tử Tư) và Mạnh Kha. 

B. QUỐC ĐẠO VIỆT NAM GIAO LƯU VỚI NHO GIÁO 

I. ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO ĐỐI VỚI CÁC TRIỀU ĐẠI VUA CHÚA TRUNG HOA 
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a. TỪ KHỔNG TỬ ĐẾN ĐỜI TẦN THUỶ HOÀNG 

  Như ta đã biết, Đức Khổng Tử sinh ra ở Lỗ thuộc phương Bắc nước Tàu lại xuất thân từ 

giới qúi tộc, nên chất DU MỤC dù muốn dù không vẫn tiềm ẩn trong tiềm thức.  Tuy nhiên, 

nhờ ham học, Ngài cũng đã thấm nhuẫn văn hoá Nông Nghiệp phương Nam, cuối cùng Ngài 

nhận thức được cái ưu điểm của 2 vùng Nam Bắc: "khoan hoà, mềm mỏng để dạy người, 

không báo thù kẻ vô Đạo, ấy là cái mạnh của phương Nam, người QUÂN TỬ ở vào phía ấy.  

Xông pha gươm giáo, chết không nản, ấy là cái mạnh của phương Bắc, kẻ mạnh ở phía ấy." 

  Cuộc đời Ngài là tận tâm tận lực đào tạo cho được người Quân Tử để an bình xả hội, nên 

Ngài đã nghiêng hẳn về phương Nam, từ đó Đạo của Ngài lấy "Nhân" làm gốc trong việc trị 

nước, lấy hiếu làm nền trong đạo lý luân thường.  Vì thế, suốt hơn 200 năm thời Chiến Quốc, 

các vua chúa tranh nhau lập bá quyền, nên sách lược của Ngài được tôn trọng, nhưng không 

dùng được. 

  Mãi đến năm 246 trước Công Nguyên, vua Tần là Doanh Chính, dùng bạo lực, thống 

nhất Trung Hoa, gồm thâu lục quốc, lên ngôi Hoàng Đế xưng là Tần Thuỷ Hoàng.  Với sự 

góp sức của các lý thuyết pháp gia như Thừa Tướng Lý Tư và Hàn Phi (học trò Tuân Tử), 

không dùng Nhân trị của Nho Gia mà dùng Pháp trị cực kỳ cuồng tín, nhằm tiêu diệt Nho 

Giáo nên đời Tần Thuỷ Hoàng nổi cộm nhứt trong lịch sử là việc: "ĐỐT SÁCH và CHÔN 

HỌC TRÒ".  Một cuộc thanh trừng vô cùng dã man tự cổ chí Kim chưa hề xãy ra: "Hai 

người mà dám bàn luận về kinh THỬ, THI thì chém bêu đầu ngoài chợ, lấy đời xưa mà chê 

đời nay thì giết cả họ.  Kẻ nào biết mà không tố cáo thì cùng tội với phạm nhân…."  Theo 

lịch sử Trung Hoa, có tất cả 460 nhà Nho bị chôn sống ở Hàm Dương.  Thái Tử Phù Tô can 

gián, liền bị Tần Thuỷ Hoàng đày lên miền Bắc làm quan. 

  Vì chế độ nhà Tần quá độc tài chuyên chính và ác độc, nên Tần bị sụp đổ nhanh chóng 

chỉ cai trị được 40 năm từ (246 - 204 trước Công Nguyên), chuyển sang nhà Hán. 

b. TỪ NHÀ HÁN VỀ SAU 

1. Hán Cao Tổ Lưu Bang (256-195 trước Công Nguyên): Sau khi diệt được Tần, thắng được 

Hạng Võ, Lưu Bang lên ngôi xưng là Hán Cao Tổ.  Giai đoạn đầu, hào quáng chiến thắng bao 

trùm, Trọng Võ Khinh Văn (du mục), coi thường nho sỉ, trí thức, thậm chí có lần đái vào mũ 

của một nhà nho.  Nhưng sau đó nhờ lời khuyên của mưu sĩ Lục Giả, biết rút kinh nghiệm 

thời bạo Tần, thủ tiêu các hình phạt dã man, giảm thuế, trọng dụng Nho sĩ. 

2. Hán Vũ Đế (166-87 trước Công Nguyên) là vị vua sáng suốt, nghe lời khuyên của Đổng 

Trọng Thư (179-104 trước Công Nguyên), một chiến lược gia lỗi lạc đã đưa Nho giáo lên 

hàng Quốc giáo, công cụ để thống nhất đất nước về mặt tư tưởng.  Nho Giáo đã trở thành hệ 

tư tưởng chính thống cho các Chế độ Phong Kiến suốt hơn 2 ngàn năm lịch sử, ảnh hưởng cả 

vùng Đông Nam Á. 

 Suốt 400 năm, nhà Hán cai trị theo kiểu "NỘI NHO NGOẠI PHÁP" lợi dụng Nho Giáo 

Nguyên Thuỷ của Đức Khổng Tử là Nhân Trị làm nền để được lòng dân, để làm an lòng triều 

đình; lấy pháp luật tôn ty cai trị nhân dân và đối xử với các nước lân bang, bành trướng, thôn 

tính.  Tóm lại HÁN NHO dùng LỄ TRỊ để cai trị tức là lợi dụng Khổng giáo để đề cao thần 

quyền, coi Vua là Thiên Tử, là con Trời, lợi dụng Tam Cang Ngũ thường để đặt thứ bậc tôn 

ty trật tự, dĩ nhiên Vua và Hoàng thất là thứ bậc cao nhất, bất khả xâm phạm, kế đó là các 

Quan lại. 

 Các triều đại sau đó đều lợi dụng Nho Giáo, thêm bớt sao cho bảo vệ được chế độ phong 



108 
 

kiến, giữ vững được địa vị, quyền lợi của thành phần cai trị.  Thí dụ như đến đời TỔNG NHO 

lại bổ sung thêm Phật Giáo và Lão Giáo, kết hợp hài hoà nhầm đạt được mục đích nêu triên. 

Tóm lại: Qua các triều đại phong kiến từ thời nhà Hán trở về sau, Nho Giáo nguyên thuỷ bị 

lợi dụng tối đa.  Những công thức phi nhân như: "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung; Phụ 

xử tử vong, tử bất vong bất Hiếu." (Vua bảo tôi chết, tôi không chết là không TRUNG; Cha 

bảo con chết mà con không chết là bất Hiếu)  Lợi dụng 2 chữ TRUNG, HIẾU của Khổng 

Giáo để đè lên đầu người dân.  Đối với vợ thì:  

"Phu xướng, phụ tùng"; còn đối với phụ nữ thì: "lại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử 

tùng tử"…  Ngũ Kinh và tứ thư đều được giải thích rấp khuôn nhầm bảo vệ Vương Quyền. 

II. QUÁ TRÌNH XĂM NHẬP VÀO VIỆT NAM 

 Hán Nho được đưa vào Việt Nam bằng con đường xâm lược, mặc dù các quan người Hán như  

Sỉ Nhiếp, Tích Quang và Nhân Diên nổ lực phát triển, nhưng người dân Việt Nam rất thờ ơ. Chỉ có 

một số ít học hành đỗ đạt làm quan trong bộ máy cai trị của Trung Hoa trong thời kỳ Bắc thuộc như 

Lý Tiên, Lý Cầm, Khương Công Phụ v.v..  Điều hết sức đặt biệt là ông Khương Công Phụ làm quan 

dưới thời Bắc thuộc mà sau đó lên đến chức Tể Tướng đời Đường!  Sự việc nầy tuy không vinh 

quang gì nhưng chứng tỏ dân tộc Việt Nam thật là thông minh, nếu có điều kiện tương đối sẻ thành 

công dễ dàng mọi lãnh vực!  Mãi đến năm 1070, nhà Lý cho lập Văn Miếu ở Kinh Đô thờ Chu Công 

và Khổng Tử, Nho Giáo mới được thịnh hành. 

a. Ảnh hưỡng của Nho Giáo đối với các Triều Đại Việt Nam 

  Từ đời nhà Lý, Tống Nho tương đối được thịnh hành, qua đời Trần, các vua chúa vẫn 

chống việc tổ chức hệ thống cai trị cũng như văn hoá xã hội theo phương Bắc, tức rập khuôn theo 

nhà Tống lúc bấy giờ, mặc dù có áp lực của các nhà Nho. 

  Mãi đến khi Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Minh, có sự hợp tác chặc chẽ của các nhà 

Nho Việt Nam, đứng đầu là Nguyễn Trải, đưa đến chiến thắng kẻ thù, giành lại chủ quyền cho dân 

tộc nên Nho giáo được đưa lên hàng quốc giáo. 

  Từ đó, Nho Giáo thăng trầm theo sự thịnh quy của Triều Đình.  Cuối đời nhà Lê, Nho 

Giáo suy sụp, các nhà Nho lỗi lạc như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiệp lui về ở ẩn.  Đến đời 

nhà Tây Sơn, Nguyễn Huệ cho học hành và thi cử bằng chử Nôm, thay chử Hán.  Như thế vua 

Quang Trung muốn giảm bớt ảnh hưởng của Nho Giáo Thanh Triều đang đè nặng lên chính quyền 

Việt Nam. 

  Nhưng đến đời nhà Nguyễn, Nho Giáo lại được đưa lên hàng Quốc Giáo trở lại và tàn lụi 

khi tiếp xúc với nền văn hoá Tây Phương vào đầu thế kỷ 20. 

Tóm lại: vì Nho Giáo Trung Hoa như Hán Nho, Tống Nho, Minh Nho, Thanh Nho, có hệ thống cai 

trị khá tốt trong việc bảo vệ Ngai vàng nên được các vua chúa phong kiến Việt Nam trọng dụng 

trong việc trị nước.  Tuy nhiên cũng có nhiều nhà vua đời Trần như Trần Minh Tông, Trần Dụ 

Tông, v.v., không muốn cai trị rập khuôn theo phương Bắc và đặc biệt nhất là vua Quang Trung, 

Người xuất thân từ Nông Dân nên đã có tinh thần độc lập, cho áp dụng chữ Nôm vào hệ thống thi 

cử. 

b. Ảnh hưởng Nho Giáo đối với Bình Dân Việt Nam 

  Sở trường của Nho Giáo từ Hán Nho đến Thanh Nho đều bám sát vào các Triều Đại 

phong kiến để tồn tại.  Nhứt là hệ thống thi cử của Nho Giáo tuyển chọn nhân tài được các triều 
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đình Việt Nam từ đời nhà Lý đến đời nhà Nguyễn áp dụng, khoa thi đầu vào năm 1075, khoa cuối 

vào năm 1919, tất cả có 185 khoá thi, tuyển được 2875 người trong đó có 56 Trạng Nguyên.  

Những nhân tài lỗi lạc Việt Nam thời đó được ghi nhận: Nguyễn Hiền đỗ Trạng Nguyên năm 12 

tuổi, Mạc Đỉnh Chi và Nguyễn Trực là 2 Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, Chu Văn An là nhà giáo xuất 

sắc.  Lương Thế Vinh đỗ Trạng Nguyên năm 22 tuổi, rất giỏi về toán học, được người đời gọi là 

TRẠNG LƯỜNG (đo lường), Nguyễn Bỉnh Khiêm được gọi là Trạng Trình rất giỏi về Triết Lý và 

Lý Số: "Trên thông Thiên Văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu lòng người"; Lê Quí Đôn là thần đồng 

Việt Nam, bác học "thiên hạ vô tri vấn Bảng Đôn" (trong trời đất, điều gì không biết, hỏi Bảng 

Đôn)… 

  Vì thế, trong dân gian, người Việt Nam vốn là nông dân, thích văn hơn võ, trọng tình hơn 

lý, mơ an cư lạc nghiệp hơn là dời đổi, thích thanh bình hơn chiến tranh... nên đã tôn vinh Sĩ đứng 

đầu trong các nghề nghiệp: Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh. Những câu ca dao VN phản ảnh tâm tư 

của người bình dân: 

  _ Chẳng tham ruộng cả ao liền 

    Tham vì cái bút cái, cái nghiên anh Đồ 

  _ Anh về lo học chữ Nhu. 

    Chín trăng em đợi, mười thu em chờ 

  _ Quan văn cửu phẩm là sang 

    Quan võ tứ phẩm còn mang gươm hầu 

  _ Quan văn mất một đồng tiền 

    Làm cho quan võ mất quyền quận công. 

  Ngoài ra, đã trong Sĩ thì phải trọng chữ viết của anh đồ tức là chữ hán, còn được gọi là 

chữ của Thánh Hiền. Một tờ giấy có chữ của Thánh Hiền không vứt bỏ bừ bãi, không dùng vào 

việc ô uế. Hành động này đã diễn đạt “sự chung thủy, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng 

cây” của dân tộc Việt Nam. Thật là một hành động đáng yêu! Nếu như các dân tộc trên thế giới đều 

có tinh thần đạo đức thật sự, phát xuất từ tấm lòng như dân tộc Việt Nam, thì thế giới sẽ thanh 

bình, không còn những cảnh chết chóc đầu rơi máu đỗ, gây thảm khổ cho mình , cho người! 

  Riêng về Đạo làm người theo quan niệm của Nho gia, nhứt là qua Đức Khổng Phu Tử, ăn 

khớp với quan niệm của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa, trước Khổng Tử rất xa mà chính Ngài đã 

học hỏi từ PHƯƠNG NAM trong việc đào tạo người QUÂN TỬ cốt lõi Đạo của Ngài. Xin nhắc lại 

lời Ngài đối đáp với đệ tử: “ Khoan hòa, mềm mỏng để dạy người, không trả thù kẻ vô đạo, ấy là 

cái mạnh của phương Nam, người QUÂN TỬ ở đó. Xông pha gươm giáo dù chết cũng không nản, 

ấy là cái mạnh của phương Bắc, kẻ mạnh ở đó”. Quan điểm Đạo học của đức Khổng Tử không xa 

lạ gì đối với dân tộc ta nên được dân tộc ta hưởng ứng nồng nhiệt và rất là tôn trọng. Tuy nhiên, 

trong quá khứ cũng có nhiều gia đình, nhiều nhà nho VN, vì quá trọng Đạo Nho, chấp vào Đạo 

Nho đã được cải sửa, thêm bớt nhiều lần qua các triều đại phong kiến, áp dụng một cách máy móc, 

khô khan về Trung, Hiếu, Lễ, Nghĩa, Trọng Nam Khinh Nữ, Tôn Ti Trật Tự… theo kiểu du mục 

phương bắc. Các gia đình phong kiến VN từ xưa, vì chấp cứng vào các công thức theo kiểu: “Vua 

bảo tôi chết, tôi không chết là bất trung; cha bảo con chết, con không chết là bất hiếu:… cũng đã 

gây ra nhiều trở ngại cho sự tiến hóa của dân tộc, điển hình là nhóm Tự Lực Văn Đoàn đã nêu lên 

bài bác loại tư tưởng này. Riêng các vua quan nhà Nguyễn, cũng vì rập khuôn theo tổ chức triều 

đình Mãn Thanh, thiếu linh hoạt, không nhin xa hơn ngoài Trung Quốc, nên phải bị thảm bại! 
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Trường hợp Lý Trường Tộ là điển hình cho giai đoạn này của thời Phong Kiến! ( Lý Trường Tộ đi 

sứ sang Pháp, trở về mô tả bóng đèn điện không dầu mà cháy sang hơn đèn dầu… thi cả vua tôi 

đều cho họ Lý đi xa về nói láo!) 

c. Sự dung hóa của văn hóa Việt Nam đối với Nho giáo 

  Như trên đã trình bày, Đức Khổng Tử đã chịu ảnh hương của nền văn hóa phương Nam, 

nên học thuyết của Ngài lấy Nhân làm cốt lõi, Trung, Hiếu, Triết, Nghĩa.. làm trọng, nên rất ăn 

khớp với truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam. Do đó, Đạo Nho nguyên thủy của Ngài rất được 

dân tộc Việt Nam bao dung, tiếp nhận dễ dàng vì rất quen thuộc với phương Nam. Tuy nhiên, cũng 

còn có nhiều khác biệt cơ bản mà nho giáo Trung Hoa phải biến đổi cho phù hợp với nền Quốc 

Đạo Việt Nam để tồn tại. 

  Ngoài phần tương đối giống nhau như tính ổn định, trọng tình, trọng văn hơn võ như đã 

trình bày phần trên, còn có rất nhiều điểm khác biệt có thể liệt kê như sau: 

 Quan niệm Trung, Hiếu, Nghĩa, Tình: 

  Chữ Trung: Ngay cả Nho giáo nguyên thủy qua Đức Khổng Tử hay gọi là Khổng Giáo, 

cũng đã đi tìm những ông vua, chúa xứng đáng để phụng sự. Như vậy, chữ Trung nghiêng về 

Trung với cá nhân, với chủ của mình. Ở VN vì tính thích ổn định, an cư lạc nghiệp, nên tổ chức xã 

hội đặt nặng vào làng, nước, coi tập thể Đất Nước, Quốc Gia lên trên cá nhân, kể cả vua chúa. 

  Chữ Hiếu, Nghĩa, Tình: Khổng giáo đã đề cao đạo làm người, trong đó trung hiếu đóng 

vai trò quan trọng, nhung vì quan điểm Chính Danh, Tôn Ti, Trật Tự nên rất cứng nhắc, máy móc, 

khô khan như là vô tình. Tại VN, do ảnh hưởng của đời sống nông nghiệp, quan niệm về Trung, 

Hiếu, Nghĩa, Tình rất linh hoạt, mềm mại, mát mẻ như dòng nước luân lưu, như mây trời lang 

thang, như nắng ấm mùa xuân… Những câu ca dao VN diễn đạt tài tình, đậm đà tình thương và 

hiếu nghĩa. 

Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Một lòng thờ Mẹ, kính Cha 

Cho tròn chữ Hiếu mới là Đạo con. 

 Chữ Nhân, chữ Nghĩa đệm vào chữ Tình thành ra cặp từ Nhân Nghĩa, Tình Nghĩa thật là êm dịu, 

thật là độc đáo: 

Đường dài ngựa chạy biệt tăm 

Người dưng có nghĩa trăm năm cũng chờ 

 Truyện Lục Vân Tiên có câu: 

Ngư rằng tôi chẳng sờn lòng  

Xin tròn Nhân Nghĩa còn hơn bạc vàng. 

 Trong bài Bình Ngô Đại Cáo, mở đầu Nguyễn Trãi có viết: 

“Việc Nhân Nghĩa cốt ở yên dân” 
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  Đối với người nông dân thuần túy, diễn tà tình yêu trai gái trong sáng, đậm đà, tràn đầy 

nhân tính và khá dí dởm, đáng yêu, đặc biệt là cải biên Nho Giáo theo đúng văn hóa, truyền thống 

VN: 

“Mình về em chẳng cho về 

Em nắm vạt áo em đề câu thơ 

Câu thơ ba chữ rành rành 

Chữ Trung, chữ Hiếu, chữ Tình là ba 

Chữ Trung thi để phần Cha 

Chữ Hiếu phần Me, đôi ta chữ Tình” 

 Trọng Văn hơn Võ: 

  Khổng giáo vì chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Nam nên cũng trọng văn hơn võ, 

nhưng về chính trị, nhất là đối với các nước lân bang, các triều đại Trung Hoa vẫn dùng bạo lực 

theo kiểu du mục để xâm chiếm, đô hộ, đàn áp, bóc lột. Hàng ngàn năm VN bị đô hộ đã chứng 

minh rõ ràng và Nho giáo tràn sang VN cũng theo gót giày quân xâm lược. Riêng dân tộc VN, kể 

cả các triều đại phong kiến, ảnh hưởng nặng Nho Giáo, vẫn chán ghét chiến tranh, vẫn muốn được 

bình yên, nên tất cả các cuộc chiến tranh mà VN dấn thân đều có tính cách tự vệ, khoan dung! Như 

chương 2 đã trình bày, dân Chiêm Thành rất hiếu thắng, 3 lần tấn chiếm thủ đô Thăng Long, gây 

chiến mấy chục lần, bị VN bắt cả vua tôi rồi thả rất nhiều lần, để rồi cuối cùng, vua tôi Chiêm 

Thành tự bằng lòng trở thành quan viên của triều Nguyễn. 

 Trọng sĩ hiền hơn Thương buôn 

  Bản sắc Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh đã chứng minh rõ điều này, Binh sắp cuối cùng là 

do tinh thần trọng văn khinh võ. Riêng về thương buôn cũng bị dân tộc VN chán ghét vì cho 

thương buôn gắn liền với xảo trá, lừa đảo, lường gạt, trái với bản chất thật thà, chất phát của dân 

tộc VN. Câu “phi thương bất phú” tuy là đúng nhưng khá mỉa mai! Điều này ngược lại với Nho 

Giáo kể cả Khổng giáo vì đức Khổng Tử vẫn thích lệ nghề buôn, vẫn thích giàu có nếu chính đáng. 

 Quay về nguồn: 

  Nho giáo, kể cả Khổng giáo đều không tin có “quỷ thần” nên việc “thờ cúng tổ tiên” mà 

VN coi như là nền Quốc Đạo, không đề cập đến. Ngoài ra, với tinh thần “tôn ti, trật tự” quá cứng 

nhắc nên khó hài hòa với tôn giáo khác, đặc biệt là Phật Giáo. Tuy nhiên, khi du nhập vào VN, 

Nho giáo phải “mềm lại”, chấp nhận việc thờ cúng ông bà, tôn trọng trời phật, hòa nhập với các tôn 

giáo khác y như tinh thần Quốc Đạo VN. Đây là một sự biến đổi lớn của Nho giáo khi vào VN. 

KẾT LUẬN 

Bên cạnh sự thất bại về chính trị , hào quang thành công của Ngài rực rỡ khắp trời Đông. 

Thất bại về chính trị chẳng qua là do người đương thời kém đức kém tài, lại mê danh, lợi, quyền, háo 

thắng đấu tranh giành giựt, thích hành Bá Đạokhông đủ kiến thức áp dụng Vương đạo Nhân trị của Ngài. 

Nếu như mọi suy yếu của Trung Hoa sau này đều đổ lỗi cho Ngài, tôi nghĩ thật là bất công, vì các đời sau 

của Ngài từ đời nhà Hán về sau có ai dùng nguyên tắc chính trị của Ngài đâu! Họ dùng trí xảo trong việc 

trị nước, sửa đổi , thêm bớt , bóp méo , vo tròn triết thuyết của Ngài sao cho có lợi trước mắt là giữ vững 

ngai vàng, bất kể quyền lợi của Tổ Quốc , của dân tộc. 
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 Còn sự thành công của Ngài thì lớn lao , rạng rỡ, hữu ích cho Đời bất chấp không gian và thời 

gian , trường tồn mãi mãi. Ta có thể tóm lược những ưu điểm của Ngài để kết luận Ngài xứng danh là một 

"vạn thế sư biểu" 

1.      Sửa đổi ý niệm Quân Tử bất chấp giai cấp là mở đường cho sự bình đẳng xã hội , phá tung hang rào 

sắt của bọn quí tộc , độc quyền thuở đó, để cho người bình dân được ngang hàng với quí tộc. 

2.      Mở trường tư, san bằng giai cấp là tạo dựng sự bình đẳng , đây có thể nói là một cuộc đại cách 

mạng thời đó 

3.      Thuyết TU THÂN vi bổn xuất sắc của Ngài cũng phá hàng rào giai cấp : “Từ Vua cho tới thứ dân 

phải lấy việc tu thân làm gốc 

4.      Thuyết TRUNG DUNG xuất sắc dẫn đường cho cháu ông là Tử Tư viết thành sách Trung Dung và 

trở thành Đạo Trung Dung 

5.      Thuyết “Tính tương cận’ giúp Mạnh Tử lập nên triết thuyết đầy nhân tính là “ Nhơn chi sơ , tính 

bổn thiện” và xây dựng tư tưởng mới , cách mạng là : “ Dân vi quý, xã tắc thứ chi, Quân vi khinh” 

6.      Ông đề xuất 3 đức tính căn bản là NHÂN, TRÍ , DŨNG để điều hòa bản năng của con người , lấy 

NHÂN làm gốc , từ NHÂN sinh ra TRÍ và DŨNG , thì TRÍ và DŨNG mới tô bồi cho tinh thần phục vụ 

tha nhân chính xác. Từ Nhân Trí Dũng sau nầy phát triển thành Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín đều là những 

nguồn lý xuất sắc , căn bản và sẽ tồn tại mãi mãi nếu ngày nào NHÂN LOẠI tiếp tục cuộc hành trình 

hướng thượng 

7.      Quan niệm giáo dục TIÊN HỌC LỄ , HẬU HỌC VĂN cũng sẽ trường tồn mãi mãi nếu nân loại 

hướng tới một xã hội có tôn ti trật tự, an bình, điều hòa , hạnh phúc. Dĩ nhiên mọi sự lạm dụng , cưỡng ép 

máy móc, thiếu đức Trung Dung đều tai hại mà cần đòi hỏi là Lễ phát xuất từ tâm mà ra. 

8.      Đức tính CHÂN THẬT được Ngài coi trọng : “ Lễ sống là phải ngay thẳng, chẳng ngay thẳng mà 

sống được thì là may mắn khỏi chết đó thôi 

9.      Về trung hiếu thì “Vua cho ra Vua” đối với cha mẹ thì : “ Thờ cha mẹ nên nhỏ nhẹ khuyên can , nếu 

thấy cha mẹ không theo ý mình thì vẫn cung kính mà không xúc phạm cha mẹ”  Ngài chưa hề dạy con 

người phải tuyệt đối mà chỉ dạy cách khuyên can sao cho có hiệu quả và giữ được nhân tính nhân bản của 

con người. 

10.   Ngài đã rất tôn trọng TỰ DO NGÔN LUẬN : Tử Lộ đã KHUYÊN CAN Ngài bằng lời lẽ cứng rắn 

đến xẵng giọng Ngài chẳng những không giận mà còn nghe theo , tôn trọng ý kiến người khác , không 

độc tài . Môn sinh của ngài rất thương yêu ngài và cảm phục: “Ôn hòa mà nghiêm trang, oai vệ mà không 

dữ dằn, cung kính mà thư thái” 

11.   Đạo nhơn luân của Ngài vươn tới quan hệ hai chiều Bình Đẳng  “ Quân minh Thần Trung” , “Phụ từ 

Tử hiếu” , “ Phu nghĩa Phụ kính” , “ Huynh thương Đệ để” … Rõ ràng Ngài đã dạy “ Vua sang suốt thì 

tôi mới trung , cha hiền thì con mới thảo , chồng có nghĩa thì vợ mới tôn kính , anh có tốt thì em sẽ 

nhường , Bạn bè thì tin nhau mới là bạn bè. Tuy Ngài không nói ngược  thì sẽ ra sao nhưng mọi người 

đều  hiểu là phải theo đúng luật CÔNG BÌNH. 

12.   Về binh trị thì Ngài dạy : “ Lương thực đủ , binh lực mạnh  dân tin” trong 3 điều này, dân tin là quan 

trọng nhất. Ngày xưa cũng vậy, ngày nay cũng vậy, nhà chính trị mà lường gạt , thiếu chân thật với dân 

thì ngày suy sụp sẽ sát bên rồi. 

  Thật ra ưu điểm Nho Giáo nguyên thủy của Đức Khổng Tử còn rất nhiều, không thể kể hết được. 

Kịp đến tới chỗ khi giao lưu với nền Quốc Đạo Việt Nam , Nho giáo được cải biên phù hợp với truyền 
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thống dân tộc nên được đón nhận nồng nhiệt. Về phương diện Đạo học , sau khi hòa nhập vào nền Quốc 

Đạo Việt Nam , Nho giáo còn sang giá hơn, nhứt là sự hiệp nhất với Đạo Phật và Đạo Lão đã cô động 

Tam Giáo vào Tâm Khảm của người dân Việt Nam một cách tự nhiên không ngờ được. 

  Đặc biệt hơn nữa là Đạo Cao Đài chính là Quốc Đạo Việt Nam sau khi đã được trui rèn qua nhiều 

thử thách cam go đã tôn vinh NHO GIÁO lên hàng : “ NHO TÔNG CHUYỂN THỂ” trong tôn chỉ và 

mục đích của đạo Cao Đài: “ Qui Nguyên Tam Giáo , Hiệp Nhứt Ngũ Chi” Đạo Cao Đài rất tâm đắc vòi 

NHO GIÁO qua học thuyết TRUNG DUNG, PHẬT GIÁO qua long TỪ BI, LÃO GIÁO qua TU TÂM 

DƯỠNG TÁNH  như câu kinh: 

“TRUNG DUNG  Khổng Thánh chỉ rành 

TỪ BI Phật dặn lòng thành lòng nhơn 

Phép Tiên Đạo TU CHƠN DƯỠNG TÁNH 

Một Cội sanh ba NHÁNH in nhau” 
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Chương năm 

 

QUỐC ĐẠO VN GIAO LƯU VỚI KYTO GIÁO 

 

TIỂU LUẬN 

 Kyto Giáo, đặc biệt là Thiên Chúa Giáo du nhập vào VN vào thế kỷ 15 bằng 2 con 

đường KINH TẾ và CHÍNH TRỊ. Hơn nữa, hai nền văn hoá Đông Tây lại khác biệt nhau quá 

lớn mà Tây Phương vốn gốc du mục, nên thường hành xử quá cứng nhắc, thiếu uyển chuyển. 

Vì thế, sự du nhập nầy khác với Đạo Phật, Đạo Lão và Đạo Khổng, đã gây đổ vỡ không 

ít…Ngoài ra, Ky tô Giáo lại đụng phải  nền Quốc Đạo VN, nhứt là Đạo Thờ Cúng Tổ Tiên, 

như một bức tường thành vững chắc, bảo vệ truyền thống dân tộc…Do đó, việc truyền bá Ky 

tô giáo tại VN không thành công như  ý của các nhà truyền giáo. Nếu như không có sức 

mạnh của đoàn quân xăm lăng đi cùng và sự cưỡng bức của chế độ thực dân thì sự thất bại 

lại càng nặng nề hơn! Mãi đến tháng 10 năm 1962 mới bắt đầu họp Cộng Đồng VATICAN II 

tại La Mã gồm 2500 Giám mục và các chức sắc cao cấp, kéo dài trong 3 năm mới giải trừ bớt 

tính tự cao tự đại, tính chấp nê của các nhà truyền giáo thuở đó, hài hoà với nền văn hoá bản 

xứ, nhượng bộ về những phong tục tập quán Quan, Hôn, Tang, Tế…đặc biệt nhứt là không 

còn chống đối với truyền thống THỜ CÚNG TỔ TIÊN của dân tộc VN. Với tâm hồn phóng 

khoán, hài hoà, uyển chuyển của dân tộc VN, dần dần dân tộc nầy cũng mở rộng vòng tay 

đó nhận nền văn hoá Tây Phương, đã đem đến cho dân tộc những điều mới lạ về khoa học, 

tổ chức đô thị, chữ viết, hệ thống giáo dục, thi cử… Nhờ sự giao tiếp nầy, hai nền văn hoá 

Đông Tây bổ khuyết cho nhau, giúp cho dân tộc VN càng thêm vững mạnh, cân bằng …trên 

đường tiến hoá để sau nầy mới có cơ hội vươn lên đến đỉnh cao của nền văn minh TÂM 

LINH trong thời đại mới. 

 

A- ĐẤNG JESUS CHRIST VÀ CÁC HỆ PHÁI KY TÔ GIÁO 

I- Tiểu Sử của Jesus Christ, những huyền nhiệm và giáo lý 

a/ Tiểu Sử 

 Tiểu sử của Jesus Christ thật là huyền nhiệm! Qua sự ghi chép của Mathiew, Mark, Luke 

trong TÂN ƯỚC, tiểu sử của Ngài có thể tóm lược: Ngài sinh tại thành phố Bethlehem xứ Judea, con 

của Ông Joseph, một người thợ mộc tại thành Nazareth và Bà Mary. Tuy nhiên theo Tân Ước, bà 

Mary chỉ mới đính hôn với Joseph, nhờ ơn THÁN H LINH của Đức Chúa Trời ban cho bà một hài nhi 

trai đặt tên là JESUS, Bà vẫn còn TRINH khi mang thai đứa bé. Vì thế, người ta tin rằng Jesus là con 

một của Đức Chúa Trời, giáng thế để cứu rỗi loài người. Joseph vì lòng nhân từ, trên mặt pháp lý thời 

đó, coi như người cha chính thức của Jesus. 

b/ Những lời tiên tri 

1- Thánh Jean 
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 Ngài được coi như  Sứ Giả của Đức Chúa Trời, giáng trần trước, chuẩn bị, dọn đường cho 

Jesus ra đời. Jean đã đi các nơi, vừa giảng Đạo, vừa báo tin cho mọi người biết là sẽ có một Đấng 

Cứu Thế ra đời, vừa lấy nước làm phép Báp - têm  cho các môn đồ. Jean tuyên bố: “Đấng ấy đến sau 

ta, ta chẳng đáng xách giày cho Ngài” Jean lại còn làm chứng: “ Ta đã thấy THÁNH LINH từ Trời 

giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài”. Khi Đức Chúa Jesus đến cùng Ngài, chim bồ câu 

trắng bay đến đậu trên vai Đức Chúa. Mọi người thấy vậy đều nhận biết  Chúa. Lúc đó Chúa Jesus 

chịu phép Báp- Têm của Jean. Về phép nầy Jean tuyên bố đại ý: “Ta được lịnh làm phép bằng nước, 

Đấng ấy sẽ làm phép Báp -Têm bằng Đức Thánh Linh (Điển lành từ Đức Chúa Trời). 

2- Các Bác Sĩ  Đông phương 

 Đức Chúa sanh tại Bết- Lê- Hem, xứ Giu-đê đang đời vua Hê- Rốt, có mấy thầy Bác Sĩ từ 

phương Đông tới hỏi vua Hê- Rốt rằng: “Vị vua dân Giu- Đa mới sanh tại đâu? Chúng tôi thấy ngôi 

sao Ngài bên Đông Phương nên đến thờ lạy Ngài”. Vua Hê- Rốt bối rối, hoảng sợ bảo các Bác Sĩ nầy 

đi về phía Bết- Lê- Hem tìm thử. Họ thấy ngôi sao đi trước dẫn đường, chính là Ngôi sao mà họ thấy 

bên Đông Phương. Ngôi sao dừng lại ngay chỗ sanh Đức Chúa., gặp Mary, mẹ Ngài và đứa bé. Họ 

mừng quá, sụp lạy rồi bày lễ vật dâng. Kế đó, trong giấc chiêm bao, họ thấy Đức Chúa Trời dạy đừng 

trở lại gặp vua Hê- Rốt, vì thế họ tìm đường khác về xứ. Sau đó, Thiên Sứ đến với Joseph trong 

chiêm bao bảo đem Jesus trốn qua nước Ê -díp- Tô lánh nạn, vì vua Hê- Rốt sẽ tìm giết những đứa trẻ 

con trai từ 2 tuổi trở xuống. Joseph đưa Chúa và Mary rời khỏi thành, tị nạn tại Ê Díp Tô tới chừng 

vua Hê Rốt chết mới quay về. 

c/ Những phép lạ chửa bệnh 

 Bất cứ bệnh lạ gì như bị quỹ chiếm xác, bệnh rét, cùi, mù mắt, bại xuội …Chúa chỉ cần đặt tay 

lên người bệnh nhân hoặc chăm chú nhìn… bệnh sẽ khỏi ngay. Chúa cũng đã biến ra nhiều bánh mì 

và cá để giúp đám đông no bụng…Hiện tượng nầy làm danh Chúa nỗi như cồn, nhờ thế Chúa truyền 

dạy Đạo dễ dàng hơn. Đây là những hiện tượng cần có và có thật mà ơn THÁNH LINH ban cho để 

giúp cho các vị Giáo Chủ trong giai đoạn đầu khai Đạo, đánh mạnh vào sự hiếu kỳ, cảm phục, đáp 

ứng các nhu cầu cấp bách liên hệ đến sự sống chết …hầu qui tụ họ lại để từ từ giảng dạy chân lý càng 

ngày càng cao hơn trong dòng tiến hoá của con người. Đây chính là mục đích của THƯỢNG ĐẾ qua 

các vị Giáo Tổ. 

d/  Phần Giáo Lý 

 Trên đường phụng sự Đạo Pháp, Ngài đi sâu vào các hang cùng ngỏ hẻm, núi cao rừng thẩm, 

len lỏi vào đám dân chúng còn vô minh trong xứ sở của Ngài và Ngài đã đi được vào lòng các dân 

tộc mà bước chân của Ngài đưa tới. Ngài thuyết giảng cho họ về đức tin vào Đức Chúa Trời, người 

sáng tạo ra Càn Khôn Vũ Trụ. Ngài đã giảng cho họ về triết lý nhân sinh cao đẹp, bằng những ẩn dụ 

thực tế đơn giản thí dụ như về người gieo giống trên đá, trên đất cằn cỗi, trong buội gai và trên đất 

phì nhiêu…để giảng về cách truyền Đạo (các loại đất nầy chỉ Tâm Điền). Như õng tư tưởng Đức Chúa 

Jesus truyền đạt thật không khác Khổng, Lão, Phật ở phương Đông! Rõ ràng các pháp tu có khác 

nhau khi còn theo thể tướng, càng tu lên cao càng giống nhau, cuối cùng y như nhau. Đó là: “VẠN 

PHÁP ĐỒNG NHẤT LÝ”. 

e/ Sự chết và sống lại của Chúa Jesus 
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 Giu-đa là người trong số 12 Sứ Đồ của Chúa, bị quỹ ám, đi kiếm các thầy tế lễ và các thầy 

đội, để đồng mưu nộp Ngài cho kẻ ác lảnh thưởng. Kể từ đó, Ngài bị chuyển đi từ nơi nầy sang nơi 

khác, bị đánh đập tàn nhẫn, hành hạ tối đa, để cuối cùng bị xử tử bằng cách đóng đinh trên Thập Tự 

Giá. Để làm nhục danh Ngài, họ cho xử chung với 2 kẻ tội hình sự trộm cướp, đặt họ 2 bên Chúa. Họ 

nhạo báng: Ngài là con một của Đức Chúa Trời, là vua dân Giu Đa, từng dùng phép linh cứu người, 

sao giờ đây không tự cứu!...Trong những giờ phút bị hành hạ, đánh đập, nhục mạ Ngài vẫn dùng 

những lời khuyên răn giáo huấn người chung quanh. Thậm chí ngay giờ phút bị đóng đinh trên Thập 

Tự Giá, Ngài vẫn cầu nguyện: “ Lạy Cha xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì”. 

Thật là từ bi, dũng cảm và tự chủ biết bao!!! 

 Sau đó có vị Nghị Viên toà Công Luận tên Joseph, vốn từ đầu không đồng ý việc xử nầy, đi 

đến ông Phi-lát , xin xác Đức Chúa về chôn trong huyệt đã đụt trong hòn đá. Nhiều người đến xem 

mộ Ngài, sau đó về sắm sửa những thuốc và sáp thơm đem đến mộ Ngài nhưng vừa tới nơi họ thấy 

hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, bước vào không thấy xác Chúa. 

 Sự kiện Ngài sống lại có người may mắn gặp lại Ngài, đặc biệt là 11 Sứ Đồ được nói chuyện 

cùng Ngài. Ngài phán: “Có lời chép rằng Ngài, Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba 

sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhơn danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để 

được tha tội, bắt đầu từ thành Jesuralem, các người làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các 

ngươi điều Cha ta đã hứa, còn về phần các ngươi hãy đợi trong thành Jesuralem cho đến khi mặc lấy 

quyền phép từ trên cao”. 

Sau đó, Ngài lìa các môn đồ và được đem lên trời. Các môn đồ mừng rỡ vô cùng, trở về 

Jesuralem, ở trong đền thờ luôn ngợi khen Đức Chúa Trời. 

II- Kinh sách căn bản 

a/ Cựu Ước (Old Testament) 

 Sách Cựu Ước gồm các sách do các vị TIÊN TRI và các văn gia Do Thái được hiệp nhứt với 

Đức Chúa Trời linh ứng viết ra trước khi Chúa Jesus ra đời. Sách gồm 5 quyển của Moise, người được 

Đức Jehova (Đức Chúa Trời) trực tiếp dẫn dắt, hỗ trợ, ban phép lạ để cứu dân Israel. Moise đã viết 

một loạt sách về lịch sử các triều đại và các dân tộc lúc bây giờ, quan trọng nhất là SÁNG THẾ KÝ 

ghi lại theo lời dạy của Đức Chúa Trời, nguồn gốc của Vũ Trụ và loài người cũng như vạn vật. Ngoài 

ra Cựu Ước còn gồm các sách về văn thơ, về tiên tri… Tất cả đều do huyền linh của Đức Jehova tạo 

dựng, an bày qua tay của con người. Hay nói rõ hơn là mọi việc chi chi trong Cựu Ước cũng do 

THIÊN NHÂN HIỆP NHẤT tạo nên. 

b/ Tân Ước (New Testament) 

 Tân Ước gồm 27 quyển trong đó có 4 quyển đầu gọi là EVANGILE, có nghĩa là tin tốt lành, 

TIN MỪNG hay PHÚC ÂM.  Các Sứ Đồ Mathew, Mark, Luke và Jean kể về cuộc đời, về sự huyền 

diệu hay phép lạ, về lời dạy, về cái chết và sự phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ. Đặc biệt Jean kể 

rõ hơn về sự làm chứng cho Jesus là con một của Đức Chúa Trời. Trong Tân Ước còn có 22 quyển 

Thánh Thư do các Thánh Tông Đồ giảng giải về TÍN LÝ, GIÁO LÝ, LUÂN LÝ và sự TRUYỀN BÁ 

GIÁO LÝ. Sau cùng là phần sách KHẢI HUYỀN của Thánh JEAN mô tả về Vũ Trụ và Giáo Hội. 
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III- Hệ Phái Kyto Giáo 

 

a/ Kyto Giáo (Chritianism) 

 

 Từ Do Thái Giáo (Juadism) ở vùng Palestin thuộc đế chế La Mã, Kito Giáo 

được thành lập như là tôn giáo của những người bị áp bức, khốn khổ lầm than. Kito 

giáo là tên gọi chung cho các hệ phái cùng chấp nhận Chúa Jesus Christ là Đấng Cứu 

Thế theo tiếng Hebreux, là người được xức dầu theo tiếng Hy Lạp, là Đấng Kito, Gia 

Tô, Cơ Đốc theo tiếng Việt. Do đó, dân Việt thường gọi Kito Giáo là Gia Tô Giáo hay 

Cơ Đốc Giáo. Giai đoạn đầu , Kito giáo phát triển rất khó khăn vì các chủ nô dưới 

thời Hoàng Đế Neron cấm Đạo, mãi đến thế kỷ thứ tư đời Hoàng Đế Constantin đệ 

nhất phải công nhận Kito Giáo là Quốc Giáo. Tín điều Kito Giáo nằm gọn trong 

Thánh Kinh, Cựu Ước và Tân Ước. Trong quá trình phát triển, các triều đại La Mã 

được chia thành 2   Đế Quốc Đông và Tây. Vì thế, Kito Giáo cũng chia thành 2 Giáo 

Hội Tây Đông là CÔNG GIÁO và CHÍNH THỐNG GIÁO. 

 

b/ Công Giáo ( Catholic ) 

 Công Giáo là giáo hội ở phương Tây lấy thành LA MÃ ( Rome ) làm trung 

tâm. Trong quá trình phát triển Công Giáo chia thành 03 nhánh: 

1/ Công Giáo La Mã: 

 Hệ thống tổ chức của Công Giáo La Mã, trên hết là Giáo Hoàng do Hồng Y 

bầu lên trong số các Hồng Y. Giáo Hoàng tại vị đến suốt đời, có quyền lực tối cao. 

Giáo Hoàng chọn cử các Hồng Y trong số các vị Giám Mục, là những người cộng sự 

đắc lực của Giáo Hoàng, nắm giữ các Bộ trong triều đại Toà Thánh Vatican.  Giáo 

Hoàng còn trực tiếp bổ nhiệm các vị Giám Mục, mỗi Giám Mục phụ trách một Giáo 

phận. Nước nào có nhiều Giáo phận, Toà Thánh cho thành lập Hội Đồng Giám Mục 

Quốc Gia. Đơn vị cơ sở là Giáo xứ do các Linh Mục đứng đầu. 

 Mỗi khi Giáo hội đứng trước vấn đề lớn, có liên quan đến sự tồn vong thịnh 

suy của Giáo hội thì Giáo Hoàng triệu tập Đại hội gọi là Cộng Đồng Chung gồm tất 

cả các Giám Mục trên thế giới, bề trên các dòng tu…Thí dụ Cộng Đồng Vatican II 

được tổ chức từ tháng 10/1962 đến tháng 12/1965, kéo dài 03 năm bao gồm 2500 

Giám Mục và các Tu Sĩ cao cấp tham dự. 

2/ Tin Lành ( Protestanism ) 

 Năm 1520, Mục sư Luther người Đức, phủ nhận quyền lực của Toà thánh La 

Mã và tách rời ra lập nên một Tôn Giáo mới gọi là TIN LÀNH, vẫn thừa nhận Thánh 

Kinh và Đức Chúa Jesus. Tin Lành còn bất đồng với La Mã về vấn đề đồng trinh của 

bà Maria, mẹ chúa Jesus. Vì phản đối giáo quyền La mã nên có tên là Protestanism, 

gốc từ tiếng Latin protestation có nghĩa là phản đối. Tin Lành không thờ tượng ảnh 

của Đức chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá, chỉ có cây Thánh Giá làm biểu 
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tượng thôi. Giáo sĩ Tin Lành chỉ có 2 chức là Giảng Sư và Mục Sư, có quyền lập gia 

đình. 

3/ Anh Giáo ( Anglicanism ) 

 Vào năm 1534, tại nước Anh, dân chúng vì ác cảm với Giáo Hoàng La Mã, 

đồng thời vua Henry 8 cũng bất bình với Giáo Hoàng nên nhà thờ Anh Quốc cũng 

tách khỏi Công Giáo La Mã, cắt đứt liên lạc với Toà Thánh, thừa nhận vua Henry làm 

Thống Lãnh giáo hội Anh. Giữa Công Giáo La Mã và Tin Lành, Anh giáo khi 

nghiêng bên này khi thân bên kia, tuỳ theo các vì vua Anh kế tiếp vua Henry 8. Đến 

năm 1563, dưới triều Elisabeth, quốc hội Anh thông qua 39 điều luật, bác bỏ quyền 

tối thượng của Đức Giáo Hoàng, cho phép Giáo sĩ Anh giáo được lập gia đình như các 

Mục Sư bên Tin lành. Về mặt cơ cấu tổ chức thì Anh giáo tổ chức theo kiểu Toà 

Thánh La Mã. Bởi vậy, có thể nói Anh Giáo là một tôn giáo mà tinh thần là Tin Lành 

nằm trong cơ thể Công giáo. Anh giáo phổ biến mạnh tại Anh, Mỹ và các thuộc địa 

cũ của Anh, tín đồ có trên 77 tirệu. 

 

c/ Chính Thống Giáo ( Orthodox) 

 Ở phía Đông, lấy Constantinople ( Bysance) làm trung tâm, Chính Thống Giáo 

vốn không nhìn nhận quyền tối cao của Giáo Hoàng, sau 6 thế kỷ tranh luận về quyền 

lực thần quyền với Giáo Hoàng La Mã, họ ly khai toàn bộ với La Mã vào năm 1054 

khi Giáo Hoàng Leo 9, rút phép thông công Hội Đồng Trưởng Lão của 

Constantinople. Chính Thống Giáo được lan tràn sang phương Đông, từ nhà thờ vĩ đại 

Constantinople ở Alexandria, Jesusalem, Nga, Greece, Bulgaria, Yugoslavia, Serbia, 

Rumania…Tín đồ lên đến 138 triệu… 

 

B- SỰ XĂM NHẬP VĂN HOÁ TÂY PHƯƠNG VÀO VN 

I- Bằng con đường kinh tế 

a/ Giai đoạn đầu trên con đường giao thương 

 Vào đầu CN đã có những nhà thương buôn len lỏi tới VN và các nước Đông Nam Á. 

Họ đem các hàng hoá phương Tây như  vũ khí, áo giáp, đồ trang sức, đồ pha lê, đổi lấy ngà 

voi, trầm hương, đồi mồi, vàng, đá quí…Đặc biệt là họ thích các đồ gia vị nhất là tiêu sọ để 

chế biến và bảo quản thịt, món ăn chính của dân du mục. Vì thế, theo sử liệu, tuyến đường 

biển từ Địa Trung Hải tới VN và Đông Nam Á gọi là con đường HỒ TIÊU (chemin des 

Epices). 

b/ Giai đoạn phát triển 

 Bắt đầu giai đoạn nầy, sự giao thương còn lẻ tẻ, kịp đến khi thuyền trưởng 

Vasco de Gama, người Bồ Đào Nha, sau những chuyến viễn du, đã khám phá con 

đường hàng hải từ Châu Âu sang VN. Từ đó, sự giao lưu buôn bán giữa phương Tây 

và VN phát triển mạnh. Tháp tùng theo các đội thương thuyền, các giáo sĩ Kito giáo 

sang truyền giáo tại VN vào thời vua Lê là bắt đầu thịnh hành. Lúc bây giờ vào 
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khoảng thế kỷ 15 đến 17, sự giao lưu thương mại khá trôi chảy. Các nhà truyền giáo 

lợi dụng nhà buôn về phương tiện và tài chánh, ngược lại các nhà buôn lợi dụng các 

giáo sĩ vừa đi truyền giáo vừa hướng dẫn thu mua hàng hoá. 

Tóm lại: Nhà buôn cần có người am hiểu thị trường mới dễ làm giàu, các giáo sĩ thì 

muốn mở rộng NƯỚC CHÚA, cần phương tiện để đi xa. Họ nương nhau và lợi dụng 

lẫn nhau. Nhờ thế, giai đoạn đầu, việc truyền giáo khá suông sẻ, hơn nữa các giáo sĩ 

lúc bấy giờ tỏ ra phục tùng luật lệ của các triều đại vua chúa VN, nên không có sự 

khác biệt mâu thuẫn đáng kể. 

 

II- BẰNG CON ĐƯỜNG CHÁNH TRỊ 

 

a/ Chủ nghĩa thực dân phương Tây 

 Lúc bấy giờ chủ nghĩa Tư Bản Âu Châu phát triển mạnh, từ con đường thương 

mại lẻ tẻ chuyển sang chế độ thực dân, từ việc dùng đội thương thuyền chuyển sang 

chiến thuyền, với vũ khí sẵn có của dân du mục, dùng vũ lực xăm chiếm VN, một dân 

tộc nhỏ bé, ưu ái hoà bình, ổn định. Bộ ba: thương mại, quân sự và tôn giáo kết hợp, 

đặc biệt các giáo sĩ truyền đạo đóng vai trò tích cực của thám tử cho kinh tế và quân 

sự trong việc xăm lăng! 

 

b/ Alexandre de Rhodes (1591-1660) 

 Alexandre de Rhodes, một giáo sĩ người Pháp, sau mấy năm ở Đàng Trong và 

Đàng Ngoài, đã điều nghiên hiểu rõ tình hình VN, trở về Châu Âu vận động với Toà 

Thánh La Mã cử 2 Giám Mục người Pháp là Francois Pallu và Lambert de la Motte 

cai quản Đàng Trong và Đàng Ngoài. Vào năm 1664 Hội Thừa Sai tức Hội Truyền 

Giáo nước ngoài ra đời ( Mission étrangère de Paris) có nhiệm vụ kết hợp tay ba: 

truyền giáo, thương mại, chính trị quân sự trong chủ nghĩa Thực Dân. 

 

c/ Bigneau de Behaine (1741-1799) 

 VN gọi ông là Bi Nhu, thông dụng hơn gọi là Bá Đa Lộc, còn được gọi là Cha 

Cả (lăng Cha Cả), đại diện Toà Thánh Đàng Trong. Ông nầy lợi dụng cuộc nội chiến 

của nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn, liền lập kế hoạch, trước hết đỡ đầu cho con Nguyễn 

Ánh là Hoàng Tử Cảnh đi Pháp đại diện cho Nguyễn Ánh ký Hoà Ước Versailles, 

nhường cho vua Pháp Louis 16 cửa biển Hội An và hải đão Côn Lôn (1787), đổi lại 

Pháp sẽ cung cấp cho Nguyễn Ánh 4 tàu chiến, 1650 quân và vũ khí để tiêu diệt Tây 

Sơn. Tuy nhiên hiệp ước Versailles không thực hiện được vì cuộc Cách mạng Pháp 

1789. Ông Bá Đa Lộc liền tự mộ quân và sắm vũ khí giúp Nguyễn Ánh đánh Tây 

Sơn. Nhờ vậy, vào năm 1802, Công Giáo đã có 3 vạn tín đồ ở Đàng Ngoài và 6 vạn ở 

Đàng Trong. Sự kiện nầy là khởi điểm việc Pháp đến chinh phục Đông Dương!! 

 

d/ Triều Nguyễn và các nhà truyền Đạo Chúa 

 Với sự giúp đỡ của ông Bá Đa Lộc, Nguyễn Ánh chiến thắng và lên ngôi lấy 

niên hiệu là Gia Long. Khi lên ngôi, vua Gia Long rất lấy làm khó xử, một mặt chịu 

ơn với các Giáo Sĩ người Pháp, mặt khác lo ngại sự phát triển Gia Tô giáo sẽ ảnh 

hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục cổ truyền, hại đến truyền thống văn hoá đạo đức 

của dân tộc. Ngoài ra nhà vua còn thấy rõ ý đồ xăm lược của người Pháp. Điều lo 

ngại  nầy rất chính xác. Tín điều Thiên Chúa giáo không chấp thuận cho giáo dân thờ 
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cúng hoặc quỳ lạy Tổ Tiên, không cho tổ chức lễ giỗ Ông Bà Cha Mẹ, tạo sự mâu 

thuẫn trầm trọng đối với truyền thống quay về Nguồn của dân tộc. Về chính trị, ý đồ 

xăm lăng đã rõ ràng: Napoleon I đã trình bày với Hội Đồng hoàng gia Pháp về việc 

lợi dụng việc truyền giáo, coi các giáo sĩ như là các thám tử, những tai mắt của chính 

quyền Pháp trong ý đồ xăm lược. Trước nguy cơ đó, các vua nhà Nguyễn đối phó 

bằng cách bế môn toả cảng, đưa Nho Giáo làm Quốc Giáo. Tất cả biện pháp đều đã 

quá trễ, để rồi VN phải chịu đô hộ gần 100 năm!! 

 

C- ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN QUỐC ĐẠO VN ĐỐI VỚI KITÔ GIÁO 

I- NHỮNG TRỞ NGẠI KHI KITÔ GIÁO DU NHẬP VÀO VN 

a/ Tính du mục của Ki Tô giáo và con đường xăm lược 

  Tính tự cao tự đại, hay dùng vũ lực, cứng nhắc của phương Tây, thiếu tinh thần 

hoà hợp, dù biết là cực đoan và gây trở ngại không thể vượt qua trong việc truyền 

Đạo, nhóm Thừa Sai Paris, dòng tu Đa Minh và sau đó Giáo hoàng Clement 11 tuyên 

bố việc thờ cúng Ông Bà Cha Me hoàn toàn đi ngược lại với Ki Tô giáo. Ngoài ra Ki 

Tô giáo du nhập vào VN bằng con đường xăm lược gây đau khổ cho dân tộc, đi ngoài 

những giáo lý cao cả, nhân ái của Đức Chúa Jesus, vì thế sự bất mãn vô cùng lớn lao 

ngăn cách, nếu không có sức mạnh uy hiếp hoặc uy quyền, ban phát ân huệ kèm theo, 

thì chắc chắn việc truyền Đạo nầy hoàn toàn thất bại! 

 

b/ Đụng độ với nền Quốc Đạo VN, đặc biệt là Đạo thờ cúng Tổ Tiên 

  Từ nhiều ngàn năm trước khi Ki Tô giáo ra đời toàn dân tộc VN đã có cái Đạo 

QUAY VỀ NGUỒN mà điển hình là Đạo thờ cúng Tổ Tiên, đã thấm nhuần vào tâm 

khảm của mỗi người, đã trở thành Quốc Đạo VN, thế mà Ki Tô giáo lại ngăn cấm 

cúng kiến, thờ lạy người đã mất, cấm dùng đồ cúng, các phong tục tập quán đều trái 

ngược, vì thế, người VN ta khó mà hưởng ứng. Sở dĩ Công Giáo thu thập được một số 

tín đồ lúc ban đầu là nhờ sức ép của bạo lực hoặc danh, lợi quyền. 

 

II- SỰ ĐIỀU CHỈNH HAY VN HOÁ KI TÔ GIÁO 

a/ Cộng Đồng Vatican II 

  Mãi đến tháng 10 năm 1962, Toà Thánh La Mã mới cho mở Đại Hội gọi là 

Cộng Đồng Vatican II để cứu xét về những bế tắc, trục trặc liên hệ đến văn hoá, 

phong tục tập quán giữa phương Đông và phương Tây. Cộng Đồng họp trong 3 năm 

(đến tháng 12 năm 1965), hoá giải bớt những cách biệt, hoà nhập vào luồng văn hoá 

VN để phát triển và sinh tồn. Đây là một bước tiến đáng khích lệ giúp cho giáo hội và 

giáo dân biết tôn trọng những sự khác biệt, biết hoà mình vào truyền thống văn hoá 

địa phương và biết khiêm tốn trước những giáo hội của các tôn giáo khác…Ngày nay 

người Ki Tô giáo còn tiến xa hơn nữa là bắt gặp không những Giáo Đường ở trong lòng 

người mà Thiên Đàng, Hoả Ngục cũng ở tại Tâm như Đức Giáo Hoàng Phao Lồ đệ II 

đã tuyên bố vào cuối năm 1999. Đây mới thực sự là đã thực hiện lời Đức Chúa Jesus 

Christ dạy qua Thánh Kinh từ hơn 2000 năm qua! 

 

b/ Thăng hoa huyền nhiệm của đức Mẹ Maria 

1- Chúa sáng tạo loài người 
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  Trong Sáng Thế Ký kinh Cựu Ước, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như 

sau: 

NGƯỜI NAM: Chính TA làm nên loài người như HÌNH TA và theo TƯỢNG TA, có 

nhiệm vụ quản trị vạn vật, người đầu tiên tên ADAM. Chúa phán: “Nầy TA ban cho 

các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất và các loài cây sanh quả, có hột giống, 

ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi”. 

NGƯỜI NỮ: Đức Chúa Trời cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn của Adam và 

lắp thịt của Adam vào, làm nên một người NỮ, đưa đến ban cho Adam. Adam nói 

rằng: “Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra”. Như vậy người Nữ do 

nơi người Nam mà có. Bởi vậy cho nên “Người Nam sẽ lìa cha mẹ mà dính liếu cùng 

vợ mình, và cả hai sẽ nên một THỊT” 

2- Ý nghĩa: 

  Chúa dựng nên loài người thật là lý thú và không kém phần lãng mạn. Trước 

hết, người nam Adam giống y hình tượng của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Trời con, 

thay Trời quản trị cả vạn vật. Hình tượng của Đức Chúa Trời là ĐẠI THIÊN ĐỊA, hình 

tượng của con Người là TIỂU THIÊN ĐỊA. Thức ăn của loài người được qui định: “ăn 

mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất và các loài cây sanh quả có hột giống…”. Có phải 

chăng Chúa chỉ cho phép người ĂN CHAY mới có thể trở về người nguyên thuỷ, gần 

Cha, Sát bên Cha, trở thành Cha. Đặc biệt khi tạo dựng người Nữ, Đức Chúa Trời lấy 

xương sườn của Adam làm khung, lấy thịt Adam làm dáng. Xương sườn có nhiệm vụ 

bảo vệ ngũ tạng nhứt là quả TIM chứa đựng tình yêu. Vẻ mỹ miều của người vợ chính 

là do thịt của người chồng làm ra, như vậy vợ chồng phải chung thuỷ, tuy hai mà một, 

tuy một mà hai. Ngày xưa vợ chồng thường gọi nhau là MÌNH thật là chí lý và có ý 

nghĩa triết lý thật sâu xa! Xem thế, Đức Chúa Trời rất coi trọng Nữ giới, bình đẳng với 

Nam giới. Tuy nhiên vì Đạo Chúa khai sáng vùng du mục Tây phương, do thực tiễn 

của đời sống kinh tế đưa đến việc trọng Nam khinh Nữ tương tự như xưa kia ở miền 

Bắc Trung Hoa vậy. Do đó suốt hàng ngàn năm, Ki Tô giáo không hề nhắc  tới vai trò 

vĩ đại của Đức Mẹ Maria. 

 

3- Sự huyền nhiệm của Mẹ Maria được nhìn nhận 

  Mãi đến khi cọ xác với nền văn hoá Đông Phương nhất là VN, ảnh hưởng nếp 

sống hài hoà của đời sống nông nghiệp, với sự phân công tuyệt diệu: chồng cày, vợ 

cấy, con trâu đi bừa… vai trò của phụ nữ bình đẳng thật sự từ trong lòng người, chứ 

không bằng lời thì vai trò của Đức Mẹ Maria, với sự linh thiêng tại Thánh Địa VN, Mẹ 

đã hiển linh thật sự tại LA VANG VN, và Toà Thánh Vatican phải công nhận. Và từ 

đó, Mẹ đã hiển linh tại Fatima, Lourdes…Trong vòng  2 thế kỷ gần đây, nhà thờ Đức 

Bà, nhà thờ La Vang, nhà thờ Lộ Đức mọc lên khắp nơi trên thế giới, không phân 

Đông Tây Nam Bắc, và niềm tin về Đức Mẹ được dân gian chiêm ngưỡng không thua 

gì Đức Chúa Jesus. 

  Từ sự cởi mở của Cộng Đồng Vatican II đến các hiện tượng nầy phù hợp với  

con đường Đại Đạo, con đường đưa đến Huynh Đệ Đại Đồng mà tất cả các vị giáo chủ 

xưa nay đều dạy như vậy kể cả Đức Chúa Jesus Christ. 

4- Lịch sử Đức Mẹ La Vang 

  La Vang xưa kia là vùng rừng già, hẻo lánh, hiểm trở thuộc tỉnh Quảng Trị. 

Nơi đây có một loại lá cây gọi là “LÁ VẰNG”, một loại dược thảo dùng để nấu nước 

uống dành cho phụ nữ lúc sanh đẻ. Sau nầy người Tây Phương đọc Lá Vằng thành “LA 
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VANG” vì họ không đọc được dấu chữ VN. Vào năm 1798, vua Cảnh Thịnh ra sắc chỉ 

cấm Đạo, các nhà truyền giáo và giáo dân phải lẫn trốn vào vùng rừng núi Quảng Trị 

ẩn náo rất là cực khổ, nguy hiểm, đói rét và bệnh hoạn. Bỗng một hôm, họ thấy Đức 

Mẹ bồng chúa Hài Đồng, cùng 2 Thiên Thần chầu 2 bên, hiển linh trên cây cổ thụ, 

ngỏ lời an ủi và bảo họ hái lá vằng làm thuốc uống cho đỡ đói khát và chửa khỏi bệnh 

hoạn do rừng sâu nước độc gây ra và Mẹ ban ơn điển lành cho mọi người có cơ duyên 

đến nơi nầy. 

  Vào năm 1885, giáo dân đã xây một nhà thờ nhỏ thờ Mẹ. Sau đó, vào năm 

1901, họ dựng lên một nhà thờ lớn, kiên cố uy nghi, và cứ 3 năm, một đại hội gọi là 

Đại Hội La Vang vào tháng 8 thật long trọng tại đây, thu hút hàng trăm ngàn giáo dân 

về cầu nguyện. Ngày 22/08/1961, Toà Thánh Vatican sắc phong nhà thờ nầy là 

“VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG”. Ngày 01/05/ 1980 Hội Đồng Giám Mục VN  

thống nhất họp tại Hà Nội biểu quyết công nhận La Vang là “TRUNG TÂM THÁNH 

MẪU TOÀN QUỐC” 

 

c/ Ảnh hưởng của nền văn hoá VN đối với Ki Tô giáo 

1- Kiến trúc 

  Tất cả các nhà thờ Ki Tô giáo nổi tiếng đều kiến trúc theo lối GÔ TÍCH có 

đỉnh tháp cao vút và nhọn hoắc. Từ thế kỷ 19 nhà thờ cất tại VN đã biến đổi rất nhiều, 

điển hình như nhà thờ Phát Diệm, một công trình lớn diễn đạt Đông Tây hoà điệu, có 

thánh giá trên từng tháp cao, có mái cong cong theo kiểu Á Châu và VN, cách trang trí 

ảnh hưởng Đông nhiều hơn Tây. Nhà thờ Phát Diệm được Cha Sáu quê ở Thanh Hoá 

chỉ đạo cất trong 26 năm từ 1875 đến 1901. Công trình thật là lớn lao, uy nghi, đẹp đẽ. 

Du khách Âu Châu tham quan chắc chắn sẽ ngạc nhiên nhiều và lấy làm lạ không ít 

về ngôi nhà thờ nầy. 

2- Trang phục 

  Hiện nay, càng ngày càng nhiều giáo dân đi nhà thờ mặc lễ phục cổ truyền 

VN, các Bà thường mặc áo dài truyền thống VN. 

 

3 - Cúng Tế 

  Đi Lễ, họ cũng đem nhang thơm cắm dưới chân Đức Mẹ và Đức Chúa để tỏ 

lòng kính trọng. Tại nhà, đa số vừa thờ Chúa trên cao, thờ Tổ Tiên phía dưới. Không ít 

giáo dân VN, tổ chức giỗ chạp thờ cúng Ông Bà theo truyền thống VN. Ngày nay, phần 

lớn các thành viên trong gia đình VN theo các tôn giáo khác nhau như dâu, rễ, con cháu 

…Rõ ràng sự phân biệt và cách biệt giữa các tôn giáo trong một gia đình VN hầu như 

không còn ranh giới nữa. 

 

D-ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HOÁ TÂY PHƯƠNG ĐỐI VỚI VN 

I- VỀ VẬT CHẤT 

a/ Sự phát triển, các Trung Tâm Kinh Tế 

 Xã hội VN vốn là xã hội lấy nông nghiệp làm chủ đạo, tuy có khả năng bảo           

tồn truyền thống dân tộc, chống hiệu quả mọi âm mưu đồng hoá dân tộc, nhưng rất 

yếu về mặt tổ chức, kinh tế, giao thông vận tải, công nghiệp…Khi người Pháp thôn 

tính VN, họ tận khai thác về kinh tế để làm giàu cho Mẫu Quốc , tận dụng công nhân 

và tài nguyên VN vào việc phát triển kinh tế. Đối với họ, phần ĐÔ tức là cơ sở hành 
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chánh là phần phụ, THỊ tức là kinh tế, thương mải, kỷ nghệ, chế biến, khai thác quặng 

mỏ…mới là chính. Những trung tâm kinh tế, kỷ nghệ như Sài Gòn, Chợ Lớn, Hà Nội, 

Hải Phòng và các Tỉnh lỵ tại VN hoạt động mạnh mẽ, các thầu khoán, chủ xưởng, 

đồn điền cao su, chế biến nông lâm sản… mọc lên như nấm tạo ra một giai cấp mới 

khá hùng hậu là giai cấp tiểu tư sản. 

b/ Giao thông, vận tải 

 Kinh tế phát triển, đương nhiên vấn đề chuyên chở hàng hoá từ nơi nầy đến 

nơi khác rất là cần thiết, nên họ lợi dụng nông dân, bắt xâu tức làm việc không lương, 

cộng với kỷ thuật làm đường của họ, làm thành những con lộ nối liền các Tỉnh Thành 

dùng vào việc phát triển kinh tế và an ninh chánh trị. Họ làm cầu, làm đường xe lửa, 

làm những đường hầm xuyên qua núi… Những cây cầu rất lớn, rất kiên cố bắc ngang 

sông Hồng gọi là cầu Paul Doumer, đã là một công trình lớn dành cho thuộc địa. 

c/ Kiến trúc, Dinh thự 

 Nhà cửa, dinh thự theo kiểu Tây Phương dần dần phát triển rộng tuy nhiên 

không rập khuôn theo Tây Phương mà pha lẫn kiểu Đông Phương để hoà hợp với khí 

hậu tại VN. Các công trình kiến trúc điển hình như Bảo Tàng Viện, Viễn Đông Bác 

Cổ, các trường Đại Học, các dinh thự…không làm nhiều tầng như Tây phương, cửa sổ 

rộng, tầng nhà cao… tất cả đều phải thoáng mát chống lại cái nóng của vùng nhiệt đới. 

d/ Thời trang 

 Giai đoạn đầu chỉ những người đàn ông, đàn bà sống tại đô thị mới mặc theo 

thời trang Tây phương, dân quê VN ít khi xử dụng. Mãi cho tới thời gian gần đây đồ 

Tây mới được phổ biến rộng. Riêng chiếc áo dài truyền thống VN thì không thay đổi, 

vẫn tiếp tục được duy trì xưa cũng như mãi mãi về sau. 

 

II- VỀ TINH THẦN 

a/ Văn tự, ngôn ngữ 

 Trong việc giao lưu với nền văn hoá Tây phương, nhất là qua các giáo sĩ 

truyền Đạo Bồ Đào Nha, Ý, Pháp… VN nhận được công trình quí giá nhất , hữu ích 

nhất và đầy sáng tạo là chữ QUỐC NGỮ mà người có công lớn nhất là Linh Mục 

Alexandre de Rhodes. Chữ Quốc Ngữ về mặt hình thức là dùng các chữ cái LATIN 

thêm vào một số dấu đặc biệt để phù hợp với âm điệu VN và diễn đạt tuyệt diệu tư 

tưởng VN. Chữ QUỐC NGỮ quả là điển hình cho Âm Dương tuông hiệp, Đông Tây 

hoà hợp, ăn khớp với truyền thống dân tộc có biểu tượng kép Rồng Tiên! So với chữ 

Hán và chữ Nôm, chữ Quốc Ngữ quả là dễ học, dễ nhớ, cách ráp vần đơn giản nên ra 

đời chưa được bao lâu là được phổ biến và áp dụng khắp nước. 

 

b/ Báo chí, văn học, nghệ thuật 

 Ở Phương Đông, đặc biệt là VN, với đời sống nông nghiệp, an cư lạc nghiệp, 

qui về thôn xóm, làng xã nên không có nhu cầu về báo chí như tại Tây phương. Nhu 

cầu báo chí cần thiết cho việc thông tin trong vùng rộng lớn đầy sôi động, bất trắc, 

biến chuyển phù hợp với đời sống du mục của phuơng Tây. Khi Pháp bắt đầu chiếm 

được 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ thì tờ Gia Định Thời Báo đầu tiên ra đời, bằng chữ 

Quốc Ngữ, phổ biến rộng rãi… Sự giao lưu với Tây Phương  còn phát trie ån nguồn văn 

chương bác học rộng rãi như TIỂU THUYẾT, THƠ MỚI phổ  biến hơn giai đoạn 

dùng chữ Hán, chữ Nôm rất nhiều. Về phương diện nghệ thuật, ngành Hội hoạ, sân 

khấu kịch, cải lương… thay thế dần các điệu hát cô đầu, hát bộ, hát chèo… 



125 
 

 

c/ Giáo dục 

 Bắt đầu từ năm 1898 trở đi, ngành giáo dục và hệ thống thi cử VN bị Tây 

phương hoá dần dần, các cuộc thi Hương, thi Hội dần dần thay đổi cho đến năm 1907 

là bị bải bỏ khiến cho các nhà Nho bối rối, than thở và cũng đành  cam chịu.  

Nhà thơ Tú Xương viết: 

 

“ Nào có ra gì cái chữ Nho 

Ông Nghè ông Cống cũng nằm co!” 

Nguyễn Khuyến cũng than: 

“ Đạo học ngày nay đã chán rồi 

Mười người đi học chín người thôi!” 

 

  Thật ra, tất cả những biến động sơ lược ghi trên, không riêng gì tại VN mà đã 

diễn ra trên toàn cõi Đông Phương như Liên Xô, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước 

Đông Nam Á. Đây là sự biến đổi chung để từ từ phù hợp với thời kỳ “ Càn Khôn dĩ tận 

thức” đi dần tới Toàn Cầu Hoá như ngày nay. Đối với VN dù có mặt người Pháp hay 

không, cũng phải biến chuyển tự nhiên như các nước trong vùng. Tuy nhiên cơ chuyển 

nầy đã giúp VN thêm thuận lợi và có căn bản vững chắc nhờ sự phát minh ra chữ 

QUỐC NGỮ, một ngôn ngữ có khả năng diễn đạt tư tưởng truyền thống của dân tộc, 

khế hợp vi diệu với nền QUỐC ĐẠO VN mà hình thức là chữ Latin của Tây phương. 

Sự hài hoà Đông Tây giúp diễn đạt văn hoá, khoa học và các lĩnh vực tâm linh rất là 

thuận lợi, phong phú, sâu sắc, nhuần nhuyễn vào tận tâm hồn dân tộc có biểu tượng 

Rồng Tiên nầy. 

 

E-TINH THẦN ĐÔNG PHƯƠNG TRONG ĐỨC CHÚA JESUS 

I- NHỮNG PHÉP LẠ 

  Đọc Thánh kinh, phần TÂN ƯỚC, qua sự diễn đạt của các SỨ ĐỒ như 

Mathiew, Mark, Luca… chúng ta bắt gặp sự HUYỀN NHIỆM mà Chúa đã cứu giúp con 

người và những lời dạy tràn đầy CÔNG BÌNH, BÁC ÁI, vừa cao xa lại vừa thực tiễn 

không khác gì nền triết học PHẬT, LÃO, KHỔNG từ ngàn xưa tại phương Đông. 

Sự giáng thế của Chúa Jesus tại trần gian, đã được tiên tri trước và đặc biệt là Đức 

Chúa Trời đã sai Thánh Giăng Báp Tít xuống dọn đường như là vị tướng tiên phuông. 

Sau đó, Đức Chúa Trời cho con một của Ngài rất nhiều quyền phép đủ để qui tụ người 

đời có đức tin để từ đó Chúa có môi trường thuận lợi để giảng đạo lý cao siêu, giúp 

cho nhân loại cải tà qui chánh, ăn năn hối lỗi, hướng về cõi Thiên Đàng. 

 

a/ Thánh Giăng Báp Tít dọn đường 

  Đức Chúa Trời sai Thánh Giăng đến giảng Đạo nơi đồng ruộng, lấy nước làm 

phép Báp Têm, thu nhận một số tín đồ và báo trước có một Đấng Thánh Linh đến 

quyền phép hơn Thánh Giăng nhiều: “ Về phần ta, ta lấy nước làm phép Báp Têm cho 

các người ăn năn song Đấng đến sau ta, có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách 

giày cho Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép Báp Têm cho các ngươi bằng ĐỨC THÁNH 

LINH và bằng LỬA…”. Giăng diễn tả thêm: “ Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân 

lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt”. 
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Chúa giáng thế, trước hết giáo đục người đời để sau đó tuyển chọn lọc lừa những 

người giác ngộ, sống thiện lành như ý Chúa để đưa về NƯỚC THIÊN ĐÀNG. Riêng 

những người ác trược (ví như rơm rạ) sẽ bị đưa vào hoả lò luyện ngục thanh lọc. 

 

b/ Huyền nhiệm về chửa bệnh 

  Chúa đi khắp xứ Ga li lê, dạy dỗ trong các nhà Hội, giảng Tin Lành của Đức 

Chúa Trời và chửa lành mọi thứ bệnh cho dân. Danh tiếng Ngài được đồn đãi khắp xứ. 

Vì thế họ đem đến Ngài mọi thứ bệnh tật như: bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, mù 

mắt… Ngài đều chửa lành cả. Nhờ thế thiên hạ kéo nhau rất đông đi theo Ngài. 

Xin lược kể một số huyền diệu về việc chửa bệnh được ghi trong Thánh Kinh. 

 

1- Bịnh phung 

  Khi Chúa Jesus ở trên núi xuống, có một người phong cùi đến gần lạy Ngài xin 

chửa bệnh. “Ngài giơ tay rờ người và phán rằng: TA khứng, hãy sạch đi. Tức thì người 

phong cùi được sạch”. 

2- Bịnh bại xuội 

  Khi đức Chúa vào thành Ca- bê- na- um, có một thầy Đội đến cầu Ngài chửa 

bệnh cho người đầy tớ đang đau khổ vì bị bệnh bại liệt. Thầy Đội yêu cầu Chúa không 

cần đến nhà gặp bệnh nhân, chỉ cần phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ lành. Chúa khen: 

“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y- sơ- ra- ên có đức tin 

lớn dường ấy”. Chúa bèn phán cùng thầy Đội: “Hãy về, theo như điều người tin thì sẽ 

được thành vậy, và chính trong giờ phút ấy, đứa đầy tớ được lành”. 

Ở một nơi khác khi Chúa xuống thuyền trở qua biển, đến thành thì có một người đau     

bại nằm trên giường. Ngài phán cùng người bại: “Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con 

đã được tha”. Mọi người chung quanh, kể cả các thầy Thông giáo đều không tin. Chúa 

phán tiếp cùng người bại: “Hãy đứng dậy, vác lấy giường, và trở về nhà ngươi”. Người 

bại liền trở dậy, vác giường trở về nhà. Trước sự mầu nhiệm nầy, mọi người đều khâm  

phục và qui phục Ngài. 

3- Bệnh rét 

  Chúa vào nhà một môn đồ là Phi- e- rơ, thấy một bà già đau rét đang nằm trên 

giường bệnh: “Ngài bèn rờ tay người bệnh, rét liền mất đi, người bệnh đứng dậy giúp 

việc hầu Ngài”. 

4- Bệnh quỉ ám 

  Cũng tại nhà Phi- e- rơ, chiều đó,  người ta đem đến nhiều người bị quỉ ám. 

Ngài chỉ dùng lời nói đuổi quỉ ra. Mọi người đều hết bệnh. Thật là ứng nghiệm lời tiên 

tri của Đấng Ê sai trước kia: “Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh 

hoạn của chúng ta”. Khi Ngài đến xứ Ga- da- ra, gặp 2 người bị quỉ ở mồ đi ra ám, quỉ 

rất dữ tợn, không ai dám đi ngang qua đó. Mấy con quỉ trong 2 người đó, gặp Ngài la 

lên rằng: “Lạy con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải 

Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin 

cho chúng tôi nhập vào bầy heo đang đi tới”. Ngài liền phán: “Hãy đi đi”. Con quỉ liền 

xuất ra khỏi 2 người và nhập vào bầy heo. Kế đó, bầy heo đều từ trên vách núi, nhào 

xuống biển chết hết. Phép lạ nầy được 2 người đó về thành kể lại, dân cả thành ra đón 

Chúa và xin đi theo Ngài. 

5- Cứu sống người đã chết 
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  Khi Chúa đến nhà người cai nhà Hội, thấy gia đình đang chuẩn bị hậu sự… thì 

phán rằng: “các ngươi hãy lui ra, con gái nhỏ nầy chẳng phải chết đâu nhưng nó ngủ”. 

Sau đó Ngài cầm lấy tay của đứa gái, thì nó ngồi dậy. 

6- Bệnh mất huyết 

  Một người đàn bà mắc bệnh mất huyết 12 năm, lại gần sau lưng rờ  trôn áo 

của Ngài với đức tin làm thế sẽ được lành. Ngài dạy: “Hởi con, hãy vững lòng, đức tin 

con đã làm cho con được lành”. Liền trong giờ đó, người đàn bà được lành bệnh. 

7- Bệnh mù mắt 

  Danh tiếng của Chúa rền vang đó đây về phép lạ chửa bệnh nên có rất nhiều 

người đến xin chửa, trong đó có 2 người mù. Ngài phán: “Hai người tin ta làm được 

điều 2 người ao ước sao?” Họ lạy Chúa và nói chửa được. Ngài bèn rờ 2 mắt của 

chúng và phán: “Theo như đức tin của các ngươi, phải được thành vậy”. Mắt hai người 

liền sáng ra. 

8- Truyền pháp cho 12 Sứ Đồ 

  Nhu cầu chửa bệnh và truyền Đạo càng ngày càng tăng, một hôm Ngài phán 

cùng các môn đồ: “ Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ 

mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” Sau đó Chúa ban quyền phép trừ tà ma và 

chửa các thứ tật bệnh. Mười hai Thánh Tông Đồ được truyền phép là: 

 Si- môn hay gọi là Phi- e- rơ 

 Anh- rê, em của Si- môn 

 Gia- cơ, con của Xê- bê- đê 

 Giăng, em của Gia- cơ 

 Phi -líp 

 Ba- tê- lê- my 

 Thomas 

 Ma- thi- ơ là người thu thuế 

 Si- môn, người Ca- na- an 

 Gia- cơ, con của A- phê 

 Tha- đê 

 Giu-đa- ich- ca- ri- ốt, người phản Chúa. 

 

c/ Kết luận về phép lạ 

  Ngoài những phép lạ lược kể còn vô số phép lạ khác được ghi chép trong TÂN 

ƯỚC như phép hoá bánh, lưới cá, tiên tri, đi trên mặt biển…  Tuy nhiên các phép lạ 

chẳng qua là CHIẾN THUẬT, cần thiết trong giai đoạn đầu khai Đạo mà Đức Chúa 

Trời ban rải qua con của Ngài. Ai đã từng trải nghiệm về các phép lạ, sẽ nhận được 

đây là sự thật và huyền nhiệm nầy Chúa ban cho chỉ có mục đích là qui tụ con chiên, 

giúp con chiên từ hiếu kỳ, từ sự cần ích chuyển sang đức tin và khi có đủ đức tin mới 

thấm nhuần Đạo Pháp và ĐẠO mới chính là mục tiêu, là CHIẾN LƯỢC của cuộc 

hành trình. Vậy giáo lý mà Chúa giảng dạy suốt cuộc hành trình là những lời vàng 

tiếng ngọc nhầm giúp con người giác ngộ, tiến hoá lên cao để linh hồn, sau khi lìa khỏi 

xác phàm, được về cõi THIÊN ĐÀNG hằng sống. Đây mới thực sự là mục tiêu chính 

của sự giáng thế kỳ diệu của Chúa Jesus Christ. Để làm sáng tỏ, xin lược ghi một số 

lời thuyết Đạo của Ngài qua Thánh Kinh. Dĩ nhiên chỉ ghi một số nhỏ có tính tượng 

trưng mà thôi. 
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II- NHỮNG LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA CHÚA JESUS CHRIST 

  Lời thuyết Đạo của Đức Chúa nhầm mục đích là thuyết phục con người nghe 

và làm theo Chúa để cùng về nước Tiên Đàng. Ngài đã dùng những ví dụ sát với cuộc 

sống thời đó để làm sáng tỏ cái Đạo Lý từ Đức Chúa Trời để bổ túc cho trọn vẹn luân 

lý, luật pháp, đạo đức có sẵn tại thế gian. Những lời dạy của Ngài thường đi ngược lại 

với sự hiểu biết thường tình của người thế gian, vượt cao hơn, hướng về chân lý. 

 

a/ Những lời thuyết Đạo 

 

1- Ăn năn 

  “Các ngươi hãy ăn năn, thì nước Thiên Đàng đã đến gần”. Con người tránh 

sao khỏi lỗi, biết lỗi, sửa lỗi, từ từ bớt lỗi, hết lỗi là về nước Thiên Đàng. 

 

2- Phần thưởng lớn của Trời 

“Phước cho những kẻ làm cho người hoà thuận 

Phước cho những kẻ bị bắt bớ vì sự CÔNG BÌNH 

Phước cho những kẻ vì Chúa mà bị mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu…” 

“ Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng của các ngươi trên Trời sẽ lớn 

lắm”. 

 

3- Truyền bá sự sáng suốt 

  Chúa so sánh sự sáng của các môn đồ như chất mặn của muối. Mất chất mặn 

thì muối sẽ bỏ đi. Chúa muốn các môn đồ đem sự sáng của mình phổ truyền cho mọi 

người. Không ai thấp đèn mà úp cái thùng lên, mà phải để trên chân đèn cho ánh sáng 

toả ra để mọi người thấy. 

 

4- Bổ túc luật pháp và lời tiên tri 

  Chúa đến kỳ nầy là để bổ túc những gì còn thiếu sót đã có trước đây chớ 

không phải để phá bỏ. Ai giữ được những điều răn dù cực nhỏ và đem dạy người ta, sẽ 

được xưng là lớn trong nước Thiên Đàng. Chúa phán dạy các môn đồ: “Nếu sự CÔNG 

BÌNH của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy Thông giáo  và người 

dòng Pha- ra- si, thì các ngươi chắc không vào nước Thiên Đàng”. 

 

5- Chữ HOÀ 

  Chúa dạy: “Nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh 

em có điều gì ngịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hoà với 

anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ”. Dâng lễ là điều rất quan trọng, nhưng chữ 

Hoà đối với Chúa còn quan trọng hơn! 

 

6- Chịu tội hữu hình để được giảm tội vô vi quan trọng hơn 

  Chúa phán: “Nếu con mắt bên phải xuôi cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà 

quăng nó cho xa…; Nếu tay hữu xuôi cho ngươi phạm tội thì hãy chặt mà liệng nó cho 

xa ;vì thà chịu một phần thân thể bị hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục”. 

 

7- PHI THƯỜNG hay là ngược với thế tình 
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 Mắt đền mắt, răng đền răng là lẽ thường. Phi thường là: “Nếu ai vả má bên 

hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn” 

 Yêu người lân cận, ghét kẻ thù nghịch mình là lẽ thường. Phi thường là: 

“Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ ngươi”. ( thực hiện 

điều nầy khi Chúa bị đóng đinh trên Thập Tự Giá). Làm được như thế: “thì 

ngươi được LÀM CON CỦA CHA các ngươi ở trên Trời; bởi vì Ngài khiến 

mặt trời mọc lên soi kẻ DỮ cùng kẻ LÀNH, làm mưa cho kẻ CÔNG BÌNH 

cùng kẻ ĐỘC ÁC”. 

 Yêu kẻ yêu mình là lẽ thường. Phi thường là: “Thế thì các ngươi hãy nên 

trọn vẹn như Cha các ngươi trên Trời là trọn vẹn”. Trọn vẹn là yêu luôn kẻ 

thù ghét mình. 

 

8- Cách bố thí, cầu nguyện, kiêng ăn 

  Kẻ giả hình khi bố thí thì công bố cho mọi người biết để được tán tụng; Cầu 

nguyện thì la rùm lên cho mọi người thấy để khen ngợi; ăn chay thì muốn cho mọi 

người biết để được nể phục…;làm như vậy là đã nhận được sự khen thưởng ở thế gian 

rồi, còn có công đức gì về phần tâm linh nữa! Vì thế Chúa dạy: “Song khi ngươi bố thí, 

đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm vì Cha 

ngươi là Đấng trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi”. Về cầu nguyện, Chúa dạy 

hãy đóng cửa lại rồi cầu nguyện Cha trên Trời đều hay biết cũng không cần phải dùng 

những lời lập vô ích, vì Cha đã biết mình muốn gì trước khi chưa xin. Về vấn đề kiêng 

ăn cũng thế, càng kín nhiệm càng tốt vì Cha đều biết rõ việc mình làm trong chỗ kín 

nhiệm (Tâm con động thì THẦY hay) 

 

9- Tha thứ 

  Chúa dạy: “Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha của các ngươi ở trên 

trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha của 

các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi”. 

 

10- Ngân hàng trên Trời 

  “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ 

trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên Trời, cũng chẳng 

có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Vì CHƯNG CỦA CẢI Ở ĐÂU THÌ LÒNG 

NGƯỜI Ở ĐÓ”. 

 

11- Không thờ hai Chủ 

  Chúa dạy: “Các ngươi không thể làm Tôi Đức Chúa Trời lại làm Tôi cho Ma 

Môn nữa” . ( Ma Môn là Quỹ Vương) 

 

12- Giải trừ sự lo lắng 

  Chúa dạy: “ Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể 

mình mà lo đồ mặc…” Chúa giảng thêm, đại ý: loài chim trời chẳng gieo, gặt, tồn trữ 

trong kho tàng, mà Cha cũng nuôi sống nó; những hoa huệ ngoài đồng màu sắc rực rỡ, 

chẳng may dệt, mà Cha Trời cho nó quần áo đẹp như thế, huống chi các ngươi cao quý 

hơn nó nhiều chẳng lẽ Cha Trời không lo cho các ngươi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm 

nước Đức Chúa Trời và sự Công Bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi 
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điều ấy nữa. Ýù Chúa là phải có đức tin lớn và có tâm phụng sự Chúa tức phụng sự cho 

chúng sanh (công bình) thì mọi việc đức Cha Trời sẽ lo hết cho mình về thể xác lẫn 

linh hồn, khỏi cần phải âu lo (Các con lo cho THẦY, Thầy lo cho các con). 

 

13- Sự  xét đoán 

  Chúa dạy: “Sao ngươi dòm thấy cái RÁC trong mắt anh em ngươi, mà chẳng 

thấy cây ĐÀ trong mắt mình?”. Muốn lấy cái rác trong mắt của người khác, hãy lấy 

cây Đà trong mắt mình ra trước rồi mới thấy rõ mà lấy các rác ra khỏi mắt anh em 

mình được! Mình chưa sáng mà ĐỘ người ta là đưa người ta vào chỗ tối tăm  ngu muội 

như mình thì tội nghiệp thay!! 

 

14- Hãy xin sẽ được, tìm sẽ gặp, gỏ cửa sẽ mở 

  Chúa giảng tiếp: “ Trong các ngươi có ai, khi con mình xin BÁNH mà cho ĐÁ 

chăng? Hay con mình xin CÁ mà cho RẮN chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn 

biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha của các ngươi trên Trời lại chẳng ban 

các vật tốt cho những người xin Ngài sao? 

 

15- Tâm lý, công bình 

  Chúa dạy: “Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng 

hãy làm đìều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri” (Nho giáo dạy: Kỷ sở bất 

dục vật thi ư nhơn). 

 

16- Cửa hẹp, cửa rộng 

  Chúa dạy: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự 

hư mất , kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm 

được thì ít”. Con đường DANH, LỢI, QUYỀN ráp nhau tranh giành để rồi đưa đến 

tranh chấp, giết chóc, gây thảm hoạ chiến tranh… Con đường Đạo Đức ít người đi, 

nhưng là con đường hạnh phúc… đưa đến cõi Thiên Đàng! 

 

17- Nhận biết thực giả 

  “ Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. 

Hễ cây nào chẳng sanh được trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ 

những trái nó mà biết được”. Lời phán nầy của Chúa dạy chúng ta rất nhiều phương 

diện, nhất là trên đường Đạo. Hãy coi chừng đám quỹ Vương, đám đạo đức giả, bề 

ngoài giả hình hiền lương đạo đức, nhưng bên trong toàn mưu sâu kế độc. Để nhận 

biết, nhìn kết quả hữu hình để đoán nhận vô vi như cây và trái; nhìn sâu vào tận trong 

lòng mình để dò trong lóng đục, điều gì, cái gì giúp mình nhẹ nhàng, thanh thoát, hạnh 

phúc, tiến bộ…là mạnh mẽ dấn bước; cái gì làm cho mình nặng nề, ô trược, tư tưởng 

xấu xa…thì phải giải trừ ngay. Điều quan trọng là đừng tin những điều họ nói mà nhìn 

kỹ những gì họ làm. 

 

18- Vào nước Thiên Đàng 

  Chúa dạy: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta: Lạy Chúa, lạy Chúa thì đều 

được vào nước Thiên Đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở 

trên Trời mà thôi”. (tức là làm theo Thiên ý) 
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19- Lời dạy của Chúa đối với 12 Tông đồ trước khi đi truyền Đạo 

 “Kìa ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói…”. Nếu 

có bị người ta bắt thì: “chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì, vì những 

lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các 

ngươi nói đâu, song là thánh linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các 

ngươi nói ra…” (Trong Thánh Ngôn Cao Đài có câu: Lời các con nói là lời 

THẦY nói mà lời Thầy nói cỏ cây còn rung động huống chi con người). 

Pháp Thiên Nhân Hiệp Nhất nầy rất vi diệu, trước khi nói phải tịnh tâm, 

đức tin vững vàng và mục tiêu phải vì Đạo vì chúng sanh. 

 “Chẳng có việc gì dấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín 

nhiệm mà sau sẽ chẳng biết”. 

 “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn” (Nếu vì Thầy vì 

Đạo mà thân thể bị giết, bị tù đày thì linh hồn càng sáng rực hơn. Đây là 

trường hợp Chúa bị đóng đinh trên Thập Tự Giá). 

 “ Ai xưng ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng xưng họ trước mặt Cha ta ở trên 

Trời, còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng chối họ trước mặt Cha ta 

ở trên Trời”. 

 “ Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ 

tìm lại được”. ( đó là tìm lại được linh hồn mà linh hồn là vĩnh cửu…) 

 Chúa đến thế gian là đem đến nhiều thử thách lớn để tuyển chọn những linh 

hồn tiến hoá cho  Cha Trời. Ai vượt qua được mới về được nước Thiên 

Đàng, nên Chúa  nói: “Chớ tưởng Ta đến để đem sự bình an cho thế 

gian…mà đem gươm giáo…” 

 

20- Lòng nhơn từ 

  Chúa dạy: “ Ta muốn lòng nhơn từ, không muốn của tế lễ”. 

 

21- Khẩu nghiệp 

  “ Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do 

đã chứa điều ác mà phát ra điều ác…đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư 

không mà mình đã nói…” 

 

22- Nước Đức Chúa Trời 

  Chúa phán: “Khi đương gieo một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống 

và ăn. Một phần khác rơi vào chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền 

mọc  lên, song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo. Một 

phần khác rơi nhầm buội gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi 

nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái, hoặc một hột ra 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 

30…” 

  Ví dụ trên có nghĩa: “Khi người nào nghe Đạo nước Thiên Đàng mà không 

hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo vào lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi 

dọc đường. Người nào chịu lấy hạt giống rơi nơi đất đá, sỏi, tức là kẻ nghe Đạo liền 

vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì Đạo 

mà chịu sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Kẻ nào nhận lấy hạt giống nơi buội 

gai, tức là kẻ nghe Đạo, mà sự lo lắng về đời nầy và sự mê đấm về của cải làm cho 

nghẹt ngòi Đạo và thành ra không kết quả. Song kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi đất tốt 
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tức là kẻ nghe Đạo hiểu và hành, người ấy đạt được kết quả đến nỗi, một hột ra 100, 

hoặc 60 hoặc 30”. 

  (Chương 41 Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói: “Thượng sĩ nghe Đạo, cố gắng theo 

liền; Trung sĩ nghe Đạo, thoạt nhớ thoạt quên; Hạ sĩ nghe Đạo, cả cười bỏ qua, nếu 

không cười sao đủ gọi đó là Đạo!!) 

  Gieo giống nơi đất tốt quả thật là một sanh ra vô số giống như con người nghe 

hiểu Đạo và làm theo, sẽ tự phát triển sự sáng theo cấp số nhân. 

  Một ví dụ khác: Chúa dạy: “Nước Thiên Đàng giống như người kia gieo giống 

tốt trong ruộng mình. Nhưng khi ngủ thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùn vào 

trong lúa mì, rồi đi. Đến khi lúa trổ bông thì cỏ lùn cũng lòi ra…” Các đầy tớ hỏi chủ có 

nên nhổ cỏ lùn đi chăng? Chủ trả lời là không nên, để cho cả hai cùng lớn, đến mùa 

gặt, trước hết nhổ cỏ lùn, bó lại đem đốt đi, còn lúa mì đưa vào kho. Chúa giảng: “ Kẻ 

gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước Thiên Đàng, cỏ 

lùn là con cái của quỉ dữ, kẻ nghịch thù gieo giống là ma quỉ, mùa gặt là ngày tận thế, 

ngày phán xét, con gặt là các Thiên Sứ…” Ý Chúa là đến ngày phán xét, kẻ tội lỗi sẽ 

bị đưa vào Hoả Ngục, người thiện lành sẽ lên nước Thiên Đàng: “Khi ấy người công 

bình sẽ chói chan như mặt trời trong nước của Cha mình”. 

 

23- Nhân vụ tục lệ, rửa tay trước khi ăn 

  Chúa dạy: “Chẳng phải điều chi vào miệng mà dơ dáy người, nhưng điều chi ở 

miệng ra ấy mới là điều làm dơ dáy người vậy!” Chúa giảng thêm khi môn đồ chưa 

hiểu: “Các ngươi chưa hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng, rồi phải bỏ ra 

nơi kín sao? Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm 

dơ dáy người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm 

dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Ấy đó là những điều làm dơ dáy người. 

Song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu”. 

 

24- Linh hồn là ưu tiên một 

  Chúa dạy các môn đồ: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự 

giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta (Chúa) 

mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình 

thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ ngự trong 

sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó Ngài sẽ thưởng 

cho từng người, tuỳ việc họ làm”. (Trong Thánh Ngôn Cao Đài dạy: “Bạch Ngọc từ 

xưa đã ngự rồi, Chẳng cần hạ giới vọng cao ngôi, Sang hèn trối kệ TÂM là quí, TÂM 

ẤY TOÀ SEN CỦA LÃO NGỒI”). 

 

25- Ai lớn hơn hết trong nước Thiên Đàng 

 Chúa gọi một đứa trẻ đến và phán: “Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các 

ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước Thiên 

Đàng đâu. Vậy hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ lớn hơn hết 

trong nước Thiên Đàng” 

 “Nếu tay hay chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó 

cho xa đi, vì thà ngươi què chân hay cụt tay mà vào nơi hằng sống còn hơn 

là đủ cả 2 tay mà bị quăng vào lửa đời đời! Nếu con mắt ngươi làm cho 

ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi, vì thà ngươi một 
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mắt mà vào nơi hằng sống còn hơn là đủ 2 mắt mà bị quăng vào lửa Địa 

Ngục! (rủi ro phạm lỗi thì phải biết ăn năn sám hối và chừa lỗi) 

 Đừng bao giờ khi dễ ai cả dù kẻ đó bị bất hạnh hay tội lỗi: “Ne áu người nào 

có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi, thì há chẳng lẽ để 99 con lại trên 

núi mà đi kiếm con lạc mất sao? Quả thật nếu ngươi kiếm lại được , thì lấy 

làm  vui mừng về con đó hơn 99 con không lạc. Cũng thế ấy, Cha các ngươi 

trên Trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa con nầy phải hư 

mất” (kẻ xấu, yếu hèn, tội lỗi…cần được quan tâm hơn hết). 

 

26- Sự tha thứ 

  Chúa dạy: “Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em 

mình, thì Cha ta ở trên Trời cũng sẽ xử các ngươi như vậy”. 

 

b/ Kết luận về những lời thuyết Đạo của Đức Chúa Jesus Christ 

 

  Đức Chúa Jesus Christ thường dùng những ví dụ cụ thể để phán dạy những 

triết lý sâu xa nhầm mục đích đưa con người về nước Thiên Đàng. Những tư tưởng cao 

thượng hoàn toàn trùng hợp với các triết gia, các nhà Đạo học phương Đông. Thế mới 

biết ở cấp thấp thì có vạn thù, lên đến đỉnh cao của tư tưởng thì chỉ là MỘT. Vì tất cả 

đều phát xuất từ Đấng THƯỢNG ĐẾ, nguồn sáng tạo và sinh hoá, dưỡng dục muôn 

loài, dẫn dắt, dạy dỗ bằng vô cùng phương cách khác nhau tức VẠN PHÁP nhầm đưa 

con cái về với Ngài. Trong Đạo Cao Đài, Thượng Đế dạy: 

“ Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền 

Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên 

Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế 

Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.” 
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Chương Sáu 

QUỐC ĐẠO VIỆT NAM VÀ NỀN ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

TIỂU LUẬN 

 

Sự vận hành biến hoá của Càn Khôn Vũ Trụ có tính liên tục, bền vững, vô tư và chắc 

chắn.Vạn vật tùng theo đó mà tiến hoá, mà sinh tồn theo vòng luân chuyển tự nhiên. Nền Quốc Đạo 

Việt Nam đã trưởng thành theo năm tháng, cọ xác với biết bao khảo đão vô cùng khắc nghiệt, giao 

lưu với biết bao nền văn hoá du nhập có tính thôn tính và đồng hoá mạnh mẽ. Nhưng kết cuộc như đã 

trình bày trong các chương trước đây, QĐVN đã đồng hoá ngược lại và đã lớn mạnh đến mức ngoài 

sự tưởng tượng của con người, theo đúng lời tiên tri của Thượng Đế: 

“ Quốc Đạo kim triêu thành ĐẠi ĐẠO 

Nam Phong thử nhựt biền NHƠN PHONG” 

Quốc Đạo là Đạo quay về nguồn phát sinh ra nền văn hoá VN độc đáo, hàm chứa bản sắc 

dân tộc đặc thù theo bản tính của THIÊN ĐỊA NHÂN, tạo thành phong hoá nhà Nam, để rồi tiến hoá 

trở thành nền Đại Đạo với nền văn hoá ĐẠI ĐỒNG, đáp ứng đúng mức với nền trật tự mới của thế 

giới, với thời kỳ TÂN DÂN CHỦ, thời kỳ TOÀN CẦU HOÁ tức là thời kỳ CÀN KHÔN DĨ TẬN 

THỨC.   

Để làm sáng tỏ lời tiên tri vô tiền khoán hậu về VN của Đấng Tối Cao, trước hết cần tìm hiểu 

về nền ĐĐTKPĐ gọi tắt là Đạo Cao Đài, tất nhiên sẽ hiểu được tầm vóc lớn lao và sự chăùc chắn ứng 

nghiệm của lời tiên tri. 
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        A.- SỰ HÌNH THÀNH NỀN ĐẠI ĐẠO 

I- NHỮNG LỜI TIÊN TRI 

 Khi Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng giáng trần dùng huyền diệu cơ bút đã cho biết : 

“Khai Đạo muôn năm trước định giờ”. Sau nầy Hội Thánh  sưu tầm được rất nhiều lời tiên tri báo 

trước Đạo Cao Đài sẽ được thành lập tại VN. Mười lời tiên tri sau đây đã có trước mấy trăm năm: 

a/- Tiên tri 1: Trong quyển PHẬT TÔNG NGUYÊN LÝ, Đức Phật Như Lai có tiên tri: “ Sau Ngài sẽ 

có một Đức Phật lớn hơn Ngài ra đời”. 

Đức Phật lớn hơn Đức Thế Tôn Văn Phật rõ ràng là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, giáo chủ Đạo Cao 

Đài ngày nay vậy. 

b/- Tiên tri 2: Trong quyển THANH TỊNH KINH: 

“ Thanh Tịnh kinh hữu di tích: công viên quả mãn chỉ thọ đơn thư. Thiên mạng phương khả truyền 

Đạo TAM KỲ PHỔ ĐỘ”. 

Dịch nôm là: Kinh Thanh Tịnh (Lão Giáo) có dấu tích lưu lại: Công đầy quả đủ sẽ nhận được đơn thư, 

có thiên mạng khá truyền Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 

c/- Tiên tri 3: Trong quyển VẠN PHÁP QUI TÔNG có câu:  

“Cao Đài Tiên Bút thi văn tự”. 

Trong Đạo Cao Đài sẽ có cơ bút do các Đấng viết thành văn tự. Hay nói khác là Đức Chí Tôn cùng 

chư Thần Thánh Tiên Phật dùng huyền diệu cơ bút để viết thành văn tự dạy Đạo, thành lập các cơ 

chế, luật pháp……của Đạo Cao Đài. 

d/- Tiên tri 4: Trong sách của Lão Sư thuộc chi Minh Sư, Minh Đường bên Trung Quốc, ngoài bìa 

sách có 2 câu đối: 

“CAO như Bắc Khuyết nhân chiêm ngưỡng 

ĐÀI tại Nam Phương Đạo thống truyền” 

Cao Đài mà Đức Chí Tôn ngự tại cung Bắc Khuyết (Cung sao Bắc Đẩu) làm giáo chủ được thành lập 

tại phương Nam (VN) sẽ được nhân loại chiêm ngưỡng và Đạo sẽ được thống nhất và truyền bá khắp 

nơi. 

e/- Tiên tri 5: Trong Minh Thánh Kinh Linh Sám: 

“Mạng hữu CAO ĐÀI minh nguyệt chiếu” 

Thiêng liêng đã định có mối Đạo Cao Đài sẽ như vầng trăng sáng chiếu. 

f/- Tiên tri 6: Trong sách Ấu Học Tầm Nguyên có câu: 

“Đầu thượng viết CAO ĐÀI” 
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Có nghĩa là nơi đỉnh đầu là ngôi CAO ĐÀI (nơi ngự của Thượng Đế). 

g/- Tiên tri 7: Trong quyển GIÁC MÊ CA của một Đạo gia có đoạn viết: 

“Hữu duyên mới gặp TAM KỲ PHỔ ĐỘ      

Muôn đời còn tử phủ nêu danh 

Ba ngàn công quả đặng viên thành 

Mới dặng thiên thơ chiếu triệu” 

Có duyên mới sống trong thời kỳ Tam Kỳ Phổ Độ, muôn đời con cháu được rạng danh. Hoàn thành 

được 3000 công quả mới được phong chiếu triệu hồi. 

h/- Tiên tri 8: Trong quyển kinh Tỉnh Thế Ngộ Chơn, có đoạn viết: 

“ Đại Thiên Tiên hoá hoằng chơn đạo 

Trợ quốc cứu dân tích thiện luân 

Nam Hải TỪ HÀNG châu vận tế 

Tây phương TIẾP DẪN Phật đông lâm” 

Có một vị đại Thiên Tiên ( Thượng Đế) giáng trần khai nguồn chơn đạo giúp nước cứu dân làm điều 

lành. Nam Hải có Bồ Tát Từ Hàng đi khắp nơi cứu độ, phương Tây có Phật Tiếp Dẫn đưa sang Đông 

độ. 

i/- Tiên tri 9: Cũng trong quyển Tỉnh Thế Ngộ Chơn, có câu: 

“ Mạt hậu Kiền Khôn đồng nhất tại 

Thiên môn vạn giáo cộng qui căn” 

Sau nầy Càn Khôn liền một dãy (dỉ tận thức), cửa Trời (Thiên môn Đông=Toà Thánh Tây 

Ninh=Bạch Ngọc Kinh) hội tụ vạn giáo qui nguyên. 

j/- Tiên tri 10: Trong quyển Vạn Diệu Thiên Thư viết: 

“ Tam Giáo kim tùng cổ hoá sanh 

 Tiên Thiên Phương hữu thị Tam Thanh 

Phật, Pháp, Nho hề qui nhứt bổn 

Tự nhiên tà đạo thống tương tranh. 

Vạn ức sơn hà giai hữu thử 

Tổng qui nhứt phái đắc an thành 

Xà vỉ, mã đầu khai đại hội 
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TAM KỲ hậu thế hiểu phương danh” 

Ba Tôn Giáo ngày nay đã có từ xưa, hoá sanh mối Đạo Trời biểu hiện bằng Tam Thanh ( Thái Thanh, 

Thượng Thanh, Ngọc Thanh) của lá cờ Đạo Vàng, Xanh, Đỏ. Mối Đạo mới nầy qui Phật Lão Nho về 

một mối, tự nhiên Tà giáo đồng nổi lên tranh giành với nhau. Hàng vạn ức quốc gia đều như thế 

nhưng cuối cùng tất cả đều qui về MỘT PHÁI mới được an bình. Đến cuối năm Tỵ và đầu năm Ngọ 

sẽ khai Đại Hội  (Long Hoa ). Đời sau nầy Đạo TAM KỲ được rạng danh. 

II- SỰ XUẤT HIỆN CỦA ĐẠO CAO ĐÀI TẠI VN 

a/- Nguyên nhân xuất hiện Đạo CAO ĐÀI. 

Cơ Trời vận chuyển tuần hoàn, sinh hoá vô cùng vô tận, tưởng như là hỗn độn , vô trật tự, phức tạp, 

khó lường!....Tuy nhiên từ ngàn xưa, các vị Giáo Chủ, các nhà Hiền Triết đã khám phá ra qui luật bất 

di bất dịch của Càn Khôn: luật quân bình, luật đi và về, luật sinh ký tử quiv…v…. Tất cả đều nằm trong 

trật tự, mảy lông không lọt. Ngày nay, cũng theo qui luật đó, Đức Chí Tôn đã khai mở Đạo Cao Đài 

với tôn chỉ là QUI NGUYÊN TAM GIÁO, HIỆP NGŨ CHI. Tại sao lại có cơ QUI HIỆP nầy? 

1- Về phần Thiêng Liêng: Qua Thánh Ngôn Đức Chí Tôn đã dạy rất rõ là trước đây “Càn vô đắc 

khán, Khôn vô đắc duyệt” nhơn loại còn tản mác khắp địa cầu, không có phương tiện liên lạc, giao 

thông với nhau nên Đức Chí Tôn tuỳ theo phong tục tập quán mỗi nơi mà gầy mối Đạo sao cho phù 

hợp với mỗi tư phương để nhơn loại có thể nắm bắt được nguồn lý Đạo và càng ngày càng tiến hoá. 

Đấng Chí Tôn đã hoá thân thành các vị Giáo Chủ, Hiền Triết, Bác Học v…v…. giáng trần để làm “cái 

lực” kéo lên, cân nhắc cho con cái của Ngài biết đường về, để thắng được cái lực trì trệ của phàm 

trần. Do đó, Ngài đã dạy: 

“ Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế 

Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên” 

Mối Đạo của Thầy đã khai mở khắp mọi nơi dưới muôn ngàn tên khác nhau, nhưng xưa nay vẫn vậy, 

mục đích cuối cùng không khác nhau.  

Đức vua Trần Thái Tông đã tham ngộ chân lý nầy, nên khẳng định: 

“ Khi chưa tỏ thì người đời còn lầm lẫn 

Chừng đạt tới gốc rồi thì cùng ngộ một TÂM”. 

Hơn nữa Thầy đã dạy rõ ý nầy như sau: 

“ Nhiên Đăng Cổ Phật thị ngã 

Thích Ca Mâu Ni thị ngã 

Thái Thượng Nguôn Thỉ thị ngã 

Kim viết Cao Đài” 
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Tóm lại: Trong giai đoạn “ Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt” đã có rất nhiều mối Đạo, đặc biệt 

là TAM GIÁO, đều do Thầy tạo nên, hình thức có khác nhau ít nhiều, chân lý vẫn là Một. Đó là “ 

VẠN GIÁO ĐỒNG NHẤT LÝ”. Đó là chơn pháp QUI TÂM. 

Ngày nay , “ CÀN KHÔN DĨ TẬN THỨC” tất nhiên phải có một mối Đạo chung để qui nhất các 

Đạo hữu hình về một mối tức qui nguyên, qui về gốc tức qui về Thầy. Đây là thời kỳ :“ VẠN THÙ 

QUI NHẤT BẢN” và mối Đạo mới nầy gọi là ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, gọi tắt là Đạo Cao Đài. 

2- Về phần hữu hình: Thế giới ngày nay đã chuyển biến kịp đà tiến hoá theo Tâm Linh, những 

nguyên căn ngoài đời cũng cảm nhận rõ ràng giai đoạn mới nầy, thí dụ như:  

* HỘI NGHỊ TÔN GIÁO QUỐC TẾ họp tại Luân Đôn Anh Quốc năm 1936, Đạo Cao Đài được nhìn 

nhận như là “một Tôn Giáo mới khoan dung nhất thế giới”.  

* Ông A. J. BAHM, giáo sư triết học và tôn giáo đối chiếu của trường Đại Học New Mexico, trong 

cuốn sách The World’s Living Religions đà viết: “ Nhân loại đang thiếu một nền Tôn Giáo toàn cầu 

theo nghĩa Tôn Giáo đó thực chất là một nền ĐẠO duy nhất và theo nghĩa Tôn Giáo đó vượt hẳn lên 

trên các Tôn Giáo khác chỉ vì bản thân nó chứa đựng tinh hoa của tất cả các Tôn Giáo khác”. 

Đạo Cao Đài đã đáp ứng đúng nhận định của vị giáo sư nầy! 

Quả đất nầy là “CĂN NHÀ CHUNG” của nhơn loại. Tổ chức Liên Hiệp Quốc sẽ là một SIÊU 

CHÍNH PHỦ, sẽ dần dần có thực quyền lảnh đạo thế giới. Các quốc gia trước đây rời rạc, tranh giành 

quyền lợi, mạnh thôn tính yếu, nước giàu hiếp nước nghèo…..Ngày nay tất cả đều có khuynh hướng 

đưa đến sự kết hợp, liên minh từng vùng như tổ chức Asian, Cộng đồng chung Âu Châu….đang trưởng 

thành để sau cùng tiến tới sự liên kết nhau, thống nhất toàn nhơn loại trong HÒA BÌNH CHUNG 

SỐNG. Nhơn loại đang tiến tới TOÀN CẦU HOÁ  về mọi phương diện, đang hình thành một XÃ 

HỘI ĐẠI ĐỒNG, như cùng chung một bọc sinh ra, nơi đó chúng sanh nhìn nhau như đồng bào ruột 

thịt. Đây mới thực sự là nền văn minh chân chánh mà nhơn loại đang trông chờ. Đây chính là tôn chỉ 

của Đạo Cao Đài đã được khắc ghi qua 2 câu liễn: 

                      “ Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hoà Bình Dân Chủ Mục 

                        Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền”   

 Có một xã hội Đại Đồng Huynh Đệ mới thực sự có Hoà Bình Chung Sống, mới có  Dân Chủ, Tự Do 

thực sự trên quả đất nầy! Khai sáng nền ĐẠI ĐẠO là để hướng nhơn loại tiến hoá tới đỉnh cao của 

nền văn minh toàn cầu, hướng tới xây dựng một nền TRẬT TỰ MỚI thế giới. 

b/- LÝ DO CAO ĐÀI ĐƯỢC CHÍ TÔN CHỌN KHAI TẠI VN 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đức Chí Tôn giáng trần khai minh và chính mình Ngài trực tiếp làm 

Giáo Chủ, có tầm vóc vô cùng lớn lao với nền triết lý ôm chầm cả Càn Khôn Vũ Trụ. Vậy tại sao 

Ngài lại chọn đất nước VN nhỏ bé, nghèo nàn, lại đang sống trong vòng nô lệ, mà không chọn khai 

Đạo tại một nước lớn, giàu có, đầy đủ thế lực và phương tiện  để phát triển nền Đạo dễ dàng hơn? 

Trong một bài thánh giáo Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế viết: “Thầy đã lập Đạo nơi cõi Nam nầy, là 

cốt để ban thưởng một nước từ thuở đến giờ hằng bị lắm cơn thạnh nộ của Thầy. Thầy lại tha thứ, lại 

còn đến ban thưởng một cách vinh diệu. Từ tạo Thiên lập Địa, chưa nước nào dưới quả địa cầu 68 
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nầy đặng vậy. Cốt để ban thưởng các con, thì các con hưởng phần hơn đã đáng, lẽ nào Thầy đã để 

phần nhiều cho các nước khác sao!”  

Thật vậy, dân tộc VN đã trải qua biết bao cơn khảo đảo vô tiền khoán hậu suốt bao nhiêu ngàn năm 

tưởng chừng như bị tiêu tan như mây khói, như bọt biển trên đại dưong. Nhưng rồi VN như chết đi 

sống lại nhiều phen và mỗi lần hồi sinh như thế thì thêm một lần dũng mãnh hơn, tiến bộ hơn, xây 

đắp và bồi dưỡng cái NỘI LỰC phong phú hơn nhất là về phương diện TÂM LINH. Cuối cùng Thầy 

đã ban thưởng cho dân tộc nầy một nguồn Đại Đạo để từ đó KHAI TÂM cho toàn nhơn loại  chuyển 

sang chu kỳ mới, trật tự mới, sống rạng rỡ trong nền văn minh mới, xã hội mới. Đó là xã hội HUYNH 

ĐỆ ĐẠI ĐỒNG, một xã hội HOÀ BÌNH, CHUNG SỐNG, DÂN CHỦ VÀ TỰ DO. 

Để khai minh nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chúng tôi cảm nhận Thầy đã an bày, giao sứ mạng vinh 

diệu nầy cho dân tộc VN từ ngàn xưa.  Đó là “Khai Đạo muôn năm trước định giờ”. Rõ ràng Thầy đã 

chuẩn bị cho dân tộc nầy một hành trình dài hàng thiên niên kỷ, xin tóm lược như sau: 

1- Thời tiền sử, Tổ Tiên ta đã sống đời sống thánh thiện, chung thuỷ, quay về NGUỒN CỘI mà 

nguồn cao nhất là CHA TRỜI MẸ ĐẤT, kế tiếp là Ông Bà, Cha Mẹ mà Đạo thờ cúng Tổ Tiên đã trở 

thành QUỐC ĐẠO VN.  

2- Trải qua hàng ngàn năm đất nước VN bị đô hộ, dân tộc VN đau khổ tận cùng của kiếp đời nô lệ, 

tưởng chừng đã bị vong quốc! Không ai ngờ VN chẳng những tồn tại mà còn qua sự trui rèn, khảo đảo 

đó (bị lắm cơn thạnh nộ của Thầy!). Nền QĐVN càng trưởng thành, đồng hoá ngược lại các triết 

thuyết, các tôn giáo du nhập như Phật, Lão, Khổng và Kitô giáo….. vun bồi cho nền Quốc Đạo càng 

thêm rạng rỡ hơn. 

3- Những biểu tượng đặc thù của dân tộc VN không dân tộc nào trên thế giới có được là biểu tượng 

RỒNG TIÊN, biểu tượng một BỌC 100 trứng sinh 100 con: 

* Biểu tượng Rồng Tiên, tượng trưng nguồn lý Âm Dương, tác động trên Càn Khôn Vũ Trụ, ảnh 

hưởng đến muôn loài vạn vật. 

* Biểu tượng một BỌC 100 trứng tượng trưng cho lý Thái Cực, sinh Lưỡng Nghi…..phát nguồn môn 

Dịch Lý độc đáo. Biểu tượng nầy còn dạy cho nhơn loại là tất cả đều chung nguồn chung gốc, chung 

cha chung mẹ mà chữ  ĐỒNG BÀO của dân tộc VN toát lên ý nghĩa độc đáo nầy.Từ đó nhơn loại 

mới tiến tới xây dựng nền trật tự mới, xây dựng xã hội HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG. Đây là Thiên Ý, là 

mục tiêu mà Đạo Cao Đài đang hướng tới. Những biểu tượng ghi trên được gạn lọc và tồn tại bất 

chấp thời gian với ý nghĩa bao hàm cả càn khôn vạn loại, chứng minh Tổ Tiên VN quả thật anh minh 

tiến bộ vượt mức. 

4- Đối với các xã hội Đông Phương, Tam Giáo đã ảnh hưởng quá sâu đậm, VN cũng thế. Tuy nhiên, 

điều khá kỳ lạ là tại VN, Tam Giáo đã QUI NHẤT vào tận tâm khảm của dân tộc, điển hình như đại 

thi hào Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu……. kể cả người Nông Dân VN. Đây là BẢN SẮC DÂN 

TỘC, như là một sự chuẩn bị chu đáo cho hạt giống Đại Đạo nẩy mầm và trưởng thành tại VN dưới 

sự chăm sóc, dưỡng dục trực tiếp của Đấng Tối Cao. 
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5- Về phương diện Lịch Sử, chúng ta nhận thấy có những nét độc đáo rất lạ lùng và huyền diệu ngoài 

sự tưởng tượng của mọi người. Với cái nhìn vô tư và thực tế, vừa sâu thẫm vào lòng dân tộc, chúng ta 

bắt gặp những ưu điểm của dân tộc và sự thông minh kỳ diệu của Tổ Tiên ta, có thể lược kể như sau: 

* Sau 150 năm Bắc Thuộc lần thứ nhất, hai vị nữ anh hùng TRƯNG TRẮC, TRƯNG NHỊ lãnh đạo 

dân tộc VN, giải phóng dân tộc, lên ngôi vua (40-43). Sau đó hơn 200 năm, nữ anh hùng TRIỆU ẨU, 

lãnh đạo quần hùng, huyết chiến với kẻ xăm lăng, tuy không thành công nhưng đã làm rạng rỡ cho 

giới nữ lưu VN. Ngoài ra, suốt dọc dài lịch sử, với gương sáng của các vị nữ anh hùng, trong các cuộc 

chống ngoại xăm, VN có câu ca dao: “ Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”. So với các dân tộc khác 

trên thế giới, cùng thời điểm, có thể nói TRƯNG NỮ VƯƠNG là vị vua nữ đầu tiên lên làm vua sau 

khi giải phóng dân tộc thoát vòng nô lệ. 

* Ngoài những chiến thắng oai hùng của dân tộc trong trường hợp “CHÂU CHẤU ĐÁ XE”, dân tộc 

VN đã chiến thắng oanh liệt quân Nguyên Mông Cổ. Họ đã thôn tính nước Tàu khổng lồ và cai trị 

gần 150 năm. Họ đã chiến thắng tất cả nơi nào mà đoàn kỵ binh của họ tràn tới như các vùng Đông 

Âu rộng lớn v…v…Thế mà họ đã thất bại chua cay sau 3 lần xua quân đánh chiếm nước ta! 

Tương tự, nhà Thanh đã xăm chiếm và cai trị nước Tàu 250 năm, kéo quân xăm lăng VN, cũng bị 

thảm bại nhục nhã. Đoàn quân viễn chinh hùng hậu của Pháp, sau gần 100 năm cai trị VN, bị thảm 

bại tại chiến trường Điện Biên Phủ. Đặc biệt nhất là quân Mỹ và Đồng Minh cũng phải rút quân về 

nước trước cuộc chiến đấu anh dũng của dân tộc VN. Tất cả những cuộc chiến thắng nầy rất kỳ diệu, 

giống như các câu chuyện thần thoại VN! Thật là phi thường! Điều cần biết là cuộc chiến thắng Điện 

Biên Phủ và cuộc chiến thắng quân Mỹ và Đồng Minh hoàn toàn do truyền thống chống ngoại xăm 

của dân tộc, là kinh nghiệm và lòng yêu nước mãnh liệt tích luỹ hàng mấy ngàn năm chống phương 

Bắc, giải phóng dân tộc, là do hồn thiêng sông núi của dân tộc kỳ diệu nầy chứ không phải do bất cứ 

chủ thuyết du nhập ngoại lai nào cả.  

III- CƠ BÚT VÀ ĐẠO CAO ĐÀI 

Đạo Cao Đài hình thành do HUYỀN DIỆU CƠ BÚT. Có thể nói không có Cơ Bút thì không có nền 

TÂN TÔN GIÁO nầy. Cơ Bút chính là công cụ của ĐẠI PHÁP: 

“ THIÊN NHƠN HIỆP NHẤT”. Nhờ phương tiện nầy Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ và chư 

THẦN THÁNH TIÊN PHẬT giáng trần thành lập Đạo Cao Đài. Như vậy Đạo Cao Đài là Đạo của 

Càn Khôn Vũ Trụ do Thượng Đế chính danh thành lập trong thời kỳ “ CÀN KHÔN DĨ TẬN THỨC” 

nầy còn có tên gọi là ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. 

Vì vai trò quan trọng của CƠ BÚT đối với Đạo Cao Đài nên chúng ta cần tìm hiểu sơ lược quá trình 

THÔNG CÔNG giữa thế giới VÔ HÌNH và thế giới HỮU HÌNH từ xưa tới nay. 

a/- LỊCH SỬ VỀ CƠ BÚT  

1-Xuất từ Đông Phương: Đối với các dân tộc Đông Phương, sự tương quan giữa VÔ HÌNH và HỮU 

HÌNH vốn rất tự nhiên từ Đạo thờ cúng Tổ Tiên đã có từ ngàn xưa, những linh mộng hiển lộ thành 

thực tế, những phương cách âm thầm phục vụ con người thế gian của con người VÔ VI về nhiều lĩnh 

vực liên quan đến đời sống con người. Sự kiện huyền bí nầy thể hiện tại phương Đông không kể xiết 
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từ khi có loài người. Mãi sau nầy khi LÃO GIÁO hình thành và ảnh hưởng sâu rộng ở phương Nam 

thì hiện tượng vô vi kỳ diệu được xác minh thêm. Thí dụ như hiện tượng chửa bệnh bằng Đồng Bóng, 

Chơn Linh nhập thể, bùa chú, xin xăm đoán quẻ v….v… Có thể nói, sự nhận biết, sự tin tưởng của các 

dân tộc Đông Phương về thế giới vô hình rất tự nhiên, rất hiển nhiên, không cần phải suy luận, phân 

tích gì cả. Nó đã trở thành nét VĂN HOÁ đặc thù của dân tộc Đông Phương. 

2- Xuất từ Tây Phương: Mãi về sau, khoảng đầu thế kỷ 19 sang thế kỷ 20, Tây Phương mới bắt đầu 

thông công và nhìn nhận có một THẾ GIỚI VÔ HÌNH đang liên hệ, đang ảnh hưởng đến cuộc sống 

loài người trên hành tinh nầy. Tập san Revue Spirite có lược kể như sau: 

* Vào năm 1849, tại Newyork Mỹ  quốc, gia đình Ông weekman đang sống trong một nông trại tại 

Hydesville, đêm nào cũng nghe tiếng gỏ cửa, nhưng khi mở cửa không thấy người. Nhiều lần như 

vậy, họ sợ quá, phải dời đi ở chỗ khác. 

Sau đó, gia đình Ông John Fox, một thợ may nghèo, đến mướn căn nhà đó. Ông có vợ và 2 đứa con 

gái Margaret 15 tuổi và Kate 12 tuổi. Gia đình Ông vẫn bị tiếng gỏ cửa quấy rầy hằng đêm, Ông Bà 

Fox vẫn mặc kệ! Một đêm, tình cờ bà Fox vào phòng Kate, nghe thấy Kate vỗ tay 3 cái thì có 3 tiếng 

gỏ cửa đáp lại. Ngạc nhiên , Bà thử nói: gỏ 10 tiếng thử coi- Liền có 10 tiếng gỏ đáp lại-Gỏ đúng số 

tuổi của Kate được không?- Liền có 12 tiếng gỏ đáp lại. Bà lại hỏi: nếu là người, xin gỏ 1 tiếng- 

Hoàn toàn im lặng- Nếu là hồn linh, xin gỏ 2 tiếng- Liền có 2 tiếng gỏ đáp lại. 

Đối với người Tây Phương, đây là một hiện tượng vô cùng kỳ bí, nên chẳng mấy chóc đã được đồn 

rộng ra thu hút những người hiếu kỳ đến thăm hỏi rất đông, trong đó có một nhà nghiên cứu tên Issa’c 

Post có sáng kiến là kêu HỒN LINH gỏ theo mẫu tự ABC…. Một tiếng là chữ A, 2 tiếng là chữ B, 3 

tiếng là chữ C…. để ráp thành câu văn, nói chuyện với nhau. Từ đó Ông nói chuyện được với nhiều 

HỒN LINH và khám phá ra được nhiều điều kỳ diệu mà trước đây không ai có thể biết được về thế 

giới vô hình. 

Vào năm 1852. Hội nghị THẦN LINH HỌC (Congrès Spirite) đầu tiên được tổ chức tại Cleveland 

Hoa Kỳ gồm những nhà nghiên cứu hiện tượng tâm linh nói trên. Đến năm 1854, có 3 triệu người Mỹ 

là hội viên và hơn 10 ngàn đồng tử. 

Sau đó Hôïi Thần Linh học truyền sang  Âu Châu, nhất là Anh, Pháp và Đức. Riêng tại Pháp, đại văn 

hào Victor Hugo đã tổ chức nhiều buổi xây bàn thông công với cõi vô hình…. Có rất nhiều Hồn Linh 

quan trọng như các Đấng Giáo Chủ, các danh nhân và đặc biệt có một vong linh xưng là BÓNG HƯ 

LINH dạy Victor Hugo hãy tuyệt đối tin tưởng vào THƯỢNG ĐẾ. Mặc dù các vong linh giáng đàn do 

Ngài Victor Hugo tổ chức không cho phổ biến rộng rãi những chơn truyền quí báu hiếm có lấy lý do 

là CHƯA TỚI NGÀY GIỜ, nhưng sau nầy Ông Gustave Simon cũng in một số thành sách, quyển “ 

Les tables tournantes de Jersey chez Victor Hugo”. Sách được tái bản nhiều lần làm chấn động cả thế 

giới lúc bấy giờ ( Bóng Hư Linh có thể là tá danh của Thượng Đế giống như Ông A Ă Â sau nầy trong 

Đạo Cao Đài. Ngày giờ chưa tới là phải chờ tới ngày Khai Đạo năm 1926 và Ông Victor Hugo có 

nhiệm vụ quan trọng trong Đạo Cao Đài là NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN). 

Tóm lại: quá trình thông công từ Đông sang Tây nêu trên xác nhận là có một THẾ GIỚI VÔHÌNH 

đang ảnh hưởng đến đời sống loài người cũng như các sinh vật khác trên quả địa cầu nầy. Tuy nhiên 
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giữa VÔ HÌNH và HỮU HÌNH  có một cái MÀN BÍ MẬT sẽ được từ từ vén lên khi Đạo Cao Đài 

được khai mở bằng huyền diệu CƠ BÚT. 

3- CƠ BÚT CHÍNH THỨC CỦA ĐẠO CAO ĐÀI 

Vào đầu thế kỷ 20, trong lúc dân tộc VN còn chìm đắm trong vòng nô lệ thời Pháp thuộc, trong lúc 

nhơn loại vừa trải qua cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhứt (1914-1918) và đang sống hồi hộp bên 

bờ vực thẩm của đệ nhị thế chiến (1939-1945). Đây cũng là thời điểm mà hàng loạt phong trào yêu 

nước chống Pháp nhằm giải phóng dân tộc bị đàn áp dã man, bị thảm bại liên tục. Một số các nhà trí 

thức yêu nước đành phải hướng tìm về vô vi, hy vọng được tiết lộ đôi điều về vận mạng tương lai của 

Tổ Quốc. Thuở ấy có 3 nhà trí thức yêu nước, vốn cũng là thi sĩ gồm các Ông Cao Quỳnh Cư, Phạm 

Công Tắc và Cao Hoài Sang tổ chức XÂY BÀN  theo phương cách của nhóm Thần Linh Học Tây 

Phương. Sự huyền diệu đã đến với các Ngài, dẫn dắt từ từ tiến đến khai mở một nền Tôn Giáo đặc 

thù với tư tưởng vĩ đại ôm chầm cả Càn Khôn Vũ Trụ danh xưng chính thức là ĐẠI ĐẠO TAM KỲ 

PHỔ ĐỘ.  

Cách xây bàn cầu cơ theo kiểu Tây Phương quá chậm , tốn nhiều thì giờ nên các Đấng Thiêng Liêng 

dạy dùng cách khác gọi là TIỂU NGỌC CƠ tức là dùng một dụng cụ gồm có một cái giỏ bằng tre 

hoặc bằng mây, có một cái cán dài độ 5 tấc tây, trước đầu cán có gắn hình chim phụng và một cái 

bảng như bàn cờ trên đó có đầy đủ vần quốc ngữ cùng các dấu. Hai Đồng Tử ngồi đối diện đối với 

bảng vần quốc ngữ, giữ TÂM KHÔNG, hai tay nắm giỏ cơ vị trí úp xuống  và nâng giỏ cơ lên cao sao 

cho đầu cơ chạm vào giữa bảng chữ cái. Sau khi tất cả mọi người tham dự cầu nguyện thì điển lực của 

Thiêng Liêng vận chuyển vào 2 Đồng Tử, đầu cơ di động, chỉ vào các chữ cái, người thứ ba nhìn 

theo, ráp vần và đọc lớn, người thứ tư ghi chép. Nếu người đọc đọc sai tức thì đầu cơ gỏ xuống bàn và 

viết lại, sửa cho đúng. 

Khi cách cầu cơ nầy nhuần nhuyễn rồi, tuy nhanh hơn cách xây bàn gắp bội, nhưng vẫn còn chậm vì 

lúc bấy giờ nhu cầu Khai Đạo quá cấp bách nên Thượng Đế dạy dùng ĐẠI NGỌC CƠ, cách vận 

chuyển cũng thế nhưng thay bảng chữ bằng cái bàn nhỏ có mặt kiếng láng trơn  để đầu cơ lướt trên 

đó dễ dàng và viết thành nguyên chữ, người đọc ngó theo dạng chữ để đọc. Cách cầu cơ nầy nhanh 

hơn Tiểu Ngọc Cơ nhiều và rất tiện dụng. Đây là cách cầu cơ chính thức của Đạo Cao Đài Toà Thánh 

Tây Ninh, Đồng tử là Chức sắc cao cấp của Hiệp Thiên Đài từ cấp bậc Thời Quân trở lên. Riêng việc 

cầu thăng, cầu phong hoặc ban hành Luật thì phải cầu tại CUNG ĐẠO nơi Bát Quái Đài. Trong 

truờng hợp đặc biệt, các Đấng chỉ định trước cặp cơ cũng do Chức sắc Hiệp Thiên Đài cấp bậc kế 

Thời Quân thay thế, khi các vị Thời Quân vắng mặt. 

b/_ LƯỢC SỬ ĐẠO CAO ĐÀI 

Tất cả các vị Giáo Chủ các Tôn Giáo từ xưa khi giáng trần khai Đạo đều khác  thường: Đức Phật 

Thích Ca ngồi thiền định  dưới cội Bồ Đề 49 ngày thì đắc Đạo, hoát ngộ muôn việc. Vậy trong 49 

ngày ngắn ngủi đó Ngài học Đạo từ đâu, do đâu mà thành Đạo? Đức Chúa Jesus Chist không hề học 

một trường nào  hoặc thọ giáo với vị tôn sư nào mà có khả năng giảng giải những chân lý cao siêu, 

phi phàm, lại còn chửa lành các bệnh nan y bằng sự cầu nguyện…? Lục Tổ Huệ Năng không hề biết 

chữ cũng chẳng học hành, chỉ biết giả gạo, bửa củi, nấu cơm….. thế mà trở thành vị Tổ thứ sáu đại 

môn phái Thiền Tông. Gần đây hơn, tại miền Nam VN, Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hoà Hảo, 
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học lực ở nhà trường rất khiêm tốn thế mà có đủ khả năng dạy Đạo cao siêu qua hình thức sấm giảng, 

cải cách Phật Giáo, trị bệnh giúp dân nghèo…. Đức Khổng Tử, Đức Lão Tử, Đức Mahomet….. đã là 

những bậc siêu phàm, vượt qua sự hiểu biết đương thời quá xa, rất là kỳ diệu! Đối với Đạo Cao Đài 

lại càng kỳ diệu hơn, Chính Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế đứng ra thành lập Đạo bằng cách 

dùng CƠ BÚT để thông công, dẫn dụ một số nguyên căn đi vào quỉ đạo của Ngài một cách khéo léo 

tài tình. 

Sử liệu chính xác nhất hiện nay là quyển ĐẠO SỬ của Bà Nữ Đầu Sư HƯƠNG HIẾU. Bà đã được 

đại hạnh hầu nhiều đàn cơ quan trọng gần như từ đầu tới cuối, khởi sự từ Sài Gòn, khai Đạo tại chùa 

Gò Kén, hoàn thành tại Toà Thánh Tây Ninh, Thánh Địa của Đạo Cao Đài. Đọc quyển Đạo Sử nầy, 

ta ghi nhận được kỳ công cũng như sự khổ tâm, cực nhọc của Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng 

Liêng, sự hy sinh vô bờ bến của các vị tiền khai Đại Đạo. Hành trình đi vào Đại Đạo qua cơ bút do 

Thượng Đế trực thiếp dẫn dắt có thể chia ra làm 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút dẫn dắt 3 Ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc và 

Cao Hoài Sang một cách tài tình.Vốn là những thi nhân trí thức, tâm tư chất chứa nỗi căm hờn vong 

quốc trong thời kỳ nước nhà bị đô hộ mà không có lối thoát, các Ngài mượn thú xây bàn mời các 

vong linh quá cố cầu hỏi về vận mạng tương lai dân tộc, làm thi xướng hoạ với thế giới vô hình tiêu 

khiển qua ngày và thoả mãn sự hiếu kỳ về sự huyền diệu linh thiêng nếu may mắn có thể có được. 

Đêm đầu tiên, sau khi cầu nguyện, ba vị ngồi để tay trên bàn. Suốt 5 tiếng đồng hồ, từ 9 giờ tối đến 2 

giờ khuya, bàn gỏ nhịp lung tung, hình như các vong linh tranh nhau về nói chuyện như là khao khát 

muốn tâm sự với người thế gian vậy. Cuộc cầu cơ hôm đó không có kết quả. Qua đêm thứ nhì (ngày 

26-07-1925), các Ngài nhẫn nại tiếp tục xây bàn. Đúng 12 giờ khuya, có một vong linh nhập bàn, gỏ 

chữ rất đều đặn khoan thai, cho một bài thi Đường luật như sau: 

Ly trần tuổi đã quá năm mươi 

Mi mới vừa lên ước đặng mười 

Tổng mến lời khuyên bền mộ chép, 

Tình thương căn dặn gắng tâm đời. 

Bên màn đôi lúc trêu hồn phách, 

Cõi thọ nhiều phen đặng thảnh thơi. 

Xét nỗi vợ hiền còn lụm cụm, 

Gặp nhau nhắn nhủ một đôi lời. 

            Ký tên: Cao Quỳnh Tuân ( Thiên Đình) 

Cao Quỳnh Tuân chính là thân phụ của Ông Cao Quỳnh Cư ly trần hơn25 năm về trước. Bài thi tuyệt 

bút, đầy ý nghĩa của người cha vô hình tâm sự cùng con tại thế gian. Ba vị đồng tử xúc động biết 

dường nào, nhất là Ông Cao Quỳnh Cư!!! Sự hiển linh nầy càng gắn bó các Ông vào các Đấng 

Thiêng Liêng qua việc xây bàn. 
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Đến ngày 30-07-1925, một vong linh tự xưng là Đoàn Ngọc Quế cho một bài thi, thật là lời châu 

ngọc! Nghe qua ngậm ngùi xúc cảm, lại rất gần gũi với tình trường tại thế gian: 

Nỗi mình tâm sự tỏ cùng ai? 

Mạng bạc còn xuân uổng sắc tài. 

Những ngỡ trao duyên vào ngọc các, 

Nào dè phủi nợ xuống tuyền đài! 

Dưỡng sinh cam lỗi tình sông núi,  

Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai. 

Dồn dặp tương tư dồn một gánh, 

Nỗi mình tâm sự tỏ cùng ai? 

             Ký tên: Đoàn Ngọc Quế 

Các Ngài quá xúc cảm trước bài thi tiên bút nầy, mỗi vị xuất thần phụng hoạ thật tài tình. Từ đó cô 

Đoàn kết nghĩa huynh muội với các vị: Ông Cao Quỳnh Cư là đại ca, Ông Phạm Công Tắc là nhị ca, 

Ông Cao Hoài Sang là tam ca và cô Đoàn Ngọc Quế là tứ muội. Sau đó cô Đoàn còn giới thiệu thêm 

Nhất Nuông, Lục Nương và Bát Nương nơi cõi vô hình làm bạn thi thơ với các vị. Những vần thơ 

xướng hoạ vừa tuyệt bút vừa thanh cao làm cho ba vị say mê học hỏi, đêm nào cũng thức đến ba bốn 

giờ khuya xây bàn không còn biết mệt mỏi. 

Vào hạ tuần tháng 7 năm 1925, ba Ông vừa đặt tay lên bàn thì cái bàn dở hổng lên,  (điển lực rất 

mạnh!), có một chơn linh xưng là A Ă Â cho một bài thi rất lạ lùng: 

Ớt cay cay ớt gẫm mà cay, 

Muối mặn ba năm muối mặn dai. 

Túng lúi đi chơi nên tấp lại 

 Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai. 

Bài thi lắt léo nầy gây sự ngạc nhiên và chú ý của các vị đồng tử là Ông Cao Quỳnh Cư và Ông 

Phạm Công Tắc. Nhất là Ông Cư  có một cảm giác bất thường nên hỏi thêm Ông A Ă Â năm nay bao 

nhiêu tuổi. Cơ gỏ mãi không thôi! Điều nầy chứng tỏ tuổi của chơn linh cao vô cùng, không tính 

được!..... 

Kể từ đó Ông A Ă Â liên tục về dạy dỗ ba Ông về nhiều lĩnh vực tâm linh, giảng giải những điển tích 

khó trong thi văn khiến ba Ông vừa cảm phục vừa gần gũi yêu thương tin cậy như  người Thầy và 

người Cha vậy.  Đến ngày 15-12-1925, Ông A Ă Â giáng đàn dạy tam vị ngày hôm sau 16-12-1925 

phải VỌNG THIÊN CẦU ĐẠO tại ngả ba đường cái ở Sài Gòn, người qua lại dập dìu, nhiều kẻ hiếu 

kỳ tràn vào xem việc lạ đời nầy, ba Ông cứ quì nguyện cầu tuyên hứa cải tà qui chánh… Đây là hình 

thức công khai hoá ngày nhập trường Đạo của 3 Ông đánh dấu một khúc quanh quan trọng trong 
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đường Đời và đường Đạo của các Ngài. Khi nồng độ tin yêu cuả các Ngài đối với Đức A Ă Â đã đủ 

rồi thì một sự tiết lộ thiên cơ mầu nhiệm làm cho 3 Ông vừa giựt mình, xúc động, lo sợ, vừa vui mừng 

không xiết kể. Người bạn thân thương từ lâu của 3 Ông lại chính là NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ! 

Đó là vào đêm 25-12-1925, ngày Chúa giáng sinh, đánh dấu sự tiết lộ nầy bằng một bài thi của Ông 

A AÊ AÂ: 

Muôn kiếp có TA nắm chủ quyền, 

Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên. 

Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế, 

Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên. 

Kể từ đó, 3 Ông được Đức Chí Tôn trực tiếp truyền dạy về đức tánh, về tâm linh cũng như tất cả các 

cơ chế hữu vi và vô vi trong tiến trình thành lập nền ĐẠI ĐẠO TAM KỲPHỔ ĐỘ. 

Tóm lại: Kể từ thượng tuần tháng 6 năm 1925, Ông Cao Quỳnh Cư, Ông Phạm Công Tắc và Ông Cao 

Hoài Sang, vốn là những nhà thơ yêu nước, bức xúc trước thời cuộc mà không tìm gặp lối thoát giải 

phóng dân tộc đang bị ngoại bang thống trị, như là một sự tình cờ, 3 Ông tổ chức xây bàn cầu cơ theo 

lối Tây phương, bắt gặp sự huyền dịu đầu tiên là bài thi đầy xúc động của Ông Cao Quỳnh Tuân, 

thân phụ của Ông Cao Quỳnh Cư. Sau đó 3 Ông được tiếp xúc với cô Đoàn Ngọc Quế qua những bài 

thi tuyệt tác, đầy xúc động. Tình cảm giữa 3 Ông và cô Đoàn càng ngày càng thêm gắn bó, sau cùng 

tiến đến kết nghĩa huynh muội vô tiền khoán hậu giữa vô vi và hữu hình. Sau đó cô Đoàn còn giới 

thiệu thêm các chơn linh vô vi như Nhứt Nương, Lục Nương, Bát Nương… trao đổi với 3 Ông qua 

những bài thi đầy cảm xúc, nửa gần với thế gian nửa như cao xa huyền bí ngoài sự tưởng tượng của 

các Ngài. Ngoài ra cô Đoàn còn giới thiệu Ông A Ă Â, một kỳ nhân vô vi, đã sớm chinh phục được 

các Ngài để rồi đếùn ngày Lễ Noel năm 1925 mới được tiết lộ đó chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế và 

cô Đoàn Ngọc Quế chính là Thất Nương Diêu Trì Cung được Đức Phật Mẫu uỷ nhiệm độ dẫn 3 vị đại 

nguyên căn nầy vào quỹ đạo KHAI CƠ LẬP ĐẠO, mở ra một Đạo mới trong thời kỳ mới “Càn Khôn 

Dĩ Tận Thức” mà chính Đức Chí Tôn làm giáo chủ. Đó là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 

Điều rất lạ kỳ và hết sức đặc biệt là mục đích ban đầu của các Ngài xây bàn cầu cơ với hy vọng biết 

được tình hình đất nước đi về đâu hoặc phải làm thế nào để giải phóng dân tộc thoát vòng nô lệ ngoại 

bang. Không ngờ sự việc lại đưa đến thành lập một nền Tân Tôn Giáo!? Có phải chăng việc đất nước 

đã được an bày cho những nguyên căn khác lo liệu, riêng các Ngài phải lo mở Đạo để cứu nhơn độ 

thế trong đó bao hàm cả sách lược siêu chính trị, rộng lớn hơn, hữu hiệu hơn, mở đường cho toàn cả 

nhơn loại tiến tới nền HOÀ BÌNH CHUNG SỐNG, DÂN CHỦ TỰ DO THỰC SỰTRONG MỘT THẾ 

GIỚI ĐẠI ĐỒNG như 2 câu liễn Đức Chí Tôn ban cho: 

“CAO Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hoà Bình Dân Chủ Mục 

ĐÀI Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Côïng Hưởng Tự Do Quyền”   

Giai đoạn 2: Chính thức thành lập nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn ráo riết hướng dẫn 3 

Ông đi vào hoạt động cụ thể như hướng dẫn đi độ các đại nguyên căn, tổ chức nhiều cặp Đồng Tử đi 

phổ độ khắp 21 Tỉnh miền NamVN lúc bấy giờ, lập tờ KHAI TỊCH ĐẠO với 247 chữ ký đại diện, 
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chuyển trung ương Đại Đạo từ Sài Gòn về chùa GÒ KÉN tại Tây Ninh, Thiên phong các Chức Sắc, 

lập Hôïi Thánh Cao Đài, lập Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và tạo tác xây dựng Toà Thánh Tây Ninh. 

Tất cả tiến trình Khai Đạo nầy đều do Đức Chí Tôn và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật dùng huyền diệu 

cơ bút chỉ dạy từ chi tiết một, các vị tiền khai Đại Đạo chỉ việc vâng lệnh thi hành lập nên một nền 

Tân Tôn Giáo như từ Thiên Cung giáng xuống.   

 B.- HỆ THỐNG GIÁO LÝ CỦA ĐẠO CAO ĐÀI 

I- PHÁT NGUỒN TỪ NỀN QUỐC ĐẠO VN 

a/- QuốcĐạo VN thời tiền sử. Nhứt kỳ. 

Chương I đã dẫn giải rõ về nền Quốc Đạo VN là Đạo quay về nguồn mà nguồn cao nhất là CHA 

TRỜI, MẸ ĐẤT, kế tiếp là TỔ TIÊN, ÔNG BÀ, CHA MẸ. Dân tộc VN đã nhận thức rất rõ ngọn 

nguồn trong đời sống hằng ngày qua sự vận hành của ngành Nông Nghiệp phương Nam. Để ghi nhận 

công ơn sanh thành dưỡng dục nầy, dân tộc VN đã coi việc THỜ CÚNG TỔ TIÊN như là Đạo Đức 

làm người và mọi người dân VN đều tự nhiên tuân hành theo Đạo nầy nên gọi là QUỐC ĐẠO. 

Từ Quốc Đạo phát sinh ra nền luân lý, hơn nữa là một TRIẾT LÝSỐNG như luật nhân quả được tìm 

thấy trực tiếp qua thiên nhiên: trồng bầu ra bầu, trồng bí ra bí…. Sống gần gũi với các sinh vật nên 

tình thương chúng sanh phát triển, lòng TỪ BI in sâu vào tâm khảm  v…v… Từ trong cuôïc sống hoà 

mình vào thiên nhiên của ngành Nông Nghiệp, dân tộc ta đã học  từ thiên nhiên như đức tánh của 

NƯỚC, như tác động của qui luật âm dương sinh hoá….. Đã biết thờ cúng Tổ Tiên tức là biết NHÂN, 

biết NGHĨA, biết LỄ, biết HIẾU ĐỂ….. trong việc ứng xử giữa người và người, giữa người và Trời 

Đất, Tổ Tiên, Ong Bà, Cha Mẹ v…v.. Tất cả triết lý sống nầy đã được cô động trong các truyện dân 

gian bằng truyền khẩu và đặc biệt là trong các biểu tượng đặc thù của dân tộc VN là câu chuyện 

Rồng Tiên, là câu chuyện MỘT BỌC sinh ra 100 trứng….. 

Thời tiền sử, dân tộc ta còn thật thà chất phác, chưa có chữ viết nên tất cả những gì còn lưu lại là do 

truyền khẩu và các câu chuyện nầy là mầm móng, là biểu tượng của nguồn triết lý lớn liên hệ đến 

DỊCH LÝ, liên hệ đến HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG. Đây chắc chắn là do sự anh minh của Tổ Tiên hay 

nói rõ hơn đây là sự an bày của THƯỢNG ĐẾ chuẩn bị cho tương lai rạng rỡ của dân tộc sau nầy. 

b.- Quốc Đạo VN Thời Cận Đại.  Nhị Kỳ 

Thời nhứt kỳ đất rộng người thưa, con người sống theo từng bộ lạc…. Đến nhị kỳ, hình thành quốc gia, 

dân trí càng ngày càng tiến hoá cao, giao thông phát triển, khoa học thực nghiệm tiến bộ dần dần. 

Cũng trong thời kỳ nầy, các dân tộc phương Nam chịu nhiều đau thương nhất, dòng Bách Việt trong 

đó dân tộc Việt tại vùng Lĩnh Nam miền Nam nước Tàu bị giống dân du mục miền Bắc phía trên 

dòng sông Dương Tử xăm lăng và đô hộ miền Nam. Dân tộc Việt phải bồng bế nhau di cư xuống 

miền Nam và từ từ hình thành quốc gia VN. Kể từ đó, nước ta liên tiếp bị đô hộ, dân tộc ta như bị 

chìm sâu vào bể khổ. Với 1000 năm bị người Trung Hoa cai trị và cố tình đồng hoá, 100 năm bị Pháp 

đô hộ và sau đó chiến tranh Quốc Cộng triền miên đè nặng trên quốc gia nhỏ bé nầy, rồi nạn Cộng 

Sản do rập khuôn theo CS quốc tế dùng chính sách độc tài đảng trị trên mảnh đất quê hương đầy đau 

thương tang tóc nầy. 
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Về mặt tôn giáo, cũng trong thời gian nầy, Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo, các hệ Kitô giáo … du 

nhập vào VN. Về mặt văn hoá ngoại lai thì các nguồn văn hoá vật chất Tây phương cũng như CS tràn 

vào như nước vỡ bờ. Tuy VN bị lắm “cơn thịnh nộ” của Thầy trui rèn, nhưng nhơ ø tinh thần Quốc Đạo 

hoá giải: 

1/- Về mặt Đạo:  

Triết lý của tất cả các Tôn Giáo du nhập như đã tiềm ẩn, như đã có sẵn mầm trong lòng dân tộc như 

thuyết nhân quả luân hồi, từ bi bác ái của Phật, thuyết sống hoà đồng với thiên nhiên, coi thiên nhiên 

như là một Đạo của Lão, thuyết Đạo làm người Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín của Khổng…..Tuy nhiên các 

tôn giáo du nhập đó đã hệ thống hoá được triết thuyết của mình bằng văn tự. Vì thế, tuỳ cơ duyên mà 

dân tộc VN hoà đồng với Tam Giáo dễ dàng, người theo tôn giáo nầy, kẻ theo tôn giáo khác, nhưng 

lúc nào cũng giữ cái cốt lõi Quốc Đạo VN trong lòng. Điều kỳ diệu hơn nữa là dù họ theo tôn giáo 

nào đều phản ảnh rõ trong tâm hồn họ thẫm thấu cả 3 tôn giáo Phật, Lão, Khổng cùng một lúc. Điều 

nầy chúng ta nhìn thấy được qua văn chương Bác học như cụ Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểuv…v.., 

qua văn chương Bình Dân như Ca Dao Tục Ngữ. Đó là TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN tận trong lòng 

dân tộc. 

2/- Về mặt Đời:  

Nhờ tinh thần Quốc Đạo mà dân tộc VN thoát khỏi sự đồng hoá của Trung Hoa liên tiếp hàng ngàn 

năm bị đô hộ, cũng như những tư tưởng ngoại lai phát xuất từ Tây Phương vẫn không đồng hoá và 

ngự trị nỗi dân tộc lạ lùng nầy! Ngoài ra, những khổ đau thử thách mà dân tộc ta phải chịu chẳng qua 

là sự trui rèn… và nhờ đó dân tộc ta càng trưởng thành, nền Quốc Đạo càng ngày càng sáng chói, 

càng đầy đủ hơn để có đủ bản lĩnh, đủ nội lực làm ngọn đuốc lớn soi đường, nhất là về phương diện 

TÂM LINH cho nhơn loại ngày sau. Ngoài ra, những phát minh mới như xe cộ, tàu bè, phi cơ, hoả 

tiển, hệ truyền thông….. giúp cho nhơn loại càng ngày càng gần gũi, hiểu biết nhau hơn, thế giới càng 

thu hẹp, quả đất như nhỏ lại từ từ…. Chuyển sang giai đoạn gọi là “Càn Khôn dĩ tận thức”.     

c.- QUỐC ĐẠO VN TRONG TAM KỲ 

1/- Về mặt Đạo:  

Trong một bài Thánh giáo, Đức Chí Tôn dạy: “ Vốn từ trước Thầy lập ra ngũ chi Đại Đạo là Nhơn 

Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo. 

Tuỳ theo PHONG HOÁ của nhơn loại mà gầy chánh giáo, là vì khi trước CÀN VÔ ĐẮC KHÁN, 

KHÔN VÔ ĐẮC DUYỆT, thì nhơn loại duy có hành đạo nơi tư phương mình mà thôi. 

Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, CÀN KHÔN DĨ TẬN THỨC, thì lại bị phần nhiều Đạo ấy mà 

nhơn loại nghịch lẫn nhau, nên Thầy mới nhứt định QUI NGUYÊN, PHỤC NHỨT. Lại nữa, trước 

Thầy lại giao CHÁNH GIÁO cho tay phàm, càng ngày càng xa Thánh giáo mà làm ra phàm giáo. 

Thầy lấy làm đau đớn, hằng thấy gần trót 10.000 năm, nhơn loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp 

chốn A Tỳ. 
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Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa. 

Nhưng mà buộc phải lập chánh thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau anh trước 

em sau mà đến nơi Bồng Đão”. 

Đoạn Thánh giáo nầy đã diễn đạt rõ ràng chính xác, lý luận chặt chẽ NGUYÊN NHÂN xuất Đại Đạo 

Tam Kỳ Phổ Độ, đưa nhơn loại đến nhân sinh quan Huynh Đệ Đại Đồng, vạch rõ con đường về nơi 

cõi THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG tức là nơi BỒNG ĐÃO và nối tiếp nền QUỐC ĐẠO là Qui 

Nguyên, là quay về NGUỒN CỘI. 

Khai triễn ý nghĩa đoạn Thánh giáo nầy như sau: 

1/- Tất cả các tôn Giáo có từ trước đều do Đức Chí Tôn thành lập. Như vậy tất cả đều từ một gốc mà 

ra. Mỗi Tôn Giáo tuy có khác nhau ít nhiều về hình thức và nội dung chẳng qua là để phù hợp với 

phong tục tập quán và sự tiến hoá của nhơn loại từng vùng, từng thời kỳ vì lúc bấy giờ thế giới còn “ 

Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt”. 

2/-  Về mặt Đời: 

Ngày nay nhơn loại đang tiến tới sự chung sống tức là toàn cầu hoá về mọi lãnh vực trong đời sống 

con người thí dụ như kinh tế, giáo dục , y khoa, thông tin, giao thông, vận tải v…v…Nhơn loại càng xích 

lại gần nhau, liên lạc chặt chẽ, dễ dàng, mau lẹ. Như vậy rõ ràng là “Càn Khôn dĩ tận thức” nên các 

tôn giáo càng hiểu nhau hơn và bắt gặp “vạn giáo nhất lý” và Đạo Cao Đài đáp ứng đúng thời kỳ 

QUI NGUYÊN, PHỤC NHỨT nầy. 

3/- Ngày nay Đức Chí Tôn không giao chánh giáo cho tay phàm tức là cho các đại nguyên căn thay 

thế Ngài, mang xác phàm hữu hình hữu hoại, nên không tồn tại lâu được, dần dần Thánh giáo trở nên 

phàm giáo lại còn tranh đấu sống chết với nhau… 

4/- Đạo Cao Đài do chính Đức Chí Tôn làm giáo chủ, trực tiếp dẫn dắt con cái của Ngài về CỘI 

NGUỒN tức về qui hiệp với Ngài. Đó là con đường quay về nguồn mà nền Quốc Đạo VN đã được 

Ngài ban cho từ mấy ngàn năm nay để dọn đường cho nền Đại Đạo ra đời. 

II-  PHÁT NGUỒN TỪ THƯỢNG ĐẾ  

Quốc Đạo VN là nền tảng, là bản sắc văn hoá dân tộc đã được trui rèn qua các thời kỳ để trưởng 

thành về mặt TÂM LINH, đó là QUI NGUYÊN TAM GIÁO một cách tự nhiên trong nội tâm của mỗi 

người. Từ căn bản nầy, Thượng Đế giáng trần qua huyền diệu Cơ Bút, bồi dưỡng thêm và chuyển dần 

thành một tôn giáo mới là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi tắt là Đạo Cao Đài với tôn chỉ là QUI 

NGUYÊN TAM GIÁO, HIỆP NHẤT NGŨ CHI. Hệ thống giáo lý nầy được Ngài khai triển, giảng 

giải bằng phương pháp giáo dục vừa đơn giản nhưng thật là kỳ bí, vừa gần gũi với người đời nhưng lại 

quá cao xa, vừa bình dân mộc mạc nhưng lại thâm sâu vô lường! Hệ thống giáo lý nầy chính là sự 

phối hợp kỳ diệu giữa TRỜI và NGƯỜI, giữa THIÊNG LIÊNG và PHÀM TRẦN. Ngài đã xử dụng 

phương thức “Nương thế để toan phương giác thế”. Để hữu hiệu hoá nền giáo dục đặc biệt nầy Ngài 

đã ban cho thế gian những bài học đạo lý mới mẻ, kèm theo những học cụ làm kim chỉ Nam hướng 

dẫn con người tìm về nguồn cội thiêng liêng. Những bài học ẩn tàng trong các tập THÁNH NGÔN, 

KINH THIÊN ĐẠO THẾ ĐẠO, trong TÂN LUẬT và PHÁP CHÁNH TRUYỀN. Những HỌC CỤ kỳ 

lạ qua HỆ THỐNG TỔ CHỨC HỘI THÁNH CAO ĐÀI được Chí Tôn gọi là THÁNH THỂ ĐỨC CHÍ 



149 
 

TÔN TẠI THẾ và kiến trúc TOÀ THÁNH TÂY NINH mà Ngài gọi là HÌNH THỂ BẠCH NGỌC 

KINH GIÁNG THẾ. Tất cả hệ thống giáo lý nầy đều do Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng ban 

cho qua huyền diệu cơ bút. Tất cả đều nhằm kiện toàn hoàn mỹ nền Quốc Đạo VN để chuyển nền 

Quốc Đạo trở thành Đại Đạo, thích hợp với các thiên niên kỷ mới. 
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                                PHỤ LỤC 
- TÂM THƯ gây quỹ xây Chánh Điện 

- Tường trình về Tiệc Tân Niên Tây Ninh Đồng Hương Hội 

- Tường trình về lễ thành lập Đai Đạo Thanh Niên Hội 

- Giải đáp câu hỏi về Giáo Lý Cao Đài 

                                                     ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

Bát Thập Lục Niên 

Toà Thánh Tây Ninh 

                                                                     ……………………. 

                          THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS 

8415 S. Breeze Dr—Houston, Texas 77071 

  ……………………… 

 

                                   TÂM THƯ 

Kính gửi:  

Quí vị Chức Sắc, Chức Việc và quí Đồng Đạo 

Quí vị Mạnh Thường Quân ân nhân 

Kính thưa quí liệt vị 

Ngày 28/11/2009, chúng tôi đã long trọng tổ chức Lễ Khánh Thành HẬU ĐIỆN và Lễ đặt viên đá 

đầu tiên xây CHÁNH ĐIỆN Thánh Thất Cao Đài Houston Texas tại địa chỉ 8415 S. Breeze Dr—Houston, 

Texas 77071. Tuy nhiên, việc xây cất Chánh Điện theo mẫu Toà Thánh Tây Ninh quả rất khó khăn,  phức 

tạp và tế nhị vì đây là mẫu từ Đức Chí Tôn và Đức Lý Giáo Tông ban cho nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 

theo hình ảnh của BẠCH NGỌC KINH trên thượng giới cho nên chúng ta phải cố gắng làm đúng theo 

mẫu qui định, trừ trường hợp bất khả kháng phải tùng theo luật lệ địa phương hoặc tuỳ theo địa thế đất 

đai nhưng các phần căn bản cần làm đúng theo mẫu. Vì thế, trước khi đệ nạp hồ sơ xin giấy phép, chúng 

tôi phải chịu khó về VN tham khảo và nghiên cứu kỹ lưỡng thêm. Hiện nay, tại vùng Thánh Địa các 

Thánh Thất vừa mới xây xong quả thật rất uy nghi, đồ sộ và rất đẹp như Thánh Thất NINH SƠN, xây theo 

mẫu số 4; Thánh Thất LONG THÀNH TRUNG, theo mẫu số 3….Chúng tôi vui mừng và xúc động biết bao 

khi nhìn các Thánh Thất ngự trên mảnh đất thiêng như toả ánh hào quang nhiệm mầu bao phủ, chúng tôi 

bàng hoàng… mơ ước… 

Chúng tôi đã tiếp xúc, hỏi ý kiến một số Chức sắc lão thành và đồng đạo tại VN, tất cả đều vui 

mừng khi biết Đồng Đạo Hải Ngoại cùng nhau quyết tâm dựng CỜ HIỆU “HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO” và 

“PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH” của Đức Chí Tôn tại các quốc gia xa xôi hơn nửa vòng trái đất! Ai cũng hiểu 

Thánh Thất Cao Đài dù xây dựng bất cứ nơi nào cũng là của chúng sanh, của Trời Đất và mỗi tín hữu đều 

có bổn phận hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần để hoàn thành sứ mạng thiêng liêng giao phó. Nỗi hân hoan của 

quí Chức Sắc và Đồng Đạo bên nhà, nhứt là các vị lão thành là một khích lệ lớn lao giúp chúng ta mạnh 

bước vào TRƯỜNG THI CÔNG QUẢ, bất chấp mọi khó khăn gian khổ đang chờ phía trước. Chúng tôi 

nhờ Kiến Trúc Sư vẽ lại sơ đồ theo mẫu số 3 và đệ nạp hồ sơ xin giấy phép vào ngày 08/05/2010. May mắn 

thay, chỉ trong vòng 10 tháng, chúng tôi nhận được giấy phép xây cất số 10058284 ngày 08/03/11. Đồng đạo 

Houston rất vui mừng xúc động, đồng cảm nhận được sự hỗ trợ của các Đấng Từ Bi, nên tất cả đều quyết 

tâm hy sinh hoàn thành công trình xây cất Chánh Điện. 

Chúng tôi tha thiết cầu xin quí vị Chức Sắc, Chức Việc tại các cơ sở Đạo HN, quí Đồng Đạo, quí vị 

Mạnh Thường Quân ân nhân và quí vị Hiền Tài và các thành viên Đại Đạo Thanh Niên Hội khắp nơi tích 

cực hỗ trợ chúng tôi hoàn thành tâm nguyện để thành phố Houston có được một công trình văn hoá 

nhiệm mầu, kết hợp và hài hoà các nền văn hoá Đông Tây, kim cổ, tương đắc Đạo Đời, tiến đến một nền 

văn hoá HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG, góp phần đưa nhơn loại đến một nền văn minh thực sự, một nền hoà 

bình vĩnh cửu, một xã hội Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền dưới ánh hào quang của Đấng Tối Cao. 
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Cầu nguyện ơn trên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban ân lành cho quí 

vị và toàn thể quí quyến được muôn điều may mắn, vạn sự như ý. Xin chân thành tri ân và trân trọng kính 

chào. 
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Thánh Thất Cao Đài Houston Texas                        ĐĐTNH - HOUSTON TEXAS 

8415 S. Breeze Dr. Houston, TX 77071 

---------*--------- 

Tường Thuật Lễ Thành Lập ĐĐTNH - HOUSTON TEXAS 
12/24/2010 
---------*--------- 

Houston, trong mùa Giáng Sinh năm 2010, thời tiết thật lạnh và mưa, nhưng chỉ có ngày 24 là bầu trời 

quang đãng, mát mẻ và nắng ấm.  Hôm đó Thanh Thiếu Niên Cao Đài Houston sau khi quyết định hòa 

nhập vào ĐĐTNH-thế giới đã tổ chức buổi lễ thành lập ĐĐTNH-Houston Texas. 

Giáng Sinh ngày 24, có thể nói là ngày bận rộn nhất trong năm, ngày mà mọi người cùng tụ về với gia 

đình và cùng đón mừng sinh nhật Đức Chúa, tuy vậy các em thanh thiếu niên Cao Đài Houston cũng tập 

hợp được khoảng 35 người cùng gia nhập và chính thức kết nạp vào ĐĐTNH-Houston TX.   

Quan khách hiện diện gồm có:  

- Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ - đến từ California 

- Phó Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Hiền Tài Nguyễn Hữu Cầu - đến từ 

California. 

- Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo San Jose,  Hiền Tài Nguyễn Đăng Khích - đến từ California 

- Đầu Tộc Đạo New Orleans, Hiền Tài Nguyển Thừa Long & phu nhân Hiền Tài Nguyễn 

Huỳnh Cúc, Hiền Tài Trần Huyền Quang 

- Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội, Đông Y Sĩ Cảnh Thiên 

- Hiền Tài Nguyễn Tấn Phát và phu nhân Hiền Tài Mỹ Lệ - đến từ  Canada 

- Hiền Tài Trần Công Bé và phái đoàn đến từ Dallas Texas 

- Hiền Tài Nguyễn Ngọc Nương, Hiền Tài Lâm Sơn Hà, Hiền Tài Lâm Hoàng Minh và đồng 

đạo Thánh Thất Cao Đài Houston 

BTC gồm có:  

- Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Texas, Hiền Tài Trịnh Quốc Thế 

- Chánh Tri Sự Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, Phạm Văn Soi và nữ CTS Đỗ Thị Inh 

- Hội Trưởng ĐĐTNH-HN, Nguyễn Kim Thế Vinh - đến từ Australia 

- Tân BCH ĐĐTNH-Houston Texas, Nguyễn Ngọc Túy, Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Tài 

và các anh, chị, em khác trong BCH. 

Điều khiển chương trình: MC & đạo diễn: Ngọc Tuý 

Buổi lễ bắt đầu 2:00pm, hội trưởng ĐĐTNH-HN, Nguyễn Kim Thế Vinh, dẫn đầu các thanh thiếu niên 

Cao Đài Houston khoảng 35 người tiến lên sân khấu chào cờ Mỹ-Việt.  Sau khi chào cờ là phút mặc 

niệm, các em nhỏ đã đọc những lời nhớ ơn đến các anh hùng dân tộc, và các vĩ nhân của nhân loại. Các 

em diễn đạt bằng Tiếng Anh và có thể phỏng dịch như sau: 

- Chúng con tôn vinh những anh hùng dân tộc đã tạo nên những trang sử tuyệt vời đấu tranh 

cho công lý và tự do (We are honoring our heroes who created beautiful history of fighting 

for freedom and justice.) 

- Chúng con tôn vinh những bậc vĩ nhân tiên phong trong lãnh vực tôn giáo, đã tạo ra những 

thành quả khôn lường trong việc phát triển và truyến bá chân lý Đấng Tối Cao để chúng con 
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và thế hệ tương lai ngàn đời học hỏi. (We are honoring our pioneers who made beautiful 

religious achievements.) 

- Chúng con tôn vinh tất cả các đấng anh tài trên thế giới đã góp công đưa Thế Kỷ XXI trở 

thành thế kỷ văn minh nhất trong lịch sử loài người. (We are honoring all the people who 

made 21
st
 Century the greatest time in human history.) 

- Chúng con muốn tỏ lòng cám ơn đến các bậc tiền nhân đã góp công xây dựng thế giới ngày 

nay; một thế giới mà hơn bao giờ hết nhân loại đang đi vào thống nhất và Đại Đồng, đi vào 

toàn cầu hóa, và đang hướng đến đỉnh cao của tình yêu nhân loại; một thế giới sẽ đem lại sự 

liên kết con người ở khắp năm châu cùng nhau hướng về Chân Lý của Thượng Đế. (We are 

glorifying to live in the Time that humanity, unification, and love that are intergraded to the 

people who shares common beliefs to the Truth and to God.) 

 

 
ĐĐTNH-Houston Texas Chào Cờ 

 
Các em đọc lời nhớ ơn tới các anh hùng trong phút mặc niệm 
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Tiếp đó buổi lễ chính thức bắt đầu là lời tuyên bố của Tân BCH ĐĐTNH-Houston TX, cô Nguyễn Ngọc 

Túy và anh Trịnh Quốc Tuấn.  Tất cả những lời phát biểu từ thanh thiếu niên ngày hôm đó đều được diễn 

đạt bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh. 

Cô Ngọc Túy phát biểu bằng tiếng Việt: Các bạn trẻ Cao Đài Houston với niềm tin mãnh liệt vào Thượng 

Đế, niềm tin mãnh liệt vào con người, và niềm tin mãnh liệt vào chính bản thân mình đã quyết định 

hướng vào một khối, và gia nhập vào tổ chức của ĐĐTNH toàn cầu.  Và các bạn quyết định chính thức 

thành lập tố chức ĐĐTNH - Houston Texas. Cô nêu ra những phương châm và phương hướng hoạt động 

của ĐĐTNH-Houston: dùng tình thương để ứng xử, dùng trí tuệ để nhận định, dùng nghị lực & sự dũng 

cảm để hành động. ĐĐTNH -Houston sẽ phát huy tinh thần Đại Đạo, tôn trọng cái giống nhau và cái khác 

nhau của từng con người, không phân biệt tôn giáo màu da, sắc tộc, và rèn luyện bản thân của từng cá 

nhân để trở thành những người dẫn đầu cho thế hệ trẻ tương lai. 

Anh Trịnh Quốc Tuấn diễn đạt bằng Tiếng Anh: In this special event today, in this special moment of 

loves and support, we share our minds in one thought “to the greatest BEING that unites us together, that 

gives us unconditional love, that nutrients us through suffers and happiness, and teaches us to the highest 

science of TRUTH, that is our GOD”.  With strong believe in GOD, believe in humanity, and believe in 

self, Houston Cao Dai Youth have decided to form the Caodai Youth organization and join DDTNH 

organization worldwide.  ĐĐTNH -Houston Texas will use the language of love to act, use best 

knowledge to make judgments, and use courage to do the right things.  ĐĐTNH -Houston Texas will 

promote cross religious communication, cross religious boundaries, respect the differences of different 

individuals, respect different ethnic backgrounds & skin colors and join mankind for striving to make this 

world a better place to live for future generation. Today we celebrate the establishment DD Caodai Youth 

association at Houston Texas. 

Sau lời tuyên bố lý do thành lập của ĐĐTNH-Houston, cô Nguyễn Ngọc Túy giới thiệu từng thành viên 

của hội lên sân khấu.  Tất cả thanh thiếu niên Cao Đài  Houston từ 7 tuổi trở lên cùng hãnh diện và hân 

hoan bước lên sân khấu với sự vỗ tay và chào mừng của khán giả.  
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Cô Ngọc Túy giới thiệu thành viên BCH của hội và cho biết rằng những thành viên trong BCH đều do sự 

tình nguyện của các thanh thiếu niên trong những ngày khó khăn của bước đầu thành lập hội: 

1.  Ngọc Tuý - Hội Trưởng 

2.  Minh Tài   - Hội Phó 

3.  Quốc Tuấn - Hội Phó 

4.  Kelly Trinh - Thư Ký 

5.  Lê Nguyễn - Thủ Quỹ 

6.  Thái Ngọc Hà (20 tuổi) - Trách Nhiệm - Văn Hóa Giáo Dục.  

7.  Thái Thanh Dương (21 tuổi) - Trách Nhiệm - Kỹ Thuật Âm Thanh 

8.  Nguyễn Tú Trinh - Trách Nhiệm - văn nghệ và hoạt động xã hội  

Trợ tá: 

Bé Julia Nguyễn: Trợ tá Thư Ký 

Bé Michelle Nguyễn: Trợ tá Uỷ Viên Văn Hoá Xã Hội 

Bé James Đang: Trợ tá Thủ Quỹ 

 

Còn 2 vị trí trống trong BCH chưa có người tình nguyện là: 

1.  Uỷ Viên Truyền Thông/Truyền Tin 1 

2.  Uỷ Viên Truyền Thông/Truyền Tin 2 

 

Và đặc biệt là có sự hổ trợ của 3 cố vấn: 

     1. Hiền Tài: Trịnh Quốc Thế 

     2. Đông Y Sĩ Cảnh Thiên 

     3. Hiền Tài: Nguyễn Thừa Long 

 
Cấu Trúc của BCH ĐĐTNH-Houston Texas 
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Sau đó Tân Uỷ Viên Trách Nhiệm - Văn Hóa Giáo Dục em Thái Ngọc Hà (20 tuổi) trình bày phương 

hướng hoạt động sắp tới của hội bằng Tiếng Việt, Trợ tá Thư Ký em Julia Nguyễn (10 tuổi) vàTrợ tá Uỷ 

Viên Văn Hoá Xã Hội, em Michelle Nguyễn (10 tuổi) diễn đạt bằng Tiếng Anh. 

Em Thái Ngọc Hà trình bày ĐĐTNH -Houston Texas sẽ có 5 hoạt động chính: 

1. Tổ chức lớp dạy Việt Ngữ hàng tuần.  Lớp Việt Ngữ sẽ khai giảng vào ngày 16 tháng 1, 

2011. Chương trình Việt Ngữ gồm có: ngữ văn, tập đọc, lịch sử văn hóa Việt Nam, tập cho 

các em phát biểu, trình diễn trước công chúng, thực tập khả năng và tinh thần lãnh đạo. Tập 

cho các em phát biểu, trình diễn trước công chúng. 

2. Tổ chức gia nhập vào việc thiện nguyện hàng tháng tại các bệnh viện, trường học, hay những 

tổ chức từ thiện khác ở Houston. Dạy các em bài học về tình thương, sự hy sinh, nhẫn nại và 

nhiều khả năng khác nhau trong cuộc sống. 

3. Tổ chức việc gây quỹ giúp xây dựng Thánh Thất Cao Đài Houston Texas. Tập cho các em 

học hỏi cách vận động, tuyên truyền, thuyết phục mọi người ủng hộ cho mục đích cao cả nào 

đó. 

4. Tổ chức các hoạt động Văn Hoá, Văn Nghệ, Thể Thao. Tập cho các em dạn dĩ, tự tin trước 

công chúng. 

5. Tổ chức các Chương Trình Vấn Đáp học tập mỗi 3 tháng 1 lần về tất cả những đề tài về Giáo 

dục, Cuộc sống, Xã hội, và Tôn giáo. 

 

Hai em Julia Nguyễn và Michelle Nguyễn sẽ nói về phương hướng hoạt động của hội bằng Tiếng Anh: 

1. Organizing Vietnamese Language Class on weekly basic.  This will teach Vietnamese-

American Youth in writing, reading, & public speaking in Vietnamese.  It also teaches 

Vietnamese history, leadership skills, and humanity. The class will start on January 16
th
, 

2011. 

2. Organizing volunteering activities in hospitals, schools, and other charities (on monthly 

basic).  This will teach Houston Caodai Youth different social skills, practical skills and the 

spirit of sharing, helping, and giving back to the community. 

3. Organizing fund raising activities to help fund building Cao Dai Houston Temple (on as-

needed basis).  This will help to enhance campaigning skills, persuading skills for good 

causes.  

4. Organizing team building activities like summer camping, beach volleyball, fashion shows 

(on yearly basic).  This prepare team member to be more confident, to have better 

presentation skills, and improve self-confident in public. 

5. Organizing questions and answers seminar every 3 months.  This is like a counseling 

sessions, which will help youngsters to answer questions that he/she may not find answers 

anywhere else.  The subjects can be related to schools, social life, friendships, religions, and 

etc. 
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Ngọc Hà (20 tuổi), Julia (10 tuổi), Michelle (10 tuổi) trình bày phương hướng hoạt động 

Sau đó tất cả các thành viên trong ĐĐTNH trên sân khấu cùng tất cả khán giả dưới sân khấu đồng đứng 

lên cùng đọc lời cầu nguyện: 

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát 

Xin cầu nguyện Đấng Tối Cao, hướng dẫn chúng con học tập, trau dồi Thánh Đức, phát triển tài năng, và 

nghị lực, phát huy tinh thần Đại Đạo! 

 
Mọi người cùng các em đọc lời cầu nguyện 
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Khi lời cầu nguyện chấm dứt, em Michael Trịnh (16 tuổi) đứng ra điều khiển toàn đội hô vang khẩu hiệu 

của ĐĐTNH-Houston bằng Tiếng Anh. Tiếng la vang vội của toàn đội làm rộn rã cả hội trường. 

Houston Caodai Youth 

Use the language of love to communicate 

Use the best knowledge to make judgments 

Use the courage to do the right things. 

OUR TEAM will: 

Promote cross religious communication, cross religious boundaries 

Promote DAI DAO spirit 

Respect the differences of different individuals 

Respect different ethnic background, respect different skin colors, and respect life 

Join humankind to make this world a better place to live for future generation. 

 

Sau đó em Trịnh Quốc Bảo (11 tuổi) điều khiển toàn đội hô vang khẩu hiệu bằng tiếng Việt: 

ĐĐTNH - Houston TX 

Dùng ngôn ngữ tình thương để ứng xử 

Dùng trí tuệ để nhận định 

Dùng nghị lực và sự dũng cảm để dám nghĩ, dám làm điều đúng. 

Chúng con: 

Sẽ phát huy tinh thần Đại Đạo 

Tôn trọng sự giống nhau và khác nhau của từng con người 

Không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn trọng sự sống của từng vật thể 

Cùng với mọi người đưa thế giới này vào hoà bình, nhân ái, công bằng cho thế hệ tương lai. 

 

Không khí hội trường sống động và hào hứng với những tiếng hô to thật ngây thơ nhưng hùng hồn của 

các em trong tinh thần đồng đội.  Mọi người đều hoàn toàn ngạc nhiên và phấn khởi về sự hoà nhịp và 

trình diễn của các em. Khán giả cũng đồng thời đứng lên tham gia.  Các em trên sân khấu tạo nhịp cho 

toàn khán giả cùng đồng thời vỗ tay theo nhịp.  Cả hội trường từ già đến trẻ, mỗi một người, giống như là 

một thành phần trong một cấu trúc: hòa nhịp vào một khối. 

Lúc đó, em Michael Trịnh (16 tuổi) điều khiển chương trình, hô to: 

- If you believe in GOD, clap your hands 3 times - Nếu các bạn có niềm tin mãnh liệt vào 

Thượng Đế, hãy vổ tay 3 lần. 

- If you believe in humanity, stomp your feet - Nếu các bạn có niềm tin mãnh liệt vào con 

người hãy dậm chân đồng nhịp trên sân khấu. 

- If you believe in yourself, jump HIGH and yell "YEAH!" - Nếu các bạn có niềm tin mãnh liệt 

vào chính mình hãy cùng nhảy lên và hô to "Yeah!" 

 

Toàn thể thanh thiếu niên cùng vỗ tay 3 lần, cùng dậm chân đồng nhịp trên sân khấu, rồi cùng nhảy lên và 

hô to "Yeah", làm hội trường vang dậy với âm thanh hòa nhịp. Rồi sau đó Cô Ngọc Túy mời toàn khán 

giả cùng hô hào và cùng hưởng ứng theo các em: 

- Nếu quí vị tin vào Đấng Tối Cao, xin vỗ tay 3 cái 

- Nếu quí vị tin vào tình yêu nhân loại, xin vỗ tay 3 cái 

- Nếu quí vị tin vào chính bản thân mình, xin vỗ tay 3 cái. 

Toàn thể mọi người trong hội trường cùng vỗ tay và cùng nở nụ cười của hân hoan và hạnh phúc! 
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  Em Trịnh Quốc Bảo (11 tuổi) điều khiển toàn đội hô to khẩu hiệu của ĐĐTNH-Houston bằng Tiếng Việt 

 

 
     Em Michael Trịnh (16 tuổi) điều khiển toàn đội hô to khẩu hiệu của ĐĐTNH-Houston bằng Tiếng Anh  

 

Kế tiếp là phần phát biểu của Hội Trưởng ĐĐTNH-HN đến từ Sydney Australia, Nguyễn Kim Thế Vinh.  

Hội Trưởng Thế Vinh gởi lời chúc mừng và tuyên bố sự thành lập của ĐĐTNH-Houston Texas, khuyến 

khích tất cả các thành viên phát triển và hoạt động theo phương hướng đã vạch ra, và khích lệ tinh thần 

các em để sau này có thể trở thành những người tiên phong hướng dẫn cho thế hệ tương lai. Hội trưởng 

Thế Vinh cũng thể hiện tự hào trong lời phát biểu là ĐĐTNH-HN đã có thêm một đội ngũ mới được 

thành lập ở Houston-TX. 
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Hội Trưởng ĐĐTNH-HN đến từ Sydney Australia, Nguyễn Kim Thế Vinh phát biểu 

Sau đó các em thanh thiếu niên (8 người) từ 8 tuổi trở lên, đứng ra phát biểu ý kiến của mình.  Đặc biệt là 

sau khi cô Lê Nguyễn, thủ quỹ của hội vừa báo cáo ngân quỹ của đội Houston là $0 thì mọi người cùng 

đứng lên cho tiền ủng hộ hội.  Bé James Đang, phụ tá thủ quỹ, cầm thùng quyên tiền chạy ngược, chạy 

xuôi, được các Ông, Bà, Cô, Chú, Bác gọi đến tới tấp để cho tiền.  Hôm đó đội ngũ Houston bắt đầu sự 

hoạt động của mình với số tiền thu được là $1450.  

 
 Đại diện thanh thiếu niên ĐĐTNH-Houston phát biểu 

 

Tiếp theo đó là sự phát biểu của Tổng quản nhiệm BTĐ Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ. Ông nói rằng, ông đã 

từng tham dự những buổi lễ ở nhiều nơi và ông cảm thấy cách tổ chức ở Houston rất là mới lạ, nhưng đi 

vào thực tế và cơ bản.  Ông nhận xét rằng ở Houston đã tạo được sự liên kết của ba thế hệ: thế hệ già, thế 

hệ thanh niên, và thế hệ ấu niên.  Ba thế hệ đã hợp tác và liên kết chặt chẽ với nhau, và sự liên kết chặt 

chẽ đó đã thể hiện rất rỏ ràng qua buổi lễ ngày hôm nay. 
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  Tổng quản nhiệm BTĐ Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ phát biểu 

Tiếp theo là phần phát biểu của Hội Trưởng TNĐHH-Houston Texas cũng là cố vấn của ĐĐTNH-

Houston, Đông Y Sĩ Cảnh Thiên, gởi đến lời chúc mừng.  Ông tuyên bố sẽ nhiệt tình ủng hộ Thanh Thiếu 

Niên Cao Đài Houston.  Ông nêu lên tầm quan trọng của phát triển mầm non và thế hệ tương lai, tầm 

quan trọng của sự duy trì hoạt động, và đồng thời vận động các bậc cha mẹ, phụ huynh, tạo điều kiện và 

ủng hộ cho những sinh hoạt tuổi trẻ. 

Phần phát biểu sau cùng là của CTS Phạm Văn Soi.  Ông tuyên bố sự hợp thức hoá của ĐĐTNH-Houston 

TX là một đoàn thể độc lập và sẽ sát cánh với các bậc trưởng thượng của mình là Hiền Tài BTĐ và Hội 

Đồng Quản Trị của Thánh Thất Cao Đài Houston Texas cùng nhau phát huy nền Đại Đạo. 

 
Hội Trưởng TNĐHH-Houston Texas cũng là cố vấn của 

ĐĐTNH-Houston, Đông Y Sĩ Cảnh Thiên 

 
CTS Phạm Văn Soi phát biểu 

 

 

Kế tiếp chương trình là bài hát Chúc Mừng Giáng Sinh "Jingle Bells" của 4 em nhỏ.  Theo lời hát của các 

em, khán giả cùng vỗ tay đồng nhịp tạo một bầu không khí thương yêu ấm cúng của ngày Lễ Giáng Sinh. 
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Bốn em nhỏ hát bài “Jingle Bells” Chúc Mừng Giáng Sinh  

 

Kết thúc chương trình cô Ngọc Túy thay mặt BTC cám ơn mọi người:  

- Sự hiện diện của quí vị, sẽ là biểu tượng của món quà Giáng Sinh cho các bạn trẻ! 

- Sự ủng hộ tinh thần & vật chất của quí vị, sẽ là bàn đạp cho các em thế hệ tương lai! 

- Sự thể hiện tình cảm và ngôn ngữ thương yêu của quí vị, sẽ là viên thuốc động lực mạnh mẽ! 

- Sự cầu nguyện của quí vị, là lời nói chuyện chân tình với Đấng Tối Cao hướng dẫn các bạn 

trẻ trau giồi Thánh Đức, tài năng, và phát huy tinh thần Đại Đạo.  

Và… buổi lễ kết thúc trong bầu không khí đầy hân hoan của mọi người.  Tất cả các thành viên của 

ĐĐTNH đi vào chánh điện để cầu nguyện và toàn thể mọi người cùng nhau dự tiệc chay thân mật. 

 
Hình lưu niệm của các Ông, Bà, Cô, Chú Bác và ĐĐTNH-Houston Texas 
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Các em vào chánh điện cầu nguyện  

 
Các em vào chánh điện cầu nguyện 
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Thánh Thất Cao Đài Houston - Texas               Tây Ninh Đồng Hương Hội  

8415 S. Breeze Dr. Houston, TX 77071                       Houston, TX 

                 

---------*--------- 

 

Tiệc Tân Niên Mừng Xuân Tân Mão – 2011 
Tây Ninh Đồng Hương Hội và Thánh Thất Cao Đài Houston Texas Tổ Chức 

---------*--------- 

 

Thứ Bảy 02/05/2011 (nhằm ngày mùng 3 tết năm Tân Mão) tín đồ của Thánh Thất Cao Đài Houson 

(TTCĐ) cùng với các thành viên của Tây Ninh Đồng Hương Hội - Houston TX (TNĐHH) khoảng 250 

người tổ chức Tiệc Tân Niên tại TTCĐ-Houston TX, một buổi đón mừng xuân đầm ấm vui tươi, chan 

chứa tình quê hương, tình người, và tình dân tộc. 

 

Khách danh dự có mặt: Tân Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston và vùng phụ cận, 

Luật Sư Teresa Hoàng, Nghị Viên Thành Phố Al Hoàng, Thiếu Tướng Trang Sĩ Tấn và một số khách 

danh dự khác. 

 

Ban tổ chức: Hội Trưởng TNĐHH - Đông Y Sỹ Cảnh Thiên và Hiền Tài-Trịnh Quốc Thế.   

Điều khiển chương trình: MC - Đoàn Thị Tường Minh cùng với sự đạo diễn của cô Ngọc Túy. 
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Mở đầu chương trình, các em nhỏ trong DDTNH-Houston cùng với các em thanh thiếu niên TNĐHH 

đứng trên sâu khấu chào cờ Mỹ-Việt, biểu dương tinh thần dân tộc Việt Nam và tinh thần tự hào của 

người công dân Nước Mỹ.  Trong phút mặc niệm, các em nhỏ trong đồng phục của DDTNH-Houston đọc 

những lời nhớ ơn tới các anh hùng, và các vĩ nhân trên thế giới.  Các em diễn đạt bằng tiếng Anh và có 

thể phỏng dịch như sau: 

- Chúng con tôn vinh những anh hùng dân tộc đã tạo nên những trang sử tuyệt vời đấu tranh 

cho công lý và tự do (We are honoring our heroes who created beautiful history of fighting 

for freedom and justice.) 

- Chúng con tôn vinh những bậc vĩ nhân tiên phong trong lãnh vực tôn giáo, đã tạo ra những 

thành quả khôn lường trong việc phát triển và truyến bá chân lý của Đấng Tối Cao để chúng 

con và thế hệ tương lai ngàn đời học hỏi. (We are honoring our pioneers who made beautiful 

religious achievements.) 

- Chúng con tôn vinh tất cả các đấng anh tài trên thế giới đã góp công đưa Thế Kỷ XXI trở 

thành thế kỷ văn minh nhất trong lịch sữ loài người. (We are honoring all the people who 

made 21
st
 Century the greatest time in human history.) 

- Chúng con muốn tỏ lòng cám ơn đến các bậc tiền nhân đã góp công xây dựng ra thế giới 

ngày nay; một thế giới mà hơn bao giờ hết nhân loại đang đi vào thống nhất và Đại Đồng, đi 

vào toàn cầu hóa, và đang hướng đến đỉnh cao của tình yêu nhân loại; một thế giới sẽ đem lại 

sự liên kết con người ở khắp năm châu cùng nhau hướng về Chân Lý của Thượng Đế. (We 

are glorifying to live in the Time that humanity, unification, and love that are intergraded to 

the people who shares common beliefs to the Truth and to God.) 

 

Và…ngay sau phút mặc niệm toàn thể các em nhỏ (từ 5 tuổi trở lên)…bất ngờ… cùng đồng thanh la to 

những lời chúc tết chân thành nhất đến với toàn thể khán giả: 

- We wish you Love - Chúng con ước mong tất cả có tình yêu 

- We wish you Hope - Chúng con ước mong tất cả mang hy vọng 

- We wish you Peace - Chúng con ước mong tất cả hưởng cuộc sống hoà bình 

- We wish you Joy - Chúng con ước mong tất cả thưởng thức niềm vui và hạnh phúc 

 

Các em chẳng những nói lời chúc tết, các em còn đồng thanh dậm chân, vỗ tay, và gởi những chiếc hôn 

gió đến toàn khán giả, rồi còn đồng thanh nhảy lên la to "Happy New Year!"…. Cả hội trường rộn rã với 

tiếng la vang dội, tiếng dậm chân, và tiếng vỗ tay của các em….. Các Ông Bà, Cô, Chú, Bác cũng đồng 

thời đứng dậy, cùng vỗ tay, và cùng tặng những chiếc hôn gió đến các em. Và…. tất cả mọi người từ già 

tới trẻ, cùng bắt tay thân mật người bên cạnh trong sự chan chứa tình thương và niềm vui của ngày tết…. 
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Các em nhỏ chào cờ và chúc tết tập thể 

 

 

  

Khán giả cuời tít mắt khi nhìn thấy tập thể các em trình diễn chúc tết 

 

Tết đến, không người Việt Nam nào đã từng sống ở Việt Nam mà không biết - Tết đến, phải có múa Lân, 

chúc tết và lì xì.  Buổi Tiệc Tân Niên ở Houston cũng không thể nào thiếu truyền thống cổ truyền đó.  

Nhưng khác với những buổi Tiệc Tân Niên khác, là đội lân trình diễn kỳ này là đội lân “cây nhà lá vườn” 

mới được thành lập chỉ có 3 tuần do đội ngủ trẻ DDTNH của Thánh Thất Cao Đài Houston vừa thành lập.  

Mặc dù chỉ tập dợt có mấy lần trong 3 tuần, đội lân trẻ đã làm cho mọi người ngạc nhiên về sự trình diễn 

mới lạ của các em.  Ông Địa và Lân làm cho mọi người cười chảy nước mắt…những nụ cười của thương 

yêu và những nụ cười hớn hở trong ngày mừng xuân! 
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     Đội Lân “cây nhà lá vườn” của DDTNH-Houston mới thành lập 3 tuần, trình diễn trong ngày tết! 

 

 

 

 

 

Michael Trịnh (Ông Địa) and Đạo Trịnh (Đầu Lân) - chào khán giả 
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Tiếp đến, Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội-Đông Y Sỹ Cảnh Thiên, trong y phục truyền thống áo 

dài-khăn đóng thật dẹp, đứng lên tuyên bố lý do buổi lễ, gởi đến mọi người lời chúc tụng "Chúc mừng 

Năm Mới" bằng đủ thứ tiếng (Việt Nam, Anh, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, vv…) làm mọi người cảm thấy 

hân hoan và thích thú.   Điều dặc biệt là chương trình lì xì của Ông…, thật là vui nhộn, đầy tình thương, 

đầy tiếng cười, và kể cả vài giọt nước mắt hạnh phúc, với sự tham gia của mọi lứa tuổi.… Chương trình lì 

xì gồm có: 

 

1. Lì xì cho các cụ già trên 80 tuổi:  Các cụ được mời lên sân khấu để được lì xì và rồi các cụ 

cảm động đến chảy nước mắt, nhưng miệng thì cười nhe các hàm răng sún!!! 

 
               HT Trịnh Quốc Thế và HT TNĐHH Cảnh Thiên phát lì xì cho các cụ trên 80 tuổi 

 

2. Lì xì cho khách danh dự của buổi lễ: Tân Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Houston, cô 

Teresa Hoàng được mời lên sân khấu để được lì xì.  Cô Teresa Hoàng cười hớn hở nhưng 

lại phát biểu trong sự xúc động, cô bày tỏ rằng “đây là lần đầu tiên cô được lì xì trước công 

chúng và được đối xử như con cháu trong nhà, trong sự thương yêu của TTĐHH và TTCĐ 

Houston”. 

 

 
                      HT Trịnh Quốc Thế và HT TNĐHH Cảnh Thiên lì xì cho Tân Chủ Tịch Cộng Đồng Cô Teresa Hoàng 

3. Lì xì cho tất cả các em thiếu nhi: Các em thiếu nhi có khoảng 40 em, rộn ràng vui nhộn, 

không có chỗ đứng trên sân khấu nên phải đứng ở dưới.  Các khuôn mặt nhỏ bé, hớn hở, 
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ngây thơ xoè tay lấy lộc đầu năm.  Đông Y Sĩ Cảnh Thiên và Hiền Tài Trịnh Quốc Thế, 

chạy ngang, chạy dọc, phát bao thơ đỏ cho các em…..mọi người đều vui như Tết!!! 

 

HT TNĐHH Cảnh Thiên lì xì cho các em nhỏ 

 

4. Lì xì cho đội ngủ nấu bếp.  Các cô nấu bếp cũng được mời lên sân khấu để được lì xì. Lần 

đấu tiên các cô nhà bếp mạnh dạn đứng lên sân khấu để nhận sự cám ơn và tình thương từ 

người khác.  Các cô suốt đời chỉ biết phụng sự và nấu ăn cho mọi người, nhưng hôm nay 

các cô đứng trước mặt mọi người nhận lì xì trong không khí đầy thương yêu.  Điều này 

khiến trái tim của các cô đã ấm lại càng ấm hơn nữa và cô Mười biểu lộ điều đó qua sự phát 

biểu đầy tình cảm của cô. 

 

 
HT Trịnh Quốc Thế và HT TNĐHH Cảnh Thiên lì xì cho đội ngủ nấu bếp 

Tầm cở với chương trình lì xì, chương trình chúc tết cũng không kém phần phong phú và đặc biệt, do cô 

Ngọc Tuý đạo diễn.  Sau khi các em thiếu nhi chúc tết tập thể làm nóng bỏng tinh thần khán giả, là 

chương trình chúc tết đơn phương từ già đến trẽ. 
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- Chúc tết của các em thiếu nhi:  Các em thiếu nhi lớp Việt Ngữ ĐĐTNH-Houston, khoảng từ 7-14 

tuổi, đứng lên sân khấu đọc những lời chúc tết dí dỏm gởi đến mọi người.  Các em sau khi mới học 

lớp Việt Ngữ có 3 tuần, đã mạnh dạn đứng trước công chúng chúc tết bằng Tiếng Việt. Những lới 

chúc tết dí dỏm và ngọng nghịu của các em đã giành chổ đứng thật vững trong trái tim người lớn.  

Các Cô, Chú, Bác vừa cười vừa thán phục sự dạn dĩ và khả năng học tập của các em.  Các em cũng 

rất tự hào về chính bản thân mình, vì đã làm được một điều rất tốt đẹp là tạo được nụ cười thoải mái 

cho các bậc trưởng thượng của mình. 

 

 
Các em nhỏ trong DDTNH-Houston đang chuẩn bị lên sân khấu để chúc tết 

 
          Mọi người hoan hô tinh thần dạn dĩ và những lời chúc tết dí dỏm của các em 

 

- Chúc tết từ các Cô, Chú TNDHH và TTCD: Một điểm khá đặc biệt trong chương trình hôm đó là có 

các cô chú tổng cộng 6 người , 3 chú và 3 cô, cũng đứng trên sân khấu chúc tết.  Các Cô, Chú chưa 

bao giờ bước lên sân khấu, nhưng hôm đó, vì tấm lòng muốn đóng góp mạnh hơn sự mắc cở và run, 

nên cũng tham gia chúc tết.  Cô CTS Đỗ Thị Inh tặng mọi người 1 công thức nấu ăn món đặc sản: 

"trong nồi yêu thương, vớt ra hết cặn bã hờn giận, bỏ vào thật nhiều nụ cười tươi, rồi xớt ra ăn thật 

ngon trong chén bao dung!"….. Cô  Dung ước mong mọi người có " vừa đũ thử thách, muộn phiền, 

và hy vọng, vừa đũ thất bại và thành công, vừa đũ bạn bè, vật chất và niềm tin, vừa đũ hạnh phúc và 

tình yêu trong cuộc đời!"….. Cô Mỹ Kim chúc mọi người “ vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỹ lần 

hạnh phúc".… Chú Cho chúc mọi người “Tân Xuân Phước Vĩnh Cữu!”….  Chú Triều chúc mọi 

người "sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý, 

luôn cười hi hi!"….  Chú Minh tặng mọi người "một nụ cười thoải mái, một giọt nước mắt vui 

mừng, một ước mơ sẽ trở thành sự thật, và một niềm hy vọng nho nhỏ cho mỗi ngày!”… 
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             Các Cô, Chú TNDHH và TTCD chúc tết đầu năm 

 

Sau chương trình Múa Lân, Lì Xì, và chúc tết, mọi người còn chứng kiến những ngạc nhiên khác.  Lại 

một lần nữa, Cô Tân Chủ Tich Cộng Đồng Teresa Hoàng được mời gọi lên sân khấu và lần này không 

phải được lì xì mà được tặng chiếc khăn quàng hình lá cờ vàng ba sọc đỏ do chính Cô Dung đan tặng.  

Hiền Tài Trịnh Quốc Thế chính tay trao tặng cho Cô Teresa, gởi lời chúc mừng cô đã đạt thành công 

trong sự tranh cử Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt.  Ông cầu nguyện cho cô có đủ tài trí, tình yêu, và sự 

dũng cảm, để làm tròn trách nhiệm nặng nề trong tương lai, và Ông hy vọng cô sẽ đưa cộng đồng người 

Việt tiến xa hơn và sánh vai với các cộng đồng bạn trên đất nước Hoa Kỳ.  Cô Terresa Hoàng cảm động 

và phát biểu rằng lại một lần nữa, cô cảm thấy mình được đối xử một cách chân tình giống như con cháu 

trong nhà, và cô cảm thấy thật là ấm cúng... Thật ra cảm tưởng của cô cũng giống như cảm tưởng của 

những người khác trong ngày hôm đó "tất cả đều cùng chung một máy nhà Quả Đất Mẹ và cùng chung 

một Đấng Cha Trời.” 

 

 

            HT Trịnh Quốc Thế và Cô Dung tặng Cô Teresa chiếc khăn lá cờ vàng 

Và…….một điều đặc biệt hơn tất cả những điều đặc biệt của ngày hôm đó, là lời phát biểu của Nghị Viên 

Thành Phố Houston, Luật Sư Al Hoảng.  Luật Sư Al Hoảng là một vị khách vinh dự của TNDHH và 

TTCĐ - Houston.  Sau một vài dịp tiếp xúc, dự lễ ở TTCĐ Houston, và hiện diện buổi Tân niên ngày hôm 

đó, Ông đã phát biểu cảm tưởng bày tỏ tình cảm của mình: "Sau khi tiếp xúc với các bạn Cao Đài, tìm 

hiểu Tôn Giáo Cao Đài, tôi có thể nói rằng, nếu tôi sinh ra không phải do cha mẹ đã cho tôi vào Đạo 
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Thiên Chúa từ nhỏ, và nếu tôi có cơ hội học hỏi và lựa chọn trước khi vào Đạo, thì tôi sẽ chọn Tôn 

Giáo Cao Đài, và tôi sẽ trở thành tín đồ Tôn Giáo Cao Đài, vì tôi tự hào là ở Đất Nước Việt Nam đã 

có một Chánh Giáo ra đời,  đó là Tôn Giáo Cao Đài được sinh ra trên đất nước Việt Nam và hình 

thành trong lòng dân tộc Việt Nam.  Tôi rất vui mừng trong không khí ấm cúng của ngày hôm nay 

và nhìn thấy sự tương quan, tương đồng của các thế hệ từ già đến trẻ của tín đồ Tôn Giáo Cao Đài. 

Tôi xin chúc mừng!!!” 

Lời tâm sự chân tình của Nghị Viên Al Hoàng đã làm rất nhiều người xúc động…., đã đem lại sự ấm 

cúng khôn tả len vào trong trái tim tín đồ Cao Đài Houston TX…., đã lên tiếng kêu vang cho nhân loại 

trong tình yêu Đại Đồng về vấn đề không phân biệt tôn giáo…., sẽ là một tấm gương cho các thanh thiếu 

niên Việt Nam hiểu rỏ hơn tầm quan trọng của Tình Yêu vào đất nước Việt Nam và hãnh diện “Mình là 

người Việt Nam hay là Người Gốc Việt Nam.”… 

 

 

   Nghị Viên Thành Phố Houston, Luật Sư Al Hoảng phát biểu cảm tưởng 

Gần cuối chương trình, một người khách vinh dự đặc biệt của TNDHH và TTCD- Houston là Thiếu 

Tướng Trang Sĩ Tấn, dù phải bận chương trình đầu năm ở các nơi khác cũng nhín chút thời giờ quí báu 

đến chung vui buổi Tân Niên, tuy đến trễ nhưng Ông cũng hòa nhập vào giống như hòa vào trong không 

khí gia đình. 
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                         Thiếu Tướng Trang Sĩ Tấn (cà-vạt đỏ) dành thời giờ quí báu đến cùng đón xuân 

Cuối chương trình là chương trình văn nghệ múa quạt của em Mai Thy, bài hát vè  khôi hài "Cúng cô 

hồn vào ngày tết" của Minh Tài, và đôi ca sĩ hai vợ chồng Bác "Song Ca Tài Tử" đã làm tăng thêm sự 

hào hứng vui tươi và nhộn nhịp của chương trình… 

 

                       Em Mai Thy trình diễn múa quạt 

 

 

          Minh Tài hát bài vè khôi hài "Cúng Cô Hồn Đầu Năm" 
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Houston, sau 2 tuân lễ lạnh dưới không độ, ngày Thứ Bảy hôm đó, trời quang, mây trắng, nắng ấm tưng 

bừng, lòng người vui nhộn, đón xuân, ăn chay thật ngon, và chan chứa tình yêu!!! 

Lời của Ban Tổ Chức: 

Buổi Tiệc Tân Niên Mừng Xuân Tân Mão-2011 thành công mỹ mãn ngoài ước mong của BTC, nhất là 

phương diện tình cảm….Một điều may mắn hơn nữa là ngày Thứ Bảy hôm đó trời bổng trở nên thật 

đẹp, nắng ấm chan hòa, sau suốt 2 tuần lạnh dưới không độ C, mưa-gió-và-đông-đá.  Chỉ trước đó một 

ngày (Thứ Sáu Mùng 2 Tết) là các xa lộ, trường học đều đóng cửa….việc chuẩn bị cho buổi lễ thật là 

khó khăn...mọi người làm việc tại Thánh Thất Cao Đài Houston giống như là đang làm việc trong một 

cái tủ lạnh khổng lồ... 

 

Như một phép lạ...sau cơn mưa trời lại sáng...Houston bừng sáng trong nắng ấm và bầu trời trong xanh, 

không gợn chút mây đen...Trời không phụ lòng người!...Khách đến đông ngoài dự định của ban tổ chức! 

Trong khung cảnh sống động ngày đầu xuân, khách đến thưởng thức các món ăn chay đặc biệt của 

người Cao Đài Tây Ninh.  Các em thanh niên Cao Đài ra vào tấp nập, chạy lăn xăn giúp đãi tiệc và làm 

show trên sân khấu.... 

Sau buổi tiệc xuân, HT Trịnh Quốc Thế - TTCĐ Houston còn nhận được những email biểu lộ tình cảm 

của các khách danh dự và các đồng đạo đến dự… 

BTC cám ơn tất cả mọi người đã đến dự, chia xẻ tình cảm, và quan trọng hơn hết là mọi người được một 

bữa ăn no trong không khí gia đình vui tươi của ngày Tết cổ truyền!!! 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Chúc Mừng Năm Mới   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Do: 

 Ngọc Túy Tường Thuật 

02/25/2011 
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Giải đáp câu hỏi về giáo lý Cao Đài 
Câu hỏi: 

1. Phân tích và đánh giá, phong tục tập quán xã hội Viêt Nam khi Đạo Cai Đài xuất hiện 

đầu thế kỉ 20? 

2. Tôn giáo Cao Đài bắt đầu vào năm 1921, mặc dù nguồn gốc của nó ra đời trước đó từ lâu. 

Đánh giá và phân tích tôn giáo Cao Đài từ quan điểm và khái niệm lịch sử. 

3. Phân tích sự đóng góp của Tôn Giáo Cao Đài trong sự phát triển khái niệm mới của nhân 

sinh quan trong cuộc sống. 

4. Anh/Chị có cho rằng Tôn giáo Cao Đài là tôn giáo bản xứ của Việt Nam. Trong sự kết 

nối này hãy đưa ra một phác thảo ngắn gọn về lý thuyết đạo lý của tôn giáo Cao Đài. 

5. Giải thích bản chất và đặc điểm của Tôn Giáo Cao Đài. 

6. Anh/Chi hiều như thế nào về Third Revelatory Period. Làm thế nào Hòa Bình và Đoàn 

Kết đảm bảo trong thời Tam Kỳ? Xin phân tích và đánh giá. 

7. Chân lý nào của đạo Cao Đài tạo ấn tượng mạnh cho anh chị nhất và tại sao? Xin cho biết 

lý do về câu trả lời của anh chị? 

8. Giải thích nguyên lý “thống nhất nguyên thủy” của Tôn Giáo Cao Đài. 

9. Giải thích những biểu tượng hay những nguyên lý sau đây: 

 Thiên Nhãn 

 Cấu trúc của tôn giáo Cao Đài 

 Nguyên lý căn bản của Tôn Giáo Cao Đài 

10.  Đánh giá và phân tích sự ảnh hưởng của văn hóa, lịch sử Việt Nam vào việc lập ra và 

phát triển của Tôn Giáo Cao Đài đầu thế kỷ 20. 

11. Có phải Tôn Giáo Cao Đài bắt nguồn từ căn bản hay do sự ảnh hưởng của các Tôn Giáo 

trên thế giới. Hãy phân tích và đánh giá sự ảnh hưởng của các tôn giáo khác lên tôn giáo 

Cao Đài. 

12. Phát biểu ngắn gọn về niềm tin, lý thuyết và thực hành căn bản của tôn giáo Cao Đài. 

Anh/Chị hiểu như thế nào về monotheism (nhứt thần giáo)? Tại sao Tôn Giáo Cao Đài 

đặt niềm tin vào khái niệm “ Sự thống nhất của các tôn giáo hay tất cả mọi người đều thờ 

chung một cha”. Xin Anh/Chi đưa ra vắn đề thảo luận về quan điểm này. 

13. Xin diễn tả các tính năng cơ bản của Tôn Giáo Cao Đài (basic features of Caodaism). 

Trong sự kết nối này, hãy xác định vai trò của “thần tính – spiritism” trong Tôn Giáo Cao 

Đài. Phần lý thuyết nào có trong tôn giáo Cao Đài có tính cách tác động lớn đến anh/chi 

nhất. Xin cho biết lý do và giải thích. 

14. Trong lý thuyết của tôn giáo Cao Đài, Anh/Chi hiểu như thế nào về phúc lợi hay họa của 

con người? Làm thế nào mà lý thuyết tôn giáo Cao Đài có thể đảm bảo con người sẽ tìm 

thấy hạnh phúc trong cuộc sống? Xin giải thích. 

15. Tóm tắt sự phát triển và thành lập của các chi phái hay các cơ quan cấu tạo/tổ chức của 

tôn giáo Cao Đài? 

16. Theo ý anh.chị tôn giáo Cao Đài là tôn giáo chỉ thờ một đấng cha Trời ( giống như Thiên 

Chúa giáo, Do Thái Giáo, Hồi giáo v.v…) 

17. Có phải tôn giáo Cao Đài là tôn giáo được hình thành bởi Thượng Đế qua sự xuất hiện 

của Thượng Đế. Tại sao tôn giáo Cao Đài tôn thờ Đức Mẹ, vấn đề này có mâu thuẩn với 

triết lý duy nhất của Thượng Đế. 

18. Tại sao tôn giáo Cao Đài còn gọi là Phật Giáo cải cách? Có phải Ngô Văn Chiêu là các vị 

tiên tri của tôn giáo Cao Đài? 
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19. Có phải Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có nghĩa là liên kết tất cả tôn giáo thành một tôn giáo? 

20. Tại sao Tân Luật – Pháp Chánh Truyền gọi là Thánh Sách hay gọi là Thánh Ngôn? Có 

phải Thượng Đế dùng cơ bút hay dùng người thường để nói chuyện với con người? 

21. Sự thành lập các chi phái trong Cao Đài có tính cách mâu thuẫn hay vi phạmTinh Thần 

Đại Đồng không? 

Giải Đáp 

1. Văn Hoá, phong tục Việt Nam theo đạo thờ cúng tổ tiên khi đạo Cao Đài xuất hiện 

đầu thế kỷ 20. 

2. Đức Ngô Minh Chiêu thấy Thiên Nhãn năm 1921. Nguồn gốc lịch sử Cao Đài từ sự 

linh thiêng, Đấng Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút dẫn dắt khai đạo. 

3. Cao Đài đóng góp trong sự phát triển văn hóa đại đồng. 

4. Cao Đài là Quốc Đạo Việt Nam thể hiện chân lý về nguồn. 

5. Giáo chủ Cao Đài là Thượng Đế vô hình ( không mang hình ảnh một sắc dân nào), 

dùng thiên điển giáng trần dẫn dắt toàn thể con cái của Ngài, mang tính chất Đạo hư 

vô Sư hư vô 

6. Một vòng luân chuyển của vũ trụ gọi là một cuộc tuần hoàn. Mỗi cuộc tuần hoàn gồm 

3 nguơn: Thượng nguơn, Trung nguơn, Hạ nguơn. Mỗi 3 nguơn lại có một cuộc Đại 

Ân Xá. 

Mỗi Nguơn kỳ tương ứng với một giai đoạn tiến hóa xã hội: 

Nhứt kỳ: Chế độ nông nô, tổ chức xã hội có tính cách bộ lạc thô sơ. 

Nhị  kỳ: Chế độ phong kiến,tổ chức thành nước có hệ thống cai trị. 

Tam kỳ: Chế độ dân chủ tự do, tổ chức từ quốc gia liên hiệp đến ý niệm toàn cầu. 

Chân truyền của Đại Đạo Tam Kỳ là “Bác Ái, Công Bình”, thực thi Tân Dân Chủ và 

Tự Do thực sự. 

Mỗi người tự làm chủ được mình mới làm chủ được đất nước và xã hội. Đó là Tân 

Dân Chủ. 

Về mặt tâm linh Tam Kỳ Phổ Độ là thời kỳ Đại Ân Xá, Thiên Thượng đến hiệp Thiên 

Hạ nên tu nhất kiếp ngộ nhất thời, trước kia người đi tìm đạo giờ đạo tìm người khai 

mở tâm linh: Giải phàm ngả thất tình lục dục, dưa con người trở về chơn ngã sáng 

suốt và yêu thươngmới bảo đảm hòa bình và đoàn kết trong thế giới toàn cầu 

7. Tôn chỉ Quy Nguyên Phục Nhất của Cao Đàicho tôi niềm tin tưởng về tương lai sáng 

lạng của nhân loại vì những lý do tôi đã trình bày trong câu 6 bên trên. 

8. Tôn chỉ Quy Nguyên Phục Nhất của Cao Đài là quy về gốc Thượng Đế đầy sang suốt 

và yêu thương; đối với con người là quy tâm, lương tâm hay chơn tâm là Thượng Đế 

trong mỗi người tức tiểu thượng đế vậy. Lương tâm làm chủ đưa con người vào 

đường sáng. 

9. Thiên Nhãn là Trời mà cũng là Tâm, Trời người hiệp nhất ở tâm, 

“Nhãn thị chủ Tâm 

Lưỡng quang chủ tể 

Quang thị Thần 

Thần thị Thiên 

Thiên giả ngã giả” 

  (TNHT) 
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“The eye is the principle of the heart. 

From which comes the light which is master 

Light is the spirit, 

The spirit itself is God 

God is me” 

Cấu trúc của tôn giáo Cao Đài dựa theo sự hiệp nhất 3 đài: 

-Bác Quái Đài (BQĐ) thuộc vô vi (tượng trưng cho thần) 

-Hiệp Thiên Đài (HTĐ) bán hữu hình (tượng trưng cho khí) 

-Cửu trùng đài (CTĐ) hữu hình (tương trưng cho tinh) 

3 đài hiệp nhất tức Tinh Khí thần hiệp nhất là đắc đạo nên nguyên lý căn bản của Cao 

Đài là Tam Giáo quy nguyên tức Tinh Khí Thần hiệp nhứt. 

10. Gốc văn hóa Việt Nam là đạo thờ cúng tổ tiên, giữ hiếu đạo với cha mẹ, là Đạo về 

nguồn mà nguồn cao nhất là cha Trời mẹ Đất tức Đấng Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, 2 

Đấng Phụ Mẫu Vạn Linh, đó là gốc nguồn của đạo Cao Đài. 

11. Tôn giáo Cao Đài là Quốc Đạo Việt Nam ( bắt nguồn từ Đạo Tổ Tiên) 

Quốc Đạo Cao Đài là nguồn chân lý vô tận như vầng Dương hiển lộ soi sáng muôn 

loài đáp ứng chu kỳ “Vạn Thù Quy Nhất Bản” của càn khôn vũ trụ, thực hiện tôn chỉ 

Quy Nguyên Tam Giáo (Nho, Phật Lão) Hiệp nhất ngũ chi ( Nhân đạo, Thần đạo, 

Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo) mở rộng chân trời về vũ trụ quan và nhân sinh quan 

cho nhân loại biết nhìn nhau có cùng một Đấng Cha chung, không còn phân biệt đố 

kỵ hay tranh chấp lẫn nhau, thể hiện Hoà Đồng Tôn Giáo , thực thi Bác Ái Công 

Bình, tao đời Thánh Đức thế giới Đại Đồng. Thực chất Cao Đài là Đại Đạo ẩn tàng 

Tam Giáo Ngũ Chi mở ra trong nhất và nhị kỳ. Tam Kỳ Phổ Độ Thầy quy nhất mở 

rộng nhãn quan cho nhân loại. 

12. Niềm tin, lý thuyết và thực hành của tôn giáo Cao Đài đã nói ở câu 11. Đó là lý do 

tôn giáo Cao Đài đưa ra tôn chỉ Quy Nguyên Phục Nhất. Đáp ứng thời kỳ toàn cầu 

hóa. 

Monoteism là chỉ thờ một đấng duy nhất là Thượng Đế tối thượng sinh hóa ra muôn 

loài vạn vật, nhân loại và chúng sanh, tất cả đều là anh em đưa đến tư tưởng đại đồng 

huynh đệ nên phải thực hiện Bác Ái Công Bình. 

13. Thượng Đế nắm cả guồng máy Âm Dương. Âm Dương hài hoà hay mâu thuẫn tùy 

theo cơ sinh hóa. Diệu Pháp thực hiện trong Tam Kỳ Phổ Độ là “Thiên Nhân Hiệp 

Nhất” hoặc “Đạo Đời Tương Đắc” có tác động lớn đến tôi. 

Như thế mới là chân lý toàn diện “Hiệp Nhất Âm Dương” không thiên Hữu không 

thiên Vô, Đạo Đời tương đắc mới mong tạo thời cải thế! Theo chân lý Cao Đài vô vi 

chủ đạo hữu hình ví như tinh thần là chủ thể xác mới đưa đến sự tiến hoá, thăng hoa! 

14. Chân lý không có cô Âm hoặc cô Dương mà trong Dương có Âm và trong Âm có 

Dương, trong Phúc có Họa, trong Họa có Phúc người Cao Đài hiểu được đó là lý tự 

nhiên nên có thái độ bình thản trong cuộc đời thăng trầm lên xuống, khi làm quan 

không lấy làm vinh, làm lính không lấy làm nhục… 

15. Sự hình thành chi phái trong Cao Đài cũng là một hiện tượng tự nhiên như một cây 

sống phải có cành nhánh liên mạch phát triển tự nhiên. Dĩ nhiên ta biết được đâu là 

gốc đâu là nhánh; điều đáng nói là tâm phân biệt của một số người còn nê chấp!! 
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16. Như đã trình bày trong câu 13, 14 đạo Cao Đài nhuần nhuyễn về lý Âm Dương nên 

không chỉ thờ một đấng cha trời (giống như Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo, Hồi 

Giáo v.v..) mà còn có đền thờ Đức Phật Mẫu là mẹ của vạn linh. 

17. Tôn giáo Cao Đài được thành lập bởi Thượng Đế qua Huyền Diệu Cơ Bút ( tức qua 

diệu pháp Thiên Nhân Hiệp Nhất), Ngài dùng Thiên Đìển để dẫn dắt nhân loại trong 

TKPĐ. Như đã trình bày trong câu 16 việc thờ Đức Mẹ không có gì mâu thuẫn với 

triết lý duy nhất của Thượng Đế. 

18. Tôn giáo Cao Đài quy nguyên Tam Giáo Nho, Phật, Lão nên người thế gian nghĩ rằng 

Cao Đài là Phật Giáo cải cách, kỳ thực Cao Đài là nền Đại Đạo hòa đồng tôn giáo, 

không còn phân biệt tôn giáo, màu da sắc tộc. 

Ngô Văn Chiêu là đệ tử thứ nhất của tôn giáo Cao Đài. 

19. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một nền Đại Đạo hòa đồng tôn giáo như đã nói trong câu 

18, nên cũng có nghĩa là liên kết các tôn giáo thành một. 

20. Tân Luật Pháp Chánh Truyền gọi là Thánh Ngôn do Thượng Đế và các Đấng Thiêng 

Liêng giảng dạy qua huyền diệu cơ bút (tức diệu pháp thiên  nhân hiệp nhất) 

21. Như đã trình bày ở câu 15 sự hình thành chi phái trong Cao Đài là một hiện tượng tự 

nhiên như một cây sống phải có cành nhánh liên mạch phát triển tự nhiên. Có mâu 

thuẫn hay vi phạm tinh thần Đại Đồng là do tâm phân biệt đố kỵ của một số người 

còn nê chấp không hiểu được tính Hòa Đồng hay Đại Đồng của nền Đại Đạo. 

HT Nguyễn Ngọc Nương 


